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MO PAU

Cén can thuong mai (CCTM) l1a mot trong nhitng van dé co ban cta kinh
t€ vi mo, 1a mot bo phan cau thanh cua can can thanh toan va duoc phan anh
cu thé trong cdn can tai khoan vang lai. V& mit k§ thuat, CCTM Ia can doi
gitta XK va NK. Vé y nghia kinh t€, trinh trang cia CCTM (tham hut hay
thang du) thé hién trang thdi clia nén kinh t€. Thir nhdt, CCTM cung cap nhiing
thong tin lién quan dén cung va cau tién té cia mot quoc gia. Thir hai, dit liéu
tréen CCTM c¢6 thé duoc st dung dé danh gia kha ning canh tranh trén thi
truong quoc t& ctia mot nudc. Thir ba, tham hut hay thing du CCTM c6 thé 1am
tang khoan no nudc ngoai hodc gia ting mitc du trit ngoai t¢, tic 1a thé hién
muic do an toan hodc bat 6n cta nén kinh t€. Thir tir, tham hut hay thiang du
CCTM phan dnh hanh vi tiét kiém, dau tu va tiéu diung ctia nén kinh t€. Nhu
vay, CCTM thé hién mot cach kha tong quat cac chinh sich diéu tiét kinh t&€ vi
mo nhu chinh sach thuong mai, chinh sach tién té (ty gid, 1ai suét), chinh sach
co céu, chinh sach dau tu va tiét kiém, chinh sach canh tranh... B&i vay, viéc
diéu chinh CCTM dé€ can doi vi mo va kich thich tang trudng kinh t€, nang cao
kha nang canh tranh dugc cac quoc gia trén thé giGi hét stic quan tam. Dac
biét, trong boi canh tu do hod thuong mai, bién dong ctia CCTM trong ngan
han va dai han 1a co s& dé cac chinh phi diéu chinh chién lugc va mo hinh
phat trién kinh t€, chinh sdch canh tranh, phuong thic thuc hien CNH, HDH.

Tham hut CCTM la su méat can doi giita xuat khau (XK) va nhap khau
(NK), tic 1a NK vuot qua XK. Néu tinh trang nay duy tri trong dai han va vuot
qua mitc do cho phép c6 thé anh hudng x4u dén cén can vang lai va gay nén
nhiing bién dong bat 1oi d6i v6i nén kinh t€ nhu gia tang tinh trang ng quoc té,
han ché kha nang canh tranh ctia nén kinh t€, tic dong tiéu cuc dén thu nhap
va viéc 1am, va & muc trAm trong c6 thé gay nén khiing hoang tai chinh tién té.
D61 véi cac nude dang phét trién dang trong thoi ky CNH va md cira hoi nhap
kinh t&, tham hut CCTM 1a mot hién tugng kh4 pho bién vi yéu cau NK rat 16n
trong khi kha nang canh tranh cta nén kinh t€ con han ché, do d6 mic tang
trudng XK trong ngén han khong thé bu dip duoc tham hut thuong mai. Tuy
nhién, néu tinh trang nay dién ra thudng xuyén va dai ding cho thdy su yéu
kém trong diéu tiét kinh t€ vi mo va hau qua d6i véi nén kinh t€ rat tram trong,
chang han nhu & Mé-hi-co trong thap ky 80 va Brazil va Achentina trong
nhitng nam gan day. Muc tham hut CCTM s€ dugc cai thién néu nhu luong NK
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Mở đầu


Cán cân thương mại (CCTM) là một trong những vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô, là một bộ phận cấu thành của cán cân thanh toán và được phản ánh cụ thể trong cán cân tài khoản vãng lai. Về mặt kỹ thuật, CCTM là cân đối giữa XK và NK. Về ý nghĩa kinh tế, trình trạng của CCTM (thâm hụt hay thặng dư) thể hiện trạng thái của nền kinh tế. Thứ nhất, CCTM cung cấp những thông tin liên quan đến cung và cầu tiền tệ của một quốc gia. Thứ hai, dữ liệu trên CCTM có thể được sử dụng để đánh giá khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế của một nước. Thứ ba, thâm hụt hay thặng dư CCTM có thể làm tăng khoản nợ nước ngoài hoặc gia tăng mức dự trữ ngoại tệ, tức là thể hiện mức độ an toàn hoặc bất ổn của nền kinh tế. Thứ tư, thâm hụt hay thặng d​ư CCTM phản ánh hành vi tiết kiệm, đầu t​ư và tiêu dùng của nền kinh tế. Như vậy, CCTM thể hiện một cách khá tổng quát các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô như chính sách thương mại, chính sách tiền tệ (tỷ giá, lãi suất), chính sách cơ cấu, chính sách đầu tư và tiết kiệm, chính sách cạnh tranh... Bởi vậy, việc điều chỉnh CCTM để cân đối vĩ mô và kích thích tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh được các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm. Đặc biệt, trong bối cảnh tự do hoá thương mại, biến động của CCTM trong ngắn hạn và dài hạn là cơ sở để các chính phủ điều chỉnh chiến lược và mô hình phát triển kinh tế, chính sách cạnh tranh, phương thức thực hiện CNH, HĐH. 


 Thâm hụt CCTM là sự mất cân đối giữa xuất khẩu (XK) và nhập khẩu (NK), tức là NK vượt quá XK. Nếu tình trạng này duy trì trong dài hạn và vượt quá mức độ cho phép có thể ảnh hưởng xấu đến cán cân vãng lai và gây nên những biến động bất lợi đối với nền kinh tế như gia tăng tình trạng nợ quốc tế, hạn chế khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, tác động tiêu cực đến thu nhập và việc làm, và ở mức trầm trọng có thể gây nên khủng hoảng tài chính tiền tệ. Đối với các nước đang phát triển đang trong thời kỳ CNH và mở cửa hội nhập kinh tế, thâm hụt CCTM là một hiện tượng khá phổ biến vì yêu cầu NK rất lớn trong khi khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, do đó mức tăng trưởng XK trong ngắn hạn không thể bù đắp được thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và dai dẳng cho thấy sự yếu kém trong điều tiết kinh tế vĩ mô và hậu quả đối với nền kinh tế rất trầm trọng, chẳng hạn như ở Mê-hi-cô trong thập kỷ 80 và Brazil và Achentina trong những năm gần đây. Mức thâm hụt CCTM sẽ được cải thiện nếu như luồng NK hiện tại tạo mức tăng trưởng XK bền vững trong tương lai (trường hợp của các nước NICs châu á, đặc biệt là Singapore và Hàn Quốc trong thập kỷ 70).


Trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới ở nước ta, do mức độ mở cửa kinh tế còn thấp, quy mô thương mại còn hạn chế, CNH đang ở giai đoạn chuẩn bị các tiền đề, do vậy, mặc dù ở một số thời điểm CCTM bị thâm hụt nặng (năm 1995, 1996), nhưng thâm hụt CCTM không ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền kinh tế do được bù đắp bằng khoản vay trong kiểm soát, nguồn vốn đầu tư nước ngoài, các khoản chuyển giao như viện trợ không hoàn lại, kiều hối... Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế cao nên thâm hụt cán cân vãng lai trên GDP thấp, XK tăng liên tục với tốc độ bình quân hàng năm trên 20% thể hiện khả năng của nó có thể bù đắp được sự thâm hụt trong dài hạn. Chính sách điều tiết vĩ mô cũng có tác dụng tốt đối với cân bằng cán cân tài khoản vãng lai như duy trì tỷ giá hợp lý trong những điều kiện đặc biệt (khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á). Những yếu tố này đã làm lành mạnh hoá CCTM trong giai đoạn tiếp đó 1999-2001 với mức thâm hụt thấp (tỷ lệ nhập siêu năm 1999 là 1,7%; 2000: 8%; 2001: 7,6%).


Những năm gần đây đặc biệt là từ năm 2002-2004, thâm hụt CCTM có xu hướng gia tăng (tỷ lệ nhập siêu năm 2002 là 18,1%; năm 2003 là 25,7%, 2004 là 21,3%). Điều này có thể lý giải một cách đơn giản là do nước ta đẩy mạnh mở cửa, hội nhập, do nhu cầu cần thiết phải đẩy nhanh hơn nữa sự nghiệp CNH, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nền kinh tế cần phải chuyển sang phát triển theo chiều sâu... Đây là một kết quả tất yếu đối với các nước mới CNH. Tuy nhiên, nếu phân tích tính chất tăng trưởng XK và NK trong những năm gần đây, sẽ thấy tình trạng thâm hụt CCTM chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Những biểu hiện đó là: Hiệu quả sử dụng vốn thấp: đầu tư vào những ngành cần nhiều vốn và mức sinh lời thấp, thay thế NK, sử dụng ít lao động và kích thích tiêu dùng trong nước hơn là XK; Khả năng của những ngành XK có giá trị gia tăng cao còn hạn chế, chuyển dịch cơ cấu XK sang công nghiệp chế biến và kỹ thuật cao thể hiện xu thế của CNH và hội nhập sâu chưa thật rõ nét; Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chậm được cải thiện; Quá trình xây dựng các thể chế của kinh tế thị trường diễn ra chậm. Những lý do này làm hạn chế khả năng tăng trưởng XK trong dài hạn để bù đắp thâm hụt CCTM. Trong xu hướng gia tăng thâm hụt CCTM những năm tới, những hạn chế này có thể sẽ gây nên tình trạng xấu đối với nền kinh tế như tăng dư nợ nước ngoài, làm yếu khả năng cạnh tranh, giảm mức độ hội nhập và CNH. Chính vì vậy, cần phải có những giải pháp khắc phục và phòng ngừa.



Trong những năm tới, Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình hội nhập KTQT và thực hiện CNH, HĐH đất nước. Yêu cầu HĐH nền kinh tế và mở cửa thương mại có thể làm gia tăng mức thâm hụt CCTM. Trong điều kiện như vậy, cần thiết phải có những nghiên cứu đánh giá xem (i) tình trạng thâm hụt CCTM nước ta hiện nay ở mức độ nào, có ở trong khả năng giới hạn chịu đựng của nền kinh tế hay không, (ii) dự báo khả năng chịu đựng có thể của CCTM trong những năm tới (đến 2010), và (iii) phải có những chính sách và biện pháp như thế nào để lành mạnh hoá CCTM, vừa đảm bảo tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, vừa ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và đẩy mạnh hội nhập KTQT. 


Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Cho đến nay đã có một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Chẳng hạn, Shishido (1996) và Fry (1997) cho rằng thâm hụt lớn tài khoản vãng lai của Việt Nam giữa thập niên 90 có thể duy trì đ​ược do đư​ợc tài trợ gần như​ hoàn toàn bởi đầu tư​ trực tiếp n​ước ngoài và tỷ lệ vay ngắn hạn còn thấp. RIDA (1999) đã phân tích khả năng duy trì nợ nư​ớc ngoài của Việt Nam trong giai đoạn 1999-2020 bằng cách sử dụng hai chỉ số, tỷ lệ nợ trên GDP và dịch vụ nợ. Theo RIDA, khả năng duy trì nợ nước ngoài của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào sự cải thiện có hiệu quả nền kinh tế thông qua cải cách khu vực nhà n​ước, phát triển khu vực tư​ nhân và tự do hóa th​ương mại quốc tế. Đồng thời, khả năng duy trì nợ n​ước ngoài của Việt Nam cũng bị tác động nhiều bởi các điều kiện vay nợ cũng như​ sự thu hút đầu t​ư trực tiếp n​ước ngoài. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Nam, Hồ Trung Thanh và Lê Xuân Sang (1999) về tác động của tự do hoá thương mại đối với việc đảm bảo an ninh tài chính quốc gia cũng đề cập đến vấn đề thâm hụt thương mại. Đặc biệt, nghiên cứu của Võ Trí Thành và các cộng sự (2002) đã phân tích khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai Việt Nam sử dụng mô hình phân tích nợ động của Jaime de Pine. Đây là một nghiên cứu hết sức quan trọng chỉ ra mức NK cho phép của Việt Nam trong khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai. Tuy nhiên, số liệu được lấy làm năm gốc quá chênh lệch so với số liệu thực tế, do đó, không phản ánh đúng thực trạng XNK hiện tại. Nghiên cứu của chúng tôi sẽ sử dụng mô hình này để phân tích định lượng mức NK hàng hoá cho phép và chỉ ra mức độ thâm hụt CCTM cho phép để vừa bảo đảm an ninh tài chính, vừa đảm bảo nhu cầu NK cho phát triển kinh tế. 


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:


- Làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến CCTM và điều tiết CCTM trong điều kiện CNH, HĐH; 


- Đánh giá thực trạng CCTM của Việt Nam trong những năm qua và dự báo đến năm 2010; 


- Đề xuất giải pháp điều chỉnh CCTM trong điều kiện CNH, HĐH. 


Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài:


- Đối tượng: Nghiên cứu CCTM Việt Nam trong mối quan hệ với các yếu tố khác có ảnh hưởng như chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách đầu tư... nhằm chỉ ra tình trạng CCTM trong thời gian qua và dự báo khả năng chịu đựng của nó đến năm 2010. Từ đó đề xuất các giải pháp điều chỉnh CCTM trong thời gian tới, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế. 

- Phạm vi: 


+ CCTM được nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập kinh tế và đẩy mạnh CNH, HĐH. Tuy nhiên, trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ, nghiên cứu này không đi sâu phân tích mối quan hệ giữa CCTM và quá trình thực hiện CNH, HĐH theo lộ trình và mục tiêu thực hiện CNH, HĐH do Đảng ta đề xướng. Đây là một chủ đề lớn nên nghiên cứu của chúng tôi chỉ tập trung phân tích tình trạng hiện tại và khả năng chịu đựng của CCTM trong giai đoạn tới theo các tiêu chí như ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo hiệu quả kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng XK...


+ Tập trung chủ yếu vào thương mại hàng hoá 


+ Thời kỳ nghiên cứu tính từ 1991-2004 và dự báo xu hướng đến 2010 


Phương pháp nghiên cứu:



- Phương pháp tổng hợp



- Phương pháp so sánh, phân tích



- Mô hình phân tích nợ động của Jaime de Pine



- Phương pháp chuyên gia, hội thảo khoa học


 
Nội dung nghiên cứu:



Đề tài được kết cấu thành 3 chương (ngoài phần mở đầu, kết luận), nội dung nghiên cứu cụ thể của từng chương như sau:


Chương I: Những vấn đề cơ bản về cán cân thương mại và điều tiết cán cân thương mại


Chương II: Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 1991-2004. 


Chương III: Quan điểm, định hướng và các giải pháp điều chỉnh 
cán cân thương mại trong điều kiện CNH, HĐH ở Việt Nam


Chương I


Những vấn đề cơ bản về cán cân thương mại và
điều tiết cán cân thương mại


1.1. Cán cân thương mại và ảnh hưởng của nó đối với phát triển kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá


1.1.1. Khái niệm, bản chất của cán cân thương mại 


CCTM (cán cân trao đổi) là bảng đối chiếu giữa tổng giá trị XK hàng hoá (thường tính theo giá FOB) với tổng giá trị NK hàng hoá (thường tính theo giá CIF) của một nước với nước ngoài trong một thời kỳ xác định, thường là một năm. 


CCTM là một phần của Cán cân thanh toán của quốc gia, theo dõi các hoạt động XK hay NK hàng hoá thương phẩm (hay hữu hình) và được phản ánh chi tiết trong cán cân tài khoản vãng lai. Khi tính đến cả “hàng hoá vô hình” hay dịch vụ (gồm cả thu nhập yếu tố ròng và các khoản chuyển giao) thì tổng lượng XK hàng hoá và dịch vụ được gọi là cân đối tài khoản vãng lai. 


Bảng 1: Tóm tắt cán cân thanh toán của Mỹ năm 1994, 
 




 Đơn vị: tỷ USD

		

		Có

		Nợ



		Tài khoản vãng lai

		

		



		(1) XK

		832,86

		



		(1.1) Hàng hoá

		502,73

		



		(1.2) Dịch vụ

		172,29

		



		(1.3) Yếu tố thu nhập

		157,84

		



		(2) NK

		

		-954,42



		(2.1) Hàng hoá

		

		-669,09



		(2.2) Dịch vụ

		

		-128,01



		(2.3) Yếu tố thu nhập

		

		-157,32



		(3) Chuyển tiền đơn phương thuần

		

		-34,12



		(3.1) Chuyển tiền đơn phương khu vực tư

		

		-18,42



		(3.2) Chuyển tiền đơn phương khu vực công

		

		-15,70



		

		Có

		Nợ



		Số dư tài khoản vãng lai

		

		-155,68



		[ (1)+(2)+(3) ]

		

		



		Tài khoản vốn:

		

		



		(4) Đầu tư trực tiếp

		1,64

		



		(5) Đầu tư chứng khoán

		33,43

		



		(6) Vốn khác

		112,12

		



		Số dư tài khoản vốn

		147,19

		



		[ (4)+(5)+(6) ]

		

		



		(7) Sai số thống kê 

		

		-33,25



		Số dư tài khoản vãng lai và tài khoản vốn

		-41,74

		



		Tài khoản dự trữ Chính phủ

		

		



		(8) Tài sản dự trữ Chính phủ của Mỹ

		5,34

		



		(9) Tài sản dự trữ Chính phủ của nước ngoài

		36,40

		



		Số dư giao dịch dự trữ 

		41,74

		





Nguồn: IMF, International Financial Statistics, 5/1995.


CCTM hàng hoá và dịch vụ (X-M)
 cùng với các yếu tố khác như chi cho tiêu dùng (C), chi tiêu đầu tư (I), chi tiêu của chính phủ (G) cấu thành tổng thu nhập quốc dân (GDP). Như vậy, CCTM là một bộ phận cấu thành tổng thu nhập quốc dân, thặng dư hay thâm hụt CCTM ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế.


 Y = C + I + G + (X-M)


Như vậy, CCTM có mối quan hệ mật thiết với các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản. Trạng thái của CCTM thể hiện động thái của nền kinh tế ở những thời điểm khác nhau. Chính vì vậy, biến động của CCTM trong ngắn hạn và dài hạn là cơ sở để các chính phủ điều chỉnh chiến lược và mô hình phát triển kinh tế, chính sách cạnh tranh, phương thức thực hiện CNH, HĐH. 


CCTM chỉ đơn thuần là phần chênh lệch giữa XK và NK/ của một quốc gia. Do đó, khi một quốc gia có thặng dư thương mại thì XK vượt NK. Doanh thu từ việc bán hàng ở nước ngoài mà lớn hơn phần dùng để mua hàng từ nước ngoài sẽ được người nước ngoài trả. Do vậy, thặng dư thương mại làm cho một quốc gia có thể tích luỹ của cải và làm cho nước đó giàu lên. 


Ngược lại, CCTM thâm hụt (tức là tiền trả cho NK vượt quá tiền thu được từ XK) kéo dài nhiều năm, điều này đồng nghĩa với việc phải cắt bớt NK như là một phần của những biện pháp tài chính và tiền tệ khắc khổ. Kết quả là làm giảm tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, gia tăng tình trạng thất nghiệp. 


Tuy nhiên, tình trạng của CCTM thặng dư hay thâm hụt trong ngắn hạn chưa nói lên được trạng thái thực của nền kinh tế. Chẳng hạn, để giữ cho CCTM trong trạng thái thặng dư hay cân bằng mà chính phủ áp dụng các biện pháp cứng rắn để hạn chế NK (nhất là NK cạnh tranh
) thì việc hạn chế này có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và việc cải thiện CCTM sẽ hết sức khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tự do hoá thương mại. Kinh nghiệm của các nước tiến hành CNH ở các nước XHCN trước đây và các nước bảo hộ cao cho thấy rõ điều này. Khảo sát thực tiễn của một số nước (Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ) cho thấy trong tình trạng thâm hụt CCTM, nền kinh tế vẫn có thể ổn định và đạt được sự tăng trưởng cao. Vấn đề là ở chỗ thâm hụt CCTM ở mức có thể đảm bảo sức chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài.


Một vấn đề cần lưu ý là tình trạng cân bằng CCTM chỉ là hiện tượng tạm thời. Trạng thái cân bằng CCTM cũng giống như các trạng thái khác của nền kinh tế như cân bằng cung cầu, cân bằng giá cả, cân bằng tiền tệ… Trên thực tế, CCTM luôn biến động xoay xung quanh trạng thái cân bằng. Động thái này của CCTM giúp chúng ta nhận thấy được trạng thái của nền kinh tế để từ đó điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô.


Thâm hụt CCTM được bù đắp bởi thặng dư trong tài khoản về XNK dịch vụ, các yếu tố thu nhập, các khoản chuyển giao và cán cân tài khoản vốn. Trong trường hợp ngược lại, thâm hụt CCTM phải bù đắp bởi nguồn dự trữ ngoại tệ của chính phủ hoặc các khoản vay khác.


1.1.2. Mối quan hệ và ảnh hưởng của Cán cân thương mại đối với các biến số kinh tế vĩ mô 

Thứ nhất, CCTM cung cấp những thông tin liên quan đến cung cầu tiền tệ của một quốc gia, cụ thể là thể hiện sự thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ so với ngoại tệ. Chẳng hạn, nếu một nước NK nhiều hơn XK nghĩa là cung đồng tiền quốc gia đó có khuynh hướng vượt cầu trên thị trường hối đoái nếu các yếu tố khác không thay đổi. Và như vậy, có thể suy đoán rằng đồng tiền nước đó sẽ bị sức ép giảm giá so với các đồng tiền khác. Ngược lại, nếu một quốc gia XK nhiều hơn NK thì đồng tiền của quốc gia đó có khuynh hướng tăng giá.

Khi cung tiền trong nước tăng do thặng dư thương mại, xuất hiện một nguy cơ tiềm ẩn là người ta có thể cố gắng mua nhiều hàng hoá hơn. Điều này làm cho giá trong nước tăng và cuối cùng gây ra thua lỗ XK do hàng sản xuất trong nước trở nên đắt đỏ hơn khi bán ở nước ngoài. Để bảo đảm luồng tiền vào từ nước ngoài thật sự làm lợi cho quốc gia thì tất cả khoản tiền đó phải được tái đầu tư. Tái đầu tư cũng sẽ tạo ra nhiều hàng hoá hơn cho XK trong tương lai. ở đây, CCTM dường như là một cách để tích luỹ tư bản sản xuất.


Khi đồng tiền của một quốc gia giảm giá sẽ làm tăng giá NK tính bằng đồng tiền nước này. Giá tăng nên khối lượng NK giảm. Tuy số lượng NK giảm, song giá trị NK lại có thể tăng. Sau khi đồng tiền giảm giá, chi tiêu bằng đồng nội tệ cho NK có thể tăng, song do giá XK tính bằng ngoại tệ giảm đã kích thích tăng khối lượng XK, do đó không làm cho CCTM xấu đi. Tuy giá NK tăng, nhưng việc điều chỉnh ưu tiên hàng thay thế cần phải mất một thời gian nhất định. Do đó, có thể nói rằng cầu trong ngắn hạn có độ giãn thấp hơn so với cầu trong dài hạn. Điều này lại càng đúng đối với đường cầu NK, bởi lẽ đường cầu NK được bắt nguồn từ đường cung và đường cầu hàng hoá của một nước, mà đường cung và đường cầu hàng hoá của một nước thường không co giãn trong ngắn hạn, do đó, khoảng cách giữa đường cung và đường cầu càng không co giãn trong ngắn hạn. Vì vậy, sau khi đồng tiền giảm giá, tuy giá hàng hoá NK tăng, nhưng người tiêu dùng trong nước vẫn tiếp tục mua hàng NK, bởi 2 lý do: (1) Người tiêu dùng vẫn chưa điều chỉnh ngay việc ưu tiên mua hàng nội thay vì mua hàng NK (vì đường cầu NK là đường không co giãn), và (2) Các nhà sản xuất trong nước cần phải có một thời gian nhất định mới sản xuất được hàng thay thế NK (vì đường cung cũng là đường không co giãn). Như vậy, chỉ sau khi những nhà sản xuất trong nước thực sự cung cấp hàng thay thế NK và người tiêu dùng quyết định ưu tiên dùng hàng nội thay vì mua hàng ngoại thì cầu về NK lúc này mới giảm. Tương tự như vậy, sau khi đồng tiền giảm giá, việc mở rộng XK chỉ trở thành hiện thực khi các nhà sản xuất đã sản xuất được nhiều hơn hàng hoá để XK và người tiêu dùng nước ngoài đã thực sự chuyển hướng ưu tiên mua các hàng hoá trong nước.


Thứ hai, CCTM phản ảnh khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế của một quốc gia. Giả định như một quốc gia bị thâm hụt thương mại nhiều năm liền, dữ liệu này báo hiệu các ngành sản xuất trong nước thiếu khả năng cạnh tranh quốc tế. Có nghĩa là tăng trưởng XK không thể bù đắp được khoản NK. Và ngược lại, thặng dư CCTM, có nghĩa là XK lớn hơn NK, phản ánh khả năng cạnh tranh cao của hàng XK trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp cũng cần phải tính đến yếu tố là nếu một nước hạn chế NK (bảo hộ cao cho sản xuất trong nước), ở trong giai đoạn đầu của quá trình tự do hoá thương mại, XK có thể tăng mạnh nhờ khai thác được lợi thế so sánh tĩnh (các sản phẩm thô, lao động rẻ). Do đó, có thể xảy ra trường hợp thặng dư thương mại. Tuy nhiên, việc hạn chế NK quá mức sẽ làm cho khả năng cạnh tranh của hàng sản xuất trong nước kém sức cạnh tranh trong dài hạn, có nghĩa là không khai thác được lợi thế cạnh tranh động của việc mở cửa hội nhập
.


Thứ ba, tình trạng của CCTM phản ánh tình trạng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài, do đó có ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là ảnh hưởng quan trọng nhất của CCTM đối với nền kinh tế và dựa vào đó người ta có thể điều chỉnh CCTM đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Như đã trình bày ở trên, CCTM là một bộ phận của cán cân thanh toán vãng lai. Đặc biệt đối với các nước đang phát triển, khi XK dịch vụ còn chiếm tỷ trọng nhỏ bé trong tổng kim ngạch XK, các khoản chuyển giao còn chưa đáng kể, CCTM quyết định tình trạng cán cân tài khoản vãng lai. Thâm hụt hay thặng dư CCTM thể hiện mức độ thâm hụt hay thặng dư của cán cân tài khoản vãng lai. Để đánh giá khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai người ta thường sử dụng các chỉ tiêu như tỷ lệ giữa giá trị XK và thu nhập quốc dân, chỉ số nợ trên XK, tỷ lệ tăng trưởng NK trên tăng trưởng XK, tỷ lệ mức lãi suất trả nợ trên mức tăng XK. Chẳng hạn, chỉ số nợ trên XK của một nước giảm dần theo thời gian phản ánh sự cải thiện thiện cán cân tài khoản vãng lai (CCTKVL). Ngược lại, nếu chỉ số nợ trên XK có xu hướng tăng, điều này cho thấy tình trạng của CCTKVL đang xấu đi. WB đưa ra chỉ số tuyệt đối là nếu chỉ số nợ lớn hơn 275%, tại thời điểm đó, một nước đang ở trong tình trạng khủng hoảng nợ. Hoặc, nếu mức tăng XK của một nước lớn hơn mức lãi suất trả nợ, nước đó có khả năng thanh toán các khoản nợ mà không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế… Những mối quan hệ này sẽ được phân tích sâu hơn ở những phần sau của nghiên cứu (Mô hình động về nợ của Jaime de Pine).


Thứ tư, CCTM thể hiện mức tiết kiệm, đầu tư và thu nhập thực tế. Nếu CCTM bị thâm hụt (X-M<0), điều đó có nghĩa là quốc gia chi nhiều hơn thu nhập của mình. Ngược lại, CCTM thặng dư (X-M>0), quốc gia đó chi tiêu ít hơn so với thu nhập của mình. 


CCTM còn biểu thị cho tổng tiết kiệm ròng của quốc gia, chính là chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư của quốc gia đó. Mối quan hệ giữa CCTM và đầu tư và tiết kiệm được biểu thị bằng biểu thức:


X - M = (S -I) + (T - G)


Trong đó, S là mức tiết kiệm, I là mức đầu tư, T- thu nhập từ thuế và G là chi tiêu của chính phủ. CCTM thâm hụt, có nghĩa là quốc gia tiết kiệm ít hơn đầu tư, và ngược lại, nếu CCTM thặng dư, quốc gia tiết kiệm nhiều hơn so với đầu tư . 


Như vậy, từ phân tích trên đây có thể thấy rằng CCTM có mối quan hệ với các biến số kinh tế vĩ mô như thu nhập, đầu tư, tiêu dùng. Việc điều chỉnh CCTM do đó sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố này và ngược lại, điều chỉnh các yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến CCTM.


Tóm lại, trạng thái của CCTM thể hiện tình trạng của nền kinh tế, các chính sách kinh tế vĩ mô. Chẳng hạn, nếu thặng dư sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm mới, tăng tích luỹ quốc gia dưới dạng dự trữ ngoại hối, tạo uy tín và tiền đề để đồng nội tệ được tự do chuyển đổi… Nếu CCTM thâm hụt trong dài hạn sẽ de doạ sự ổn định kinh tế vĩ mô như tăng nợ nước ngoài, cạnh tranh yếu kém của nền kinh tế, chính sách tiền tệ và đầu tư kém hiệu quả... Chính vì vậy, trạng thái CCTM mà thực chất là hoạt động XNK, luôn được những nhà kinh tế và quản lý quan tâm phân tích, tìm ra những nguyên nhân tác động làm cho CCTM thặng dư hay thâm hụt, từ đó đề ra giải pháp đưa CCTM về trạng thái có lợi cho nền kinh tế. 


Từ những khía cạnh ảnh hưởng khác nhau của CCTM được phân tích ở trên có thể rút ra kết luận rằng: Một CCTM lành mạnh là tình trạng thặng dư hay thâm hụt của nó không gây ra tình trạng bất ổn đối với nền kinh tế, trong khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài, thể hiện năng lực cạnh tranh quốc tế của quốc gia, kích thích đầu tư và tiêu dùng, tăng thu nhập và tăng việc làm, không gây lạm phát và rối loạn tiền tệ.


1.1.3. Cán cân thương mại và việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá


Điều chỉnh CCTM, về thực chất là cân đối XNK thông qua các chính sách như thương mại, đầu tư, tiết kiệm, tài khoá, tỷ giá hối đoái... Động thái của CCTM trong ngắn hạn và dài hạn là cơ sở để các chính phủ điều chỉnh phương thức thực hiện CNH, HĐH. Vai trò của việc điều tiết CCTM đối với việc thực hiện CNH, HĐH thể hiện ở một số điểm sau đây:


Thứ nhất, điều chỉnh cân đối XK và NK trong khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài nhằm ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện cần thiết để thực hiện CNH.


Thứ hai, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia thực hiện CNH thành công là các nước có nền kinh tế mở. Như vậy, có thể khẳng định rằng, hoạt động ngoại thương là điều kiện quyết định sự thành công của việc thực hiện quá trình CNH. Điều này dễ dàng nhận thấy qua thực tiễn CNH ở các nước XHCN trước đây, các nước gần đây thực hiện CNH thay thế NK (thất bại) và các nước mới CNH theo hướng XK (thành công).


Thứ ba, điều chỉnh hợp lý cân đối giữa XK và NK trong từng thời gian nhất định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế bền vững trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập KTQT. Chẳng hạn, trong thời gian đầu của quá trình CNH (giai đoạn chuẩn bị tiền đề), mức độ hội nhập của nền kinh tế chưa cao, khả năng cạnh tranh và sức chịu đựng của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài còn kém, khuyến khích XK đi đôi với các biện pháp hạn chế NK hợp lý sẽ tạo điều kiện khai thác lợi thế so sánh sẵn có để tăng trưởng XK, tạo tiền đề ổn định kinh tế và tích luỹ ban đầu cho CNH. Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, đi đôi với việc khuyến khích XK cần tự do hoá NK nhằm tận dụng vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, marketing từ các nước tiên tiến để khai thác lợi thế cạnh tranh, tăng năng suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. ảnh hưởng rõ nét nhất của việc điều tiết CCTM ở đây là góp phần đổi mới công nghệ, năng lực quản lý, do đó đẩy nhanh quá trình CNH và HĐH nền kinh tế. 


Kinh nghiệm của các nước CNH mới cho thấy các nước thực hiện CNH theo hai mô hình là CNH thay thế NK và CNH định hướng XK . 


Nội dung cơ bản của chiến lược CNH thay thế NK là đẩy mạnh sự phát triển của các ngành công nghiệp trong nước, trước hết là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, sau đó là các ngành công nghiệp thay thế các sản phẩm NK. Có nhiều lý do để biện minh cho việc thực thi chiến lược này, đó là lợi tức tăng theo quy mô, các lợi ích kinh tế bên ngoài, vay mượn công nghệ, ổn định đối nội và những lập luận khác về thuế quan.


Mặc dù chiến lược này có vẻ hấp dẫn về mặt lý thuyết song lại không mấy thành công trong thực tế. Việc thay thế NK thành công đòi hỏi nền kinh tế phải thực hiện được hai bước chuyển đổi rất khó khăn. Đầu tiên là tạo ra một cơ cấu kinh tế năng động và có hiệu quả đằng sau các hàng rào thuế quan và các phương thức bảo hộ khác. Thứ hai là chuyển từ bảo hộ sang một môi trường buôn bán cởi mở hơn. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng việc đối phó với cả hai thách thức này đều rất khó khăn. Những sai lệch do sự bảo hộ gây ra thường nghiêm trọng đến nỗi không thể đạt được sự tăng trưởng cao ngay cả khi nền công nghiệp trong nước được bảo vệ trước sự cạnh tranh quốc tế và quá trình chuyển từ bảo hộ sang mậu dịch tự do thường vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhóm lợi ích xã hội.


Những nền kinh tế theo định hướng sản xuất thay thế hàng NK có thuế quan cao cùng với các hàng rào thương mại khác và thường có tỷ giá hối đoái được định giá cao, lãi suất bị kiểm soát. Điều này làm cho nền kinh tế nội địa có chi phí sản xuất cao, sức cạnh tranh kém, ít có các nhà XK trong nước có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới và tạo ra sự thiên lệch không có lợi cho XK. Vì chi phí đầu vào để sản xuất hàng XK ở mức cao nên hạn chế hiệu quả XK những mặt hàng công nghiệp chế biến (và cả các mặt hàng XK khác). Khi có những biến động bất lợi trên thị trường thế giới (như giá dầu tăng), XK nguyên liệu thô của những nước này giảm hay chỉ tăng giá chút ít, trong khi giá dầu NK tăng gấp nhiều lần, buộc các nước này phải thắt chặt NK hàng tư liệu sản xuất hay sản phẩm trung gian hay vay nợ nhiều hơn. Điều này làm chậm tốc độ trưởng kinh tế. 


Nhìn chung, những nước theo mô hình thay thế NK thường thiếu khả năng đáp ứng theo hướng nâng cao tính cạnh tranh trong giai đoạn tăng trưởng toàn cầu trì trệ. Lý do cơ bản là chủ nghĩa bảo hộ thường gây ra hàng loạt vấn đề bất lợi cho nền kinh tế:


- Mất cân đối giữa phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Việc tập trung nguồn lực vào biện pháp khuyến khích phát triển công nghiệp nặng đã gây ra sự thiên lệch, đầu tư không cân xứng hoặc không khuyến khích mở rộng phát triển các ngành khác.


- Tạo ra cơ cấu công nghiệp bất hợp lý. Với mức độ bảo hộ danh nghĩa thường không đồng nhất, nền công nghiệp được hình thành trong chế độ thay thế NK đã không khuyến khích đầu tư phát triển các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu và các sản phẩm trung gian khác, không tạo ra được ảnh hưởng dây chuyền thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển.


- Tạo ra bất lợi cho XK. Bảo hộ cao đối với các ngành công nghiệp thay thế NK đã hạn chế cạnh tranh trên thị trường nội địa. Vì vậy, giá cả các sản phẩm được bảo hộ ở thị trường nội địa cao hơn giá sản phẩm cùng loại trên thị trường thế giới. Do đó, các nhà sản xuất có thiên hướng tiêu thụ nội địa hơn là XK và việc mở cửa thúc đẩy chuyển từ hướng nội sang hướng ngoại càng khó khăn hơn.


- Mất cân đối giữa quy mô thị trường và quy mô năng lực sản xuất. Nhờ được bảo hộ ở mức cao, được tiếp cận với các nguồn tín dụng ưu đãi, các nhà máy sản xuất các sản phẩm thay thế NK thường có xu hướng sử dụng nhiều vốn. Trong khi đó, thị trường nội địa không được mở rộng tương xứng, thậm chí bị thu hẹp tương đối. Vì vậy, quy mô hay năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp được bảo hộ thường nhanh chóng vượt khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa. Kết quả là, thay vì tập trung vào những lĩnh vực mà ở đó đất nước có những lợi thế so sánh tự nhiên, các nguồn lực con người và vật chất lại được hướng vào việc sản xuất những hàng hoá thường được NK, tức là vào những lĩnh vực mà ở đó đất nước có những bất lợi tương đối. Bên cạnh đó, những hàng rào buôn bán sẽ làm cho sản xuất trong nước trở thành không hiệu quả, không khuyến khích giảm thiểu chi phí, do vậy, các nguồn lực sẽ bị lãng phí. Hơn nữa, sự bảo hộ còn triệt tiêu việc tiếp thu kinh nghiệm mới, công nghệ mới và làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. 


CNH thay thế NK được tiến hành ở hầu hết các nước ASEAN trong những thời điểm khác nhau giữa thế kỷ XX với những kết quả đạt được rất khác nhau. Nước CNH thay thế NK sớm nhất là Philippin, bắt đầu từ những năm 1940. Nước thực hiện mô hình này dài nhất (đến đầu những năm 1980) và đạt được kết quả nhất là Indonesia. Tuy nhiên, một điểm chung của các nước này là áp dụng các công cụ bảo hộ cơ bản đối với các ngành công nghiệp non trẻ như hạn ngạch NK, thuế quan, chính sách quản lý ngoại hối, cấp phép NK và ưu tiên đầu tư.


Tuy đạt được những thành công nhất định và tạo những điều kiện để phát triển công nghiệp nhưng các nước ASEAN đều không thể kéo dài chiến lược CNH thay thế NK do những hạn chế của thị trường nội địa. Do quy mô hạn chế của thị trường nội địa, chỉ sau một thời gian ngắn, các sản phẩm thay thế NK đã trở nên dư thừa, làm xuất hiện nhu cầu XK. Trong khi đó, mức độ bảo hộ cao đã làm cho hàng hoá của các nước này không có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, buộc họ phải thay đổi cơ cấu các ngành kinh tế theo một chiến lược phát triển mới - chiến lược CNH định hướng XK.


Để khắc phục những hạn chế trên, các nước đang phát triển đã nhận thấy rằng chỉ có cách dựa vào thị trường quốc tế rộng lớn và họ đều đã tìm cách chuyển sang chiến lược hướng ngoại - chiến lược CNH định hướng XK.


Một chế độ thương mại mở cửa và hướng ngoại là có lợi vì giảm được tính phi hiệu quả do phân bổ không đúng các nguồn lực gây ra; tăng cường học hỏi kinh nghiệm, thay đổi công nghệ và tăng trưởng kinh tế; cải thiện được khả năng linh hoạt của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài và cuối cùng, giảm được những bất hợp lí phát sinh từ chế độ bảo hộ. Thương mại mở cửa sẽ khuyến khích việc học hỏi những tiến bộ công nghệ, nâng cao được khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cải tạo và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế phù hợp với xu hướng CNH, HĐH nền kinh tế.


Do mức độ bảo hộ khác nhau, mỗi nước bắt đầu quá trình mở cửa nền kinh tế và phát triển công nghiệp định hướng XK vào từng thời điểm khác biệt. Nước thành công nhanh nhất trong chiến lược định hướng XK là Singapore. Nhất quán với quan điểm phát triển kinh tế hướng ngoại, từ giữa thập niên 60, Singapore đã giảm hẳn hoặc bãi bỏ thuế NK, loại bỏ hoàn toàn hạn ngạch NK, áp dụng thuế suất ưu tiên 4% (thay cho mức thuế thông dụng là 40%) trên trị giá XK, khuyến khích tái XK và bảo hiểm XK, cung cấp tín dụng ưu đãi cho XK. Những cải cách theo hướng tự do hoá được thực hiện ở Philippin và Malaysia vào cuối thập niên 60 và 70 nhưng các cải cách này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thuế quan. Trong khi đó, tại Thái Lan và Indonesia, những cải cách thuế quan không được chú trọng lắm nhưng những thay đổi về cơ cấu ngành và chính sách ưu tiên phát triển ngành theo hướng phát triển các ngành công nghiệp chế tạo làm động lực cho XK đã đem lại những thành công cho các nước này ngay từ thập kỷ 70. Các nước áp dụng chính sách theo hướng XK khởi đầu với một tỷ lệ XK/GDP tương đối cao và tỷ lệ này tiếp tục tăng lên. Đồng thời, phần lớn tăng trưởng XK của các nước này là nhờ sản phẩm công nghiệp chế biến. Chẳng hạn như Thái Lan năm 1978 chỉ bắt đầu với tỷ lệ hàng công nghiệp chế biến trong cơ cấu kim ngạch XK là 25%, nhưng sau 20 năm tỷ trọng này đã đạt gần 75%. Như vậy, những nước tăng trưởng nhanh này đã sử dụng hoạt động XK hàng công nghiệp chế biến trên đà gia tăng làm khu vực chủ đạo (những nước khác như Malaysia và sau năm 1980 là Indonesia cũng đi theo hướng tương tự nhưng hai nước này còn được lợi từ sự tăng giá dầu mỏ). Trong khi đó, các quốc gia theo mô hình thay thế NK chưa bao giờ đạt được một tỷ lệ XK/GDP cao. 


Thực tế cho thấy những nền kinh tế càng mở thì lại càng có khả năng tăng trưởng tốt hơn và ổn định hơn nhờ những kỹ năng học hỏi được thông qua việc mở rộng tiếp cận thị trường XK và NK. Thuế quan thấp, ít nhất là đối với các mặt hàng XK, cũng như các chính sách hỗ trợ kinh doanh khác, đã cho phép các doanh nghiệp phát triển các kỹ năng về công nghệ và tiếp thị của mình. Khi giá thay đổi và tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế công nghiệp phát triển bị chững lại thì những nước theo hướng XK đã phản ứng linh hoạt hơn các đối thủ cạnh tranh theo chiến lược sản xuất thay thế NK.


Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ XK/GDP của các nước/vùng 
lãnh thổ theo các chiến lược phát triển khác nhau


		

		Tăng trưởng GDP 
(theo giá cố định, %)

		Tỷ lệ XK/GDP (%)



		Thay thế NK

		1960-70

		1970-80

		1980-90

		1970

		1980

		1990



		Banglades

		3,6

		3,3

		4,3

		5

		6

		8



		Brazil

		5,4

		8,7

		2,7

		7

		10

		7



		Achentina

		4,2

		2,5

		-0,7

		11

		5

		10



		Định hướng XK 

		

		

		

		

		

		



		Hàn Quốc 

		8,6

		10,3

		9,4

		14

		34

		31



		Đài Loan

		9,6

		9,7

		8,2

		30

		53

		45



		Thái Lan

		8,2

		7,7

		7,6

		15

		24

		37





Nguồn: Thách thức của quá trình toàn cầu hoá đối với Châu á, ASEAN Development Outlook, 2001


Những thành tựu kinh tế của các nước Đông á là một ví dụ về sự thành công của chiến lược kinh tế hướng về XK. Cho đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX, các nước này vẫn ở trong tình trạng hết sức lạc hậu nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, các nước và vùng lãnh thổ này đã không những vượt qua cảnh nghèo nàn lạc hậu mà còn đạt được trình độ phát triển ngang với nhiều nước công nghiệp phát triển. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công này là họ đã thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng XK.


Mô hình CNH định hướng XK đã đem lại thành công cho một số nền kinh tế đang phát triển và được bàn luận nhiều trong mấy thập niên qua. Nhưng nghiên cứu sâu hơn, các học giả lại phân mô hình này thành hai loại: 


Một là, mô hình CNH định hướng XK chủ yếu dựa vào khuyến khích XK các sản phẩm sơ cấp (nông sản và các sản phẩm khai khoáng). Trường hợp này có thể dẫn tới sự cạn kiệt tài nguyên, không nâng cao được trình độ kỹ thuật và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây là mô hình CNH dựa vào lợi thế so sánh tĩnh, mang tính ngắn hạn. Sử dụng hợp lý mô hình này sẽ tạo được những tích luỹ ban đầu cho quá trình CNH.


Hai là, mô hình CNH định hướng XK chủ yếu dựa vào thúc đẩy XK các sản phẩm của công nghiệp chế tạo. Trong trường hợp này, các nước CNH dựa vào khai thác lợi thế trong nước và cơ hội của tự do hoá thương mại để phát triển các ngành công nghiệp chế biến như dệt may, chế biến thực phẩm, điện tử dân dụng... và đã mang lại thành công cho một số nước/vùng lãnh thổ, điển hình là các nền kinh tế CNH mới (NIEs). Đây là mô hình CNH dựa vào lợi thế cạnh tranh động, mang tính dài hạn.


Mô hình CNH định hướng XK dựa chủ yếu vào khuyến khích XK các sản phẩm chế tạo được xem là thích hợp và hữu hiệu cho những nước đi sau. ở mô hình này, mục tiêu là định hướng XK, nhưng yếu tố đảm bảo tăng trưởng XK là NK mang tính cạnh tranh
. Nghiên cứu định lượng của Robert Z. Lawrence và David E. Weinstein (2002) cho thấy có mối quan hệ thuận chiều giữa NK cạnh tranh và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), và không tìm thấy mối quan hệ như vậy giữa XK, NK phi cạnh tranh và tăng năng suất. Từ đó nhóm nghiên cứu đi đến kết luận là tăng trưởng XK không phải nguyên nhân của tăng năng suất mà là kết quả của hoạt động NK cạnh tranh. Kết luận này cho thấy vai trò của NK tại sao lại quan trọng như vậy đối với tăng năng suất và hạn chế bảo hộ sẽ có tác dụng đẩy mạnh NK cạnh tranh, tức là NK đổi mới công nghệ, cải thiện quản lý và gây sức ép đối với hàng sản xuất trong nước do vậy giúp cho việc cải thiện năng lực cạnh tranh thúc đẩy XK và hạn chế cạnh tranh của hàng NK (NK phi cạnh tranh).


Một trong những lý do quan trọng ở đây là, mô hình CNH định hướng XK có thể cho phép các nước đi sau “đi tắt, đón đầu”, thực hiện nhanh quá trình CNH theo kiểu rút ngắn mà các nước trước đây đã phải trải qua hàng trăm năm. Tuy nhiên, chính điều đó cũng đòi hỏi trong quá trình thực hiện CNH định hướng XK các nước phải lựa chọn được cơ cấu kinh tế, cơ cấu công nghiệp hướng về XK hợp lí, dựa trên cơ sở lợi thế cạnh tranh và trình độ phát triển của mỗi nước.


1.2. Các nhân tố tác động tới cán cân thương mại 


1.2.1. Chính sách thương mại 


Chính sách thương mại là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến CCTM. Điều chỉnh CCTM thường được thực hiện thông qua các biện pháp như khuyến khích XK, quản lý NK. Những cải cách thương mại quan trọng là (i) mở rộng quyền kinh doanh XNK (chính sách thương quyền); (ii) chính sách thuế quan và phi thuế quan (iii) tham gia các hiệp định thương mại khu vực, song phương và toàn cầu.


Dựa vào các lý thuyết về thương mại quốc tế, chúng ta biết rằng các nước buôn bán với nhau hoặc vì họ khác biệt về các nguồn lực, về công nghệ, hoặc vì họ khác biệt nhau về lợi thế kinh tế nhờ quy mô, hoặc vì cả hai lý do đó. Trong bất kỳ môi trường nào, cạnh tranh hoàn hảo hay không hoàn hảo, thương mại luôn mang lại lợi ích cho các nước tham gia và các lợi ích này là tiềm tàng. Việc tiến hành thương mại gây tác động lên phân phối thu nhập giữa các nhóm dân cư trong nội bộ một nước và giữa các nước theo hướng một số người (hoặc nước) sẽ được lợi từ thương mại, trong khi một số nước khác sẽ bị thiệt hại từ hoạt động này. Đây chính là nền tảng để các chính phủ tham gia điều tiết hoạt động thương mại thông qua việc ban hành các chính sách.


Chính sách thương mại là chính sách quốc gia dùng để phân biệt đối xử đối với các nhà sản xuất nước ngoài. Nó bao gồm một hệ thống hoàn chỉnh các luật lệ, quy định, các chính sách và các tập quán của chính phủ có ảnh hưởng đến thương mại. Các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại bao gồm thuế quan NK, hạn ngạch NK, trợ cấp XK, hạn chế XK tự nguyện, yêu cầu về hàm lượng nội địa. Ngoài ra, các chính phủ còn sử dụng một số công cụ khác nữa để tác động tới hoạt động ngoại thương của mình như trợ cấp tín dụng XK, các thủ tục hành chính, tiêu chuẩn kỹ thuật… Chúng có thể được phân chia ra làm hai loại là thuế quan và phi thuế quan. Mục đích của các công cụ này là nhằm phân biệt đối xử giữa các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài.


Điều tiết chính sách thương mại có ảnh hưởng đến tình trạng của CCTM. Chính sách thương mại khuyến khích XK các mặt hàng thô, sơ chế hay XK các sản phẩm chế tạo có liên quan đến tình trạng CCTM trong ngắn hạn hoặc trong dài hạn như hai mô hình của CNH định hướng XK được giới thiệu ở trên. Chính sách khuyến khích NK hoặc hạn chế NK cũng ảnh hưởng đến tình trạng CCTM. Khuyến khích NK hàng tiêu dùng (NK phi cạnh tranh) sẽ làm xấu đi tình trạng CCTM. Ngược lại, khuyến khích NK tư liệu sản xuất sử dụng để phát triển XK sẽ cải thiện CCTM trong dài hạn.


Tóm lại, chính sách thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến CCTM. Điều tiết CCTM có liên quan chặt chẽ tới chính sách khuyến khích XK và quản lý NK. Trong điều kiện thâm hụt CCTM, chính sách của các nước thường là khuyến khích XK và hạn chế NK. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hạn chế NK không phải là giải pháp hiệu quả để điều chỉnh CCTM. NK cạnh tranh là biện pháp hiệu quả nhất để điều tiết CCTM trong dài hạn (sẽ được phân tích kỹ ở phần sau).


1.2.2. Chính sách đầu tư 


Các chính sách và biện pháp liên quan đến đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với CCTM. Trước hết, đầu tư liên quan đến NK. Nhiều nghiên cứu định lượng cho thấy NK và đầu tư thường có mối quan hệ với nhau. Điều này là bởi các nước đang phát triển không có và không tự sản xuất đủ các nguyên liệu đầu vào cũng như các loại máy móc, thiết bị cần thiết để đầu tư cho sản xuất. Tất nhiên, mức độ của mối quan hệ này đến đâu còn tuỳ thuộc vào mức độ bảo hộ thương mại (ảnh hưởng đến việc hạn chế NK) và chiến lược đầu tư trong từng giai đoạn (tác động đến khả năng thay thế giữa hàng nội địa và hàng NK). 


Thông thường, hội nhập KTQT có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quan hệ kinh tế nói chung và XNK nói riêng. Khi các rào cản thương mại được dỡ bỏ, hoạt động đầu tư theo “chiều sâu” được tăng cường thì sự biến động của đầu tư, dưới sự chi phối của các lực lượng thị trường, sẽ gây tác động nhất định đến NK. Quan hệ giữa đầu tư và NK sẽ có sự thay đổi. 


Đầu tư liên quan đến NK, hiệu quả đầu tư liên quan đến khả năng cạnh tranh của hàng thay thế NK và hàng XK. Các luồng vốn đầu tư gián tiếp, hoặc nguồn viện trợ nước ngoài, kiều hối cũng ảnh hưởng đến CCTM. Những yếu tố nêu trên có thể có ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp, cải thiện hoặc gây tình trạng thâm hụt CCTM 


Trước hết, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là bộ phận quan trọng của tài khoản vốn. Việc gia tăng thu hút vốn đầu tư nước ngoài có tác dụng bù đắp thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai. Đối với các nước đang phát triển, khi XK dịch vụ còn hạn chế và các nguồn chuyển giao chưa đáng kể, vốn FDI góp phần làm lành mạnh hoá CCTM. Tăng đầu tư nước ngoài vào các ngành thay thế NK và khuyến khích XK cũng góp phần tăng XK và hạn chế NK trong dài hạn, do đó góp phần cải thiện CCTM. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài tăng, kéo theo tăng NK. Nếu chính sách bảo hộ thiên lệch đối với XK sẽ làm cho CCTM thâm hụt. Hơn nữa, khi luồng FDI vào (đặc biệt dưới dạng ngoại tệ) tăng lên sẽ làm thay đổi tương quan giữa cung và cầu ngoại tệ; nếu chính phủ không can thiệp (không trung hoà hoá) thì điều này dẫn đến khuynh hướng đồng nội tệ lên giá, qua đó hạn chế XK và khuyến khích NK, dẫn đến thâm hụt CCTM và thâm hụt cán cân vãng lai.


Thứ hai, việc gia tăng nguồn thu nhập chuyển giao từ nước ngoài như viện trợ, thu nhập ròng từ các dự án đầu tư ngoài nước, kiều hối có tác dụng bù đắp thâm hụt CCTM hàng hoá. Mặt khác, theo lý thuyết mô hình động về nợ của Jaime de Pine (sẽ được giới thiệu ở phần sau), sự ổn định và gia tăng của các khoản chuyển giao làm cho khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai lớn hơn và do đó có thể mở rộng NK nhiều hơn so với dự kiến. Điều này hết sức quan trọng đối với các nước đang CNH khi cần phải thu hút vốn, kỹ thuật từ bên ngoài. 


Thứ ba, nguồn vốn vay (vay đầu tư và vay thương mại) nếu sử dụng không hiệu quả như đầu tư vào các ngành thay thế NK, các công trình mang lại hiệu quả kinh tế thấp, mua sắm chính phủ, tiêu dùng sẽ làm trầm trọng cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài vì chỉ số nợ/ XK có xu hướng gia tăng và tỷ số giữa lãi suất phải trả các khoản nợ so với mức độ tăng XK cũng sẽ gia tăng (các điều kiện này đều làm xấu đi tình trạng cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài, những vấn đề này sẽ được nghiên cứu kỹ hơn ở phần sau).


Thứ tư, chính sách đầu tư trong nước cũng ảnh hưởng đến CCTM. Đầu tư trong nước theo định hướng XK hay thay thế NK có ảnh hưởng đến CCTM. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư cũng ảnh hưởng đáng kể đến CCTM. Chẳng hạn, việc xem nhẹ đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ làm tăng NK nguyên nhiên liệu, phụ liệu, do đó giảm khả năng cạnh tranh hàng XK, hạn chế thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta trong thời gian qua. Hiệu quả kinh tế thấp của các dự án đầu làm suy yếu khả năng cạnh tranh của hàng XK và hàng thay thế NK do có mức chi phí cao hơn mức quốc tế. Điều này làm cho việc cải thiện CCTM trở nên khó khăn, đặc biệt là trong dài hạn.


1.2.3. Chính sách tỷ giá


Chính sách tỷ giá thường có ảnh hưởng quan trọng đến CCTM của một nước. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thường khuyến nghị phá giá
 đồng nội tệ khi các nước gặp khó khăn về cán cân thanh toán quốc tế với lập luận cho rằng phá giá sẽ làm tăng giá trong nước của hàng NK và giảm giá ngoài nước của hàng XK của nước đó. Cả hai tác động này đều cải thiện sức cạnh tranh quốc tế của hàng trong nước. Các nguồn lực sẽ được thu hút vào các ngành sản xuất nội địa mà giờ đây có thể cạnh tranh có hiệu quả hơn so với hàng NK, và nguồn lực cũng sẽ được thu hút vào các ngành XK mà giờ đây có thể cạnh tranh có hiệu quả hơn trên các thị trường quốc tế. Kết quả là XK tăng lên và NK giảm đi. Cả hai điều này làm cho CCTM của nước phá giá được cải thiện. Tuy nhiên, có một số điểm cần chú ý về tác động của phá giá đến CCTM:


- Sự chậm trễ trong phản ứng của người tiêu dùng. Cần phải có thời gian để người tiêu dùng ở cả nước phá giá lẫn thế giới bên ngoài điều chỉnh hành vi mua hàng trước môi trường cạnh tranh đã thay đổi. Chuyển từ tiêu dùng các hàng NK sang các hàng sản xuất trong nước nhất định cần phải có thời gian vì người tiêu dùng trong nước khi quyết định mua hàng không chỉ quan tâm đến sự thay đổi của giá cả tương đối mà cả nhiều yếu tố khác, chẳng hạn thói quen và sự nổi tiếng của hàng ngoại so với hàng nội; trong khi người tiêu dùng nước ngoài có thể không thích chuyển từ tiêu dùng hàng họ vốn đã quen sử dụng sang hàng NK từ nước phá giá. 


- Sự chậm trễ trong phản ứng của người sản xuất. Ngay cả khi phá giá cải thiện được khả năng cạnh tranh của hàng XK, những người sản xuất trong nước cũng cần có thời gian để mở rộng sản xuất, hoặc chuyển sản xuất từ ngành này sang ngành khác. Hơn nữa, các đơn đặt hàng thường được đặt trước và những hợp đồng như vậy không thể huỷ bỏ trong ngắn hạn. Các nhà máy không thể huỷ bỏ hợp đồng đối với đầu vào và nguyên liệu thô quan trọng.


- Sự cạnh tranh không hoàn hảo. Sự thâm nhập và gây được ảnh hưởng trên thị trường thế giới là một công việc khó khăn và mất nhiều thời gian. Các nhà XK nước ngoài có thể không chịu chia sẻ thị trường và có thể phản ứng trước sự suy giảm khả năng cạnh tranh của họ bằng cách giảm giá hàng XK sang nước phá giá. Tương tự, những ngành công nghiệp nước ngoài phải cạnh tranh với hàng NK từ các nước phá giá, có thể phản ứng trước sự suy giảm khả năng cạnh tranh bằng cách giảm giá cả trên thị trường trong nước, và do đó hạn chế khối lượng NK từ các nước phá giá.


- Cuối cùng việc giảm giá đồng nội tệ có thể không cải thiện được CCTM trong thời gian trước mắt. Bởi vì CCTM chính là giá trị của XK trừ đi giá trị của NK. Giả sử chúng ta tính CCTM bằng đồng Việt Nam. Nếu giá nội địa của hàng XK không thay đổi và lượng hàng XK chưa thay đổi nhiều lắm, thu nhập từ XK sẽ chỉ cao hơn một chút trong thời gian trước mắt. Và nếu lượng hàng NK chưa giảm nhiều lắm, nhưng giá hàng NK tính bằng đồng Việt Nam có thể tăng đáng kể. Khi tính về giá trị, CCTM trong ngắn hạn có thể trở nên xấu hơn.


Trong thời gian dài hơn, khi những người mua và những người bán điều chỉnh lượng XK và NK, cả lượng XK cao hơn và lượng NK thấp hơn chắc sẽ cải thiện được CCTM. Như vậy, việc giảm giá đồng nội tệ lúc đầu có thể làm cho CCTM trở nên xấu đi nhưng sau đó sẽ được cải thiện. Các nhà kinh tế đôi khi mô tả hiện tượng này bằng đường cong hình chữ J
. Khi thời gian trôi đi sau khi giảm giá đồng nội tệ, CCTM giảm tới đáy của đường J, nhưng sau đó lại cải thiện và tăng cao hơn vị trí ban đầu của nó.


Theo điều kiện Marshall - Lerner thì việc giảm giá đồng nội tệ sẽ cải thiện CCTM chỉ khi nào tổng hệ số co giãn theo tỷ giá của cầu về hàng XK và hàng NK lớn hơn 1
. Một lập luận khá phổ biến cho rằng phá giá thường có hiệu quả hơn ở các nước phát triển so với các nước đang phát triển. Nhiều nước đang phát triển phụ thuộc nặng nề vào NK và do đó hệ số co giãn của cầu NK theo giá dường như rất thấp. Trong khi đó, các nước phát triển thường phải đối phó với cạnh tranh gay gắt trên thị trường XK và do đó, hệ số co giãn của cầu về XK theo giá có thể rất cao. Do vậy, việc giảm giá đồng nội tệ có thể chỉ cải thiện được CCTM của một số nước chứ không phải tất cả các nước. 


Các nhà kinh tế thuộc trường phái cấu trúc đã phê phán kịch liệt chương trình ổn định của IMF
 với lập luận cho rằng phá giá có thể gây ra những tổn thất không cần thiết về sản lượng và việc làm. Cuộc tranh luận này bắt đầu từ những năm 1950 và 1960 ở Mỹ Latinh. Điểm cốt lõi trong sự chỉ trích của các nhà cấu trúc về chính sách của IMF là quan điểm cho rằng những nét đặc thù của nền kinh tế ở đa số các nước đang phát triển làm cho chính sách của IMF trở nên phản tác dụng:


(1) Vì đa số các nước đang phát triển chỉ XK các sản phẩm thô và NK các sản phẩm công nghiệp tiên tiến, và dường như khả năng thay thế giữa các sản phẩm XK, NK và không thể thương mại được là rất thấp. Do đó, việc tăng giá cả của các sản phẩm có thể thương mại được so với các sản phẩm không thể thương mại được thông qua phá giá ít có khả năng giải phóng được nguồn lực nhằm tăng sản lượng phục vụ cho XK.


(2) Giá XK và NK thường cố định theo ngoại tệ. Do đó, phá giá chỉ có thể tăng thu nhập XK tính bằng ngoại tệ thông qua sự gia tăng cung ứng. Hệ số co giãn của cung thường nhỏ trong ngắn hạn, đặc biệt trong khu vực sản xuất các sản phẩm thô. Đi xa hơn, nhiều nhà cơ cấu cho rằng phá giá gây ra hai hiệu ứng đối với tổng cầu: thay thế chi tiêu
 và giảm chi tiêu. Theo họ, đối với các nước đang phát triển, hiệu ứng giảm chi tiêu thường quan trọng hơn hiệu ứng thay thế chi tiêu. Kết luận này dựa trên ba luận cứ cơ bản sau:


Trước hết, Cooper (1971) cho rằng nếu trước khi phá giá các nước đang phát triển đã có thâm hụt thương mại lớn, thì mặc dù phá giá có thể cải thiện được CCTM tính bằng ngoại tệ, nhưng lại làm giảm tổng cầu do làm cho CCTM tính theo đồng nội tệ xấu đi. Trong trường hợp này, phá giá sẽ có ảnh hưởng thu hẹp bất chấp điều kiện Marshall-Lerner được thoả mãn.

Hai là, một số người cho rằng phá giá có thể có ảnh hưởng quan trọng đến phân phối lại. Phá giá có thể làm tăng thu nhập của các nhà tư bản (do làm tăng giá của các hàng hoá có thể thương mại) và giảm thu nhập thực tế của đội ngũ công nhân (nếu tiền lương chậm điều chỉnh). Nếu công nhân có xu hướng tiêu dùng cận biên lớn hơn các nhà tư bản thì tổng cầu sẽ giảm.


Ba là, phần lớn các nước đang phát triển đều có các khoản nợ nước ngoài lớn. Phá giá làm tăng chi phí trả nợ nước ngoài tính bằng đồng nội tệ. Nếu giá cả trong nước không tăng kịp tốc độ phá giá, thì giá trị thực tế của các khoản nợ nước ngoài sẽ tăng. Do đó, nó có ảnh hưởng thu hẹp đối với tổng cầu.


Ngoài ra, theo một số nhà cơ cấu, phá giá còn có ảnh hưởng làm giảm tổng cung qua ba kênh: 


Một là, khi hàng NK đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, phá giá bằng cách làm tăng giá NK sẽ đẩy chi phí và giá cả trong nước lên. Điều này làm giảm mức sản lượng mà các doanh nghiệp sẵn sàng sản xuất, ảnh hưởng này có thể được bù đắp một phần nếu trong nước có thể sản xuất sản phẩm thay thế.


Hai là, nếu tiền lương trong nước được chỉ số hoá theo chỉ số giá tiêu dùng, thì tiền lương thực tế tính theo sản phẩm trong nước sẽ tăng.


Ba là, sự tăng giá trong nước do phá giá sẽ làm giảm cung tiền thực tế và do đó làm tăng lãi suất. Điều này cũng sẽ làm tăng chi phí sản xuất.


Như vậy, chính sách tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng đến CCTM. Tuy nhiên, khi thay đổi tỷ giá, đặc biệt là khi phá giá đồng nội tệ để cải thiện sức cạnh tranh của hàng sản xuất trong nước và hàng NK cần hết sức thận trọng, đặc biệt là đối với các nước XK hàng thô và NK các mặt hàng nguyên nhiên liệu. Phá giá đồng tiền trong nước cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ nước ngoài và lạm phát, do đó là xấu đi môi trường kinh tế vĩ mô


1.2.4. Các chính sách khác 



Các chính sách như chính sách thuế, tài khoá, chính sách lãi suất, quản lý nợ nước ngoài, chính sách tiêu dùng có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với CCTM. Chẳng hạn, chính sách quản lý nợ nước ngoài có tác dụng điều tiết luồng vốn vay theo hướng sử dụng có hiệu quả và phân bổ hợp lý, tài trợ hợp lý đối với thâm hụt thương mại… có tác dụng làm lành mạnh hoá CCTM. Chính sách thuế có tác dụng hạn chế hoặc mở rộng XK hoặc NK. Chính sách lãi suất có tác dụng kích thích hoặc hạn chế đầu tư, tiêu dùng do đó ảnh hưởng đến hoạt động XNK. Những thay đổi về lãi suất dẫn đến những thay đổi trong đầu tư kinh doanh. Những kênh tác động của các chính sách nói trên đối với CCTM hết sức phức tạp. Cần có những nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này.



Một số chính sách khác cũng có thể ảnh hưởng đến CCTM như chính sách bảo hộ như đã phân tích ở trên. Sự yếu kém của thể chế kinh tế thị trường, các chính sách kinh tế (không minh bạch, khó dự đoán) gây ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, gian lận thương mại làm trầm trọng hơn tình trạng CCTM
.

1.3. Các phương thức điều chỉnh cán cân thương mại


1.3.1. Khuyến khích xuất khẩu


Đẩy mạnh XK là giải pháp cơ bản nhất để cải thiện CCTM. Kinh nghiệm quốc tế trong khoảng 40 năm gần đây cho thấy lựa chọn định hướng CNH hướng về XK là giải pháp dài hạn để cải thiện CCTM. ở giai đoạn đầu của CNH, các biện pháp khuyến khích XK thường được tập trung vào việc khai thác tối đa lợi thế so sánh tĩnh, tức là XK các sản phẩm sẵn có như nông sản, khoáng sản, hoặc các sản phẩm chế biến sử dụng nhiều lao động. ở giai đoạn tiếp theo các nước theo đuổi mô hình CNH dựa vào các ngành chế tạo, trên cơ sở phát huy các lợi thế cạnh tranh động từ công nghệ và vốn. Thu hút đầu tư nước ngoài là biện pháp có tính quyết định. Những biện pháp thường được sử dụng là mở rộng quyền kinh doanh XK, giảm thuế XK, hỗ trợ XK, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đàm phán quốc tế. 


1.3.2. Quản lý nhập khẩu


Biện pháp quản lý NK thường được sử dụng song hành với các biện pháp khác để điều chỉnh CCTM. Thông thường, các biện pháp quản lý NK là làm thế nào để hạn chế NK hàng tiêu dùng, khuyến khích NK tư liệu sản xuất, nhất là công cụ sản xuất liên quan đến đổi mới công nghệ phục vụ cho sản xuất định hướng XK và thay thế NK. Khi có thâm hụt CCTM, các biện pháp NK các nước thường sử dụng là khuyến khích phát triển các ngành thay thế NK bằng các biện pháp bảo hộ và kích thích các ngành công nghiệp nội địa để thay thế cho hàng công nghiệp NK trước đó tại thị trường trong nước; hoặc hạn chế NK bằng các biện pháp phi thuế quan như hạn ngạch hàng, hay cấm NK những hàng tiêu dùng mà trong nước có thể sản xuất được.


Các biện pháp hạn chế NK bằng cách bảo hộ sản xuất trong nước với hàng rào thuế quan cao được các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc sử dụng trong thời kỳ đầu CNH. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng từ những năm 80 thế kỷ XX đến nay, các biện pháp bảo hộ không phù hợp nữa. Các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc đã áp dụng mô hình CNH khai thác lợi thế cạnh tranh động, tức là đẩy mạnh NK hàng hoá cạnh tranh để phát triển các ngành thay thế NK và các ngành chế tạo theo hướng XK. Kinh nghiệm cho thấy, hạn chế NK, chậm mở cửa trong nước làm cho các ngành công nghiệp chậm thích ứng với môi trường cạnh tranh toàn cầu, không khai thác được lợi thế về lao động, tài nguyên, sức ép đổi mới và cải cách các doanh nghiệp trong nước.


1.3.3. Điều chỉnh tỷ giá hối đoái


Như đã phân tích ở trên, tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng trực tiếp đối với CCTM. Một tỷ giá làm cho giá đồng nội tệ thấp hơn so với ngoại tệ làm tăng khả năng của hàng hoá XK và hạn chế NK. Ngược lại, đồng nội tệ tăng giá sẽ khuyến khích NK, giảm khả năng cạnh tranh hàng XK. Do đó điều chỉnh tỷ giá hối đoái sẽ có tác dụng cải thiện hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng của CCTM. 


Trong trường hợp thâm hụt CCTM, biện pháp nhiều nước thường áp dụng là phá giá đồng nội tệ để khuyến khích XK và hạn chế NK. Tuy nhiên, việc phá giá đồng nội tệ cần hết sức thận trọng. Bởi vì, việc phá giá đồng nội tệ có thể kích thích XK, làm tăng tổng cầu và sản lượng quốc dân, nhưng lại làm tổn hại đến các nhà sản xuất trong nước sử dụng các đầu vào NK, do họ phải đối mặt với giá đầu vào và giá thành sản xuất cao hơn. Người tiêu dùng phải mua hàng NK với giá cao hơn. Phá giá đồng nội tệ làm tăng khoản nợ nước ngoài. Đối với các nước có khoản nợ lớn sẽ gây khó khăn cho vấn đề trả nợ. Như đã phân tích ở trên, việc phá giá đồng nội tệ chỉ thích hợp với các nước phát triển, có nền kinh tế mạnh và hàng hoá công nghiệp. Đối với các nước đang phát triển, các mặt hàng XNK ít co giãn về giá nên việc phá giá không cải thiện được khả năng cạnh tranh của hàng XK và hạn chế NK
.


Nếu đồng nội tệ được định giá quá cao sẽ có tác dụng thúc đẩy NK và vì vậy trong dài hạn có thể cải thiện CCTM, giảm bớt áp lực đối với các khoản trả nợ. Tuy nhiên, đồng nội tệ được đánh giá quá cao sẽ gây ra nhiều tác động xấu đối với nền kinh tế.


Thứ nhất, nó sẽ hạn chế XK vì đồng nội tệ được đánh giá quá cao sẽ làm giảm lợi nhuận của các nhà doanh nghiệp sản xuất ra các mặt hàng cung ứng cho thị trường thế giới. Kết quả là, sản xuất trong nước bị thu hẹp và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Thực tế thời gian qua cho thấy kết quả XK là một trong các nhân tố hàng đầu quyết định tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam.


Thứ hai, nó sẽ cản trở việc sản xuất các mặt hàng có thể NK ở trong nước, vì giá cả hàng NK bị kiềm chế ở mức thấp một cách giả tạo. Sự thiên lệch này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cả đối với nông nghiệp (cho người sản xuất lương thực và cây công nghiệp) và sản xuất công nghiệp (ngành sản xuất các mặt hàng thay thế NK chủ yếu). Việc dựng lên các hàng rào thuế quan và phi thuế quan có thể làm giảm những thiên lệch này nhưng những biện pháp hạn chế NK này một mặt đi ngược lại các thoả thuận với các tổ chức quốc tế và mặt khác, có thể dẫn đến tình trạng kém hiệu quả và sử dụng các nguồn lực với năng suất thấp. Trong một nền kinh tế có quy mô nhỏ như Việt Nam, quá trình CNH không thể nào bền vững khi đồng nội tệ bị định giá quá cao. Hơn nữa, việc khuyến khích NK (tương tự như hạn chế NK) sẽ nhanh chóng dẫn đến tình trạng thiếu ngoại tệ.


Thứ ba, nó sẽ làm méo mó phân phối thu nhập theo hướng gây bất lợi cho những người sản xuất các mặt hàng có thể tham gia vào thương mại quốc tế và làm lợi cho ngành dịch vụ và các ngành sản xuất các mặt hàng không thể tham gia vào thương mại quốc tế. Điều này thường biểu hiện dưới hình thức thiên lệch có lợi cho dân cư ở thành thị, có hại cho nền kinh tế nông thôn, nơi mà hầu hết dân nghèo sinh sống. Khi mà sự khan hiếm ngoại tệ làm cho việc áp dụng các biện pháp kiểm soát NK trở nên cần thiết thì những người có quan hệ mật thiết với cơ quan cấp giấy phép NK có thể kiếm được các món lợi khổng lồ.


Thứ tư, nó có thể làm mất ổn định quá trình chu chuyển vốn giữa trong nước và thế giới bên ngoài và làm căng thẳng thêm tình trạng khan hiếm ngoại tệ. Hiện tượng này có thể xảy ra một phần vì có tình trạng khó khăn về cán cân thanh toán: thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai càng lớn thì nhu cầu vay nợ nước ngoài càng tăng. Tình hình này có thể còn trở nên nghiêm trọng hơn do tình trạng vốn chạy ra nước ngoài: khi đồng nội tệ bị định giá quá cao thì những người có điều kiện chuyển vốn ra nước ngoài càng có động cơ mạnh mẽ thúc đẩy họ làm như vậy, vì họ sẽ mua được một lượng ngoại tệ lớn hơn. Tương tự như vậy, động cơ đối với các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giảm đi, vì họ cho rằng đồng tiền trong nước có thể sẽ bị phá giá trên quy mô lớn vào bất kỳ lúc nào. Nó sẽ làm cho môi trường kinh tế vĩ mô trở nên mất ổn định, gây bất lợi cho các hoạt động sản xuất và đầu tư trong nước.


Như vậy, người ta có thể coi việc đồng tiền bị định giá quá cao là có hại cho quá trình điều chỉnh cơ cấu, tác động tiêu cực đến sản xuất và phân phối thu nhập và làm cho tình trạng thiếu ngoại tệ càng trầm trọng hơn. Và như vậy việc cải thiện CCTM, cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài là rất khó khăn.


Chính vì vậy, việc hoàn thiện chính sách tỷ giá phải chú ý cân nhắc kết hợp hài hoà lợi ích của cả hoạt động XK và NK, lợi ích của các nhóm dân cư, góp phần thúc đẩy quá trình điều chỉnh cơ cấu theo hướng có lợi cho sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.


1.3.4. Điều chỉnh chính sách đầu tư


Bên cạnh việc khuyến khích XK và hạn chế NK, để cải thiện CCTM, điều chỉnh chính sách đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt. Thông thường, việc lựa chọn cách thức tiến hành CNH quyết định hướng đầu tư: thay thế NK hay định hướng XK. Kinh nghiệm cho thấy, các nước thực hiện chính sách phát triển công nghiệp theo hướng XK và tự do hoá NK có sự cải thiện dài hạn CCTM. Các nước đi theo định hướng thay thế NK và phát triển XK dựa trên lợi thế so sánh tĩnh có CCTM không ổn định, nguy cơ thâm hụt lớn và khó điều chỉnh. Bởi vì đầu tư phát triển XK trên cơ sở tự do hoá NK sẽ làm tăng XK một cách bền vững trong dài hạn, thích ứng được với sự chuyển dịch kinh tế thế giới. Thậm chí, chiến lược CNH thay thế NK được coi là thành công như các nước Nhật Bản và Hàn Quốc cũng phải đối mặt với những thách thức tăng trưởng trong một vài thập kỷ gần đây.


Trong trường hợp CCTM thâm hụt và nguy cơ khủng hoảng nợ cao các nước cố gắng cải thiện số dư trong tài khoản vốn của mình bằng cách khuyến khích đầu tư tư nhân nước ngoài và vay và/hoặc tìm kiếm thêm viện trợ của các chính phủ nước ngoài. Song, đầu tư tư nhân nước ngoài hay phần lớn viện trợ nước ngoài chưa bao giờ được đem đến như là những món quà tặng. Việc tiếp nhận trợ giúp về vay vốn hàm ý rằng trong tương lai cần phải thanh toán khoản nợ gốc và lãi. Đầu tư nước ngoài trực tiếp vào sản xuất, ví dụ như vào xây dựng những nhà máy địa phương, sẽ phải hồi hương phần lớn lợi nhuận của xí nghiệp có vốn nước ngoài. Hơn nữa, việc khuyến khích đầu tư tư nhân nước ngoài có những tác động đến phát triển sâu rộng hơn là chuyển giao đơn thuần các nguồn tài chính và/hoặc nguồn vốn vật chất. Sự tồn đọng của nợ nước ngoài là một hiện tượng phổ biến của các nước vào giai đoạn phát triển kinh tế khi tiền tiết kiệm trong nước có ít. 


1.3.5. Các biện pháp khác


Vay nợ nước ngoài cũng là cách các chính phủ thường dùng để bù đắp thâm hụt CCTM. Vay nước ngoài có thể có lợi lớn – cung cấp các nguồn lực cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế – nhưng nó cũng có cái giá phải trả. Trong những năm gần đây, chi phí chính liên quan đến tồn đọng khoản nợ nước ngoài lớn là “trả nợ”. Trả nợ là thanh toán phần trả dần (tức là thanh toán nợ gốc) và lãi suất tồn đọng; đó là khoản chi phí tính vào thu nhập và tiết kiệm thực tế trong nước đã được quy định trong hợp đồng. Khi mức độ nợ tăng hay khi lãi suất tăng, phí trả nợ cũng tăng. Việc trả nợ phải thực hiện bằng ngoại hối. Nói cách khác, nghĩa vụ trả nợ chỉ có thể đáp ứng được thông qua thu nhập XK, cắt giảm NK, và/hoặc vay thêm nước ngoài. Trong những hoàn cảnh thông thường, hầu hết việc trả nợ của một nước thực hiện được nhờ thu nhập từ XK. Tuy nhiên, không biết tại cơ cấu NK thay đổi hay tại lãi suất tăng mạnh, làm cho số tiền trả nợ tăng lên, hay tại thu nhập XK giảm mà các khó khăn trong việc trả nợ có vẻ ngày một tăng.


Tuy nhiên, cũng cần thận trọng với các khoản vay nợ. Trong trường hợp này việc xác định khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài là hết sức quan trọng. Điều kiện để CCTKVL chịu đựng được và nợ có thể trả được là chỉ số nợ trên XK phải có xu hướng giảm xuống. Đồng thời tăng trưởng XK phải lớn hơn mức lãi suất phải trả. Điều chỉnh tỷ lệ giữa tăng trưởng NK và tăng trưởng XK cũng là biện pháp quan trọng đối với việc xác định mức vay an toàn. Cuối cuối cùng cần có chính sách dài hạn để quản lý nợ nhằm sử dụng hiệu quả nợ nước ngoài. 


Các nước có thể tìm cách xoa dịu ảnh hưởng có hại của những thâm hụt cán cân vãng lai bằng cách tăng khối lượng dự trữ tiền tệ chính phủ. Một cách để làm được điều này là phải có được tỷ phần lớn hơn trong “vàng giấy” quốc tế mới, cái được coi là quyền rút vốn đặc biệt (SDRs). Do đó, một vấn đề chính của mối quan tâm lớn của các nước đang phát triển là sự phân phối lợi ích của SDRs. Công thức hiện nay trong việc phân phối SDRs là 75% trong tổng số được dành cho 25 quốc gia phát triển. Chỉ còn 25% được phân phát cho khoảng 90 nước tham gia hệ thống tiền tệ quốc tế. Không hài lòng với tình trạng này, hiện nay các nước này tập hợp thành một nhóm gây áp lực lên những nước phát triển, buộc họ phải đồng ý bổ sung các quyền rút đặc biệt sao cho các khoản ưu đãi và/hoặc các điều kiện ưu đãi được phân phát cho các nước đang phát triển. Vấn đề bổ sung SDRs này có thể giúp giải quyết vấn đề khủng hoảng tài chính ngắn hạn mà các nước đang phát triển phải đương đầu, đặc biệt là đối với 40 nước kém phát triển nhất, do giá dầu và lương thực thế giới tăng nhanh qua các năm. 


Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính châu á, Ngân hàng thế giới đã khuyến cáo các nước áp dụng các chính sách tài khoá và tiền tệ rất hạn chế (được gọi là “điều chỉnh cơ cấu” của Ngân hàng thế giới và “những chính sách ổn định” của IMF) nhằm giảm nhu cầu trong nước, từ đó giảm NK và giảm bớt sức ép lạm phát đã gây nên tỷ giá hối đoái “được định giá quá cao” đã làm chậm tiến trình XK và thúc đẩy NK. 


Đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế thị trường, minh bạch hoá các chính sách thương mại theo hướng dễ tiên liệu, không phân biệt đối xử, cải cách hành chính, xoá bỏ độc quyền, bao cấp, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu vực tư nhân, thực hiện tự do hoá thương mại là các biện pháp mang tính dài hạn đảm bảo cải thiện CCTM.


1.3.6. Phương pháp xác định mức chịu đựng của cán cân thương mại (Mô hình phân tích động về nợ của Jaime de Pine)


CCTM là một bộ phận của cán cân tài khoản vãng lai. Thâm hụt hay thặng dư CCTM sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Do đó, cần phải xác định xem thâm hụt CCTM ở mức độ nào thì cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài có thể chịu đựng được. Dựa vào mối liên hệ này, người ta đã tính toán và đưa ra các chỉ số để kiểm tra tình trạng nợ của một nước và cảnh báo về những mối nguy của nó ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Chẳng hạn, theo Ngân hàng thế giới, một quốc gia được coi có mức nợ nước ngoài có khả năng chịu đựng nếu như chính phủ có khả năng đáp ứng hoàn toàn các nghĩa vụ trả nợ mà không cần giãn nợ, giảm nợ hoặc khất nợ trong trung và dài hạn (Ngân hàng thế giới, 1998). Tiêu chí chính thường được sử dụng để đánh giá mức nợ là chỉ số tổng nợ trên GDP (TFD/GDP) hay chỉ số tổng nợ hoặc nghĩa vụ trả nợ (TDS) trên tổng giá trị XK (TFD/EX). Theo tiêu chí của Ngân hàng Thế giới năm 1998, nếu một quốc gia có chỉ số TFD/GDP >80%, TDS>25% và chỉ số TFD/EX > 220% thì nước đó được coi là nợ trầm trọng và nền tài chính quốc gia đó dễ bị tổn thương trước các cú sốc trong và ngoài nước. Nếu TFD/EX>285% thì nước đó đang khủng hoảng nợ. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều nước có chỉ số nợ/XK lớn mà vẫn trả được nợ trong khi nhiều nước có chỉ số thấp mà vẫn không trả được nợ. Để xem xét một quốc gia có thể trả được nợ hay không cần xét đến mức độ tăng trưởng GDP, mà cụ thể hơn là mức tăng trưởng XNK và lãi suất vay thực trên thị trường quốc tế theo thời gian.

Mô hình động về nợ của Jaime de Pine được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm xác định xem mức NK cho phép của một nước có thể đảm bảo khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Chi tiết về mô hình này được trình bày trong phụ lục 10. Do đó, mô hình này có thể sử dụng để dự báo về khả năng chịu đựng của CCTM. Dựa vào mô hình này có thể tính được mức NK tối đa cho phép đảm bảo sức chịu đựng của cán cân vãng lai và nợ nước ngoài. Từ đó có thể xác định được mức độ thâm hụt CCTM cho phép đảm bảo duy trì ổn định cán cân thanh toán và nợ nước ngoài. Để đưa ra mức NK tối đa cho phép cần xác định được chỉ số nợ trên XK, tỷ lệ tăng trưởng NK và XK cũng như tỷ lệ giữa mức lãi suất trả nợ và mức tăng XK đảm bảo sức chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Đề tài sẽ áp dụng mô hình này để đánh giá tình trạng CCTM nước ta trong thời gian qua và dự báo về mức độ chịu đựng của nó trong thời gian từ nay đến năm 2010. Qua đó, kiểm tra lại chỉ tiêu XK và NK trong chiến lược phát triển XNK nước ta thời kỳ 2001-2010.


1.4. Kinh nghiệm điều tiết cán cân thương mại của một số nước


Thông thường điều tiết CCTM thông qua các biện pháp như khuyến khích XK, quản lý NK, chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách đầu tư, quản lý nợ nước ngoài... Để duy trì CCTM trong trạng thái lành mạnh trong dài hạn cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện cụ thể, các nước áp dụng các biện pháp theo nhiều cách khác nhau. Phần trình bày sau đây sẽ phân tích kinh nghiệm của một số nước theo các biện pháp kể trên. Các nước được lựa chọn phân tích là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. 


1.4.1. Khái quát chung


Trong số các nước kể trên, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước theo đuổi chiến lược thay thế NK trong giai đoạn đầu CNH. Các nước Thái Lan, Trung Quốc thực hiện CNH định hướng XK và tự do hoá NK. Nhìn chung, trong giai đoạn đầu thực hiện CNH, các nước đều có thâm hụt CCTM theo các mức độ khác nhau. Cho đến năm 1995, Hàn Quốc vẫn là nước nhập siêu, tuy nhiên tỷ lệ nhập siêu không lớn so với tổng kim ngạch XK. Tương tự, CCTM của Nhật Bản cũng thâm hụt trong giai đoạn đầu do phải NK nhiều nguyên liệu, máy móc công nghệ từ các nước tiên tiến khác. Các nước khác như Thái Lan và Trung Quốc tình trạng thâm hụt CCTM diễn ra trong thời gian ngắn hơn nhưng với mức độ cao hơn. Chẳng hạn, với chính sách tự do hoá NK để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong suốt giai đoạn từ 1981-1995, CCTM của Thái Lan luôn trong tình trạng thâm hụt, thậm chí năm 1985 tỷ lệ nhập siêu của nước này ở mức kỷ lục 13,8%. Những năm từ 1999 đến nay, nền kinh tế Thái Lan đã phục hồi và CCTM bắt đầu thặng dư, năm 2002, thặng dư đến 9 tỷ USD. Trung Quốc là nước có CCTM dương trong nhiều năm liền từ 1990 đến nay với mức thặng dư ngày càng tăng. Năm 2003 thặng dư thương mại của Trung Quốc là 44,7 tỷ USD. Thực tế này là do thành tích XK tăng trưởng ngoạn mục của Trung Quốc trong suốt 15 năm qua nhờ phát huy được lợi thế so sánh (lao động rẻ) và lợi thế cạnh tranh do tận dụng được công nghệ, kỹ thuật, vốn thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (Xem phụ lục 3).


1.4.2. Khuyến khích phát triển xuất khẩu 


Dù các nước nghiên cứu nói trên đi theo định hướng XK hay thay thế NK thì biện pháp chủ đạo để phát triển kinh tế nói chung và duy trì CCTM trong khả năng chịu đựng đều chú trọng phát triển XK, đây là biện pháp nhằm nhanh chóng bù đắp thâm hụt CCTM và tăng dự trữ ngoại tệ.


Biện pháp có tính quyết định đối với các nước là tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan đã thành công theo định hướng XK nhờ dựa vào công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản lý, năng lực marketing của các công ty xuyên quốc gia. Hàn Quốc thì thu hút công nghệ bằng cách vay vốn để NK công nghệ, thiết bị vật tư phục vụ cho các ngành định hướng XK. Các biện pháp khác khuyến khích XK được các nước áp dụng là giảm thuế XK, trợ cấp, ưu đãi XK, phát triển khu vực tư nhân, giữ tăng giá đồng nội tệ, thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh...


Khác với các nước khác trong khu vực như các nước ASEAN, chính sách phát triển XK của Hàn Quốc là tập trung xây dựng những tập đoàn kinh tế mạnh có đủ sức cạnh tranh với các công ty đa quốc gia bằng cánh bảo hộ ở mức nhất định trong một thời gian dài để xây dựng các ngành công nghiệp mũi nhọn theo hướng XK. Tuy nhiên, tất cả những chính sách và biện pháp nào không trợ giúp cho XK đều bị xoá bỏ và thay thế vào đó là những biện pháp khuyến khích XK một cách triệt để và toàn diện. Một số biện pháp cụ thể khuyến khích XK của Hàn Quốc là (i) không đánh thuế đối với hàng XK, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất hàng XK được miễn thuế NK; (ii) tự do hoá XK hầu hết tất cả các mặt hàng; (iii) bảo hiểm XK; (iv) cung cấp thông tin miễn phí thông qua các tổ chức như Cục xúc tiến thương mại (KOTRA), Phòng Thương mại và Công nghiệp (KCCI) và các Viện nghiên cứu; (v) hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách cho vay ngắn hạn với lãi suất phù hợp để tìm kiếm, thâm nhập thị trường cũng như XK mặt hàng mới. Đồng thời, nhà nước hỗ trợ một phần tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hội chợ và triển lãm ở nước ngoài để giới thiệu và quảng cáo sản phẩm của mình ra thị trường bên ngoài; (vi) tham gia các khu vực mậu dịch tự do… 


Trung Quốc và Thái Lan là hai nước áp dụng thành công CNH hướng vào XK. ở thời kỳ đầu, tập trung khai thác lợi thế sẵn có của các mặt hàng XK như nông sản, khoáng sản, các sản phẩm chế biến giá trị thấp sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày để tích luỹ vốn. Thời kỳ tiếp theo là đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành chế biến công nghệ trung bình sử dụng nhiều lao động và từng bước chuyển sang phát triển dịch vụ và công nghệ cao. Chẳng hạn từ năm 1995, Trung Quốc đã có chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghệ cao. Sau gần 10 năm thực hiện chính sách này, đến năm 2004, ngành công nghệ cao đã trở thành công nghiệp chủ đạo của nền kinh tế với tỷ trọng 27% trong GDP, chiếm 49% giá trị XK và 5% giá trị gia tăng của toàn nền kinh tế. Một nét mới trong phát triển XK của Trung Quốc là tận dụng tối đa cơ hội của vốn FDI để đưa doanh nghiệp thâm nhập vào hệ thống kinh doanh toàn cầu. Do đó, mọi nỗ lực của Chính phủ xoá bỏ mọi rào cản đối với doanh nghiệp để họ chủ động tham gia thị trường. Là nước có nền kinh tế chuyển đổi nên chính sách của Trung Quốc trước hết là hạn chế sự can thiệp của chính quyền vào công việc kinh doanh, cải cách thể chế ngoại thương, mở rộng quyền hạn cho các chủ thể kinh doanh XK. Các biện pháp cụ thể khuyến khích XK là ưu đãi tín dụng, thưởng XK, giảm thuế đầu vào NK, xoá bỏ thuế XK, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường, đẩy mạnh hội nhập kinh tế thương mại, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá. Chính phủ Thái Lan cũng áp dụng các biện pháp tương tự như tập trung chủ yếu vào việc thu hút vốn bên ngoài, phát triển khu vực tư nhân, xây dựng các tổ chức xúc tiến thương mại, thành lập các tập đoàn kinh tế thương mại mạnh, hình thành hệ thống tài chính dành cho XK, thực hiện các chương trình ưu đãi… 


1.4.3. Quản lý nhập khẩu 


Quản lý NK là một trong biện pháp duy trì CCTM trong trạng thái lành mạnh. Các nước nói trên đều thực hiện chính sách quản lý NK theo hướng hạn chế NK hàng tiêu dùng, khuyến khích NK tư liệu sản xuất, đặc biệt là thiết bị, máy móc. Nhiều nghiên cứu định lượng cho thấy, NK cạnh tranh (tư liệu sản xuất) ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản là yếu tố quyết định năng suất nhân tố tổng hợp và tăng trưởng XK. Các nước Thái Lan và Trung Quốc áp dụng mô hình hướng XK và tự do hoá NK nhằm khai thác lợi thế cạnh tranh động (tận dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ, quản lý, marketing, áp lực cải cách…) để phát triển các ngành công nghiệp chế tạo.


 Điều đáng nói ở đây là các nước đã có những điều tiết chính sách để tăng tỷ lệ NK công nghệ, máy móc và giảm tỷ lệ NK nguyên, nhiên liệu. Chẳng hạn các nước này đã chủ động phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho XK và thay thế NK bằng các biện pháp ưu tiên.


Thực tế cho thấy, chính sách thương mại của các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản hay của Đài Loan, Singapore, Malaysia… là sự kết hợp linh động giữa XK và NK, chỉ mở rộng NK khi mà nhờ đó XK được cải thiện tốt hơn. Tuy nhiên, chính sách NK của Hàn Quốc và Nhật Bản có đặc thù hơn là NK trong điều kiện bảo hộ cao đối với sản xuất trong nước. Các nước CNH mới đông á sau này đều phát triển kinh tế theo hướng mở rộng NK, cắt giảm các rào cản thuế và phi thuế. Các nghiên cứu thực nghiệm đều cho thấy, tự do hoá NK sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và XK nhiều hơn ở các nước Nhật Bản và Hàn Quốc
.


Cũng như Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc chủ trương tự do hoá NK đã được Chính phủ thi hành với thái độ thận trọng. Chính phủ áp dụng chính sách NK 2 gọng kìm: một mặt tự do đối với hàng nhập để phục vụ XK, mặt khác rất hạn chế đối với hàng nhập phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là các sản phẩm xa xỉ. Trong khi đó họ lại có chính sách bắt buộc các nhà công nghiệp địa phương phải chế tạo hàng hoá có tiêu chuẩn chất lượng XK ngay cả khi cung cấp cho thị trường nội địa. Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ cho những ngành nào cần vốn và kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hàng hoá và thực hiện vai trò môi giới với các công ty thương mại nước ngoài để tìm thị trường cho hàng XK.


Mặc dầu trong những thời điểm nhất định các nước bị rơi vào tình trạng thâm hụt CCTM, nhưng các biện pháp hạn chế NK một cách thái quá đều làm xấu đi tình trạng CCTM và tăng trưởng kinh tế. Sụt giảm NK sẽ kéo theo sụt giảm tốc độ XK và tăng trưởng kinh tế. Vẫn đề là ở chỗ hạn chế NK các hàng hoá phi cạnh tranh và mở rộng NK cạnh tranh.


1.4.4. Điều chỉnh chính sách đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


Một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước Đông á trong những thập kỷ gần đây là duy trì một tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư cao. Mức trung bình của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc là từ 30-40%/GDP. Chính sách đầu tư ở các nước CNH mới là kết hợp khai thác lợi thế so sánh sẵn có như tài nguyên và lao động rẻ với từng bước tận dụng cơ hội của tự do hoá thương mại để phát triển các ngành công nghiệp chế tạo định hướng XK. Một trong những biện pháp quan trọng và là bài học cho nhiều nước đi sau như Việt Nam là phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để chủ động nguồn nguyên liệu, phụ liệu cho các ngành XK và thu hút vốn đầu tư nước ngoài,
 đồng thời tăng cường NK công nghệ thông qua thu hút vốn đầu tư từ các tập đoàn xuyên quốc gia. 


Hộp 1: Phát triển công nghiệp phụ trợ ở Thái Lan











Nguồn: Vietnamnet 16/8/2004


		





Thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành chế tạo sử dụng nhiều lao động với công nghệ trung bình trong giai đoạn đầu và từng bước phát triển các ngành công nghệ cao định hướng XK là yếu tố quyết định cải thiện CCTM và nợ nước ngoài. Thực tế cho thấy, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan đã có chính sách cơ cấu hợp lý để tận dụng cơ hội của tự do hoá phát triển XK. Hàn Quốc ngày nay là một nước công nghiệp phát triển, Trung Quốc đang gia tăng tốc độ phát triển các ngành công nghệ cao, Malaysia được xếp thứ 17 (2002) về phát triển kinh tế tri thức. Nếu chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành công nghiệp chế tạo thì khả năng cải thiện CCTM rất khó khăn. 


1.4.5. Điều chỉnh chính sách tỷ giá hối đoái



Hầu hết các nước trong giai đoạn đầu thực hiện CNH đều thực hiện chính sách tỷ giá linh hoạt đi kèm với quản lý chặt chẽ của Nhà nước để giữ giá đồng nội tệ. Có nghĩa là đồng nội tệ được định giá khá cao so với các đồng tiền khác, nhất là đối với đồng đô la Mỹ. Bởi vì một tỷ giá như vậy sẽ khuyến khích XNK các mặt hàng ít co giãn về giá như nông sản, khoáng sản, các mặt hàng có hàm lượng nguyên liệu NK lớn như dệt may, da giày. Việc phá giá đồng nội tệ ở giai đoạn này là không cần thiết và có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với ổn định kinh tế vĩ mô như đã đề cập ở phần trên.


Để khuyến khích XK các mặt hàng có hàm lượng lao động cao, tỷ trọng nguyên nhiên liệu lớn, vào đầu những năm 60, Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn hoá hệ thống tỷ giá hối đoái được định giá cao và hợp nhất hệ thống tỷ giá hối đoái nhiều cấp phức tạp thành một hệ thống tỷ giá đơn nhất. Việc cải cách hệ thống tỷ giá hối đoái cùng với các chính sách tài chính và tiền tệ trong giai đoạn 1964 đến 1967 đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp XK Hàn Quốc. Việc cải thiện hệ thống tỷ giá hối đoái hiệu quả này đã góp phần duy trì sức cạnh tranh quốc tế về giá của hàng XK Hàn Quốc trong suốt thời kỳ mở rộng nhanh XK và tăng trong GNP cao. Tương tự Thái Lan cũng theo đuổi chính sách tỷ giá theo đó đồng Bath được định giá cao cho tới năm 1997, khi khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực nổ ra. Trung Quốc hiện nay cũng đang duy trì giá của đồng NDT ở mức cao, bất chấp sức ép buộc nâng giá từ EU và Hoa Kỳ.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất hàng XK chế tạo, đặc biệt là các mặt hàng có hàm lượng vốn và công nghệ cao, Hàn Quốc, Đài Loan và sau đó là Thái Lan đã dần dần loại bỏ những kiểm soát có tính chặt chẽ về ngoại hối, tài chính. Chính sách phá giá tiền tệ đi kèm với tự do hoá thương mại đã có tác dụng nhất định đối với hoạt động XK, khuyến khích sự có mặt ngày càng nhiều của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, bài học khủng hoảng kinh tế của khu vực 1997-1998 cho thấy không nên duy trì quá lâu một chế tỷ giá cố định và định giá cao đồng nội tệ quá lâu khi chuyển sang phát triển kinh tế theo mô hình khai thác lợi thế cạnh tranh động để phát triển các ngành công nghiệp chế tạo, đặc biệt là các ngành công nghiệp dựa vào vốn và công nghệ NK. Sự lệ thuộc quá mức vào đồng đô la Mỹ như trường hợp của Thái Lan cũng là điều các nước đi sau như Việt Nam phải cân nhắc.


1.4.6. Các biện pháp khác


Các nước mới CNH đều phải dựa vào nguồn vốn vay của nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế. Đây là nguồn vốn hết sức quan trọng để phát triển kinh tế và ổn định CCTM. Khảo sát kinh nghiệm quốc tế cho thấy mức vay nợ cao không có nghĩa là mức an toàn đối với nền kinh tế thấp. Chẳng hạn, Hàn Quốc là nước trong những năm 80 có mức vay nợ cao, có lúc lên đến 100% so với GDP. Tuy nhiên nhờ sử dụng hợp lý nguồn vốn vay nên khả năng trả nợ của nước này rất cao. Ngược lại, các nước như Achentina, Brazil, Gioóc-đani, Gana đã lâm vào tình trạng nợ và khủng hoảng tài chính do việc quản lý vốn vay kém. 


Cần thận trọng với việc cho vay vốn trong lĩnh vực thương mại theo sự chỉ đạo của nhà nước cuối cùng sinh ra những chi phí lớn không hiệu quả dẫn đến tình trạng mất cân đối về cơ cấu và tài chính, mất ổn định về tài chính và khủng hoảng. Đây là thực tế đã diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Nhà nước Hàn Quốc đã chỉ đạo các ngân hàng cho các tập đoàn Chaebol vay vốn để đầu tư cho những cơ sở công nghiệp nặng cần nhiều vốn. Chính điều này đã đưa Hàn Quốc đi tới bờ vực thẳm của cuộc khủng hoảng tài chính vào giữa những năm 1980. Trong những năm gần đây, mặc dù thị trường tài chính của Hàn Quốc đã được tự do hoá phần nào, song Chính phủ vẫn tiếp tục "hướng dẫn" và thuyết phục các ngân hàng trong nước cho các tập đoàn Chaebol vay vốn ngay cả khi một số tập đoàn này tỏ ra khó có khả năng trả nợ. Việc cho vay vốn dưới sự chỉ đạo của nhà nước có thể là nguyên nhân cản trở sự phát triển những kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng và tài chính của tư nhân. Tương tự, ở Indonesia, việc nhà nước chỉ đạo ngân hàng cho vay vốn phục vụ những lợi ích của gia đình Suharto đã góp phần tạo nên phần lớn những khó khăn hiện nay của đất nước này. Việc cho vay vốn theo sự chỉ đạo của nhà nước tỏ ra ít nguy hại nhất, thậm chí còn có lợi trong một số trường hợp, khi việc chỉ đạo đó được thực hiện nói chung theo phương thức trung lập phục vụ cho mục đích tăng cường và phát triển XK. 


Thu hút nguồn kiều hối, tranh thủ nguồn viện trợ ODA, đẩy mạnh hội nhập kinh tế, tham gia các khu vực mậu dịch tự do, điều chỉnh chính sách tài khoá… là những biện pháp các nước mới CNH thường sử dụng để phát triển kinh tế và hạn chế thâm hụt CCTM. Trung Quốc đã biết khai thác nguồn vốn từ công đồng người Hoa (khoảng 57 triệu người với thu nhập khoảng 500 tỷ USD).


1.4.7. Bài học đối với Việt Nam


1. áp dụng mô hình CNH theo hướng XK dựa trên lợi thế so sánh và tự do hoá NK cạnh tranh để khai thác lợi thế cạnh tranh của quá trình tự do hoá thương mại. 


2. Thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài là động lực chủ yếu để tăng trưởng XK. Đưa doanh nghiệp thâm nhập vào hệ thống cạnh tranh toàn cầu là cách tốt nhất để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng sản xuất trong nước và hàng XK


3. Duy trì tỷ giá hối đoái ở mức cạnh tranh là một vấn đề căn bản để khuyến khích XK, giảm mức độ lệ thuộc quá nhiều vào NK, cũng như đảm bảo việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và hạn chế tình trạng vay vốn nước ngoài với những đồng ngoại tệ bị mất giá. 


4. Cải thiện CCTM phải kết hợp giữa khuyến khích XK và tự do hoá NK. Các biện pháp hạn chế NK thái quá sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng cải thiện CCTM. 


5. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng XK và giảm NK nguyện, phụ liệu, khuyến khích đầu tư nước ngoài.


6. Có mức độ mở cửa đáng kể để đón nhận những cơ hội từ bên ngoài. Bảo hộ cao và duy trì trong thời gian dài sẽ đánh mất cơ hội do quá trình hội nhập mang lại. Bảo hộ làm chậm bước tiến cải cách trong nước, hạn chế đổi mới công nghệ và doanh nghiệp chậm thích nghi với môi trường kinh tế ngày càng có nhiều biến động. 


7. Hạn chế việc vay vốn thương mại theo sự chỉ đạo của nhà nước vào những lĩnh vực sản xuất thay thế NK kém hiệu quả.


8. Quản lý vĩ mô một cách thận trọng đối với cơ cấu thanh khoản và thời hạn các khoản nợ nước ngoài là hết sức quan trọng nhằm giảm nguy cơ chuyển vốn đột ngột ra nước ngoài, dẫn tới khủng hoảng về tiền mặt và cuối cùng ảnh hưởng tới khả năng thanh toán. 


9. Các chính sách thương mại bảo hộ nhằm thiết lập những ngành công nghiệp thay thế NK đã nhanh chóng làm nẩy sinh các vấn đề về cán cân thanh toán và thiếu tính bền vững về phương diện tài chính, nhất là ở những nơi có quy mô thị trường nội địa nhỏ, do đó việc cải thiện CCTM trong dài hạn là rất khó khăn. 


10. Xây dựng hệ thống chính sách thương mại theo hướng minh bạch, dễ dự đoán, không phân biệt đối xử để hạn chế bảo hộ, độc quyền, gian lận thương mại, tham nhũng, đồng thời góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập vào hệ thống thương mại toàn cầu.


Chương II


Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam 
giai đoạn 1991-2004


1.1. Thực trạng xuất nhập khẩu và cán cân thương mại


1.1.1. Thực trạng xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu giai đoạn 1991-2004


(1) Kết quả xuất khẩu


Tốc độ tăng trưởng XK hàng năm thời kỳ 1990-1999 đạt 20%, 2000-2004 là 18%, được xếp vào mức cao nhất khu vực, chỉ đứng sau Trung Quốc. Từ chỗ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP (24% năm 1991), đến nay XK đã chiếm gần 58%. Nếu như năm 1992 tổng kim ngạch XK của Việt Nam chỉ đạt xấp xỉ 2 tỷ USD thì năm 2004 đã đạt 26,5 tỷ USD, gấp hơn 13 lần so với năm 1992 (xem phụ lục 4). 


Trong 15 năm qua (1991-2004) XK đã trở thành trụ cột của nền kinh tế và là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Mức tăng trưởng XK trong thời gian nói trên bình quân gấp gần 2,6 lần mức tăng GDP (19,0% so với 7,2%). Với tốc độ tăng trưởng XK cao, hiện nay, Việt Nam đã tăng tỷ phần hàng XK của mình lên mức 0,2% trong tổng XK sản phẩm không dầu mỏ của thế giới và 0,6% trong tổng XK sản phẩm không phải dầu mỏ của các nước đang phát triển.


(2) Chuyển dịch cơ cấu hàng hoá xuất khẩu 


Theo cách tính của Tổng cục thống kê, cơ cấu XK của Việt Nam trong 15 năm gần đây đã thay đổi theo hướng tích cực. Tỷ trọng nhóm hàng nông - lâm - thủy sản đã giảm một cách đáng kể từ 52,2% năm 1990 xuống còn khoảng 20,7% năm 2004. Tỷ trọng XK nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tương đối ổn định: 33,4% năm 1991; 35,6% năm 2000 và 32,3% năm 2002 (năm 2004 đạt 39,6%, mức cao nhất từ trước đến nay do giá nguyên nhiên liệu tăng cao, đặc biệt là dầu thô và than đá). Tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp có xu hướng tăng: từ 14,4% năm 1991 lên 37,6% năm 2002 và đạt tỷ trọng cao nhất 43% năm 2003, sụt giảm đáng kể năm 2004 với tỷ trọng 39,7%. 


Bảng 3: Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 1991 - 2004 (%)

		

		1991

		1992

		1993

		1994

		1994

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		Công nghiệp nặng và khoáng sản

		33,4

		37,0

		34,9

		29,7

		25,3

		28,7

		28,0

		27,9

		31,3

		35,6

		34,9

		32,3

		29,4

		39,6



		Công nghiệp nhẹ và TTCN

		14,4

		13,5

		17,6

		21,4

		28,4

		29,0

		36,7

		36,6

		36,3

		34,3

		35,7

		37,6

		43,0

		39,7



		Nông, Lâm, Thuỷ sản

		52,2

		49,5

		47,5

		48,9

		46,3

		42,3

		35,3

		35,5

		32,4

		30,1

		29,4

		30,1

		27,6

		20,7





Nguồn: Niên giám thống kê các năm 1991 – 2004


Như vậy cơ cấu XK của nước ta theo cách tính của Tổng cục thống kê đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỷ trọng hàng XK chế biến (công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp) còn khá khiêm tốn, trong khi tỷ trọng các mặt hàng XK là khoáng sản và nông, lâm, thuỷ sản vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn. Đây là một trong những hạn chế lớn nhất trong cơ cấu XK hiện nay. Nếu không tăng nhanh tỷ trọng các mặt hàng chế biến, xét về dài hạn, tăng trưởng XK sẽ rất khó khăn. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế nói chung, CCTM và ổn định kinh tế vĩ mô nói riêng.

Xét theo mức độ chế biến của hàng hoá dựa trên Bảng phân loại thương mại quốc tế chuẩn (SITC)
, tỷ trọng XK hàng chế biến của nước ta so với các nước trong khu vực tuy còn thấp, song cũng đã thể hiện những thay đổi theo định hướng tăng hàng chế biến và đã tinh chế, giảm dần XK hàng thô và mới sơ chế. 


Bảng 4: Trị giá hàng hoá xuất khẩu năm 1991 - 2004 phân loại theo SITC (%)


		

		1991

		1992

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		 Hàng thô, sơ chế

		58,0

		67,7

		63,6

		60,5

		54,6

		47

		42,4

		42,1

		51,9

		55,8

		53,3

		51,3

		49,1

		47,4



		 Hàng chế biến

		42,0

		32,3

		36,4

		39,5

		45,4

		53,0

		57,6

		57,9

		48,1

		44,2

		46,7

		48,7

		50,9

		52,6





Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của nhóm nghiên cứu


Tuy nhiên, qua số liệu thống kê có thể thấy rằng chuyển dịch cơ cấu hàng XK theo mức độ chế biến chưa thật sự rõ nét theo hướng tăng tỷ trọng hàng chế biến và giảm tỷ trọng hàng thô, sơ chế, chuyển dịch cũng chưa thực sự ổn định. Từ năm 1992 đến 1998, tỷ trọng hàng XK chế biến tăng từ 32,3% lên 57,9%, sau đó chững lại và sụt giảm. Đến năm 2002 giảm xuống còn 48,7% và một vài năm gần đây có xu hướng tăng lên, nhưng mức độ vẫn thấp, chưa đạt được tỷ trọng của năm 1998. Điều này cho thấy chuyển dịch cơ cấu của ta chưa thật bền vững, còn chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. 


Theo một cách nhìn khác để thấy rõ hơn chuyển dịch cơ cấu hàng XK là phân tích chúng theo cơ cấu của hàng XK chế biến. Theo cách phân tích này hàng XK chế biến được chia thành ba nhóm chính (i) Ngành chế biến dựa vào nguồn tài nguyên (ii) Ngành chế tạo công nghệ thấp sử dụng nhiều lao động và sản xuất các cấu kiện, công nghệ trung bình (iii) Các ngành công nghệ cao, sử dụng nhiều vốn.


Bảng 5: Sự thay đổi cơ cấu xuất khẩu sản phẩm chế biến thời kỳ 1985 - 2004


		Hàm lượng xuất khẩu

		Tỷ trọng (%)

		Tốc độ tăng trưởng (%)



		

		1985

		2000

		2004

		1985 – 1990

		1990 - 1995

		1995 - 2000

		2000-2004



		1. Ngành chế biến dựa vào nguồn tài nguyên

		74

		17,6

		17,8

		21

		23

		5

		4,8



		2. Ngành chế tạo công nghệ thấp sử dụng nhiều lao động và sản xuất các cấu kiện, công nghệ trung bình

		21,7

		77

		76,0

		34,3

		102

		20

		18



		3. Công nghệ cao, sử dụng nhiều vốn

		3,9

		5,4

		6,2

		40

		62,2

		2,4

		3,7





Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2004 và tính toán của nhóm nghiên


XK sản phẩm chế biến lúc ban đầu được tập trung ở những sản phẩm dựa trên nguồn lực tự nhiên, đặc biệt là cá, cao su chế biến, đồ gỗ và thực phẩm chế biến, năm 1985 chiếm tỷ trọng lớn (74%), sau đó giảm dần và đến năm 2004 chỉ còn 17,8%. Nhóm hàng chế tạo công nghệ thấp sử dụng nhiều lao động và sản xuất các cấu kiện, công nghệ trung bình đã có sự chuyển dịch lớn, từ chỗ chiếm 21,7% năm 1985 tăng lên 77% năm 2000 và biến động tương đối ổn định cho đến nay. Điều này phản ánh đúng xu hướng chuyển dịch
 trong khu vực là tận dụng lợi thế về lao động rẻ và dịch chuyển sản xuất từ các nước có công nghệ cao sang công nghệ thấp. Trong những năm gần đây có thể thấy sự tăng trưởng nhanh ở nhóm hàng như điện tử, đồ gỗ, dệt may, giày da, xe đạp... Nhóm hàng công nghệ cao, sử dụng nhiều vốn còn chiếm tỷ trọng nhỏ bé và không có sự thay đổi đang kể, giữ mức 4-5% trong thời gian 20 năm qua. Trong điều kiện lợi thế về các yếu tố tự nhiên và lao động rẻ đang ngày càng suy yếu và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt thì sự chậm thay đổi cơ cấu hàng XK theo hướng nâng dần tỷ trọng hàng công nghệ cao sử dụng nhiều vốn là một hạn chế lớn đối với tăng trưởng XK nước ta. Trong dài hạn, sự chậm trễ này sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm sức cạnh tranh và cải thiện cán cân thanh toán. 


Nếu phân tích cơ cấu XK của nước ta có tính đến cả mức độ giá trị tăng thêm thì chúng ta còn thấy tỷ trọng các mặt hàng tinh chế có giá trị gia tăng rất thấp, chiếm khoảng gần 30% (2004). Số liệu này được đưa ra trên cơ sở chia cơ cấu XK theo 3 nhóm hàng là công nghiệp nặng (trừ khoáng sản), công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (trừ dệt may và da giày) và gộp ba nhóm hàng là khoáng sản, giày da và dệt may vào nhóm hàng nông lâm, thuỷ sản. Số liệu năm 2004 cho thấy nhóm hàng khoáng sản chiếm tới 23%, dệt may: 16,5%; da giày: 10%; nông, lâm, thuỷ sản: 20,7%. Tổng số các mặt hàng thô, sơ chế, gia công chiếm tới 70,2%. Như vậy nhóm hàng chế biến sâu chỉ chiếm có 27,3%. Đây là một tỷ lệ quá nhỏ bé. 




Qua phân tích cho thấy Việt Nam đang ở điểm xuất phát của Malaysia, Indonesia và Thái Lan trong thời kỳ đầu cuối thập kỷ 70
. Nói một cách khác, đằng sau những con số thể hiện sự tăng tr​ưởng trung bình khá ấn tượng của XK trong thời kỳ 1991- 2004, có thể nhận thấy rằng XK của Việt Nam trong hơn một thập kỷ vừa qua vẫn ch​ưa có những sự thay đổi về chất. XK nước ta chỉ mới khai thác được lợi thế so sánh sẵn có về tài nguyên và lao động rẻ, chưa khai thác được lợi thế về công nghệ và vốn của quá trình tự do hoá. Điều này ảnh hưởng đến phát triển kinh tế theo hướng CNH, hội nhập kinh tế và những rủi ro khác như ổn định kinh tế vĩ mô vì CCTM trong dài hạn sẽ không được cải thiện.

(3) Cơ cấu xuất khẩu phân theo thành phần kinh tế tham gia


Số liệu Bảng 6 cho thấy tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp có vốn ĐTNN ngày càng gia tăng trong tổng kim ngạch XK, năm 2004 chiếm đến 54,8%, trong khi chỉ chiếm 17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Sự sụt giảm tương đối tỷ trọng XK của các doanh nghiệp trong nước phần nào phản ánh về tình trạng kinh doanh kém hiệu quả của khu vực kinh tế nhà nước, sự trỗi dậy của xu hướng thay thế NK. Xu hướng cũng nói lên rằng nếu không có những cải cách rộng lớn và quyết liệt (nhất là đối với doanh nghiệp Nhà nước) thì tăng trưởng XK của ta sẽ rất khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh các nước trong khu vực đang tích cực cải cách để thu hút vốn nước ngoài.

Bảng 6: Cơ cấu xuất khẩu giai đoạn 1994 đến nay phân theo thành phần kinh tế 
tham gia xuất khẩu


		

		1994

		1995

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		KH 2005



		Tổng kim ngạch (tr. USD)

		4.054

		5.449

		11.541

		14.455

		15.027

		16.706

		20.176

		26.500

		30.502



		Tốc độ tăng trưởng (%)

		35,8

		34,4

		23,3

		25,3

		4,0

		11,2

		20,8

		28,9

		17,3



		DN 100% vốn trong nước


(tr. USD)

		3.893

		5.009

		6.859

		7.646

		8.228

		8.834

		10.015

		11.742

		13.773



		- Tỷ trọng (%)

		96,0

		91,9

		59,4

		52,9

		54,8

		52,9

		49,6

		45,2

		45,2



		- Tăng trưởng (%)

		-

		28,7

		11,6

		11,5

		7,6

		7,4

		13,4

		17,2

		17,3



		DN cã vèn §TNN (tr. USD)

		161

		440

		4.682

		6.809

		6.799

		7.872

		10.161

		14.261

		16.727



		- Tỷ trọng (%)

		4,0

		8,1

		40,6

		47,1

		45.2

		47,1

		50,4

		54,8

		54,8



		- Tăng trưởng (%)

		-

		173,3

		45,7

		45,4

		-0,2

		15,8

		29,1

		40,4

		17,3





   Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Thương mại và tính toán của nhóm nghiên cứu


(4) Cơ cấu thị trường xuất khẩu


Đến hết năm 2004 thị trường XK của Việt Nam đã được mở rộng đến 220 nước và vùng lãnh thổ. Từ chỗ ta phải lệ thuộc hoàn toàn vào khu vực thị trường Đông Âu, từ năm 1991 đến nay, khu vực thị trường ngày càng được mở rộng từ ASEAN đến châu á, sang châu Âu (EU) và đến châu Mỹ. Nếu như từ năm 2000 trở về trước ta phụ thuộc vào thị trường châu á, thì từ 2001 đến nay thị trường đã được đa dạng hoá. Đặc biệt, thị trường Bắc Mỹ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong XK của nước ta, trong đó Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất với tổng kim ngạch XK lên đến gần 5 tỷ USD năm 2004.


Bảng 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu (%)


		Khu vực thị trường 

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		Châu ¸

		60,5

		58,0

		52,0

		49,0

		48,1



		Châu Âu

		23,0

		25,0

		23,0

		22,0

		21,9



		Châu Mỹ

		6,7

		9,0

		16,0

		20,2

		22,6



		Châu Phi

		1,0

		1,0

		1,0

		0,8

		0,7



		Châu Đại Dương

		8,8

		7,0

		8,0

		8,0

		6,7



		Tổng

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0





Nguồn: Tổng cục Thống kê và Bộ Thương mại


Trong số các mặt hàng XK chính, xếp hạng các thị trường thay đổi rất đáng kể. Ví dụ, các thị trường chính cho dầu thô là Australia, Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản; các thị trường chính XK cà phê là Thuỵ Sỹ, Mỹ và Đức; các thị trường chính cho hàng giầy dép là Anh, Đức, Bỉ, Pháp, Hà Lan và Mỹ; thị trường cho hàng dệt may là Nhật Bản, Đức, Đài Loan và Mỹ; thị trường cho hải sản là Nhật và Mỹ; còn thị trường chính cho XK rau là Trung Quốc, toàn bộ các thị trường khác thường là nhỏ chỉ với một nước chẳng hạn như gạo chỉ có một thị trường chủ đạo chính là Irắc (trước 2001) và Indonesia.


Cho đến nay, hàng Việt Nam đã thâm nhập hầu hết các thị trường lớn. Những cản trở về thương mại hầu như đã được loại bỏ. Nếu Việt Nam gia nhập WTO, cơ hội để mở rộng thị trường ngày càng lớn. Điều này cho thấy rằng, việc tăng trưởng XK của nước ta chủ yếu phụ thuộc chủ yếu vào phía cung, và như vậy, phụ thuộc vào mức độ cải cách ở trong nước. 

(5) Xuất khẩu dịch vụ


XK dịch vụ ở Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự tăng trưởng đáng kể (khoảng 10%/năm) chủ yếu dựa vào một số lĩnh vực truyền thống có lợi thế tự nhiên và do độc quyền cao như vận tải, du lịch, XK lao động và gần đây là bưu chính viễn thông. Tỷ trọng XK dịch vụ ở Việt Nam trong tổng kim ngạch XK tương đối thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới, chỉ bằng 15% của Singapore, 30% của Thái Lan, 32% của Malaysia, 31% của Philippin và 70% so với Indonesia vào năm 1997.


Bảng 8: Tỷ phần mậu dịch dịch vụ thương mại các nước ASEAN, 1985 và 1997 


 Đơn vị: tỷ USD


		

		Nhập khẩu

		Xuất khẩu



		

		1985

		1997

		1985

		1997



		Singapore

		3,9 (0,9)

		14,9 (1,5)

		6,3 (1,5)

		30,4 (2,3)



		Thái Lan

		1,7 (0,4)

		17,2 (1,3)

		1,9 (0,5)

		15,8 (1,2)



		Philippin

		0,8 (0,2)

		14,1 (1,1)

		1,9 (0,4)

		15,1 (1,2)



		Malaysia

		3,9 (0,9)

		16,8 (1,3)

		2,0 (0,5)

		14,5 (1,1)



		Indonesia

		5,0 (1,2)

		16,1 (1,2)

		0,8 (0,2)

		6,8 (0,5)





Nguồn: Thống kê và các xu hướng thương mại quốc tế, 1995 (WTO)
      Báo cáo thường niên năm 1998 (WTO)


Ghi chú: Các giá trị trong ngoặc đơn cho biết tỷ phần phần trăm trong thương mại dịch vụ thế giới

Những ngành có kim ngạch XK cao là bưu chính viễn thông, lao động, du lịch. Các ngành như vận tải, tài chính ngân hàng có tỷ trọng thấp. Kết quả XK dịch vụ cũng cho thấy sự yếu kém của lĩnh vực dịch vụ Việt Nam cũng như mức độ hội nhập, mở cửa của lĩnh vực này. Đây là một hạn chế rất lớn đối với nền kinh tế nước ta và thể hiện mức độ CNH, HĐH thấp của lĩnh vực dịch vụ. Trong điều kiện tăng kim ngạch hàng hoá XK của ta gặp nhiều khó khăn, đẩy mạnh XK dịch vụ sẽ làm giảm áp lực đối với tăng trưởng XK và thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai.


Bảng 9: Xuất khẩu dịch vụ Việt Nam thời kỳ 1999-2004


Đơn vị: Triệu USD


		

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		Tổng kim ngạch 

		2.070

		2.404

		3.009

		3.590

		4.330

		4.764



		Bưu chính – Viễn thông

		154

		186

		210

		240

		333

		384



		Vận tải hàng không

		279

		356

		318

		339

		324

		405



		Vận tải biển

		19

		20

		23

		27

		197

		215



		Tài chính - Ngân hàng

		518

		442

		508

		584

		605

		660



		Du lịch

		350

		500

		800

		1.000

		1.271

		1.400



		XK lao động

		750

		900

		1.150

		1.400

		1.600

		1.700





Nguồn: Vụ Kế hoạch - Thống kê, Bộ TM


(6) Tính hiệu quả của xuất khẩu


Tính về hiệu quả XK, tức là phần giá trị tăng thêm, tăng trưởng XK của nước ta trong những năm qua chưa thật sự bền vững, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm giai đoạn 1991-2003 của ngành công nghiệp bình quân đạt 11,2% và 4,1%/năm trong khu vực nông, lâm, thuỷ sản (bảng 10). Điều này có thể thấy được nếu xét theo khả năng cạnh tranh của các mặt hàng XK
. 


Bảng 10: Tốc độ tăng giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm qua các năm (%)


		
Năm

		Ngành Công nghiệp

		Khu vực Nông, Lâm, Thuỷ sản



		

		Tốc độ tăng 
giá trị sản xuất

		Tốc độ tăng giá trị tăng thêm

		Tốc độ tăng 
giá trị sản xuất

		Tốc độ tăng giá trị tăng thêm



		1991

		10,4

		8,5

		4,1

		2,2



		1992

		17,1

		13,4

		7,4

		6,9



		1993

		12,7

		11,2

		6,5

		3,3



		1994

		13.7

		11.9

		6.8

		3.4



		1995

		14.5

		13.9

		5.9

		4.8



		1996

		14.2

		13.9

		7.7

		4.4



		1997

		13.8

		13.1

		6.4

		4.3



		1998

		12.5

		11.3

		4.9

		3.5



		1999

		11.6

		9.3

		7.4

		5.2



		2000

		17.5

		10,8

		7,3

		4,6



		2001

		14,6

		9,7

		4,9

		3,0



		2002

		14,8

		9,1

		6,5

		4,1



		2003

		16,0

		10,3

		4,9

		3,2



		Bình quân
1991 - 2003

		14,0

		11,2

		6,2

		4,1





 Nguồn: Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tóm lại, cơ cấu XK đã có sự thay đổi theo hướng tích cực trong thời gian qua. Tỷ trọng hàng chế biến chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong khi đó hàng nông sản và khoáng sản XK giảm dần. Tuy nhiên tốc độ chuyển dịch theo hướng đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường và xu thế thế giới diễn ra còn chậm, tỷ trọng hàng thô, sơ chế vẫn còn cao. Hàng chế biến XK nhiều năm gần đây tăng không đáng kể, đặc biệt tỷ trọng nhóm hàng chế biến công nghệ cao còn quá nhỏ bé. Những biểu hiện nêu trên chứng tỏ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu XK nói riêng còn chưa vững chắc. Cơ cấu kinh tế như vậy sẽ chưa đựng nhiều nguy cơ làm chậm quá trình tăng trưởng. Những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng lớn đều là những mặt hàng hoặc là hạn chế về các yếu tố cơ cấu như năng suất, diện tích, khả năng khai thác (nhóm nông, thuỷ sản và khoáng sản) hoặc là phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ và nguyên liệu cũng như thị trường nước ngoài do đó giá trị gia tăng thấp (giày da và dệt may).


 Tuy nhiên, hoạt động XNK trong thời gian qua đã đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế, phù hợp với khả năng tạo nguồn hàng và tiếp cận thị trường của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu trong quá trình CNH. Sản phẩm XK chủ yếu là những sản phẩm chế biến công nghệ thấp và thâm dụng lao động như hàng dệt, may, giày dép, sản phẩm nhựa, thực phẩm chế biến và các sản phẩm khác. Lợi thế về chi phí nhân công thấp của Việt Nam vẫn rất đáng kể ngay cả khi ở những thị trường bất lợi nhất. Nhưng Việt Nam đã có thể bắt đầu khai thác tiềm năng của mình trong việc sản xuất những sản phẩm công nghệ trung bình nhưng chỉ là phần sử dụng lao động.



Từ phân tích thực trạng XK của nước ta trong 15 năm qua có thể rút ra một số nhận định quan trọng liên quan đến CCTM:


- Trong điều kiện thâm hụt CCTM triền miên và ngày càng gia tăng như hiện nay, tăng trưởng XK bền vững có vai trò quyết định cải thiện CCTM, hội nhập kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, CNH, HĐH.


- Với tỷ trọng nhóm hàng XK chế biến hạn chế và chậm thay đổi như hiện nay, việc tăng trưởng XK để cải thiện CCTM trong ngắn hạn là rất hạn chế. Bởi vì không thể tăng trưởng dựa vào các mặt hàng hạn chế về năng suất, khả năng khai thác, đánh bắt và phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nước ngoài. 


- Với mức độ mở cửa thị trường lớn như hiện nay và tỷ trọng XK quá nhỏ bé trong tổng kim ngạch thế giới, việc tăng trưởng XK chủ yếu phụ thuộc vào khả năng cung cấp hàng hoá XK, tức là đẩy mạnh phát triển sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh.


- Với tỷ trọng XK ngày càng gia tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng XK của nước ta sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc thu hút đầu tư nước ngoài đồng thời phải đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp trong nuớc để tăng tỷ trọng XK của khu vực này.


- Với giá trị gia tăng thấp như hiện nay, nếu không cải thiện năng lực cạnh tranh, chủ động nguồn nguyên liệu, trình độ công nghệ, chất lượng lao động, giảm chi phí trung gian thì rất khó có thể nâng cao chất lượng XK và cải thiện CCTM.


- Với tỷ trọng XK hàng công nghệ cao và sử dụng nhiều vốn thấp như hiện nay việc tăng trưởng XK phải gia tăng tỷ trọng nhóm hàng này. Việc gia tăng tỷ trọng nhóm hàng này trong ngắn hạn còn rất khó khăn, nhưng phải có chiến lược từ bây giờ thì trong dài hạn mới tăng XK bền vững và do đó mới có thể cải thiện CCTM trong dài hạn.


- Với mức độ thâm hụt CCTM có xu hướng gia tăng như hiện nay, việc tăng XK dịch vụ là một trong những hướng chủ đạo để cải thiện CCTM.


- Những hạn chế về XK (tỷ trọng chế biến thấp, đóng góp của khu vực trong nước giảm, giá trị gia tăng thấp, nhóm hàng công nghệ cao quá nhỏ bé, XK dịch vụ hạn chế) nêu trên đồng thời cũng cho thấy tiềm năng XK của ta còn lớn, còn có thể tăng vì điểm xuất phát thấp.


1.1.2. Thực trạng nhập khẩu và chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu giai đoạn 1991-2004


(1) Kết quả nhập khẩu 

Tốc độ tăng trưởng NK bình quân thời kỳ 1991 - 2000 là 17,5%, giai đoạn 2001-2004 là 19,5%, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nếu năm 1991 tổng kim ngạch đạt 3,3 tỷ USD thì năm 2004 là 31,5 tỷ USD. Tăng trưởng NK của nước ta không ổn định qua các thời kỳ. Điều này phụ thuộc vào tình hình kinh tế thế giới và khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của ta. Giai đoạn 1993-1996 tốc độ tăng trưởng NK đạt con số kỷ lục, có năm đạt tới 54,4% (1993), sau đó giảm sút do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu á, phục hồi ở mức cao năm 2000 (33,2%), từ năm 2001 đến nay tương đổi ổn định ở mức trên 20% (xem phụ lục 4).


Trong giai đoạn 1990-2000 tốc độ tăng trưởng NK thấp hơn tốc độ tăng trưởng XK: 17,5% so với 19,8%; giai đoạn 2001-2004 xu hướng ngược lại: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm NK là 19,5% trong khi XK là 14,3%. Giai đoạn 2001-2004, nước ta đẩy mạnh hội nhập và CNH, vì vậy trong ngắn hạn XK chưa thể tăng kịp so với NK. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là năm 2004 XK đã tăng nhanh hơn NK. Đây là tín hiệu đáng quan tâm trong nỗ lực cải thiện CCTM đang ở mức thâm hụt cao. 


(2) Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 


Xét theo cơ cấu nhóm hàng, cơ cấu NK có sự biến động giữa hai nhóm hàng tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng. NK hàng tiêu dùng có xu hướng giảm nhanh. Trước năm 1995, tỷ trọng nhóm hàng NK tiêu dùng dao động trong khoảng 13-15%. Từ năm 1996 đến nay, tỷ lệ này đã giảm xuống đáng kể và ổn định ở mức 7-8%. Xét trong cả giai đoạn từ 1986-2004, hàng tiêu dùng NK chiếm tỷ trọng bình quân 10,2%. Điều này đã thể hiện đúng định hướng NK của nước ta là giảm tỷ trọng hàng NK phục vụ tiêu dùng, tăng tỷ trọng hàng NK là máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho sản xuất, đồng thời cũng phản ánh NK đã góp phần phát triển sản xuất theo hướng thay thế NK hàng tiêu dùng.


Tỷ trọng nhóm hàng NK là tư liệu sản xuất từ năm 1996 đến nay tương đối ổn định, dao động từ 91-93%. Trong nhóm hàng tư liệu sản xuất, nhóm máy móc thiết bị, động cơ và phụ tùng và nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng tương đối ổn định, ít có thay đổi lớn. Tuy nhiên, nguyên vật liệu vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng giá trị NK. Năm 1995, tỷ trọng nguyên, nhiên, vật liệu trong đó cấu hàng NK là 59,1%, năm 2004 lên tới 62,7% (Bảng 11). 


Bảng 11: Nhập khẩu phân theo nhóm hàng (%)


		Phân theo nhóm hàng

		1986

		1990

		1995

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		A. Tư liệu sản xuất

		86,6

		85,1

		84,8

		91,5

		91,6

		93,8

		92,1

		92,1

		93,6

		93,1



		Máy móc và thiết bị

		34,8

		27,3

		25,7

		30,5

		29,9

		30,6

		30,5

		29,8

		32,4

		30,4



		Nguyên, nhiên, vật liệu

		51,9

		57,8

		59,1

		61,0

		61,7

		63,2

		61,6

		62,3

		61,2

		62,7



		B. Vật phẩm tiêu dùng

		13,4

		14,9

		15,2

		8,5

		8,4

		6,2

		7,9

		7,9

		6,4

		6,9



		Thực phẩm

		1,6

		2,5

		3,5

		2,4

		2,5

		1,9

		3,0

		2,5

		2,3

		2,4



		Hàng y tế

		1,5

		1,5

		0,9

		2,8

		2,3

		2,2

		2,0

		1,8

		1,6

		1,9



		Hàng tiêu dùng khác

		10,3

		10,9

		10,8

		3,3

		3,6

		2,1

		2,9

		3,6

		2,5

		2,6



		Tổng số 

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0





Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của nhóm nghiên cứu


Trị giá NK tăng và xu hướng tăng tỷ trọng tư liệu sản xuất là kết quả tất yếu của tăng cường XK. Tuy nhiên, tốc độ tăng cao của nhóm nguyên nhiên vật liệu cũng cho thấy sự phụ thuộc của hàng XK vào nguyên liệu NK còn khá lớn. Chẳng hạn, nguyên liệu NK trong ngành may mặc chiếm đến 70%, da giày: 80%, ngành gỗ 50%, ngành nhựa: 85%, ngành điện tử: 90%.


Tỷ trọng NK các mặt hàng chủ yếu cũng có những thay đổi. Nếu so sánh số liệu 10 mặt hàng chủ yếu NK bình quân thời kỳ 2001-2003 với thời kỳ 1996-2000 có thể thấy mức tiêu thụ các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu tăng khá. Xăng dầu, nguyên phụ liệu may mặc, da giày và sắt thép vẫn là 3 mặt hàng nguyên liệu có kim ngạch NK lớn nhất. NK các mặt hàng phân bón, xe máy có xu hướng chững lại hoặc giảm, trong khi đó nhu cầu NK ô tô những năm gần đây tăng khá nhanh. Tốc độ tăng NK nguyên phụ liệu dệt may, da giầy (170%) cũng tương đương tốc độ tăng XK hai mặt hàng này (172%).


 So với các nước đang phát triển trong khu vực, có tỷ lệ NK máy móc - thiết bị thường chiếm 30-40% tổng kim ngạch NK thì tỷ trọng NK máy móc ở Việt Nam như vừa qua vẫn còn thấp. Điều này cho thấy việc Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp nước ta vào hàng rất thấp về đổi mới công nghệ và về khả năng cạnh tranh của nền kinh tế là điều không khó hiểu. 


 Tỷ trọng nguyên phụ liệu NK chiếm tỷ trọng cao, đồng thời tỷ trọng NK máy móc thiết bị khá nhỏ bé và hầu như không được cải thiện trong khoảng thời gian dài (1996-2004) cho thấy XK nước ta quá phụ thuộc vào nguyên liệu nước ngoài và công nghệ chậm được thay đổi và mở rộng. Điều này cho thấy sự phát triển yếu kém của ngành công nghiệp phụ trợ cũng như sản xuất thay thế NK, sự yếu kém về khả năng cạnh tranh của nền kinh tế xét theo năng suất nhân tố tổng hợp (TFP)
. Do đó nếu không đổi mới công nghệ, việc NK các sản phẩm trung gian sẽ không cải thiện được giá trị gia tăng của hàng XK. Điều này sẽ hạn chế việc cải thiện CCTM trong dài hạn. 


Bảng 12: Nhập khẩu bình quân năm của 10 mặt hàng chủ yếu 
thời kỳ 1996-2000 và 2001-2003


		

		Mặt hàng

		Bình quân năm (triệu USD)

		Tỷ lệ so sánh (%)



		

		

		1996-2000

		2001-2003

		



		1

		Xăng dầu 

		1.234

		2.054

		166,5



		2

		Nguyên phụ liệu may, da giày

		1.042

		1.767

		170,0



		3

		Sắt thép 

		586

		1.384

		236,2



		4

		Vải may mặc 

		410

		1.125

		274,4



		5

		¤ tô

		190

		597

		314,2



		6

		Chất dẻo

		357

		617

		172,8



		7

		Phân bón 

		491

		482

		98,2



		8

		Xe máy

		425

		445

		104,7



		9

		Tân dược

		285

		340

		119,3



		10

		Tơ, xơ, sợi dệt 

		188

		361

		192,0





  Nguồn: Kinh tế Việt Nam 2004 (Viện NCQLKTTW)


(3) Cơ cấu thị trường nhập khẩu 


Đến hết năm 2004, thị trường NK của Việt Nam đã được mở rộng tới 170 nước và vùng lãnh thổ. Khu vực Châu á chiếm tới hơn 70% thị phần NK, Châu Âu đứng thứ hai với khoảng 15%, các khu vực khác chiếm tỷ trọng không đáng kể. Như vậy, khu vực Châu á (chủ yếu là ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan) là thị trường NK lớn nhất của nước ta trong thời gian qua do có những lợi thế về vị trí địa lý, giá cả. Đồng thời đây cũng là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất vào nước ta. Khu vực này cung cấp chủ yếu nguyên liệu, phụ liệu, máy móc phụ tùng và hàng tiêu dùng.

Bảng 13: Tỷ trọng một số thị trường nhập khẩu chủ yếu, 1996 - 2004 (%)


		

		1996 – 2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		Châu ¸

		74,2

		79,7

		78,2

		76,5

		74,2



		Châu âu

		17,2

		13,5

		14,4

		14,1

		16,4



		Châu Phi

		0,5

		0,2

		0,3

		0,3

		0,85



		Châu Mỹ

		4,3

		4,1

		4,6

		6,2

		6,9



		Châu Đại Dương

		3,8

		2,5

		2,5

		2,2

		1,65





  Nguồn: Tổng cục Thống kê và Bộ Thương mại



Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2000, nhập siêu có xu hướng gia tăng từ các thị trường ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Riêng năm 2004, tổng kim ngạch nhập siêu từ các thị trường này đạt tới con số kỷ lục là 11.814 triệu USD, trong đó ASEAN là 3.392 triệu USD, Hàn Quốc: 2.725 triệu USD; Đài Loan: 2.792 triệu USD, Trung Quốc: 1.721 triệu USD. Xu hướng này là do gia tăng hợp tác thương mại và đầu tư trong khu vực như thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), ASEAN- Trung Quốc (ACFTA), ASEAN + 3 (ASEAN + Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc); sự phụ thuộc ngày càng lớn của Việt Nam vào các thị trường NK khu vực, chủ yếu là nguyên vật liệu cho XK, máy móc thiết bị công nghệ thấp và trung bình; gia tăng đầu tư từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia… Trong khi đó Việt Nam lại xuất siêu ở những thị trường khác như EU (2.299 triệu USD năm 2004), Hoa Kỳ (3.865 triệu USD năm 2004), Australia (1.363 triệu USD năm 2004).


Bảng 14: Cân đối xuất nhập khẩu của Việt Nam ở một số thị trường chính, 1996-2004 


Đơn vị: triệu USD

		

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		CCTM

		-3888

		-2407

		-2139

		-201

		-1154

		-1135

		-3028

		-5050

		-5513



		ASEAN

		-1252,7

		-1307

		1399,4

		-774,6

		-1830

		-1618,7

		-2334,3

		-2958,5

		-3891,7



		Trung Quốc

		11,2

		69,7

		-74,9

		73,3

		135,3

		-188,2

		-640,5

		-1374,6

		-1721



		Hàn Quốc

		-1223

		-1147

		-1192

		-1166

		-1438

		-1481

		-1813

		-2132

		-2725



		Đài Loan

		-723

		-610

		-703

		-614

		-1140

		-1213

		-1725

		-2166

		-2792



		Hồng Kông

		-484

		-135

		-279

		-321

		-291

		-253

		-472

		-617

		-695



		Nhật Bản

		286

		166

		32,8

		167,9

		321,3

		326,9

		-66,7

		-84,7

		-92,7



		EU

		-304

		272,6

		832,7

		1420

		1528

		1496

		1322

		1381

		2299



		Hoa Kỳ

		-41,6

		-143

		143

		599

		978,2

		654,3

		1963

		2795

		3865



		Australia

		-68

		37,8

		217,6

		598,9

		978,2

		775,6

		1042

		1140

		1363



		Khu vực khác

		82,2

		314,2

		246,6

		451

		1279,6

		269,3

		-368,3

		-991,1

		-1102,4





Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của nhóm nghiên cứu


Đáng lưu ý là cơ cấu thị trường NK cũng có sự chuyển biến tích cực: đó là sự gia tăng NK máy móc, thiết bị, phụ tùng từ những thị trường có trình độ công nghệ cao như EU, Mỹ, Nhật Bản, Canada…Trung Quốc đã vươn lên trở thành đối tác cung cấp máy móc thiết bị lớn thứ 3 cho Việt Nam, sau Nhật Bản và Mỹ.


Như đã nêu, trong năm 2004 thị phần XK hàng hóa của Việt Nam vào Trung Quốc tăng mạnh nhất. Nên lưu ý là sự gia tăng giá trị XK vào thị trường Trung Quốc hàng năm chủ yếu là nhờ vào nhóm hàng nhiên, nguyên liệu và nông sản (chiếm 82% trong năm 2001). Trong khi đó, CCTM của Việt Nam với Trung Quốc chỉ bắt đầu thâm hụt từ 2001 và có xu hướng tăng mạnh từ đó đến nay. Điều đáng quan ngại là trong khi Trung Quốc có thặng dư thương mại đáng kể với Việt Nam thì lại chịu thâm hụt thương mại rất lớn và triền miên đối với các nước ASEAN -5.


Thâm hụt thương mại của Việt Nam đối với Trung Quốc trong bối cảnh các nước ASEAN- 5 gần như luôn có thặng dư thương mại rất lớn phần nào thể hiện năng lực cạnh tranh yếu kém của hàng hóa XK Việt Nam so với các nước này. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải có chiến lược quốc gia dài hạn, có hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực hàng hóa và cải thiện CCTM của mình trong thời gian tới.


Có thể thấy rằng, cơ cấu thị trường NK của nước ta từ năm 1996 đến nay không có thay đổi lớn và dự báo vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể trong những năm tới. Chính vì vậy, để hạn chế nhập siêu cần phải có những biện pháp tích cực trước hết là đẩy mạnh XK vào các thị trường này đồng thời phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để hạn chế NK nguyên liệu đầu vào. 


(4) Nhập khẩu theo thành phần kinh tế


NK đã có sự thay đổi đáng kể theo thành phần kinh tế từ năm 1995 đến nay. Trước năm 1995, NK chủ yếu phục vụ cho các ngành kinh tế trong nuớc. Kể từ năm 1995, khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, xu hướng là giảm dần tỷ trọng khu vực kinh tế trong nước từ 80% xuống còn 65,2% năm 2004. NK khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng với tốc độ cao (bình quân 34,7%/năm) và đến nay chiếm khoảng 35% (2004). Một điều đáng lưu ý là khu vực FDI, NK chỉ bằng 50% khu vực trong nước nhưng chiếm tới 55% giá trị XK. Và từ năm 1995 đến nay khu vực này toàn xuất siêu với mức độ ngày càng tăng. Năm 2004 xuất siêu tới 3,3 tỷ USD, trong khi đó khu vực trong nước nhập siêu tới 8,8 tỷ USD. Điều này cho thấy, chủ trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành sản xuất phục vụ XK đã phát huy hiệu quả, đồng thời thể hiện khả năng cạnh tranh XK của nó hơn hẳn so với khu vực trong nước do có lợi thế về công nghệ, định hướng mặt hàng và thị trường.


Bảng 15: Cơ cấu nhập khẩu phân theo thành phần kinh tế, 1995-2004 


		

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		Tổng kim ngạch 
(tr. USD)

		8.155

		11.143

		11.592

		11.499

		11.742

		15.636

		16.162

		19.733

		25.226

		31.516



		Tốc độ tăng trưởng (%)

		34,4

		32,2

		4,0

		-0,8

		2,1

		33,2

		3,4

		21,8

		27,8

		24,9



		DN 100% vốn trong nước (tr. USD)

		6.687

		9.100

		8.396

		8.831

		8.360

		11.284

		11.233

		13.042

		16.412

		20.554



		- Tỷ trọng (%)

		80,2

		81,7

		72,4

		76,8

		71,2

		72,2

		69,3

		66,1

		65,1

		65,2



		- Tăng trưởng (%)

		27,9

		36,0

		-7,8

		5,1

		-5,4

		34,9

		-0,5

		16,1

		25,8

		25,2



		Cân đối XNK (tr. USD)

		-2.711

		-4.000

		-2.424

		-2.868

		-1.500

		-3.612

		-3.002

		-4.208

		-6.397

		-8.812



		DN cã vèn §TNN 
(tr. USD)

		1.468

		2.043

		3.196

		2.668

		3.382

		4.352

		4.985

		6.704

		8.815

		10.962



		- Tỷ trọng (%)

		18,0

		18,3

		27,6

		23,2

		28,8

		27,8

		30,7

		33,9

		34,9

		34,8



		- Tăng trưởng (%)

		144,3

		39,2

		56,4

		-16,5

		26,8

		28,7

		14,5

		34,5

		31,5

		24,4



		Cân đối XNK (tr. USD)

		5,0

		112,0

		547,0

		1.300

		2.458

		1.813

		1.116

		1.168

		1.346

		3.299





Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của nhóm nghiên cứu


Do tốc độ tăng NK cao hơn XK nên nhập siêu những năm gần đây đã tăng lên, trong đó khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) luôn xuất siêu; khu vực kinh tế trong nước luôn nhập siêu. Ước tính năm 2004 nhập siêu là 5,5 tỷ USD với tỷ lệ nhập siêu xấp xỉ 22%. Nếu so với mục tiêu định hướng thời kỳ 2001-2005, các con số này là khá cao song điều đó phản ánh đúng mức độ phát triển kinh tế của nước ta đang trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi mới thiết bị, tăng năng lực sản xuất. Tuy kim ngạch XK gia tăng nhưng hàng hóa thuộc loại hình gia công còn lớn, hàm lượng nguyên liệu phải NK cao. Vì vậy kiềm chế và hạ thấp tỷ lệ nhập siêu tuy là những mục tiêu phấn đấu nhưng trong những năm trước mắt còn chưa phù hợp và khó thực hiện.


Từ phân tích thực trạng và cơ cấu XK trong thời gian qua có thể rút ra một số kết luận sơ bộ sau đây:


- Tỷ trọng nguyên nhiên liệu NK cao, máy móc thiết bị thấp như hiện nay cho thấy mức độ đổi mới công nghệ nước ta rất chậm. Xét về dài hạn, yếu kém về công nghệ sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng hoá XK và hàng hoá thay thế NK. Do đó, trong dài hạn sẽ khó có thể cải thiện được CCTM.


- Tỷ trọng nguyên liệu nhập siêu cao cho thấy ngành công nghiệp phụ trợ nước ta đang còn kém phát triển, do đó các ngành sản xuất phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu đầu vào NK. Điều này sẽ cản trở việc cải thiện CCTM vì không thể giảm NK nguyên liệu.


- Tỷ trọng nguyên liệu, phu liệu NK phục vụ cho XK cao thể hiện giá trị gia tăng thấp của hàng XK như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử. NK chưa kích thích XK theo hướng CNH, HĐH, nâng cao giá trị gia tăng. Hạn chế này sẽ làm khó khăn cho việc cải thiện CCTM. 


- Với tỷ trọng NK cao từ các thị trường Châu á (nhập siêu chủ yếu với các thị trường này), những nước có trình độ công nghệ trung bình và xuất siêu từ các thị trường có công nghệ nguồn, cho thấy Việt Nam đang đi theo lý thuyết đàn sếu bay một cách tuần tự nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều các nước NICs. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc phát triển theo kiểu rút ngắn, đi tắt đón đầu, xác định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nguy cơ tụt hậu sẽ rất lớn. Trong điều kiện nguồn tài nguyên đang có xu hướng cạn kiệt, phát triển XK theo hướng sử dụng ngày càng nhiều nguồn nguyên liệu như hiện nay thì hạn chế tăng trưởng là khó tránh khỏi.


- Muốn hạn chế nhập siêu, lành mạnh hoá CCTM đang trong tình trạng thâm hụt, về nguyên tắc có thể hạn chế NK. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta đang nới lỏng rào cản để thực hiện tự do hoá thương mại, đẩy mạnh NK để bù đắp thiếu hụt về công nghệ và vật tư trong nước, tiếp cận với công nghệ tiên tiến, tận dụng lợi thế so sánh trong điều kiện toàn cầu hoá, đẩy mạnh CNH, HĐH và tăng cường XK thì việc hạn chế NK ngay tức thì, trong ngắn hạn là khó có thể đạt được.

- Đối với một nước như Việt Nam lực lượng sản xuất còn ở trình độ thấp, kim ngạch NK còn có hạn thì việc nâng cao tỷ trọng NK thiết bị máy móc, nguyên, nhiên, vật liệu có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, CNH, HĐH và cải thiện CCTM.

1.1.3. Cán cân Thương mại


Từ năm 1986 đến nay, CCTM nước ta luôn ở trong tình trạng thâm hụt. Tuy nhiên, mức độ thâm hụt và ảnh hưởng của nó đối với các vấn đề kinh tế vĩ mô khác nhau ở những giai đoạn khác nhau. Có thể chia ra 3 giai đoạn sau đây để phân tích CCTM nước ta.


Giai đoạn thứ nhất: 1986-1992. Thời kỳ này thâm hụt CCTM ở mức độ vừa phải, trung bình khoảng 50 triệu USD/năm. Đây là thời khó khăn đối với hoạt động ngoại thương nước ta, thời kỳ khủng hoảng của hệ thống XHCN. Mặc dù mức độ thâm hụt CCTM không lớn nhưng thể hiện sự trì trệ trong quan hệ thương mại của nước ta đối với các nước. Một đặc điểm của hoạt động ngoại thương nước ta thời kỳ trước 1986 là sự phụ thuộc quá mức vào các nước trong khối SEV, đặc biệt là Liên Xô. Trao đổi thương mại được thực hiện chủ yếu thông qua hình thức hàng đổi hàng. Do đó số liệu thống kê về XNK theo giá đồng USD không phản ánh đúng thực chất trao đổi thương mại. Vào cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỷ trước, thị trường XK và NK từ các nước Liên Xô và Đông Âu bị thu hẹp do khủng hoảng kinh tế, chính trị của hệ thống XHCN, việc mở rộng thị trường tìm đối tác mới ngoài khối SEV gặp nhiều khó khăn, kinh tế trong nước trì trệ, thiếu ngoại tệ để NK và sản xuất chưa định hướng nhiều vào XK, hơn nữa, do dự giảm sút về NK các mặt hàng chủ yếu như xi măng, phân bón, sắt thép, hàng tiêu dùng từ Liên Xô nên CCTM luôn thâm hụt. Tuy nhiên thời kỳ này XK bắt đầu tăng trưởng cao nhờ chính sách khuyến khích XK được khởi xướng từ Đại hội VI. Mức độ thâm hụt thấp và tương đối ổn định phản ánh xu hướng nói trên. Thâm hụt CCTM được bù đắp chủ yếu bằng nguồn vốn viện trợ và đi vay của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.


Giai đoạn 1993-2000: Đây là thời kỳ CCTM có nhiều thay đổi với đặc trưng là thâm hụt lớn trong những năm từ 1993-1997. Đặc biệt năm 1996 mức thâm hụt đã đến mức báo động, chiếm tới 16,3% so với GDP. Đây là thời kỳ nền kinh tế có mức tăng trưởng kinh tế cao (hơn 9%/năm) và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh làm cho nhu cầu NK tăng mạnh. Mặc dù XK tăng trưởng ở mức cao (bình quân trên 30%), nhưng NK tăng nhanh hơn nên thâm hụt CCTM có xu hướng gia tăng. 


Từ năm 1997-2000, mức thâm hụt CCTM giảm mạnh, thể hiện là tỷ lệ nhập siêu trên XK giảm từ 26,2% năm 1997 xuống tới mức thấp nhất 0,7% năm 1999 và giữ mức thấp 8% năm 2000. Nguyên nhân chính làm cho mức thâm hụt CCTM trong những năm này thấp là do Chính phủ đã sử dụng các biện pháp phi thuế quan một cách mạnh mẽ để làm giảm tốc độ tăng trưởng NK
. Mức tăng trưởng NK giảm tới mức kỷ lục: 0,85% năm 1997; -2,11% năm 1998; 1,1% năm 1999. Trong khi đó tốc độ tăng trưởng XK, ngoại trừ năm 1998 với mức tăng 1,04%, vẫn giữ ở mức cao: 26,45% năm 1997; 23,2 năm 1999. Một nguyên nhân nữa làm cho thâm hụt CCTM thấp giai đoạn này là khủng hoảng tài chính châu á làm hạn chế luồng đầu tư vào nước ta từ các thị trường mà Việt Nam thường nhập siêu như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore. 


Do sự giảm sút về tăng trưởng NK đã dẫn đến chênh lệch lớn giữa mức tăng XK và mức tăng NK, tỷ lệ này giai đoạn 1996-2000 là 7,3 tỷ USD so với 4,5 tỷ USD. Mặc dù mức độ nhập siêu bị hạn chế đáng kể, những sụt giảm NK đã kéo theo sự sụt giảm về tăng trưởng kinh tế.


Giai đoạn 2001-2004: Thâm hụt CCTM có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ nhập siêu năm 2002 là 18,1%; năm 2003: 25,7%; năm 2004: 21,2%
 với mức thâm hụt tương ứng là 3.023 triệu USD, 5.075 triệu USD và 5.520 triệu USD. Tỷ lệ thâm hụt so với GDP đạt mức cao: 12,75% năm 2003 và 12,15% năm 2004, mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này có thể lý giải một cách đơn giản là do (i) các biện pháp kiểm soát NK được nới lỏng để thực hiện các cam kết quốc tế với Hoa Kỳ, AFTA, gia nhập WTO, (ii) Kinh tế thế giới và nhất là khu vực đã phục hồi và phát triển sau khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á,(iii) giai đoạn đẩy mạnh hơn nữa CNH-HĐH, (iv) đầu tư nước ngoài phục hồi trở lại, (v) phát triển khu vực kinh tế tư nhân, (vi) nền kinh tế cần phải chuyển sang phát triển theo chiều sâu... 


Đây là một kết quả tất yếu đối với các nước mới CNH và hội nhập kinh tế. Tuy nhiên, nếu phân tích tính chất tăng trưởng XK và NK trong vài ba năm gần đây, sẽ thấy tình trạng thâm hụt CCTM chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Những biểu hiện đó là: Hiệu quả sử dụng vốn thấp: đầu tư vào những ngành cần nhiều vốn và mức sinh lời thấp, thay thế NK, sử dụng ít lao động và kích thích tiêu dùng trong nước hơn là XK; Khả năng của những ngành XK có giá trị gia tăng cao còn hạn chế, chuyển dịch cơ cấu XK sang công nghiệp chế biến và kỹ thuật cao thể hiện xu thế của CNH và hội nhập sâu chưa thật rõ nét; Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chậm được cải thiện; Quá trình xây dựng các thể chế của kinh tế thị trường diễn ra chậm. 


Một trong những biểu hiện nói trên là chênh lệch khá lớn giữa mức tăng XK và mức tăng NK giai đoạn 2001-2004: 10,5 tỷ so với 14,7 tỷ. Điều này thể hiện tính gia công XK trong 4 năm gần đây đã gia tăng rất mạnh, thể hiện chủ yếu ở sự gia tăng các mặt hàng nguyên liệu NK. 


Bảng 16: Tình hình xuất nhập khẩu, Cán cân thương mại, 1991 – 2004


		Năm

		Kim ngạch XK (tr. USD)

		Tốc độ tăng XK (%)

		Kim ngạch NK (tr. USD)

		Tốc độ tăng NK (%)

		CCTM


 (tr. USD)

		Tổng GDP (tr. USD)

		CCTM/GDP (%)



		1991

		2.087

		-13,2

		2.338

		-15,1

		-251

		15.620

		-1,61



		1992

		2.580

		23,7

		2.540

		8,7

		40

		16.970

		0,24



		1993

		2.985

		15,7

		3.924

		54,4

		-939

		18.340

		-5,12



		1994

		4.054

		35,8

		5.825

		48,5

		-1.771

		19.960

		-8,87



		1995

		5.449

		34,4

		8.155

		40,0

		-2.706

		21.850

		-12,38



		1996

		7.255

		33,2

		11.143

		36,6

		-3.888

		23.880

		-16,28



		1997

		9.185

		26,6

		11.592

		4,0

		-2.407

		25.840

		-9,32



		1998

		9.360

		1,9

		11.499

		-0,8

		-2.139

		27.340

		-7,82



		1999

		11.541

		23,3

		11.742

		2,1

		-201

		28.650

		-0,70



		2000

		14.482

		25,5

		15.636

		33,2

		-1.154

		30.570

		-3,77



		2001

		15.027

		3,8

		16.162

		3,4

		-1.135

		32.685

		-3,47



		2002

		16.705

		11,2

		19.733

		21,8

		-3.028

		35.224

		-8,60



		2003

		20.176

		20,8

		25.226

		27,8

		-5.050

		39.623

		-12,75



		2004

		26.500

		28,9

		31.516

		24,9

		-5.513

		45.372

		-12,15





 Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam 2004-2005


Tóm lại, trong 15 năm qua, CCTM nước ta luôn ở trong tình trạng thâm hụt. Tình trạng thâm hụt vẫn ở trong mức độ an toàn cho phép, chưa ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô và nợ nước ngoài (sẽ được chứng minh bằng mô hình động về nợ của Jaime de Pine ở Chương 3). Tuy nhiên đã xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn đối với CCTM nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. 


1.2. Các nhân tố tác động đến cán cân thương mại nước ta trong thời gian qua



Như đã đề cập trong chương I, để điều chỉnh CCTM, thường áp dụng một số biện pháp như phá giá đồng nội tệ, hạn chế NK, khuyến khích XK, chính sách đầu tư và chuyển dịch cơ cấu, vay nợ nước ngoài… Mục này sẽ phân tích các yêu tố liên quan đến các biện pháp nêu trên ở nước ta trong thời gian qua có ảnh hưởng đến việc điều chỉnh CCTM, tập trung chủ yếu vào các chính sách lớn như thương mại, đầu tư, tỷ giá hối đoái.


1.2.1. Cải cách chính sách thương mại 


Các chính sách thương mại, đặc biệt là chính sách thúc đẩy XK và quản lý NK, có ảnh hưởng trực tiếp đến CCTM. Trong những năm qua, cải cách thương mại theo hướng tự do hoá đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng XK ở mức cao và tương đối ổn định, mở cửa thị trường, cắt giảm các rào cản thương mại tạo thuận lợi cho hoạt động NK. 


Cải cách thương mại ở nước ta trong thời gian qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực (i) chính sách thương quyền (mở rộng quyền kinh doanh XNK); (ii) chính sách thuế quan và phi quan thuế (giảm hàng rào thuế quan, từng bước xoá bỏ hạn chế định lượng, giảm bảo hộ, trợ cấp, thủ tục hải quan…); (iii) áp dụng các biện pháp khuyến khích XK và quản lý NK; (iv) ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại khu vực và toàn cầu.


Mở rộng quyền kinh doanh XNK là khâu đột phá trong quá trình cải cách chính sách thương mại Việt Nam có tác dụng thúc đẩy XK và NK, góp phần làm lành mạnh hoá CCTM. Từ năm 1980 trở về trước, với nguyên tắc Nhà nước độc quyền về ngoại thương, cả nước chỉ có một vài công ty lớn trực thuộc Bộ Ngoại thương được quyền kinh doanh XNK. Từ năm 1986, quyền kinh doanh ngoại thương từng bước được mở rộng. Đầu tiên là cho phép các doanh nghiệp quốc doanh, chủ yếu là các Tổng công ty XNK. Sau đó, việc hạn chế thương quyền được nới lỏng dần, song cho đến trước năm 1998, để cho phép tham gia XNK, các doanh nghiệp phải có đầy đủ các giấy phép như hợp đồng thương mại, giấy phép vận tải hàng hải quốc tế, vốn kinh doanh bắt buộc... Nói chung, trước năm 1998 các điều kiện tham gia XNK chủ yếu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ngoại thương nhà nước và hạn chế NK hàng tiêu dùng. 


Từ cuối năm 1997, Chính phủ ban hành Luật thương mại và sau đó là Nghị định số 57/1998/NĐ-CP cho phép tất cả các doanh nghiệp trong nước có đăng ký hoạt động thương mại đều có quyền trực tiếp XNK hàng hóa mà không cần giấy phép XNK. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn chỉ được XNK hàng hóa được đăng ký trong Giấy Đăng ký kinh doanh. Trên thực tế, một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, còn bị hạn chế XNK trong một số lĩnh vực bởi một số quy định của cơ chế quản lý thương mại. Năm 2001, Quyết định 46/2001/QĐ-TTg lần đầu tiên đã công bố cơ chế quản lý XNK trong 5 năm (2001-2005), đồng thời cho phép mọi thương nhân cho phép XK hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề, ngành hàng đăng ký.


 Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động XNK được điều tiết theo Luật đầu tư nước ngoài. Trước năm 1998, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kể cả xí nghiệp liên doanh phải cam kết XK theo một tỷ lệ nhất định sản phẩm của mình theo giấy phép đầu tư, chẳng hạn trong năm 1998 thì tỷ lệ này là 80%. Trước năm 1998 chỉ có các doanh nghiệp có giấy phép XNK mới được tham gia ngoại thương. Từ năm 1998, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng được khuyến khích XK hàng hoá không phải là sản phẩm của mình ngoại trừ một số hàng hóa đặc biệt. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế đối với hàng NK, chẳng hạn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chỉ cho phép NK các nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất chế biến. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa có toàn quyền về phân phối và thương mại mặc dù các doanh nghiệp này được cấp giấy phép XNK cho từng trường hợp. Hiện tại, theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2000 cũng như Nghị định 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 sửa đổi Nghị định 24, đầu tư của nước ngoài trong khu vực phân phối và NK sẽ chịu sự điều chỉnh của những quy định riêng rẽ do Thủ tướng ban hành. Tuy nhiên, đến nay những quy định đó vẫn chưa có. Như vậy, dù không bị cấm nhưng đầu tư nước ngoài vào dịch vụ phân phối và NK vẫn chưa được pháp luật quy định rõ. Trong bản chào thứ tư về việc gia nhập WTO, Việt Nam cam kết lộ trình cho phép dành quyền kinh doanh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo và các doanh nghiệp liên doanh có vốn nước ngoài chiếm không quá 49% được tham gia vào XNK. Từ 1/1/2008, các liên doanh có vốn nước ngoài chiếm không quá 51% sẽ được quyền kinh doanh XNK và từ 1/1/2009 là các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Ngày 25 tháng 5 năm 2002, Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh 41-2002-PL-UBTVQH X về Quy chế tối huệ quốc và Đãi ngộ Quốc gia, áp dụng cho hàng hoá NK và XK, dịch vụ và pháp nhân cung cấp dịch vụ nước ngoài, đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài, và các tổ chức hay cá nhân nước ngoài nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ. Nghị định cũng bao gồm những trường hợp ngoại lệ của thương mại hàng hoá không áp dụng MFN và NT.

Bảng 17: Đăng ký kinh doanh XNK của các thành phần kinh tế 
thời kỳ 1995-2004

		

		1995

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004*



		Nhà nước

		1.076

		2.560

		2.634

		2.770

		2.943

		3.153

		2.917



		Khu vực tư nhân 

		156

		5.489

		8.418

		10.567

		13.774

		15.145

		17.036



		FDI

		-

		1.274

		1.470

		1.852

		2.226

		4.101

		4.517



		Khác**

		-

		54

		97

		123

		281

		572

		512



		Tổng số

		1.232

		9.377

		12.619

		15.312

		19.224

		22.971

		24.982





Nguồn: Tổng cục hải quan và Bộ Thương mại


* Số liệu 10 tháng đầu năm 2004


** Khác: Đăng ký kinh doanh XNK của các tổ chức xã hội


Việc mở rộng quyền kinh doanh XNK đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã thúc đẩy tăng trưởng XNK. Từ chỗ chỉ có một số doanh nghiệp Nhà nước được quyền kinh doanh XNK, tính đến hết tháng 10 năm 2004 số lượng các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh XNK đã lên đến 24.982 doanh nghiệp. Một thực tế cho thấy là cùng với sự gia tăng số lượng các doanh nghiệp đăng ký hoạt động XNK, kim ngạch XK có mức tăng trưởng cao hơn và ổn định hơn. Đặc biệt cùng với sự tham gia ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào hoạt động XNK, đóng góp của hai khu vực này trong tổng kim ngạch XK cả nước ngày càng lớn.


Bảng 18: Tỷ lệ đóng góp của các thành phần kinh tế trong tổng kim ngạch xuất khẩu (%)

		

		1995

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		Tổng

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		Khu vực nhà nước

		67,0

		48,4

		40,0

		41,2

		35,5

		29,9

		24,8



		Khu vực tư nhân*

		6,0

		11,0

		13,0

		15,6

		17,4

		19,7

		20,4



		Khu vực có FDI

		27,0

		40,6

		47,0

		45,2

		47,1

		50,4

		54,8





   Nguồn: Tổng cục Thống kê và Bộ Thương mại


*Tính cả khu vực tư nhân không chính thức như hộ gia đình, các tổ chức xã hội


Chính sách thuế quan: Việc cắt giảm thuế quan XNK đã ảnh hưởng đáng kể đến XNK trong thời gian qua. Kể từ năm 1988 ban hành Luật Thuế XNK đầu tiên, lập ra hệ thống thuế XNK, Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt trong ba khía cạnh: (i) hài hoà hoá biểu thuế quan, (ii) thuế hoá các biện pháp phi thuế và cắt giảm thuế suất, song song với việc dần đưa vào áp dụng các biện pháp bảo hộ bằng thuế quan hợp pháp, và (iii) minh bạch hoá chế độ thuế quan và đơn giản hoá các thủ tục hải quan. Đến nay mức thuế bình quân của Việt Nam là 18,2%. Hàng rào thuế quan được cắt giảm đã tạo điều kiện cho hoạt động NK, góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, khắc phục bất hợp lý về mức thuế suất NK giữa nguyên liệu và thành phẩm; thu hẹp số lượng mức thuế suất. Cải cách hệ thống thuế góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản xuất thay thế NK và XK, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam. Bên cạnh đó chính sách miễn giảm thuế XK, hoàn thuế XK, giảm thuế đối với nguyên liệu đầu vào phục vụ cho XK, thưởng XK… là những biện pháp khuyến khích XK hiệu quả góp phần tăng trưởng XK ở mức cao trong những năm qua.


 Chính sách thuế đã góp phần tích cực trong việc khuyến khích, bảo hộ sản xuất trong nước và kiểm soát NK theo định hướng của Nhà nước. Nhìn chung, các mặt hàng tiêu dùng đều chịu mức thuế suất cao (trừ một số loại được coi là thiết yếu). Tư liệu sản xuất, đặc biệt là các nguyên liệu thô có mức thuế suất thấp hơn hoặc không phải chịu thuế. Với hàng gia công cho nước ngoài hoặc hàng hóa NK để sản xuất hàng XK, hàng đưa vào khu chế xuất đều không phải chịu thuế hoặc được hoàn thuế sau khi XK sản phẩm.


Mặc dù đã có sự tự do hoá đáng kể trong NK nhưng đến năm 2004, cơ chế thương mại của Việt Nam vẫn có những thiên lệch không tốt cho XK và NK cạnh tranh.


Thứ nhất, bảo hộ quá cao hàng NK sẽ làm cho sản xuất để tiêu thụ nội địa có lãi hơn sản xuất để XK, do trong trường hợp đầu giá bán trong nước có thể được định ở mức cao hơn giá thị trường quốc tế. Thêm nữa, có rất ít áp lực lên các nhà sản xuất để buộc họ phải tăng cường tính hiệu quả của mình. 


Thứ hai, bảo hộ NK làm tăng chi phí của những hàng hóa phi thương mại, bao gồm cả lao động và điều này làm giảm tính cạnh tranh của hàng XK. 


Thứ ba, với mức thuế NK hiện nay, các yếu tố đầu vào NK của hàng XK của Việt Nam có chi phí cao hơn giá thế giới. Theo những ước tính về sự thiên lệch bất lợi với hàng XK thì phần bù đắp vẫn không đủ cho mức tăng này.


Thứ tư, biểu thuế quan ở Việt Nam còn phức tạp với nhiều mức thuế khác nhau. Mặc dầu mức thuế trung bình tương đối thấp nhưng còn có nhiều mức thuế, trong đó mức thuế của nhiều nhóm hàng có trị giá trao đổi thương mại lớn còn khá cao như xăng dầu, vật tư, linh kiện. Điều này hạn chế NK cạnh tranh để phát triển các ngành thay thế NK, nhất là công nghiệp phụ trợ.

Chính sách phi thuế quan: Việc điều chỉnh hàng rào phi quan thuế có tác dụng đối với kiểm soát hàng NK, do đó là một trong những biện pháp điều chỉnh CCTM. Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các năm 1995,1996 khi thâm hụt thương mại ở mức kỷ lục (12,8% so với GDP năm 1996), Chính phủ đã áp dụng các biện pháp hạn chế NK bằng việc áp dụng các công cụ phi thuế quan. Trong giai đoạn 1996-1999 các biện pháp phi thuế của Việt Nam trở nên mạnh hơn. Các biện pháp áp dụng là lệ phí hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập trong nước, bảng tính giá tối thiểu, yêu cầu giao nộp ngoại hối, 


yêu cầu về kết hối ngoại tệ, giấy phép XK, quota và các biện pháp cấm, các biện pháp độc quyền, thủ tục hải quan đặc biệt
. 


Hiện tại, rào cản phi thuế của Việt Nam được duy trì dưới hình thức danh mục các mặt hàng cấm XNK; danh mục mặt hàng XNK bị hạn chế định lượng và danh mục các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành và một số biện pháp quản lý có tính chất như rào cản phi thuế quan khác như định giá hải quan, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các biện pháp kiểm dịch động thực vật, quy định về ngoại hối, các biện pháp trợ cấp, chống bán phá giá, các biện pháp tự vệ, mở cửa lĩnh vực dịch vụ... 


Để tham gia các tổ chức thương mại khu vực và thế giới, Việt Nam đã cam kết thực hiện xoá bỏ dần các rào cản phi thuế quan. Bước tiến quan trọng là trong bản chào thứ tư, phiên đàm phán thứ 8 đã có những cam kết mạnh mẽ về loại bỏ và hạn chế các biện pháp phi thuế. 


Hộp 2: Bản chào thứ tư về đàm phán gia nhập WTO 
(Phiên đàm phán thứ 8)


		Về thuế quan: Việt Nam đã đưa ra cam kết ràng buộc gần như toàn bộ biểu thuế, chỉ trừ một số dòng thuế xăng dầu. Thuế suất bình quân giảm xuống còn 18,2%, tức là giảm 4 điểm phần trăm so với Bản chào trước, cùng với việc mở cửa thị trường cho nhiều sản phẩm quan trọng. Ngoài ra, Việt Nam cũng cam kết chuyển phụ thu đối với hàng NK vào thuế NK.


Về hạn ngạch thuế quan: Việt Nam đã giảm số nhóm mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan từ 13 (tại Bản chào trước) xuống còn 6 nhóm.


Về các biện pháp phi thuế quan: Việt Nam cam kết bãi bỏ toàn bộ giấy phép mang tính hạn chế NK và các biện pháp hạn chế định lượng khác đối với hàng NK từ thời điểm gia nhập WTO.


Về định giá hải quan: Việt Nam cam kết sẽ áp dụng Hiệp định định giá hải quan và loại bỏ danh mục “giá tính thuế tối thiểu” ngay khi gia nhập.


Về rào cản kỹ thuật đối với thương mại: Việt Nam cam kết sẽ đưa điểm hỏi đáp và thông báo quốc gia vào hoạt động đầy đủ, chậm nhất là vào năm 2005.


Về kiểm dịch động thực vật: Việt Nam cam kết sẽ thành lập điểm hỏi đáp và thông báo quốc gia trong năm 2004, và đưa vào hoạt động kể từ thời điểm gia nhập và sẽ chỉ định một đầu mối cung cấp thông tin về kiểm dịch động thực vật. Việt Nam cam kết thực thi Hiệp định về kiểm dịch động – thực vật ngay sau khi gia nhập, ngoại trừ một số giai đoạn chuyển tiếp tới năm 2008.


Về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại: Việt Nam cam kết loại bỏ tất cả các biện pháp TRIMs không phù hợp với WTO ngay sau khi gia nhập. Việt Nam cũng không yêu cầu một giai đoạn chuyển tiếp nào.


Về trợ cấp XK nông sản: Việt Nam cam kết loại bỏ trợ cấp XK nông sản, cụ thể là với cà phê ngay sau khi gia nhập và đối với các sản phẩm khác trong vòng 3 năm sau khi gia nhập.


Về tự vệ đặc biệt: Việt Nam chỉ đề nghị bảo lưu quyền áp dụng tự vệ đặc biệt đối với một vài sản phẩm thịt – giảm đáng kể so với bản chào trước.


Về sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại: Việt Nam cam kết tuân thủ Hiệp định TRIPS, phần lớn các quy định pháp luật về thực thi sẽ có hiệu lực từ năm 2004.


Về quyền kinh doanh: Việt Nam cam kết lộ trình cho phép dành quyền kinh doanh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo và các doanh nghiệp liên doanh có vốn nước ngoài chiếm không quá 49% được tham gia vào XNK. Từ 1/1/2008, các liên doanh có vốn nước ngoài chiếm không quá 51% sẽ được quyền kinh doanh XNK và từ 1/1/2009 là các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.


Về dịch vụ: Việt Nam đã có bước tiến đáng kể trong cam kết dịch vụ, bao gồm khoảng 90 phân ngành của mình. Tại nhiều phân ngành, kể cả một số phân ngành có ý nghĩa thương mại quan trọng, cam kết của Việt Nam đã ở mức tự do hoá hoàn toàn. Việt Nam cũng đã loại bỏ miễn trừ tối huệ quốc đối với dịch vụ tài chính và cam kết mở cửa thị trường bình đẳng cho các thành viên WTO ngay khi gia nhập.





 
Các chính sách phi thuế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát NK. Để hỗ trợ việc kiểm soát NK thông qua thuế, Chính phủ đã áp dụng các biện pháp như phân bổ hạn ngạch NK một số loại hàng hóa cho các đơn vị được chỉ định làm đầu mối (phân bón, xăng dầu, phôi thép...), hạn chế NK các mặt hàng trong nước đã sản xuất được. Để kiểm soát NK hàng tiêu dùng, Chính phủ đã quy định danh mục hàng tiêu dùng cần hạn chế NK (14 nhóm mặt hàng trước 1999 và danh mục chi tiết theo HS 8 chữ số hiện nay). Ngoài ra còn áp dụng các chính sách và biện pháp khác như kiểm soát của ngân hàng thông qua L/C, chính sách dán tem một số mặt hàng tiêu dùng NK như xe đạp, quạt điện, sứ vệ sinh...


Chính sách tự do hoá. Mở cửa thị trường, nới lỏng các rào cản thương mại là một trong những yếu tố kích thích tăng trưởng XK, kiểm soát NK do đó góp phần cải thiện CCTM. Việc thực hiện cam kết trong ASEAN về khu vực AFTA, ký hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, đàm phán gia nhập WTO, mở rộng hợp tác song phương đã thúc đẩy cải cách trong nước, mở ra nhiều thị trường mới cho XK cũng như thu hút đầu tư. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường XK đã được mở rộng tới 220 nước và vùng lãnh thổ, thị trường NK tới 170 nước và vùng lãnh thổ.


Hộp 3: Những mốc quan trọng trong chính sách tự do hoá nhằm chủ động hội nhập 



		1987: Quốc hội thông qua Luật đầu tư nước ngoài


1988: Quyền sử dụng ngoại tệ được tự do hoá. Phá giá đồng tiền Việt Nam. Xây dựng biểu thuế quan thương mại


1989: Cho phép các nhà sản xuất hàng XK bán hàng cho mọi công ty ngoại thương. Thống nhất tỷ giá hối đoái. Bãi bỏ hầu hết chế độ hạn ngạch và trợ cấp XK từ ngân sách


1991: Miễn thuế NK cho sản xuất hàng XK. Các công ty tư nhân cho phép trực tiếp tham gia vào thị trường quốc tế 


1992: Luật đầu tư trực tiếp nước ngoài sửa đổi theo hướng giảm phân biệt đối xử giữa các liên doanh và các doanh nghiệp do nước ngoài sở hữu


1994: Việt Nam trở thành quan sát viên của Hiệp định GATT. Thực hiện tỷ giá hối đoái thị trường liên ngân hàng


1995: Nới lỏng quản lý hạn ngạch XK gạo. Việt Nam gia nhập ASEAN


1996: Thuế suất NK cao nhất giảm xuống còn 80%


1997: Thông qua Luật Thương mại có giá trị hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1998. Cấm NK đường. áp dụng và sau đó dỡ bỏ lệnh cấm nhập tạm thời một số hàng hoá tiêu dùng 


1998: Thuế suất NK tối đa giảm xuống còn 60%; hầu như việc NK hàng tiêu dùng được quản lý bằng các biện pháp thuế quan thay cho các biện pháp hạn ngạch. Điều chỉnh luật thuế suất – NK, đưa ra 3 hạng mục thuế, các điều khoản chống bán phá giá và thuế đền bù. Các doanh nghiệp trong nước cho phép trực tiếp tham gia XK mà không cần phải xin giấy phép XNK tại Bộ Thương mại theo nghị định 57/1998/NĐ - CP.


1999: Kế hoạch hành động về khu vực tư nhân với sự hỗ trợ của sáng kiến Miazawa


2000: Luật doanh nghiệp cho phép mọi pháp nhân XK hầu hết các mặt hàng không phải xin giấy phép. Xoá bỏ hạn chế định lượng NK với 8 trong số 19 mặt hàng. Ký hiệp định thương mại Việt Mỹ


 2001: Thông qua nghị định sửa đổi luật thương mại. Ban hành quyết định 46/CP về kế hoạch XNK Việt Nam giai đoạn 2001-2005. Giảm yêu cầu kết hối từ 50% xuống 40%. Xoá bỏ hạn chế định lượng đa phương đối với tất cả các danh mục thuế của các nhóm mặt hàng: rượu, clinker, giấy, gạch lát, kính xây dựng, một số loại thép và dầu thực vật, Ký hiệp định khung AFTA


2002: Đề ra danh mục thuế suất. Nghị quyết TW V thông qua những chính sách và cơ chế thúc đẩy và tạo điều kiện cho sự phát triển của khu vực tư nhân. Giảm yêu cầu kết hối từ 40% xuống 30%.


2003: Từ 1/7/2003 có thêm 1.416 mặt hàng được đưa vào danh mục cắt giảm tạm thời theo cam kết với AFTA; thực hiện chương trình non-visa với 5 nước thành viên ASEAN; ký kết các Hiệp định bảo hộ đầu tư với Nhật Bản và Hiệp định Hàng không với Hoa Kỳ. Kết thúc phiên thứ 6, 7 đàm phán gia nhập WTO.


2004: Thông qua Luật Cạnh tranh, Luật đất đai sửa đổi, kết thúc phiên 8, 9 trong đàm phán gia nhập WTO, Hiệp định bảo hộ đầu tư với Nhật Bản có hiệu lực. EU xoá bỏ hạn ngạch đối với hàng dệt may Việt Nam. Thống nhất chế độ một giá đối với hàng không và điện lực.





Tóm lại, cải cách thương mại của Việt Nam trong những năm qua đã góp phần lành mạnh hoá CCTM. XK tăng trưởng cao, NK được kiểm soát một cách tương đối hợp lý phù hợp với lộ trình cam kết hội nhập. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều rào cản thương mại đối với khu vực tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là độc quyền trong sản xuất (bảo hộ đối với doanh nghiệp Nhà nước) dẫn đến độc quyền trong thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nhiều cải cách thương mại hiện nay có lợi nhiều hơn cho khu vực Nhà nước. Chẳng hạn thuế NK thấp đối với các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và XK của khu vực Nhà nước
. Các phân tích về thuế NK cho thấy cơ chế thuế quan hàng NK vẫn là nguồn chủ yếu dẫn đến sự thiên lệch trong chính sách bất lợi cho XK. Mặc dù việc cải thiện tính hiệu quả của cơ chế miễn thuế NK và miễn các loại thuế khác sẽ giảm đáng kể mức độ thiên lệch đó, nhưng nếu không giảm thuế NK hơn nữa thì sự thiên lệch cũng vẫn cứ tồn tại. Mặc dù về cơ bản đã xoá bỏ chế độ độc quyền trong hoạt động XNK, song với chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, nên cho đến nay vẫn còn khá nhiều rào cản đối với doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân. Đó là (i) biểu thuế quan ở Việt Nam còn phức tạp với nhiều mức thuế khác nhau và độ tản mạn lớn; (ii) các biện pháp phi thuế quan nhìn chung còn thiếu minh bạch, khó tiên liệu, trong thời gian dài được quản lý theo kiểu “ cho phép - ngừng- cho phép”; (iii) việc phân loại hàng hoá NK theo mã số hệ thống hài hoà hoá (HS) chưa đủ rõ ràng và thiếu cụ thể và (iv) việc kiểm hoá, thông quan còn bất cập và tuỳ tiện. Tình hình này sẽ hạn chế tăng XK và việc cải thiện CCTM sẽ khó khăn hơn.


1.2.2. Các nhân tố liên quan đến chính sách đầu tư


Các chính sách và biện pháp liên quan đến đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với CCTM. 


Trước hết, đầu tư liên quan đến NK. Đầu tư tăng mạnh là một trong những nhân tố chính dẫn đến NK tăng cao, do đó góp phần làm tăng nhập siêu. Trong những năm qua, đặc biệt là từ 1991, với chủ trương thu hút mọi nguồn vốn để phát triển kinh tế, vốn đầu tư toàn xã hội đã tăng lên nhanh chóng. Năm 2004 đạt 258.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 1995. Trong những năm gần đây vốn đầu tư toàn xã hội chiến khoảng 1/3 GDP. Những chính sách lớn tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư là ban hành Luật đầu tư nước ngoài và những sửa đổi sau đó nhằm hấp dẫn môi trường đầu tư. Trong những năm gần đây vốn FDI chiếm tới 17-18%. Chủ trương phát triển kinh tế tư nhân thông qua các chính sách cởi mở như Luật doanh nghiệp (2000), nghị quyết TW 5 (2002) về phát triển kinh tế tư nhân đã góp phần tăng nhanh nguồn vốn đầu tư từ khu vực này. Năm 2004 vốn đầu tư từ khu vực này chiếm 27% tổng vốn đầu tư xã hội. Vốn nhà nước trong 5 năm gần đây ổn định ở mức cao, khoảng 56%. Đầu tư cao dẫn đến tăng nhu cầu NK. Bên cạnh đó chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế, CNH, đô thị hoá… cũng làm tăng nhu cầu đầu tư và NK. Khảo sát mối quan hệ giữa đầu tư và NK từ năm 1986-2004 cho thấy tốc độ đầu tư có sự biến động lớn từ năm 1986 đến 1988 sau đó ổn định dần và có chiều hướng giảm. Nhưng xét về lượng tuyệt đối thì có sự tăng lên liên tục qua các năm. Một xu hướng tương tự cũng xảy ra với diễn biến NK, đặc biệt là từ năm 1994 trở đi.


Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính để ước lượng mối quan hệ giữa đầu tư và NK trong các giai đoạn 1988-1994, 1995–2003. Kết quả hồi quy cho thấy: (1) có một mối quan hệ tương đối chặt chẽ giữa đầu tư và NK từ giai đoạn 1988-2003; (2) có sự thay đổi rõ rệt về mối quan hệ đầu tư và NK giữa các giai đoạn 1988-1994, 1995-2003. Trong giai đoạn 1988-1994, quan hệ giữa đầu tư và NK là 1: 0,054, nghĩa là nếu đầu tư tăng 1 triệu USD thì NK có xu hướng tăng 54 nghìn USD. Tỷ lệ này tăng lên 1: 0,09 trong giai đoạn 1995-2003.


Bảng 19: Mối quan hệ giữa đầu tư và nhập khẩu


		Năm

		Tổng vốn đầu tư xã hội 
(tr. USD)

		Mức tăng thêm 
(tr. USD)

		Tốc độ gia tăng (%)

		Kim ngạch NK
(tr. USD)

		Mức tăng thêm
(tr. USD)

		Tốc độ gia tăng (%)

		Tỷ lệ giữa (2) và (5)
(%)

		CCTM 
(tr. USD)



		

		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7) = (5)/(2)

		(8)



		1995

		72.447

		-

		-

		8.115

		-

		-

		-

		-2.706



		1996

		87.394

		14.947

		20,6

		11.134

		3.019

		3,7

		20,2

		-3.888



		1997

		108.370

		20.976

		24

		11.592

		458

		4,1

		2,2

		-2.407



		1998

		117.134

		8.764

		8,1

		11.499

		-93

		-0,8

		-1,1

		-2.139



		1999

		131.170,9

		14.036,9

		12

		11.742

		243

		2,1

		1,7

		-201



		2000

		145.333

		14.162,1

		10,8

		15.636

		3.894

		33,2

		27,5

		-1.154



		2001

		163.543

		18.210

		12,5

		16.162

		526

		3,4

		2,9

		-1.135



		2002

		193.098

		29.555

		18,1

		19.733

		3.571

		22,1

		12,1

		-3.028



		2003

		219.675

		26.577

		13,8

		25.226

		5.493

		27,8

		20,7

		-5.050



		2004

		258.000

		38.325

		17.5

		31.516

		6.290

		24,9

		16,4

		-5.313





Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư và tính toán của nhóm nghiên cứu


Như vậy, ở Việt Nam, đầu tư và NK có mối quan hệ khá chặt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hội nhập, tác động của đầu tư tới NK đã có sự thay đổi giữa hai giai đoạn trước và sau năm 1995. Cụ thể là, tự do hoá thương mại và tăng cường đầu tư “chiều sâu” đã khiến tác động của đầu tư vào NK trở nên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 1995-2004 so với giai đoạn trước đó.


Đầu tư góp phần thúc đẩy nhập siêu tăng cao. Một quan hệ chặt chẽ và ổn định giữa đầu tư và NK (trong giai đoạn 1988-1994 và 1995-2003), như đã nói ở trên, đồng nghĩa với việc đầu tư tăng sẽ đẩy NK tăng theo, và nếu như XK không tăng tương ứng thì nhập siêu gia tăng là điều tất yếu. 


Tác động của đầu tư làm tăng nhu cầu NK được thể hiện rõ nét ở mức tăng khối lượng các mặt hàng NK phục vụ cho nhu cầu đầu tư. Trong cơ cấu hàng NK, những mặt hàng dùng cho nhu cầu đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và tăng XK chiếm trên 70% tổng giá trị NK. 


Thứ hai, đầu tư phát triển XK và thay thế NK không hiệu quả trong năm những qua, nhất là nguồn vốn nhà nước. Khu vực này chiếm tới 41% trong tổng đầu tư năm 1993-1996 và 56% năm 2001-2004. 


Bảng 20: Vốn đầu tư phát triển phân theo thành phần kinh tế


		
Năm

		
Tổng vốn 
đầu tư xã hội
(tỷ đồng)

		Khu vực kinh tế 
Nhà nước

		Khu vực ngoài 
quốc doanh

		Vèn §TNN



		

		

		Vốn
(tỷ đồng)

		Tỷ trọng (%)

		Vốn
(tỷ đồng)

		Tỷ trọng (%)

		Vốn
(tỷ đồng)

		Tỷ trọng (%)



		1995

		72.447

		30.447

		42,0

		20.000

		25,6

		22.000

		30,4



		1996

		87.394

		42.849

		49,0

		21.800

		25,0

		22.700

		26,0



		1997

		108.370

		53.570

		49,4

		24.500

		22,6

		30.300

		28,0



		1998

		117.134

		65.034

		55,5

		27.800

		23,7

		24.300

		20,8



		1999

		131.170,9

		76.958,1

		58,7

		31.542

		24,0

		22.670

		17,3



		2000

		145.333

		83.567,5

		57,5

		34.593,7

		23,8

		27.171

		18,7



		2001

		163.543

		95.020

		58,1

		38.512

		23,4

		30.011

		18,3



		2002

		193.098

		106.231

		57,2

		52.111

		24,0

		34.755

		18,8



		2003

		219.675

		123.080

		56,0

		58.125

		26,5

		38.650

		17,5



		2004

		258.000

		154.000

		56,0

		69.500

		27,0

		44.200

		17,0



		Tổng

		1.009.191,9

		550.745,6

		54,6

		245.247,7

		24,3

		213.153,6

		21,1





 Nguồn: Niên giám thống kê các năm 1995 - 2004 


Đầu tư nhà nước trong những năm gần đây tập trung chủ yếu vào những ngành hiệu quả thấp, thu hút ít lao động, bảo hộ cao. Đây là dấu hiệu của việc chuyển dịch kinh tế không bền vững. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng XK và hàng thay thế NK. Sự kém hiệu quả của vốn đầu tư Nhà nước sẽ làm trầm trọng hơn tình hình CCTM. Các khu vực phi nhà nước có thể tạo ra ngày càng nhiều việc làm ổn định và thu được nhiều sản lượng hơn trên một đồng đầu tư. Nếu như họ có được một vai trò lớn hơn, thì sẽ có nhiều hàng XK hơn, ít nợ hơn và lợi nhuận cao hơn không cần tới bảo hộ. Hiệu suất sử dụng vốn (ICOR) trong khu vực nhà nước cao hơn rất nhiều so với khu vực tư nhân. Năm 2004 tỷ lệ này là 3,9 so với 7,2. Theo đánh giá của các nhà kinh tế, mặc dù, hiện nay, nước ta có mức độ đầu tư cao như các nước Nhật Bản những năm 50-60; Hàn Quốc những năm 60-70; Singapore, Đài Loan, Hồng Kông những năm 70, Trung Quốc, Thái Lan những năm 80, nhưng độ tốc tăng trưởng kinh tế lại thấp hơn các nước nói trên. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở ta thấp, không tạo điều kiện để phát huy được các nguồn lực làm tăng năng suất.


Bảng 21: Phân tích đóng góp của năng suất tổng hợp các nhân tố (TFP)


		Chỉ tiêu

		1992-1997

		1998-2004

		Điểm %



		

		

		

		1992-1997

		1992-2004



		Đóng góp của vốn vào tăng trưởng GDP (%)

		36,02

		28,76

		68,78

		60,20



		Đóng góp của lao động vào tăng trưởng GDP (%)

		8,87

		12,12

		16,94

		25,37



		TFP (%)

		7,48

		6,89

		14,28

		14,43



		Tăng tích luỹ bình quân (%)

		120,51

		110,65

		

		



		ICOR

		3,20

		5,26

		

		





 Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu



Trong giai đoạn 1992 – 1997, đóng góp của vốn vào tăng trưởng là 68,78% thì giai đoạn 1998 – 2004, mức này chỉ còn 60,20%, giảm tới 8,68%, trong khi đó sự đóng góp của lao động lại tăng từ 16,94% lên tới 25,37%. Thực ra trong giai đoạn 1998 – 2004, tổng đầu tư của toàn xã hội phát triển tăng nhanh và năm 2004 đạt tới mức 258,7 ngàn tỷ đồng, chiếm tới 36,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).Thực tế cho thấy xuất hiện một nghịch lý: đầu tư tư bản không ngừng gia tăng, nhưng mức đóng góp vào tăng trưởng chung lại giảm sút. Nghịch lý này được giải thích bằng những lý do chủ yếu sau đây: 


- Sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu vẫn theo chiều rộng trên cơ sở khai thác các nguồn lực tự nhiên và sức lao động.


- Hiệu quả đầu tư thấp kém, lượng vốn bỏ ra lớn nhưng mức độ phát huy tác dụng còn hết sức hạn chế và sự thất thoát vốn trong quá trình quản lý đầu tư. 


Thứ ba, đầu tư đổi mới công nghệ chưa được chú trọng đúng mức. Điều này thể hiện ở tỷ trọng khá nhỏ bé kim ngạch NK thiết bị như đã phân tích ở trên. Chậm đổi mới công nghệ sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của các mặt hàng XK và thay thế NK. Một điều thấy rõ là giá trị gia tăng của hàng XK nước ta còn thấp, các sản phẩm sản xuất trong nước chưa có khả năng thay thế hàng NK, nhất là các mặt hàng là nguyên liệu phục vụ cho XK như phụ liệu ngành may, da giày, vải, gỗ… Kế hoạch Nhà nước đã có rất nhiều chỉ tiêu cụ thể, nhưng riêng về chỉ tiêu đổi mới công nghệ mỗi năm cần đạt bao nhiêu phần trăm, ưu tiên cho ngành hàng nào thì lại chưa có. Được biết, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho thời kỳ 2006-2010, dự kiến khoảng 105 tỷ USD, để GDP có thể tăng trưởng 7,5-8%/năm. Nhưng để đi tới mục tiêu đó thì hàng năm phải đầu tư bao nhiêu để mua sắm công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại, tiên tiến? Chính phủ đã đề ra chủ trương tập trung đầu tư cho những ngành hàng có lợi thế cạnh tranh, vì vậy cần sớm cụ thể hoá và hiện thực hoá mau lẹ chủ trương này. Bởi vì hiện nay, điều khó hơn cả là phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng nếu chỉ thiên về phần này mà khinh suất đầu tư đổi mới công nghệ cho các ngành hàng, nhất là những ngành hàng XK chủ lực, thì những thua thiệt lớn trong hội nhập, đặc biệt là về khả năng phát triển thị trường XK, sẽ không còn là nguy cơ, mà sẽ trở thành hiện hữu
.


1.2.3. Chính sách tỷ giá hối đoái


Như đã phân tích trong chương I, tỷ giá hối đoái có tác động trực tiếp đối với hoạt động XNK và do đó ảnh hưởng đến CCTM. Chính vì vậy, sử dụng chính sách tỷ giá hối đoái là một trong những biện pháp quan trọng để điều chỉnh CCTM, đặc biệt đối với các nước đang phát triển cần đẩy mạnh hội nhập KTQT. Trong hoạt động KTĐN, mục tiêu của chính sách tỷ giá hối đoái là khuyến khích XK và hạn chế NK, tạo môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn, tăng cường nguồn dự trữ ngoại tệ.


Trước 1989, trong cơ chế tập trung, bao cấp, Việt Nam áp dụng một tỷ giá cố định, áp đặt chủ quan không dựa theo tín hiệu thị trường quốc tế và nhu cầu trao đổi thương mại giữa nước ta và các nước. Tỷ giá hối đoái trong thời gian này không được sử dụng với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế vĩ mô mà chỉ là một phương tiện ghi sổ để theo dõi hoạt động XNK giữa các nước, chủ yếu với Liên Xô. Chính sách tỷ giá hối đoái như vậy đã kìm hãm động lực của các doanh nghiệp hoạt động XNK.


Trong giai đoạn 1989-1992, chính sách tỷ giá của Việt Nam đã được điều chỉnh thích nghi hơn với xu hướng vận động của nền kinh tế đang trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập KTQT. Trong thời gian này, tỷ giá được xác định thông qua các giao dịch tại hai trung tâm giao dịch ngoại tệ ở thành phố Hồ Chính Minh và thành phố Hà Nội, do đó khách quan hơn và sát với thị trường hơn. Chính sách tỷ giá cũng đã tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, thể hiện việc tăng trưởng XK và NK ở mức cao. Một đặc điểm nỗi bật trong giai đoạn này là tỷ giá hối đoái trên thị trường tự do khác xa với thị trường chính thức do ngân hàng nhà nước công bố, đặc biệt là những năm 1989-1990. Nguyên nhân của tình trạng này là do Nhà nước chuyển từ hình thức tỷ giá kết toán nội bộ bình quân cho tất cả các nhóm hàng sang chế độ tỷ giá ổn định theo nhóm hàng nhằm duy trì sự ổn định giá cả vật tư và hoạt động XNK. Để giảm bớt chênh lệch tỷ giá nhằm tiến tới điều hành tỷ giá dựa chủ yếu vào quan hệ cung cầu trên thị trường, Nhà nước đã thông qua chính sách tỷ giá linh hoạt hơn - điều chỉnh tỷ giá chính thức theo tỷ giá trên thị trường tự do sao cho mức chênh lệch nhỏ hơn 20%. Tuy nhiên, hậu quả của sự điều chỉnh này là giá USD tăng vọt, đồng tiền VN liên tục bị mất giá so với USD. Trong lúc XK chưa khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế, sự giảm giá VND so với USD làm cho giá NK tăng nhanh, tăng chi phí đầu vào của sản xuất và gia tăng lạm phát. Trong giai đoạn này, tỷ lệ lạm phát tăng trở lại: từ 34,7% năm 1989 lên 67,5% trong hai năm 1990 và 1991.


Mặc dầu còn nhiều bất cập, nhưng điều chỉnh tỷ giá trong giai đoạn 1989-1992 là bước khởi đầu cho sự hình thành tỷ giá theo thị trường, là khâu đột phá trong quá trình đổi mới chính sách tỷ giá của nước ta. Tỷ giá được điều chỉnh sát hơn với quan hệ cung cầu ngoại tệ và XNK. Giá của đồng Việt Nam được định gần với giá trị thực của nó. Sự phá giá của VNĐ ở giai đoạn này là cần thiết, làm giảm chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường tự do. 


Trong giai đoạn 1993-1996, Ngân hàng Nhà nước gia tăng mức độ can thiệp vào thị trường ngoại hối để ổn định tỷ giá và tăng sức mua của VNĐ. Tỷ giá chính thức đã được công bố, thống nhất cho mọi hoạt động có liên quan đến tỷ giá chính thức. Trên cơ sở tỷ giá chính thức, tỷ giá giao dịch giữa các ngân hàng thương mại với khác hàng được xác định trong phạm vi biên độ + 0,5% so với tỷ giá chính thức. Sự can thiệp tích cực của Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn này đã góp phần hạn chế biến động của tỷ giá VNĐ/USD trước những biến động của giá đô la Mỹ, làm cho tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ tương đối ổn định, luôn giao động xung quanh mức 11.000VNĐ/USD. Việc duy trì tỷ giá ổn định trong giai đoạn này đã củng cố sức mua trong nước của đồng Việt Nam, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy hoạt động thu hút vốn nội tệ vào ngân hàng và khuyến khích đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên việc cố định tỷ giá trong một thời gian dài đã làm nảy sinh một loạt vấn đề. Qua 4 năm phát triển kinh tế (1993-1996), tỷ lệ lạm phát là 37% trong khi tỷ giá của đồng VN so với đô la Mỹ chỉ tăng 2% đã đưa đến một thực tế là mức giá cả tương đối của hàng nội địa thực tế đã tăng lên 30% so với hàng ngoại. Hay nói cách khác, hàng nội đã mất dần khả năng cạnh tranh của mình trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Cả XK và NK đều tăng lên trong giai đoạn này, song NK đã tăng nhanh hơn đáng kể, làm cho thâm hụt CCTM liên tục tăng lên, đạt mức kỷ lục 12,6% năm 1996.


Như vậy, chính sách tỷ giá trong giai đoạn này là củng cố và duy trì sức mua của đồng Việt Nam nhằm tạo môi trường kinh tế - xã hội ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên do sự ổn định tỷ giá trong thời gian dài đã làm cho đồng Việt Nam tăng giá so với USD, điều này làm ảnh hưởng xấu đến XK và sản xuất thay thế NK. Kết quả là gia tăng thâm hụt CCTM.


Giai đoạn 1997 đến nay, chính sách tỷ giá được điều chỉnh theo hướng tự do hoá, giảm dần yếu tố hành chính trong việc xác định tỷ giá giao dịch trên thị trường nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và làm cho nền kinh tế thích nghi dần với bối cảnh hội nhập kinh tế. Nhìn lại quá trình diễn biến tỷ giá và điều chỉnh tỷ giá của ngân hàng nhà nước từ năm 1997 đến nay, chúng ta nhận thấy có một số mặt tích cực và hạn chế sau:


- Việc tăng cường quản lý ngoại tệ trong giai đoạn 1997 - 1998 và điều chỉnh linh hoạt hệ thống tỷ giá từ năm 1999 đã góp phần ổn định cung - cầu ngoại tệ trong nước, tập trung được một số lượng lớn ngoại tệ phục vụ cho nhu cầu NK của nền kinh tế. Bên cạnh đó, hoạt động quản lý ngoại hối trong thời gian này cũng góp phần ngăn chặn ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng khu vực đối với nền kinh tế - tài chính Việt Nam. Cơ chế điều hành tỷ giá dựa trên việc quy định tỷ giá chính thức và biên độ giao dịch cho các ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện cho ngân hàng nhà nước dễ dàng kiểm soát, điều tiết được thị trường hối đoái, trước hết là thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Biên độ dao động xung quanh tỷ giá chính thức là một công cụ hữu hiệu trong suốt thời kỳ qua, góp phần đạt được sự ổn định tương đối của tỷ giá hối đoái. Mặc dù tỷ giá trên thị trường tự do có không ít những biến động phức tạp nhưng Nhà nước vẫn ổn định được tỷ giá cho 90% lượng ngoại tệ giao dịch. Nhờ áp dụng biên độ giới hạn một cách có hiệu quả nên trong thời gian này, ta đã tránh được những đột biến lớn về tỷ giá.


- Từ đầu năm 1999 đến giữa năm 2002, ngân hàng nhà nước quy định trần tỷ giá giao ngay bằng tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng cộng 0,1% mà không quy định chiều ngược lại, nghĩa là ngân hàng nhà nước chỉ khống chế chiều tăng tỷ giá. Điều này tạo tâm lý cho thị trường là tỷ giá chỉ biến động tăng một chiều, nên đã kích thích các hoạt động đầu cơ tỷ giá. Ngoài ra, việc khống chế tỷ giá kinh doanh ở mức 0,1% là quá hẹp, không thúc đẩy được việc yết giá cạnh tranh giữa các ngân hàng, tạo sức × trong kinh doanh và thủ tiêu tính năng động của thị trường. Đứng trước tình hình khan hiếm ngoại tệ, thị trường luôn chịu áp lực cầu lớn hơn cung, trong khi tỷ giá lại bị khống chế trần tối đa, nên thị trường có lúc rơi vào tình trạng "mua tranh, bán ép". Trước thực trạng này, từ ngày 1/7/2002 ngân hàng nhà nước nới lỏng biên độ tỷ giá mua, bán giao ngay giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ so với tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng từ 0,1% lên + 0,25%.


Xét trong lĩnh vực tiền tệ, từ năm 1997 đến nay, việc điều chỉnh kịp thời tỷ giá đã góp phần giải quyết một bước tình trạng ngưng trệ của thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng đã có xu hướng tăng lên, cung ngoại tệ được khuyến khích hơn, đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ cho nền kinh tế. Việc điều chỉnh này đã giảm bớt sức ép đối với nguồn dự trữ nhà nước về ngoại tệ, làm tăng dự trữ quốc tế. Mặt khác, ngân hàng nhà nước đã nắm bắt được tình hình cung - cầu về ngoại tệ thông qua thị trường liên ngân hàng để thực hiện can thiệp với mức độ thích hợp. Bằng cách kết hợp với các biện pháp quản lý ngoại hối, các chính sách thu hút kiều hối, việc điều hành tỷ giá trong những năm này đã có tác động tích cực tới tăng nguồn dự trữ ngoại tệ (thông qua việc thúc đẩy mạnh XK, kiểm soát NK dẫn tới tăng cung ngoại tệ).


Như vậy, tác động của chính sách quản lý ngoại hối và chính sách tỷ giá đã xoá bỏ được hình trạng mất cân đối cung cầu ngoại tệ trên thị trường, giải quyết khó khăn về cung ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp, giảm sức ép lên tỷ giá hối đoái. Xét theo tiến trình thì chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam đến thời kỳ này đã được xây dựng một cách có hệ thống hơn trước nhằm từng bước thực hiện khả năng chuyển đổi của đồng Việt Nam trong các giao dịch ngoại hối.


Xét trong lĩnh vực thương mại, mối quan tâm chính của chính sách tỷ giá trong giai đoạn này xoay quanh một vấn đề gây nhiều tranh cãi: tỷ giá như thế nào là hợp lý? Nhiều tổ chức quốc tế cũng như nhiều nhà phân tích gợi ý nên giảm giá hơn nữa đồng Việt Nam, một số khác hoài nghi về tác động của việc phá giá vì lý do nhu cầu NK của Việt Nam hiện nay rất cao và ít nhạy cảm với tỷ giá, trong khi tổng dư nợ USD ở mức rất cao so với GDP. Mặc dù cuộc tranh luận cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ nhưng chính sách tỷ giá của Việt Nam trong giai đoạn này vẫn thể hiện hai đặc điểm căn bản: Thứ nhất, khuynh hướng chủ đạo của các nhà lập chính sách là thừa nhận sự cần thiết của việc giảm giá đồng Việt Nam; Thứ hai, sự thừa nhận này được thể hiện qua một hàm ý chính sách giảm giá theo phương pháp từ từ, chứ không dùng liệu pháp sốc. Đây là bài học kinh nghiệm rút ra trong giai đoạn 1993-1996, nhằm tránh sức ép lên đồng nội tệ xuất phát từ tâm lý đầu cơ. 


Nhiều nghiên cứu định lượng cho thấy, trong thời gian qua, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đối với CCTM là không rõ nét
. Nguyên nhân chủ yếu là do một tỷ trọng lớn sản phẩm XK của ta là sản phẩm thô (dầu thô, thuỷ sản, cà phê, gạo, hạt điều, chè…). Sản lượng của các sản phẩm này lệ thuộc khá nhiều vào các điều kiện tự nhiên (trữ lượng tài nguyên, thời tiết, đất đai…), nên về cơ bản ít co giãn về nguồn cung ứng khi có sự thay đổi giá cả tương đối, đặc biệt trong ngắn hạn. Trong khi đó, các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến thường được coi là nhạy cảm hơn với sự biến động của giá cả tương đối thì một số sản phẩm có kim ngạch khá như hàng may mặc, giày dép, điện tử, đồ gỗ lại phụ thuộc nặng nề vào nguồn nguyên liệu NK, còn các sản phẩm chế biến khác lại chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn trong tổng kim ngạch XK, nên ít khai thác được lợi thế từ sự thay đổi tỷ giá (đặc biệt là trong trường hợp phá giá đồng nội tệ). Về phía NK, phần lớn hàng NK của ta là máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên liệu và phụ tùng mà sản xuất trong nước chưa thể đáp ứng được, và do vậy, cũng ít nhạy cảm với những biến động của tỷ giá hối đoái
.


Nền kinh tế nước ta hiện đang ở tình trạng vừa thiếu hụt cán cân thanh toán quốc tế, vừa có tỷ lệ thất nghiệp cao. Một chính sách giảm giá nhẹ đồng Việt Nam dường như sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện đồng thời cả cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài: Khuyến khích XK, hạn chế NK, sử dụng đầy đủ hơn các nguồn lực hiện có, làm tăng việc làm, tăng sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Tất nhiên, chỉ riêng chính sách tỷ giá hối đoái không đủ khả năng duy trì đồng thời cả trạng thái cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài. Vì vậy, Chính phủ cần thực thi đồng bộ nhiều chính sách, trong đó trước hết là các vai trò của chính sách tài khoá và tiền tệ. Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ có ảnh hưởng trực tiếp hơn đến cân bằng bên trong thông qua tác động lên tổng cầu, đồng thời cũng có ảnh hưởng nhất định đến cân bằng bên ngoài thông qua ảnh hưởng đến NK và dòng luân chuyển vốn quốc tế.


Có nhiều yếu tố tác động đến khả năng cạnh tranh quốc tế của hàng Việt Nam, trong đó TGHĐ đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên tác động của tỷ giá đến nền kinh tế như "con dao hai lưỡi". Chẳng hạn, chính sách phá giá đồng nội tệ có thể kích thích XK, làm tăng tổng cầu và sản lượng của nền kinh tế quốc dân, nhưng lại làm tổn thương đến các nhà sản xuất trong nước sử dụng các đầu vào NK (do họ phải đối mặt với giá đầu vào và giá thành sản xuất cao hơn), đồng thời người tiêu dùng trong nước cũng bị tổn hại do phải mua hàng NK với giá cao hơn. Ngược lại, nếu đồng nội tệ được đánh giá quá cao sẽ gây ra nhiều tác động xấu đối với nền kinh tế, ví dụ như: Khuyến khích NK và thu hẹp XK, cán cân tài khoản vãng lai sẽ ngày càng lún sâu vào thâm hụt; làm méo mó phân phối thu nhập theo hướng gây bất lợi cho những người sản xuất các mặt hàng có thể tham gia thương mại quốc tế, làm lợi cho ngành dịch vụ và các ngành sản xuất các mặt hàng không thể tham gia vào thương mại quốc tế; làm mất ổn định quá trình di chuyển vốn và gắn liền với vấn đề nợ nước ngoài, làm cho môi trường kinh tế vĩ mô trở nên mất ổn định, gây bất lợi cho các hoạt động sản xuất và đầu tư trong nước.


Như vậy, trong thời gian qua, việc điều chỉnh tỷ giá của Việt Nam là tương đối hợp lý góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và CCTM. Chủ trương phá giá mạnh đồng Việt Nam so với ngoại tệ khác là không thực tế.


1.2.4. Các chính sách khác


- Chính sách quản lý ngoại hối: Cho đến năm 2000, các biện pháp về quản lý ngoại hối được xem là một trong những rào cản lớn nhất đối với thương mại ở Việt Nam vì nó hạn chế các công ty, chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ tiếp cận được các nguồn ngoại tệ để NK. Ngoài mục tiêu hạn chế luồng ngoại tệ chảy ra ngoài, yêu cầu về kết hối và các hạn chế cung cấp ngoại hối khác đã được sử dụng để bảo hộ các nhà sản xuất trong nước và hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và nước ngoài tham gia vào các hoạt động ngoại thương. 


Cụ thể, Quyết định 254/1998/QĐ-TTg yêu cầu hàng hóa tiêu dùng và nhiều nguyên liệu nhập phải do các thể chế của ngân hàng điều tiết thông qua hình thức tự cân đối ngoại tệ. Trong thực tế, Nhà nước quy định các ngân hàng không cho phép phát hành thư​ tín dụng trả chậm để NK những hàng hóa này. Các nhà NK những mặt hàng này phải có đủ vốn ngay để trang trải cho các hàng hóa NK. Điều này đặt ra một trở ngại đối với các công ty có vốn lư​u động nhỏ hoặc chỉ chuyên NK. Các yêu cầu về bán ngoại tệ cho ngân hàng làm tăng thêm khó khăn cho các công ty đang gặp phải khó khăn trong việc tiếp cận vốn dùng để NK hàng hóa tiêu dùng và các loại hàng hóa khác. Kết quả là chỉ những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn mới có khả năng tiếp cận với ngoại tệ để NK hàng hóa đó. Hoặc khi phải lựa chọn giữa mua trong nước và NK các sản phẩm giấy, thép, xi măng v.v. do các rào cản đối với các doanh nghiệp trong việc mua ngoại tệ là quá lớn nên họ buộc phải quay sang các nguồn cung cấp trong nước. 


Trong nhiều trường hợp, lượng NK còn bị kiểm soát theo những ưu tiên của Chính phủ thông qua việc cung cấp ngoại tệ của các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu NK. Vào cuối năm 1998, do thâm hụt vãng lai tăng sau khủng hoảng tài chính Châu á, chính sách kiểm soát NK đối với một số nhóm hàng tiêu dùng đã được áp dụng thông qua hai công cụ chính là hạn chế cung cấp ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để NK ở mức ngoại tệ mà những doanh nghiệp này đưa vào đất nước trong năm (cân đối ngoại tệ) và những yêu cầu trả trước để NK hàng tiêu dùng. 


Sau khủng hoảng tài chính Châu á, NHNN đã đưa ra một số biện pháp nhằm thắt chặt hơn kiểm soát ngoại hối. Quyết định 37/1998/QĐ-TTg ngày 14/2/1998 yêu cầu mọi doanh nghiệp gửi ngoại tệ vào tài khoản của mình tại các ngân hàng cho phép kinh doanh ngoại tệ. Quyết định 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 buộc các tổ chức kinh tế phải gửi 80% ngoại tệ vào ngân hàng. 


Tuy nhiên, Việt Nam đã dần dần tự do hoá cơ chế quản lý ngoại hối. Cuối năm 2002, thuế đánh vào lợi nhuận bằng ngoại tệ chuyển về nước của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được bãi bỏ, phù hợp với những nỗ lực hài hoà đối xử giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Tỷ lệ kết hồi cũng được giảm dần, xuống còn 50% vào tháng 8/1999, 40% vào năm 2001, còn 30% vào năm 2002. Ngày 02/4/2003, Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 46/2003/QĐ-TTg, theo đó doanh nghiệp và các tổ chức được quyền định đoạt toàn bộ số ngoại tệ thu được (giữ trên tài khoản, bán một phần hay toàn bộ cho ngân hàng), không bắt buộc bán cho ngân hàng thương mại.


- Chính sách ODA và thu hút kiều hối: Kể từ khi khai thông lại quan hệ với IMF, WB và ADB (1992) tới nay, qua 11 kỳ hội nghị các nhà tài trợ, Việt Nam đã nhận được cam kết viện trợ từ các nước và các tổ chức tài chính quốc tế với tổng mức vốn gần 27 tỷ USD. Năm 2004, các nhà tài trợ đã đồng ý cho Việt Nam vay và viện trợ không hoàn lại 3,44 tỷ USD. Đây là khoản viện trợ lớn nhất từ trước đến nay. Số vốn ODA nhận được là nguồn tài chính quan trọng để trang trải khoản thâm hụt thương mại. Mở cửa hội nhập tạo điều kiện để thu hút nguồn ngoại tệ của người Việt Nam ở nước ngoài. Trong giai đoạn 2001-2003, hàng năm số tiền kiều hối đưa vào nước ta bình quân khoảng 2 tỷ USD. Riêng năm 2004 lượng ngoại tệ này lên tới 3,8 tỷ USD. Đây là một trong những nguồn vốn bổ sung hết sức quan trọng để phát triển kinh tế, góp phần giảm sức ép lên cán cân vãng lai.

1.3. Đánh giá về tình trạng Cán cân thương mại nước ta thời gian qua


1.3.1. Nhận định về tình hình nhập siêu hiện nay


1. Mặc dầu CCTM nước ta trong thời gian qua luôn trong tình trạng thâm hụt. Tuy nhiên, nhập siêu ở mức độ cho phép chưa gây ra những biến động lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là khả năng trả nợ của Việt Nam. Điều này thể hiện ở tốc độ tăng trưởng XK bình quân từ 1991-2004
 luôn lớn hơn mức lãi suất bình quân mà ta phải trả. Chỉ số nợ/XK đang ở mức độ chịu đựng được, do được bù đắp bằng các khoản chuyển giao như kiều hối, XK lao động, các khoản viện trợ... (xem bảng 22). 


Bảng 22: Cán cân thương mại, cán cân vãng lai và nợ nước ngoài, 1991-2004


		

		Kim ngạch XK 
(tr. USD)

		Kim ngạch NK 
(tr. USD)

		Tăng trưởng
 XK (%)

		Tăng trưởng NK (%)

		Cán cân TM
(tr. USD)

		Cán cân TKVL 
(tr. USD)

		Tổng nợ nước ngoài 
(tr. USD)*

		GDP 
(tr. USD)

		Tổng nợ/GDP (%)

		Tổng nợ /XK (%)

		Chỉ số tăng NK/XK



		1991

		2.087

		2.338

		-13,2

		-15,1

		-251

		-123

		5.987

		15.620

		38,3

		286,9

		0,98



		1992

		2.580

		2.540

		23,7

		8,7

		40

		-8

		6.421

		16.970

		37,8

		248,9

		0,88



		1993

		2.985

		3.924

		15,7

		54,4

		-939

		-1.395

		7.272

		18.340

		39,7

		243,6

		1,33



		1994

		4.054

		5.825

		35,8

		48,5

		-1.771

		-1.197

		8.022

		19.960

		40,2

		197,9

		1,09



		1995

		5.449

		8.155

		34,4

		40

		-2.706

		-1.868

		9.214

		21.850

		42,2

		169,1

		1,04



		1996

		7.255

		11.143

		33,2

		36,6

		-3.888

		-2.431

		11.123

		23.880

		46,6

		153,3

		1,03



		1997

		9.185

		11.592

		26,6

		4

		-2.407

		-1.664

		10.840

		25.840

		42,0

		118,0

		0,82



		1998

		9.360

		11.499

		1,9

		-0,8

		-2.139

		-1.070

		10.161

		27.340

		37,2

		108,6

		0,97



		1999

		11.541

		11.742

		23,3

		2,1

		-201

		1.177

		11.334

		28.650

		39,6

		98,2

		0,83



		2000

		14.482

		15.636

		25,5

		33,2

		-1.154

		1107

		11.600

		30.570

		37,9

		80,1

		1,06



		

		Kim ngạch XK 
(tr. USD)

		Kim ngạch NK 
(tr. USD)

		Tăng trưởng
 XK (%)

		Tăng trưởng NK (%)

		Cán cân TM
(tr. USD)

		Cán cân TKVL 
(tr. USD)

		Tổng nợ nước ngoài 
(tr. USD)*

		GDP 
(tr. USD)

		Tổng nợ/GDP (%)

		Tổng nợ /XK (%)

		Chỉ số tăng NK/XK



		2001

		15.027

		16.162

		3,8

		3,4

		-1.135

		682 

		12.200

		32.685

		37,3

		81,2

		1,00



		2002

		16.705

		19.733

		11,2

		21,8

		-3.028

		- 604 

		13.300

		35.224

		37,8

		79,6

		1,10



		2003

		20.176

		25.226

		20,8

		27,8

		-5.050

		-1.879

		14.300

		39.623

		36,1

		70,9

		1,06



		2004

		26.500

		31.516

		28,9

		24,9

		-5.116

		-1.437

		15.557

		45.372

		34,3

		59,8

		0,97





Nguồn: World Bank, IMF, Tổng cục Thống kê và tính toán của nhóm nghiên cứu


*Ghi chú: Tổng nợ của Việt Nam được tính dựa theo số liệu của IMF với tỷ giá 5,5 R :1 USD.

Nhận định trên có thể kiểm tra bằng việc sử dụng mô hình phân tích động về nợ của Jaime De Pine. Kết quả phân tích cho thấy, ngoại trừ các năm 1995, 1996, hạn chế nhập khẩu giai đoạn 1990-2000 đã được điều chỉnh quá mức. Tính toán của chúng tôi cho thấy mức chênh lệch giữa giá trị nhập khẩu cho phép và nhập khẩu thực tế là tương đối lớn, tức là NK có thể mở rộng hơn nữa mà cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài vẫn trong tầm kiểm soát.


Bảng 23: Sự điều chỉnh quá mức nhập khẩu hàng hoá giai đoạn 1990-2000


		Năm

		XK hàng hoá
(triệu USD)

		NK hàng hoá
(triệu USD)

		v

		a

		b

		d

		vtới hạn

		NK
cho phép
(triệu USD)

		Chênh lệch giữa NK cho phép và NK thực tế
(triệu USD)



		1990

		1731

		1772

		1.02

		0.82

		1

		5.09

		1.88

		3263

		1491



		1991

		2087

		2338

		1.12

		0.82

		1

		4.22

		1.73

		3619

		1281



		1992

		2580

		2540

		0.98

		0.82

		1

		3.60

		1.62

		4196

		1656



		1993

		2985

		3924

		1.31

		0.82

		1

		2.95

		1.51

		4519

		595



		1994

		4054

		5825

		1.43

		0.82

		1

		2.74

		1.47

		5991

		166



		1995

		5449

		8155

		1.49

		0.82

		1

		2.70

		1.46

		8006

		-148



		1996

		7255

		11143

		1.53

		0.82

		1

		2.71

		1.47

		10684

		-458



		1997

		9185

		11592

		1.26

		0.82

		1

		2.77

		1.48

		13613

		2021



		1998

		9360

		11499

		1.22

		0.82

		1

		2.54

		1.44

		13503

		2004



		1999

		11541

		11742

		1.01

		0.82

		1

		2.32

		1.40

		16206

		4464



		2000

		14482

		15636

		1.07

		0.82

		1

		1.93

		1.33

		19347

		3711





Bảng 23 cho thấy mức chênh lệch giữa giá trị NK cho phép và giá trị NK thực tế thời kỳ 1990-2000. Ngoại trừ hai năm 1995 và 1996, năm thâm hụt CCTM kỷ lục, giá trị NK thực tế lớn hơn giá trị NK cho phép tương ứng là 148 và 458 triệu USD. ở mức chênh lệch này, thâm hụt CCTM là quá mức chịu đựng của cán cân thanh toán vãng lai và nợ nước ngoài. Còn ở những năm khác mức độ NK có thể mở rộng hơn và mức điều chỉnh có thể lên tới 4,4 tỷ USD tại thời điểm năm 1999 mà vẫn an toàn đối với cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài.Thực trạng cán cân thương mại giai đoạn 2001-2004 được phân tích trong mục 3.3 chương III “Dự báo mức độ chịu đựng của CCTM Việt Nam giai đoạn 2001-2010“.


Đồ thị 1: Đồ thị tương quan giữa nhập khẩu cho phép 
và nhập khẩu thực tế hàng hoá giai đoạn 1990 – 2000
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2. Thâm hụt CCTM hàng hoá là yếu tố cơ bản gây nên tình trạng thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai, do đó ảnh hưởng đến cán cân thanh toán và nợ quốc tế
. Do đó, việc điều chỉnh CCTM có vai trò rất quan trọng để lành mạnh hoá cán cân thanh toán vãng lai và nợ nước ngoài. Số liệu bảng 22 cho thấy CCTM hàng hoá âm của Việt Nam từ 1989 đến nay chiếm tỷ trọng lớn trong thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai. Biến động của CCTM sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta.


Mối lo lắng thường thấy khi nhập siêu tăng cao là sẽ làm thâm hụt cán cân vãng lai, đe doạ tới cán cân tổng thể hoặc tăng vay nợ nước ngoài. Song, điều này không xảy ra ở Việt Nam trong thời gian qua. Nhập siêu tuy cao nhưng không ảnh hưởng mạnh tới cán cân vãng lai do được bù đắp bởi các nguồn ngoại tệ như viện trợ, kiều hối, sự cải thiện cán cân vốn do tăng thu hút vốn FDI. 


3. Thâm hụt CCTM hạn chế tăng trưởng kinh tế nếu phân tích theo tổng cầu. XK ròng (XK-NK) là một trong 3 thành tố cấu thành tổng cầu của nền kinh tế. Số liệu thống kê được từ năm 1996 –2004 cho thấy đóng góp theo điểm phần trăm tăng trưởng cũng như tỷ lệ phần trăm tăng trưởng của XK ròng ở nước ta luôn là số âm. Thâm hụt CCTM do đó làm sụt giảm tốc độ tăng trưởng GDP.


Bảng 24: Đóng góp tăng trưởng GDP theo cấu thành tổng cầu, 1996-2004


		

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		GDP (đóng góp theo điểm phần trăm)

		9,34

		8,15

		5,76

		4,77

		6,76

		6,89

		7,08

		7,34

		7,69



		Tiêu dùng

		7,25

		4,63

		3,44

		1,40

		2,84

		3,42

		5,33

		5,40

		5,48



		Đầu tư

		3,87

		2,67

		3,63

		0,37

		3,02

		3,29

		4,02

		4,02

		2,85



		XK ròng

		-1,18

		1,14

		-1,20

		3,01

		0,72

		-0,59

		-3,32

		-2,30

		-0,59



		GDP (đóng góp theo tỷ lệ %)

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100



		Tiêu dùng

		77,63

		56,81

		59,62

		29,36

		42,11

		49,62

		75,24

		73,51

		71,27



		Đầu tư

		41,49

		32,72

		63,03

		7,70

		47,38

		47,65

		56,82

		54,74

		37,06



		XK ròng

		-12,63

		13,95

		-20,84

		63,16

		10,71

		-8,53

		-46,83

		-31,34

		-7,62





Nguồn: Tổng cục Thống kê, Kinh tế Việt Nam 2001, 2002, 2003, 2004
   (Viện Nghiên cứu QLKTTW), tính toán của nhóm nghiên cứu


4. Tỷ lệ nhập siêu ở nước ta trong những năm gần đây ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, NK chủ yếu trong thời gian qua là máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Nhà nước và của doanh nghiệp (chiếm hơn 90%). Kinh nghiệm các nước cho thấy, khi tăng NK thông qua tăng đầu tư trong nước thì hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một sự tăng trưởng năng lực sản xuất hàng XK và tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Nhìn dưới góc độ này, NK cao là một dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. ở Việt Nam, khi tình hình tài chính, tiền tệ diễn biến có lợi cho việc cung ứng ngoại tệ như thời gian qua, thì việc tranh thủ NK để đầu tư cũng là điều cần thiết. 


Tuy nhiên, có thể thấy rằng tỷ lệ NK nguyên liệu thô, bán thành phẩm chiếm tỷ trọng rất cao (trên 60% giai đoạn 1991-2000 và 57% trong giai đoạn 2001-2004). Tỷ trọng kim ngạch NK máy móc thiết bị quá thấp (bình quân 28,7% giai đoạn 1991-2000 và 27% giai đoạn 2001-2004) so với các nước đang tiến hành CNH. NK dịch vụ quá nhỏ bé và đặc biệt là các phát minh, sáng chế gần như chưa có. Điều này một mặt làm hạn chế quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH bởi vì công nghệ chậm được đổi mới, không tiếp cận được công nghệ hiện đại thì việc đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển là rất khó. NK chưa thực sự phù hợp với mục tiêu CNH, HĐH. Mặt khác, tỷ trọng NK máy móc công nghệ, phát minh sáng chế thấp sẽ làm cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thấp, thể hiện ở năng suất yếu tố tổng hợp thấp, hàng VN sẽ khó cạnh tranh với hàng ngoại ở cả thị trường trong nước và XK
. Mặt khác sự phụ thuộc quá mức hiện nay của Việt Nam vào nguồn nguyên liệu, bán thành phẩm phục vụ cho XK làm gia tăng mức độ rủi ro XK bởi vì đây là nhóm hàng có độ co giãn về giá cao, dễ bị biến động lớn về giá khi môi trường kinh tế thay đổi. Những yếu tố này làm cho việc cải thiện CCTM trong dài hạn gặp nhiều khó khăn.


5. Thâm hụt CCTM của Việt Nam chủ yếu với các nước Châu á. Từ 1996 đến nay hầu như Việt Nam nhập siêu từ các thị trường ASEAN, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và xuất siêu đối với thị trường các nước phát triển như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Từ năm 2000 đến nay mức độ nhập siêu từ khu vực Châu á có xu hướng gia tăng, đặc biệt với Trung Quốc, năm 2004 tổng nhập siêu từ các nước này đạt mức kỷ lục, 8.896 triệu USD. Điều này cho thấy, một mặt, mức độ mở cửa với khu vực của Việt Nam khá cao, mặt khác, NK của Việt Nam phụ thuộc quá lớn vào các thị trường Châu á với nguồn nguyên, nhiên liệu, công nghệ, máy móc, hàng tiêu dùng chất lượng trung bình. Điều này cũng phản ánh trình độ sản xuất và khả năng cạnh tranh thấp của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Xu hướng này khác hẳn với các nước CNH Châu á trước đây là NK của họ từ các nước phát triển chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch NK. 


6. Thâm hụt CCTM thể hiện khả năng cạnh tranh thấp của hàng hoá XK và hàng hoá thay thế NK được sản xuất trong nước. Điều này thể hiện trước hết là tăng trưởng XK của ta chủ yếu tăng về lượng, yếu tố giá trị gia tăng chưa phải là đặc trưng của hàng XK. Nhóm hàng nông sản của ta chủ yếu là xuất thô, với giá thấp hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại của Thái Lan, Trung Quốc; các sản phẩm chế biến như dệt may, da giày thấp hơn nhiều so với Thái Lan, ấn Độ, Trung Quốc. Nhóm hàng công nghệ cao gần như chưa có. Khả năng cạnh tranh thấp của hàng hoá XK làm cho chất lượng tăng trưởng XK thấp và không ổn định. Việt Nam cần nhập nhiều nguyên phụ liệu, bán thành phẩm bởi vì chất lượng nhóm hàng này được sản xuất trong nước thấp. Chẳng hạn, ngành dệt của ta không đáp ứng được yêu cầu cho ngành may XK, ngành thuộc da không phục vụ được cho ngành đóng giày… Do đó, XK chưa thể tăng để bù đắp thâm hụt thương mại, trong khi đó vẫn phải gia tăng NK nguyên liệu, thiết bị để phục vụ sản xuất tiêu dùng trong nước và XK. Yếu kém về khả năng cạnh tranh của hàng XK và thay thế NK là một trong những thách thức to lớn của các doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập ngày càng sâu hơn với khu vực và thế giới.


7. Thâm hụt CCTM thể hiện xu hướng đầu tư thay thế NK chiếm ưu thế và hiệu quả đầu tư thấp. Trong dài hạn, CCTM sẽ được cải thiện nếu NK phục vụ cho XK và cải thiện khả năng cạnh tranh của hàng hoá tiêu dùng trong nước. Trong những năm qua, đầu tư và NK ở nước ta còn tập trung lớn vào các ngành thay thế NK, sử dụng nhiều vốn. Nhiều dự án đầu tư mang lại hiệu quả thấp như xi măng, mía đường, thép, lọc dầu...



8. Thâm hụt CCTM thể hiện chậm chuyển dịch cơ cấu XK theo hướng gia tăng tỷ trọng XK hàng chế biến. Phân tích cơ cấu XK của nước ta trong giai đoạn 1991-2004 cho thấy mức độ gia tăng của hàng XK chế biến là quá thấp so với các nước CNH như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Hiện nay tỷ trọng nhóm hàng chế biến mới chiếm khoảng 45% (2004), trong khi các nước nói trên có tỷ lệ này là 70-90%. Tỷ trọng XK hàng khoáng sản, nông sản, thuỷ sản tuy có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn cao. Điều này cho thấy chuyển dịch cơ cấu hàng XK của ta chưa thể hiện rõ nét xu hướng CNH, HĐH. Hàng chế biến phụ thuộc lớn vào nguyên, phụ liệu nước ngoài, công nghệ chế biến chậm cải thiện, trình độ quản lý và lao động thấp. 


Như đã phân tích ở trên, việc gia tăng XK các mặt hàng nông sản, thuỷ sản, khoáng sản, xét về dài hạn, là rất khó khăn bởi vì gặp phải những hạn chế mang tính cơ cấu như năng suất, diện tích, khả năng khai thác, đánh bắt, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên. Do đó, kim ngạch XK của nước ta chỉ có thể cải thiện dựa vào nhóm hàng chế biến và chế tạo. Với tỷ trọng và chất lượng như hiện nay, việc gia tăng kim ngạch là rất khó khăn. Gia tăng tỷ lệ nhập siêu trong những năm gần đây và ở mức cao (trên 12% GDP năm 2003, 2004) cho thấy rõ hạn chế này. Nếu không có sự cải thiện chất lượng tăng trưởng XK theo hướng gia tăng giá trị và số lượng của hàng chế biến sẽ kéo theo tình trạng thâm hụt cán cấn thương mại ngày càng lớn và triền miên.


9. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu. Bắt đầu từ năm 1995, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã bắt đầu xuất siêu với tỷ trọng ngày càng tăng. Điều này cho thấy khu vực FDI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển XK nói chung và kinh tế nói riêng, góp phần làm lành mạnh hoá CCTM nước ta. Năm 2004, XK của khu vực này chiếm 55% tổng kim ngạch XK và xuất siêu gần 3,3 tỷ USD. Như vậy, nếu không tính yếu tố nước ngoài, CCTM Việt Nam trong năm 2004 thâm hụt trên 8,8 tỷ USD. Đây là một thách thức rất lớn đối với nền kinh tế nước ta. Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những định hướng cải thiện CCTM. Yếu tố nước ngoài hết sức quan trọng trong điều chỉnh CCTM. Đồng thời, cải cách doanh nghiệp trong nước (phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế nhà nước) theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh để phát triển XK và thay thế NK cũng là hướng chủ đạo để cải thiện CCTM.


Bảng 25: Kim ngạch XNK và cán cân thương mại theo thành phần kinh tế, 1994-2004


Đơn vị: triệu USD


		


		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		Khu vực kinh tế trong nước



		Kim ngạch XK

		3.893,0

		3.975,8

		5.100,9

		5.972,0

		6.145,3

		6.859,4

		7.672,4

		8.230,7

		8.834,3

		10.015

		11.742



		Kim ngạch NK

		5.225,0

		6.687,3

		9.100,9

		8.396,1

		8.831,6

		8.359,9

		11.284

		11.233

		13.042

		16.412

		20.554



		Cân đối XNK

		-1.332

		-2.711

		-4.000

		-2.424

		-2.686

		-1.500

		-3.612

		-3.002

		-4.208

		-6.397

		-8.812



		Khu vực có vốn nước ngoài



		Kim ngạch XK

		161

		1.473

		2.155

		3.213

		3.215

		4.682

		6.810

		6.798

		7.872

		10.161

		14.261



		Kim ngạch NK

		601

		1.468

		2.043

		3.196

		2.668

		3.382

		4.352

		4.985

		6.704

		8.815

		10.962



		Cân đối XNK

		-440,0

		+5,0

		+112

		+17

		+547

		+1300

		+2458

		+1813

		+1168

		+1346

		+3.299





Nguồn: Tổng cục Thống kê, tính toán của nhóm nghiên cứu


10. CCTM của nước ta trong thời gian qua ít chịu ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là một trong những yếu tố hết sức cơ bản ảnh hưởng đến CCTM. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong những năm qua, việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái ở nước ta ít có ảnh hưởng đến CCTM
. 


Nguyên nhân chủ yếu là do một tỷ trọng lớn sản phẩm XK của ta là sản phẩm thô (dầu thô, thuỷ sản, cà phê, gạo, hạt điều, chè…). Sản lượng của các sản phẩm này lệ thuộc khá nhiều vào các điều kiện tự nhiên (trữ lượng tài nguyên, thời tiết, đất đai…), nên về cơ bản ít co giãn về nguồn cung ứng khi có sự thay đổi giá cả tương đối, đặc biệt trong ngắn hạn. Trong khi đó, các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến thường được coi là nhạy cảm hơn với sự biến động của giá cả tương đối thì một số sản phẩm có kim ngạch khá như hàng may mặc, giày dép, điện tử, đồ gỗ lại phụ thuộc nặng nề vào nguồn nguyên liệu NK, còn các sản phẩm chế biến khác lại chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn trong tổng kim ngạch XK, nên ít khai thác được lợi thế từ sự thay đổi tỷ giá (đặc biệt là trong trường hợp phá giá đồng nội tệ). Về phía NK, phần lớn hàng NK của ta là máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên liệu và phụ tùng mà sản xuất trong nước chưa thể đáp ứng được, và do vậy, cũng ít nhạy cảm với những biến động của tỷ giá hối đoái. 


Tóm lại, mặc dù thâm hụt CCTM nước ta vẫn ở mức cho phép, trước mắt chưa gây biến động lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên xét về dài hạn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cải thiện CCTM và tăng trưởng kinh tế. Thâm hụt thương mại liên tục, kéo dài trong 15 năm qua với mức độ ngày càng tăng thể hiện yếu kém của nền kinh tế, sự kém thích ứng của nó với xu hướng hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ. Qua đó có thể thấy rằng, về mặt bản chất, CCTM của ta chưa thể hiện rõ nét xu hướng CNH, HĐH. Thời kỳ chuẩn bị tiền đề CNH của ta tương đối dài và chưa có sự chuẩn bị tích chực cho thời kỳ đẩy mạnh CNH. 


1.3.2. Nhận định về tình hình nhập siêu hiện nay

(1) Nguyên nhân khách quan:


- Mở cửa hội nhập, nới lỏng các rào cản thương mại. Từ năm 1995 đến nay, Việt Nam đã mở rộng quan hệ kinh tế với nhiều nước và tổ chức quốc tế. Việt Nam đã tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN- AFTA (1986), ký hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, đàm phán gia nhập WTO, thiết lập quan hệ thương mại với 170 nước và vùng lãnh thổ, quan hệ đầu tư với 70 nước, trong đó đã ký kết hiệp định thương mại với 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, 46 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 40 hiệp định chống đánh thuế hai lần, có thoả thuận đối xử tối huệ quốc với 81 quốc gia. Thực hiện các cam kết thương mại, đầu tư với các nước, Việt Nam đã giảm dần các hàng rào thuế và phi thuế. Mức thuế quan trung bình hiện nay đã giảm xuống còn 18%. Các rào cản phi thuế đã giảm đáng kể như hạn chế định lượng, trợ cấp XK, tiêu chuẩn kỹ thuật, SPS, nguồn gốc xuất xứ, tỷ lệ nội địa hoá… Cải cách thương mại theo yêu cầu của các tổ chức mà Việt Nam gia nhập sẽ làm nới lỏng các hạn chế thương mại, do đó làm gia tăng nguồn NK. Việc nới lỏng các rào cản thương mại để thực hiện các cam kết quốc tế làm cho NK có xu hướng tăng nhanh hơn XK trong ngắn hạn, do XK cần phải có một thời gian mới đạt tốc độ tăng trưởng. Đây là một thực tế khách quan.


- Yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, trong thời kỳ đầu thực hiện CNH, tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển phải dựa chủ yếu vào nguồn vốn, công nghệ nước ngoài. Do đó trong ngắn hạn, CCTM thường ở trong tình trạng thâm hụt. Trong 20 năm qua, các chính sách NK của Việt Nam được điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi để tiếp nhận công nghệ, thiết bị, máy móc và nguyên liệu phục vụ cho phát triển kinh tế, trước hết là lĩnh vực kết cấu hạ tầng, khuyến khích XK, xây dựng các ngành công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển lĩnh vực dịch vụ như viễn thông, tài chính, các công trình văn hoá, giáo dục, môi trường… Định hướng nói trên khuyến khích NK. Trong điều kiện sản xuất trong nước chưa đáp ứng yêu cần về công nghệ, thiết bị, nguyên vật liệu, gia tăng NK thường kéo theo tình trạng thâm hụt CCTM.


- Định hướng phát triển kinh tế theo hướng XK và thay thế NK. Một mặt cần NK để phát triển XK, mặt khác, NK để phát triển những ngành công nghiệp đảm bảo tiêu dùng trong nước, nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta trong quá trình chuyển đổi còn phụ thuộc ở mức độ lớn vào công nghệ, nguyên liệu của nước ngoài. Điều này thể hiện ở tỷ lệ cao của NK trên GDP (khoảng 60%). Đặc biệt, các ngành hàng chế biến XK của ta còn phụ thuộc nặng nề vào nguồn nguyên liệu, phụ kiện, thiết bị nước ngoài. Chẳng hạn, ngành may mặc phụ thuộc tới 70-60%, ngành da giày 80%, ngành điện tử 95%, công nghiệp ô tô, xe máy <85%… Điều này cho thấy các ngành công nghiệp phụ trợ của nước ta còn kém phát triển.


- Chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế và được khuyến khích phát triển trong những năm tới. Từ năm 1992 - 1999 khu vực này luôn ở trong tình trạng nhập siêu do vốn đầu tư chưa phát huy hiệu quả. Từ năm 2000 trở lại đây, khu vực này bắt đầu xuất siêu, năm 2004 xuất siêu tới 3,3 tỷ USD. Theo dự báo, trong những năm tới dòng vốn đầu tư vào nước ta sẽ gia tăng, kéo theo sự gia tăng của kim ngạch NK.


- Trình độ phát triển kinh tế thấp, phụ thuộc thị trường thế giới. Là một nước đang trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập KTQT, với trình độ phát triển thấp, Việt Nam phải lệ thuộc vào nguồn vốn, công nghệ, nguyên, nhiêu liệu của nước ngoài. Do đó, trong giai đoạn đầu CNH xu hướng NK thường cao hơn XK do cần có một thời gian nhất định để các ngành sản xuất đủ mạnh đáp ứng yêu cầu XK và thay thế NK. 


- Tốc độ tăng giá NK cao hơn tốc độ tăng giá XK do biến động giá thế giới. Khảo sát mức độ tăng giá hàng NK và hàng XK trong năm 2004, mức tăng NK do tăng giá là 11,1%. 6 tháng đầu năm mức tăng giá NK cao hơn so với XK khoảng 20%. 


(2) Nguyên nhân chủ quan:


- Chậm chuyển đổi mô hình CNH hướng về XK từ chỗ dựa vào lợi thế so sánh tĩnh (sẵn có) sang dựa vào lợi thế cạnh tranh động. Mô hình nước ta đang theo đuổi là mô hình CNH dựa trên việc khai thác lợi thế so sánh tĩnh. Quá chú trọng đến khai thác lợi thế cạnh tranh XK tĩnh (vốn có) như các sản phẩm thô, khoáng sản, gia công, mà chưa coi trọng vai trò của NK đối với việc nâng cao năng suất TFP. Như đã trình bày trong chương I, XK chỉ là kết quả của tăng trưởng kinh tế, của tăng trưởng NK do đổi mới công nghệ, bản thân XK không có tác dụng làm tăng TFP. Trong một thời gian dài chúng ta đã sử dụng quá nhiều biện pháp để hạn chế NK như bảo hộ bằng thuế quan và phi thuế quan. Cạnh tranh NK là quyết định việc cải thiện XK và CCTM


- Chậm chuyển dịch cơ cấu hàng XK theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng XK chế biến. Gần như trong 5 năm gần đây tỷ trọng hàng XK chế biến không có sự cải thiện đáng kể. Trong khi các mặt hàng XK chủ lực khác như dầu thô, khoáng sản, nông sản, thuỷ sản khó có thể tăng trưởng mạnh do gặp phải hạn chế mang tính cơ cấu như năng suất, diện tích canh tác, sản lượng, yếu tố tự nhiên, môi trường thì tăng hàng chế biến XK là hướng chủ đạo để tăng XK và cải thiện CCTM. 


Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tăng trưởng thấp của tỷ lệ sản phẩm chế biến trong cơ cấu hàng XK đó là trình độ công nghệ của Việt Nam so với các nước trong khu vực rất thấp. Nhóm ngành công nghệ cao của Việt Nam chiếm một tỷ lệ quá nhỏ là 20,6%, trong khi đó Singapore là 73%; Malaysia là 51,1% và Thái Lan là: 30,3% (bảng 25). 


Bảng 26: Tỷ lệ doanh nghiệp của một số nước ASEAN phân theo tiêu chuẩn 
công nghệ của UNIDO năm 2002 (%)

		Nước

		Nhóm ngành 
công nghệ thấp

		Nhóm ngành công nghệ trung bình

		Nhóm ngành 
công nghệ cao



		Thái Lan

		42,7

		26,5

		30,3



		Singapore

		10,5

		16,5

		73,0



		Malaysia

		24,3

		24,8

		51,1



		Indonesia

		47,7

		22,6

		29,7



		Philippin

		45,2

		25,7

		29,1



		Việt Nam

		58,7

		20,7

		20,6





Nguồn: Tổng cục thống kê: Kinh tế xã hội Việt Nam 3 năm 2001-2003, 
    NXB Thống kê, Hà Nội, 2003, tr. 87


- Chưa có những mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Trong số hàng XK chế biến, tỷ trọng hàng gia công gía trị gia tăng thấp, phụ thuộc nguyên liệu nước ngoài như dệt may, da giày, điện tử, đồ gỗ… chiếm tỷ trọng lớn, các mặt hàng có giá trị gia tăng cao còn quá ít, các mặt hàng công nghệ cao gần như chưa có. Không tăng được giá trị gia tăng và phát triển các mặt hàng sử dụng công nghệ và vốn thì tăng trưởng XK là rất khó và việc cải thiện CCTM do đó sẽ khó khăn hơn. 


- XK của khu vực trong nước chiếm tỷ trọng ngày càng giảm trong khi đầu tư ngày càng tăng. Khu vực tư nhân kém phát triển, XK của khu vực Nhà nước yếu kém. Cải cách doanh nghiệp chậm. Hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp Nhà nước thấp, khu vực tư nhân không được tiếp thêm sức mạnh do đó sức cạnh tranh chậm được cải thiện. Trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng XK cao và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch XK, mặc dầu chỉ chiếm khoảng 17% tổng vốn đầu tư xã hội thì khu vực trong nước với tỷ trọng vốn đầu tư cao lại XK ít hơn. Điều này cho thấy đầu tư phát triển XK chưa hiệu quả. Nếu không có sự cải thiện trong tăng trưởng XK của khu vực trong nước thì việc giảm thâm hụt CCTM sẽ rất khó khăn. Nguyên nhân của tình trạng này do bảo hộ trong nước vẫn còn cao gây nên tình trạng thiên lệch đối với XK, khu vực tư nhân không được tiếp thêm sức để tạo đà phát triển, chi phí trung gian cao, các dịch vụ hỗ trợ XK kém phát triển, công tác xúc tiến thương mại chưa tốt, doanh nghiệp nhà nước chậm đổi mới, còn bị phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế.



- Sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trong nước còn thấp kém, trước hết là các ngành công nghiệp phụ trợ. Do đó, tỷ trọng NK nguyên nhiện liệu, phụ liệu ở mức quá cao và chưa thấy có dấu hiệu giảm. Các ngành chế biến XK của ta phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu NK như ngành dệt, ngành may, da giày, chế biến gỗ, điện tử… NK máy móc, thiết bị chiếm tỷ trọng nhỏ và chủ yếu từ các nước công nghệ trung gian do đó công nghệ chậm được đổi mới, dẫn đến năng suất và chất lượng không cao, làm cho khả năng cạnh tranh của hàng NK và thay thế XK chậm được cải thiện. Hạn chế về công nghệ là một trong những nguyên nhân chủ yếu của sức cạnh tranh của hàng Việt Nam.Theo tính toán của một doanh nghiệp da giày thì chi phí sản xuất một đôi giầy tại Việt Nam thường gấp 1,3 đến 1,5 lần so với Trung Quốc. Không những chúng ta được lợi rất ít từ XK, mà nhìn ở một khía cạnh khác, sự yếu kém trong nền công nghiệp phụ trợ cũng chính là rào cản trong việc thu hút các nhà đầu tư đến với Việt Nam. Một số nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất giày dép XK đã ngừng sản xuất và chuyển hướng sang Trung Quốc, nơi có ngành công nghiệp phụ trợ đáp ứng kịp thời nguồn nguyên liệu đầu vào. Đây cũng là nguyên nhân sụt giảm kim ngạch XK hàng dệt may của nước ta trong 5 tháng đầu năm 2005 do chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn các nước khác khi hạn ngạch dệt may được bãi bỏ.


ở các nước công nghiệp phát triển, ngành công nghiệp phụ trợ thường được phát triển đi trước một bước hoặc ngang bằng so với ngành công nghiệp chính yếu. Nhưng ở nước ta, 70 - 80% nguyên phụ liệu cho công nghiệp XK phải NK từ nước ngoài


Hộp 4: Ngành công nghiệp ngược


		
26,5 tỷ USD xuất khẩu là con số rất ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong năm 2004. Tuy nhiên, không phải là không có lý do khi Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, chúng ta nhìn vào con số này với một sự "lạc quan dè dặt". Bởi để có được 26,5 tỷ USD đó, chúng ta đã phải chi rất nhiều tiền cho: phân phối, xúc tiến thương mại đến các dịch vụ tài chính, bảo hiểm. Và chi phí lớn nhất là NK nguyên phụ liệu để sản xuất ra hàng XK. Cho nên, trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt nam luôn nhập siêu, có những thời điểm, nhập siêu lên đến 20% tổng kim ngạch XK. 



Vậy ta thực thu được bao nhiêu trong con số 26,5 tỷ USD kim ngạch XK của năm 2004 khi cứ luôn phải "bao tiêu" ngành công nghiệp phụ trợ còn non nít như vậy? Một số doanh nghiệp XK tính toán, trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng cao ở quy mô toàn cầu như hiện nay, để thu được một USD từ XK, họ bắt buộc phải đạt kim ngạch 100 USD. Như vậy tỷ suất lợi nhuận chỉ là 1%. Còn nếu tính toán theo tỷ lệ 1/5 của ngành dệt may, thì phải chăng, ta chỉ thu được về 5 tỷ đôla từ kim ngạch 26,5 tỷ USD của năm 2004. Con số này có lẽ cần phải có những nghiên cứu và tính toán cụ thể hơn. 





- Gia tăng xu hướng đầu tư thay thế NK. Trong đầu tư, chính sách của nhà nước vẫn là tập trung phát triển sản xuất thay thế NK (sắt thép, xi măng, đường), kể cả đưa tới việc bảo vệ thị trường nội địa cho đầu tư nước ngoài (xe hơi, xe gắn máy), thay vì tập trung đầu tư phát triển XK và nâng cao sức cạnh tranh của hàng thay thế NK. Đầu tư không hiệu quả các ngành công nghiệp thay thế NK đã làm cho khả năng cạnh tranh của các mặt hàng sản xuất trong nước có giá cao hơn so với thế giới, do đó, làm suy yếu khả năng cạnh tranh của hàng XK.


- Hiệu quả đầu tư thấp. Tình trạng sử dụng không hết các nguồn lực và kém hiệu quả các nguồn lực làm cho tăng trưởng kinh tế dưới mức tiềm năng. Tăng trưởng của chủ yếu vẫn dựa vào tăng vốn. Tuy nhiên tốc độ tăng vốn tăng nhanh nhưng mức đóng góp vào tăng trưởng lại giảm sút. Đầu tư tăng, kéo theo NK tăng. Nhưng đầu tư kém hiệu quả không bù đắp được NK dẫn đến thâm hụt CCTM.


- Tình trạng độc quyền, bảo hộ, bao cấp, chính sách thương mại chưa minh bạch, khó tiên liệu, phân biệt đối xử dẫn đến tình trạng tham nhũng và gian lận thương mại. Hậu quả là làm cho đầu tư kém hiệu quả, lãng phí và tăng giá hàng NK.


Những vấn đề đặt ra


Việt Nam cũng như hầu hết các nước trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khi muốn nâng cao sức cạnh tranh trong nước đều phải thông qua đầu tư. Nhu cầu đầu tư ở những nước đang phát triển sẽ chuyển thành nhu cầu NK. Trong ngắn hạn, thâm hụt CCTM có thể chấp nhận được, nhưng về trung và dài hạn sẽ xuất hiện một số nguy cơ:


+ Thứ nhất, nhu cầu đầu tư cho kết cấu hạ tầng cũng như nâng cao năng lực sản xuất trong nước là chính đáng. Song nếu sử dụng đầu tư không hiệu quả thì khó có thể kỳ vọng nâng cao được năng lực sản xuất cũng như tăng GDP trong tương lai. Thế thì, các khoản vay ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại cho đầu tư sẽ trở thành những gánh nặng cho người đi vay.


+ Thứ hai, dùng ngoại tệ để đầu tư sản xuất hàng XK có thể đem lại ngoại tệ sau này khi xuất hàng ra thị trường thế giới. Nhưng đối với các khoản đầu tư vào các công trình lớn, kết cấu hạ tầng... không thu được về ngoại tệ thì cần phải có sự cân đối hợp lý, bởi về trung và dài hạn có thể gây ảnh hưởng tới cung - cầu ngoại tệ và gây sức ép lên tỷ giá.


+ Thứ ba, hiện nguồn ngoại tệ trang trải cho nhập siêu là từ kiều hối, đầu tư FDI, viện trợ nước ngoài, rút tiền gửi ở nước ngoài của các ngân hàng thương mại. Rõ ràng, tiền gửi của các ngân hàng thương mại là có hạn, đầu tư FDI và viện trợ nước ngoài thời gian gần đây có dấu hiệu chững lại. Nếu nhập siêu cứ tiếp tục tăng cao mà lượng kiều hối gửi về không đáp ứng được thì Việt Nam sẽ thiếu ngoại tệ, lúc đó thì chỉ còn cách tăng vay nợ nước ngoài hoặc phá giá đồng Việt Nam. 


Chương III


Quan điểm, định hướng và các giải pháp điều chỉnh 
Cán cân thương mại trong điều kiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam


3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại Việt Nam trong những năm tới


3.1.1. Những nhân tố tích cực


- Trong những năm tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh hội nhập KTQT với việc thực hiện CEPT/AFTA, Hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ, mở rộng hợp tác thương mại song phương và gia nhập WTO. Thực hiện những cam kết nói trên, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để mở rộng việc tiếp cận thị trường, hàng rào thuế quan và phi thuế giảm xuống tạo điều kiện phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả hơn, thu hút nhiều hơn vốn và công nghệ, đặc biệt là các nước phát triển. Những yếu tố này thúc đẩy tăng trưởng XK và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sau khi gia nhập WTO, XK của Việt Nam sang các thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản sẽ tăng đột biến với các mặt hàng như dệt may, da giày, thuỷ sản, nông sản, thủ công mỹ nghệ… Với các thị trường nói trên, Việt Nam vẫn tiếp tục xuất siêu, nhưng NK tăng lên về tuyệt đối, chủ yếu là công nghệ. Điều này, một mặt bù đắp phần nào thâm hụt thương mại tại các thị trường khác như ASEAN, Trung Quốc, mặt khác thúc đẩy việc đổi mới công nghệ, do đó tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam.


- Chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta từ nay đến 2010 và tầm nhìn 2020 là đẩy CNH, HĐH đất nước. Định hướng này sẽ tạo điều kiện đổi mới công nghệ nâng cấp kết cấu hạ tầng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế do đầu tư được tăng cường. Tất cả những yếu tố nói trên sẽ thúc đẩy tăng trưởng XK và khả năng cạnh tranh của các ngành sản xuất thay thế NK. Do đó CCTM sẽ được cải thiện do tăng XK và hạn chế NK nguyên, nhiên liệu
. 


- Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Với việc tham gia khu vực mậu dịch tự do, gia nhập WTO, ký các hiệp định về đầu tư, môi trường đầu tư được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam thu hút ngày càng nhiều thêm vốn đầu tư nước ngoài. Xu hướng này sẽ thúc đẩy tăng trưởng XK, đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngành sản xuất thay thế NK, do đó giảm bớt áp lực đối với CCTM. 


- Định hướng XK được tăng cường nhờ các chính sách khuyến khích XK như mở rộng quyền kinh doanh thương mại, cắt giảm các rào cản thuế quan và phi quan thuế, mở cửa thị trường dịch vụ, phát triển khu vực tư nhân, cải cách doanh nghiệp nhà nước, hoàn thuế XK, thưởng XK, các chương trình xúc tiến XK, đa dạng hoá thị trường, mặt hàng XK.


- Với phương châm tiếp tục đẩy mạnh hội nhập theo hướng tích cực và chủ động, tự do hoá thương mại đi đôi với đẩy mạnh cải cách trong nước, trong những năm tới Việt Nam vẫn tiếp tục nhận được sự trợ giúp của các nước và các tổ chức quốc tế. Nguồn vốn viện trợ sẽ gia tăng, thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn, lượng kiều hối, dự trữ ngoại tệ tăng do XK tăng nhanh. Đây là nguồn ngoại tệ vốn rất cần thiết để bù đắp thâm hụt CCTM, giảm áp lực đối với cán cân thanh toán vãng lai và nợ nước ngoài.


3.1.2. Những nhân tố tiêu cực


- Sau khi gia nhập WTO, chính sách thương mại trở nên tự do hơn. Kết quả là NK có thể tăng lên với tốc độ cao trong khi tăng XK cần phải có thời gian mới đạt được mức độ tương ứng (hiệu ứng đường cong J). Tình huống này dẫn đến sự thâm hụt cán cân thanh toán sau khi gia nhập WTO và đòi hỏi mỗi nước phải điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền tệ và tài chính. Đây là vấn đề lo ngại chung của các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu định lượng về tác động của việc gia nhập WTO đối với XNK của Lê Quốc Phương (2001) theo Mô hình phân tích thương mại toàn cầu (GTAP) cho thấy, sau khi gia nhập WTO, NK có thể tăng thêm 1,3 điểm phần trăm so với trước khi gia nhập
. Một nghiên cứu khác của Roland-Holst và các công sự (2002) với mô hình cân bằng tổng thể (CGE) dựa trên bản chào đầu tiên của Việt Nam để đưa ra những tác động kinh tế dài hạn của việc Việt Nam gia nhập WTO. Theo đó, nếu Việt Nam không cải cách để các doanh nghiệp trong nước đón bắt được cơ hội mà thị trường thế giới mang lại thì việc gia nhập WTO chỉ có tác động rất nhỏ tới tăng trưởng kinh tế, trong khi phần lớn lợi ích lại thuộc về các đối tác thương mại của Việt Nam. Nguyên nhân là việc mở cửa một cách thụ động chỉ làm nổi trội hơn lợi thế so sánh của Việt Nam trong các ngành sử dụng nhiều nguyên liệu và lao động rẻ. Điều này sẽ làm tăng NK nguyên vật liệu vốn đã ở mức rất cao trong tổng kim ngạch NK, dẫn đến tình trạng thâm hụt của CCTM
.


- Trong những năm tới, mức độ mở cửa của khu vực sẽ ngày càng gia tăng. Trước hết là thực hiện chương trình CEPT trong ASEAN để thành lập khu vực mậu dịch tự do AFTA. Cụ thể, đến năm 2006 Việt Nam phải giảm mức thuế suất trung bình xuống còn 0-5%. Mặc dầu hiện nay mức thuế suất trung bình đã giảm xuống đáng kể, nhưng những nhóm hàng có kim ngạch NK lớn thuế suất vẫn đang cao do ta trì hoãn việc cắt giảm như xăng dầu, xi măng, sắt thép, linh kiện phụ tùng xe máy, ô-tô, nguyên liệu thuốc lá, bột giấy. Do đó, sau 2006, kim ngạch NK có thể tăng mạnh do thuế của nhưng mặt hàng NK có kim ngạch lớn phải giảm theo cam kết. 


- Một xu hướng quan trọng khác là quá trình xây dựng khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Nhật Bản, ASEAN- Hàn Quốc đang được đẩy nhanh, đặc biệt là ACFTA. Việc hình thành các khu vực mậu dịch tự do nói trên sẽ làm tăng luồng hàng NK của ta từ các nước trong khu vực, đặc biệt là những nước mà hiện nay ta đang nhập siêu với giá trị tương đối lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc. Mặt khác, đầu tư từ các nước nói trên cũng sẽ gia tăng và kết quả là kéo theo luồng NK gia tăng
. 


- Theo dự báo, trong những năm tới nền kinh tế thế giới tiếp tục ổn định và tăng trưởng cao. Đặc biệt, Trung Quốc vẫn là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Với đà phát triển của kinh tế thế giới nói chung, Trung Quốc nói riêng, cộng với cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm và khu vực kinh tế, một số nguyên, nhiên liệu sẽ có xu hướng tăng giá hoặc đứng ở mức cao như hiện nay, đặc biệt là giá xăng dầu và sắt thép, vật tư. Với sự phụ thuộc khá lớn của nền sản xuất nước ta vào nguyên, nhiên liệu NK như hiện nay, xu hướng nói trên sẽ làm gia tăng trị giá NK và giảm khả năng cạnh tranh của những mặt hàng XK phụ thuộc nguyên liệu nước ngoài. Do đó, việc cải thiện CCTM trong ngắn hạn là rất khó khăn.


- Khu vực kinh tế Châu á, và đặc biệt là Trung Quốc và các NIEs trong những năm tới vẫn giữ mức độ tăng trưởng cao, đồng thời đang tích cực cải cách để nâng cao sức cạnh tranh vốn đã rất cao hiện nay, đặc biệt là những mặt hàng công nghệ trung bình sử dụng nhiều lao động. Điều này, trước hết, nguồn nguyên liệu, phụ liệu và công nghệ NK của ta vẫn chủ yếu từ những thị trường này và sẽ có xu hướng gia tăng. Mặt khác, NK hàng tiêu dùng cũng sẽ có xu hướng tương tự. Những mặt hàng này nhờ lợi thế chất lượng cao, giá rẻ, mẫu mã chủng loại đa dạng, tới đây lại được cắt giảm thuế NK theo cam kết sẽ càng rẻ hơn, sẽ lấn chiếm thị phần của hàng hoá sản xuất trong nước, kích thích tâm lý sính dùng hàng ngoại. Cạnh tranh của hàng XK nước ta với các nước trong khu vực ở thị trường trong nước và ngoài nước cũng hết sức gay gắt, đặc biệt là với Trung Quốc. Nếu không có sự chuyển dịch cơ cấu XK và cải thiện sức cạnh tranh hàng trong nước thì việc cải thiện CCTM là hết sức khó khăn. Hiện nay tất cả các mặt hàng XK chế biến của ta đều có sức cạnh tranh thấp so với Trung Quốc (lợi thế nhờ quy mô). Nếu chỉ dựa vào các mặt hàng có nguồn gốc thiên nhiên và hàng gia công thì việc cải thiện CCTM trong dài hạn sẽ hết sức khó khăn. 


- Theo dự báo, từ nay đến 2010, NK từ các thị trường Châu á vẫn chiếm tỷ trọng lớn, nhất là gia tăng NK từ các nước Việt Nam nhập siêu lớn. Trong khi đó, XK của ta vào các thị trường này có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Nghiên cứu của Phạm Lan Hương
 (2005) về tác động của hội nhập KTQT đến Việt Nam sử dụng Mô hình cân bằng tổng thể (CGE) cho thấy với việc mở cửa thương mại sâu rộng như hiện nay, đặc biệt là khi các rào cản phi thuế quan giảm và cải cách trong nước tạo điều kiện cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tận dụng các cơ hội do hội nhập mang lại, XK sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng cao nhất sang các thị trường các nước công nghiệp như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, trong khi đó XK sang các nước ASEAN và Trung Quốc tăng chậm hoặc thậm chí giảm, do thương mại Việt Nam đã hướng vào các ngành có lợi thế tương tự như các nước này. Ngược lại, Việt Nam vẫn chỉ tăng cường NK mạnh hơn từ các nước khối ASEAN và Trung Quốc. Khối lượng NK từ Nhật cũng sẽ tăng mạnh, chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp. Chưa có sự dịch chuyển lớn về thị trường NK trong vòng 10 năm tới. Chính vì vậy, việc xử lý CCTM với các nước trong ASEAN, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn khó khăn.


- Mặc dầu nợ nước ngoài của Việt Nam đang ở trong mức độ an toàn cho phép. Tuy nhiên, tỷ trọng nợ không ưu đãi tăng và các khoản vay với lãi suất thả nỗi chiếm hơn nữa tổng số nợ vay không ưu đãi thì nợ nước ngoài trở nên dễ bị tổn thương khi có biến động trên thị trường tài chính quốc tế. Xem xét tác động của chính sách phá giá lên CCTM cùng với rủi ro về tỷ giá hối đoái với nợ nước ngoài của Việt Nam là cần thiết.


- Đồng Việt Nam đang bị mất giá so với các đồng tiền khác. Điều này thể hiện tỷ giá giữa đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ trong vài năm trở lại đây ít có biến động lớn, biên độ khoảng 0,2-0,5%, trong khi đồng đô la Mỹ lại mất giá mạnh so với các đồng tiền khác như Euro, yên Nhật, nhân dân tệ Trung Quốc… Vì thế, đồng Việt Nam đang bị sức ép phá giá, đặc biệt là khi đồng USD tăng giá. Trong bối cảnh đó, vấn đề nợ nước ngoài của Việt Nam và sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái để quản lý XNK là hết sức khó khăn. Điều này ảnh hưởng đến việc xử lý CCTM thâm hụt.


- Trong giai đoạn 2006-2010, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập KTQT, đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao 7,5-8%, phát triển nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp, cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại. Vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 37-38%/GDP. Nhu cầu đầu tư lớn sẽ kéo theo gia tăng NK. Xu hướng nay có thể sẽ làm thâm hụt CCTM nếu không có những biện pháp điều chỉnh thích hợp.


- Những yếu kém của nền kinh tế hiện nay sẽ có tác động tiêu cực đối với phát triển XK và kiểm soát NK, do đó sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với cải thiện CCTM. Đó là:


+ Thể chế kinh tế chậm được cải thiện, nhất là các thể chế KTTT như vấn đề sở hữu, tính đồng bộ của thị trường, vai trò điều tiết kinh tế của Nhà nước; Khu vực kinh tế nhà nước hoạt động kém hiệu quả, chưa thực sự theo cơ chế thị trường và mở cửa hội nhập; Khu vực tư nhân chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn sự phân biệt đối xử; 


+ Trình độ lao động thấp, số lượng đông nhưng chuyên môn kém, kinh nghiệm quản lý còn yếu. Hạn chế này sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận công nghệ hiện đại, khả năng liên kết, liên doanh trong kinh doanh với đối tác bên ngoài. Trong bối cảnh thế giới đang có sự chuyển dịch cơ cấu hướng về những ngành sản xuất có hàm lượng tri thức cao, sự yếu kém này có thể nói là nguyên nhân chính gây nên tình trạng cạnh tranh yếu kém của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời việc NK công nghệ tiến tiến và đổi mới sẽ hạn chế kéo theo việc chậm thay đổi cơ cấu NK theo hướng gia tăng tỷ trọng NK máy móc công nghệ cao.


- Sự tăng trưởng chưa thật bền vững. Điều này thể hiện trước hết ở cơ cấu đầu tư. Đầu tư lớn ở các ngành kém hiệu quả và tỷ lệ sử dụng lao động và công nghệ thấp (mía đường, xi măng, thép, điện, cơ sở hạ tầng...). Do đó, tuy tỷ trọng công nghiệp tăng trong GDP nhưng chất lượng tăng trưởng xét về cả trình độ công nghệ, khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế đang còn thấp. Lĩnh vực dịch vụ còn yếu kém. Điều này thể hiện khả năng tiếp cận công nghệ cao, tri thức cao của ta là rất hạn chế.


- XK tăng nhưng khả năng cạnh tranh của các mặt hàng chậm được cải thiện, tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến XK thấp, chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn có khả năng cạnh tranh cao, giá trị gia tăng lớn. Chiến lược phát triển kinh tế định hướng XK không được quán triệt liên tục. Bảo hộ và thay thế NK đang có chiều hướng lấn át xu hướng này.

- Chậm trễ trong việc tham gia vào các tổ chức kinh tế toàn cầu và khu vực cũng là nhân tố hạn chế khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng XK. Điều này làm cho doanh nghiệp nước ta mất đi nhiều cơ hội để phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, thu hút vốn và công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đặc biệt là làm quen với môi trường cạnh tranh toàn cầu. Chậm trễ trong việc tham gia thị trường thế giới, Việt Nam đã đánh mất nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật để phát triển những mặt hàng XK có lợi thế như dệt may, giày da, điện tử, tin học và ở vào vị trí bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực như Trung Quốc và Thái Lan. 


- Hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam kém phát triển, đặc biệt là khu vực nông thôn và miền núi, trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập, tăng cường đầu tư nước ngoài, mở cửa thị trường thương mại và dịch vụ sẽ tác động lớn đến các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. 


Như vậy, những xu hướng nói trên vừa có tác động tích cực vừa tiêu cực đối với việc điều chỉnh CCTM theo hướng ổn định kinh tế, tăng trưởng cao, phục vụ CNH, HĐH. Có nhiều yếu tố tích cực song nhiều yếu tố gây rủi ro lớn đối với CCTM. 

3.2. Quan điểm và định hướng điều chỉnh Cán cân thương mại


3.2.1. Quan điểm điều chỉnh Cán cân thương mại trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá


- Điều chỉnh CCTM theo hướng ổn định kinh tế vĩ mô. Trong ngắn hạn, CCTM nước ta chưa thể cân bằng, xu hướng NK vẫn sẽ gia tăng so với XK. Vì vậy cần có sự điều chỉnh để làm thế nào bù đắp thâm hụt CCTM, không làm ảnh hưởng đến cán cân thanh toán và nợ quốc tế, đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ và tỷ giá hối đoái, hạn chế lạm phát. Cụ thể là điều chỉnh như thế nào để đảm bảo chỉ số nợ trên XK có xu hướng giảm; Tổng số nợ trên XK (< 275%), và tổng số nợ trên GDP (<50%) trong giới hạn cho phép; Chỉ số giữa tăng trưởng NK trên tăng trưởng XK hợp lý.


- Điều chỉnh CCTM phải theo hướng đẩy mạnh CNH, HĐH, thu hút vốn, công nghệ bên ngoài và ổn định sản xuất và tiêu dùng trong nước. Để cải thiện CCTM phải nhanh chóng chuyển sang mô hình CNH định hướng XK trên cơ sở dựa vào lợi thế cạnh tranh. Đó là phát triển XK các ngành công nghiệp chế tạo và tự do hoá NK, đặc biệt là NK cạnh tranh. Nếu chỉ dựa vào lợi thế sẵn có về tự nhiên và lao động rẻ thì việc điều chỉnh CCTM trong dài hạn sẽ rất khó khăn và không phù hợp với xu hướng CNH, HĐH.


- Để điều chỉnh CCTM cần có những giải pháp mang tính tổng thể, sự phối hợp chính sách của nhiều ngành liên quan như thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng... Mặc dầu thâm hụt thương mại liên quan trực tiếp đến các chính sách khuyến khích XK và quản lý NK, nhưng gốc rễ của tình trạng thâm hụt CCTM bắt nguồn từ sự yếu kém về sản xuất, cơ cấu đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính sách tỷ giá hối đoái. Do vậy, không thể điều chỉnh theo cách tiếp cận truyền thống là xử lý về thị trường, các biện pháp thương mại. Nhiều giải pháp đưa ra gần đây chỉ tập trung vào các giải pháp tình thế liên quan đến các chính sách xuất, nhập khẩu. 


- Điều chỉnh CCTM phải đảm bảo quá trình tự do hoá thương mại, thực hiện các cam kết quốc tế. Trong ngắn hạn, cùng với việc mở cửa thị trường, nới lỏng các rào cản thương mại, NK có thể tăng nhanh chưa thể cải thiện một cách cơ bản tình trạng thâm hụt CCTM như đã phân tích ở trên. Vì vậy, không thể dùng biện pháp hạn chế NK như từng áp dụng trong những năm 1995, 1996 thông qua các biện pháp phi thuế quan như cấm NK, hạn chế định lượng, trợ cấp XK, lệ phí hải quan, yêu cầu về kết hối ngoại tệ, giấy phép XK, các biện pháp độc quyền, thủ tục hải quan đặc biệt… Nới lỏng các rào cản thương mại để tranh thủ NK cạnh tranh là cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng XK và thay thế NK trong dài hạn. Trong ngắn hạn, một số ngành có sức cạnh tranh thấp sẽ rất khó khăn, nguồn thu nhân sách thị giảm từ thuế NK. Tuy nhiên, nếu vì lợi ích cục bộ và ngắn hạn, duy trì bảo hộ sẽ khó có thể cải thiện được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 


- Mục tiêu không phải điều chỉnh theo hướng cân bằng mà giữ được ổn định kinh tế vĩ mô để tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng XK, nâng cao khả năng cạnh tranh, HĐH kinh tế. Do vậy, quan điểm điều chỉnh CCTM là tạo điều kiện để khai thác lợi thế cạnh tranh do quá trình mở cửa hội nhập mang lại, cụ thể là thu hút công nghệ, kinh nghiệm quản lý, kỹ năng lao động nhằm năng cao sức cạnh tranh của hàng hoá.

3.2.2. Hướng điều chỉnh Cán cân thương mại trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá


- Phát triển XK, đặc biệt là tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến và dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá XK. Đây là hướng chủ đạo để cải thiện CCTM đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Trong điều kiện cần tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của các nước tiên tiến, hạn chế NK sẽ ảnh hưởng đến mức độ đổi mới công nghệ HĐH nền kinh tế.


- Tăng tỷ trọng NK thiết bị máy móc từ các nước có công nghệ nguồn để nhanh chóng đổi mới công nghệ, tăng năng suất TFP, đồng thời tạo điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thay thế NK nguyên liệu.


- Đa dạng hoá thị trường XNK, giảm NK thị trường Châu á, tăng tỷ trọng NK ở các thị trường khác như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, những thị trường ta đang xuất siêu.


- Cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài. Đưa doanh nghiệp nhà nước vào môi trường kinh doanh quốc tế, hạn chế độc quyền, bảo hộ và bao cấp. Tiếp thêm sức cho khu vực tư nhân bằng việc đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử. Cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài.


- Điều chỉnh tỷ giá hối đoái một cách linh hoạt nhằm đảm bảo tăng khả năng cạnh tranh của hàng XK, thuận lợi hoá NK mà không gây biến động xấu đối với nền kinh tế như lạm phát, nợ nước ngoài.


3.3. Dự báo mức độ chịu đựng của Cán cân thương mại nước ta giai đoạn 2001-2010


Căn cứ vào các điều kiện đảm bảo sức chịu đựng của cán cân thanh toán vãng lai và nợ nước ngoài được đề cập ở mục 1.3.6 chương I và phụ lục 9 (mô hình động về nợ của Jaime de Pine); xuất phát từ quan điểm điều chỉnh cán cân thương mại phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và nợ nước ngoài, tức là khả năng chịu đựng của cán cân thanh toán vãng lai, đồng thời phải phục vụ cho yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH, tức là tận dụng được cơ hội của hội nhập để thu hút được các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Như vậy, trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 cần phải duy trì CCTM như thế nào để đảm bảo được những điều kiện nêu trên, tức là mức chịu đựng (thâm hụt) có thể của CCTM đảm bảo khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và khả năng trả nợ nước ngoài. Cũng có nghĩa là tương quan giữa XK và NK phải như thế nào để đảm bảo các điều kiện nói trên. Có như vậy chúng ta mới có một cách nhìn tổng quát cho vấn đề nhập siêu và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chứ không phải cố tìm mọi cách để giảm mức nhập siêu trong khi khả năng chịu đựng của CCTKVL và nợ nước ngoài vẫn còn có thể. 


 Chiến lược phát triển XK của Việt Nam thời kỳ 2001-2010 đã dự báo tốc độ tăng trưởng XK và tốc độ tăng trưởng NK trong từ giai đoạn 2001-2005; 2006-2010. Theo đó, XK hàng hoá tăng 16% trong giai đoạn 2001-2005 và 14% trong giai đoạn 2006-2010; NK hàng hoá tăng 15% trong giai đoạn 2001-2005 và 13% trong giai đoạn 2006-2010; và XK dịch vụ tăng 15% và NK dịch vụ tăng 11% trong giai đoạn 2001-2010. Với mục tiêu này, CCTM của Việt Nam liên tục được cải thiện và bắt đầu thặng dư vào năm 2009, các chỉ số như NK trên XK và tỷ số nợ trên XK đều trong giới hạn an toàn cho phép (xem bảng 26). Một cơ cấu xuất nhập khẩu theo như mục tiêu có thể nói là rất an toàn đối với nền kinh tế (chỉ số nợ trên xuất khẩu giảm từ 0,86 năm 2000 xuống 0,53 năm 2010, bảng 27).


Bảng 27: Kim ngạch XNK, nợ nước ngoài, tỷ số NK/XK, 
tỷ số nợ/XK giai đoạn 2001-2010


		Năm

		XK 
hàng hoá


(triệu USD)

		NK hàng hoá


(triệu USD)

		Tổng số nợ nước ngoài


(triệu USD)

		Tỷ số NK trên XK




		Tỷ số nợ trên XK






		2000

		14.482

		15.636

		12.511

		1.08

		0.86



		2001

		16.799

		17.981

		15.648

		1.07

		0.93



		2002

		19.486

		29.677

		17.425

		1.52

		0.89



		2003

		22.604

		23.78

		19.141

		1.05

		0.85



		2004

		26.221

		27.347

		20.869

		1.04

		0.80



		2005

		30.417

		31.499

		22.642

		1.04

		0.74



		2006

		34.675

		35.538

		24.126

		1.02

		0.70



		2007

		39.53

		40.157

		25.811

		1.02

		0.65



		2008

		45.064

		45.378

		27.647

		1.01

		0.61



		2009

		51.373

		51.277

		28.467

		1.00

		0.55



		2010

		58.565

		57.934

		30.939

		0.99

		0.53





Nguồn: Tính toán dựa vào tốc độ tăng trưởng XNK theo chiến lược phát triển XK của Việt Nam thời kỳ 2001-2010 bao gồm cả XNK khẩu dịch vụ (2001-2004 không tính theo giá trị thực tế).


Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, cần nhập khẩu cạnh tranh để hiện đại hoá nền kinh tế và nâng cao khả năng cạnh của hàng hoá xuất khẩu và thay thế nhập khẩu, một cán cân thương mại như vậy có đảm bảo được các yêu cầu nói trên hay không, hay nói cách khác mức nhập khẩu mục tiêu đề ra trong chiến lược so với nhập khẩu cho phép là cao hay thấp và có thể điều chỉnh ở mức nào để vừa đảm bảo an toàn cho nền kinh tế vừa đảm bảo thu hút nguồn lực cho tăng trưởng. Bởi vì, phân tích của chúng tôi ở chương II dựa vào mô hình động về nợ của Jaime De Pine cho thấy mức nhập khẩu thực tế trong giai đoạn 2000-2004 nhìn chung có thể mở rộng mà vẫn đảm bảo được các điều kiện ổn định kinh tế vĩ mô.


Trên cơ sở điều chỉnh giá trị NK theo mức độ cho phép đảm bảo khả năng chịu đựng của cán cân TKVL và trả nợ nước ngoài. Dưới đây sẽ trình bày hai kịch bản về CCTM Việt Nam thời kỳ 2001-2010 làm căn cứ để điều chỉnh mục tiêu XNK cùng thời kỳ.


Kịch bản 1:


Kịch bản 1 sẽ tính toán mức độ NK hàng hoá cho phép thoả mãn các điều kiện của mô hình Jaime de Pine với giả định là cán cân tài khoản vãng lai là khoản chênh lệch giữa NK và XK hàng hoá, không tính đến XNK dịch vụ và khoản chuyển giao.


Để thấy được CCTM của nước ta trong giai đoạn 2001-2010 thoả mãn các điều kiện của mô hình Jaime de Pine, và số liệu về mục tiêu XNK thời kỳ 2001-2010 được tính toán dựa trên số liệu năm gốc của Tổng cục Thống kê và mức tăng trưởng theo chỉ tiêu chiến lược.


Các tham số được tính toán trong bảng 28 dưới đây được lấy từ các nguồn khác nhau: tốc độ tăng trưởng XK và NK kỳ vọng lần lượt là 15% và 14%/năm được đề cập trọng chiến lược phát triển XNK thời kỳ 2001-2010 và như vậy tham số b tính được bằng 0,99; tổng nợ nước ngoài theo dự báo của IMF, tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền đối với nợ nước ngoài của Việt Nam trong tương lai là 4%. Với tốc độ tăng trưởng XK 15% và lãi suất 4% thì tham số a sẽ bằng 0,90..


Bảng 28: Sự điều chỉnh quá mức NK hàng hoá giai đoạn 2001 – 2010


		Năm

		XK mục tiêu


(triệu USD)

		NK mục tiêu


(triệu USD)

		a

		b

		do

		vo

		vtới hạn

		NK cho phÐp(triÖu USD)

		Chênh lệch giữa NK cho phép và NK mục tiêu (triệu USD)

		Chênh lệch giữa nhập khẩu mục tiêu và xuất khẩu 
cho phép 
(triệu USD)



		2001

		16799

		17981

		0.90

		0.99

		1.07

		0.88

		1.08

		18209

		227

		-1410



		2002

		19487

		20679

		0.90

		0.99

		1.06

		0.85

		1.08

		21067

		388

		-1580



		2003

		22605

		23780

		0.90

		0.99

		1.05

		0.81

		1.08

		24349

		568

		-1744



		2004

		26222

		27347

		0.90

		0.99

		1.04

		0.76

		1.07

		28131

		783

		-1909



		Năm

		XK mục tiêu


(triệu USD)

		NK mục tiêu


(triệu USD)

		a

		b

		do

		vo

		vtới hạn

		NK cho phÐp(triÖu USD)

		Chênh lệch giữa NK cho phép và NK mục tiêu (triệu USD)

		Chênh lệch giữa nhập khẩu mục tiêu và xuất khẩu 
cho phép 
(triệu USD)



		2005

		30417

		31450

		0.90

		0.99

		1.03

		0.71

		1.07

		32496

		1046

		-2079



		2006

		34676

		35538

		0.90

		0.99

		1.02

		0.67

		1.06

		36896

		1358

		-2220



		2007

		39530

		40158

		0.90

		0.99

		1.02

		0.63

		1.06

		41912

		1754

		-2382



		2008

		45064

		45379

		0.90

		0.99

		1.01

		0.59

		1.06

		47622

		2243

		-2558



		2009

		51373

		51278

		0.90

		0.99

		1

		0.54

		1.05

		54010

		2732

		-2637



		2010

		58566

		57944

		0.90

		0.99

		0.99

		0.51

		1.05

		61438

		3494

		-2872





Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu


Ghi chú: Năm cơ sở để dự báo kim ngạch XNK là năm 2000 với kim ngạch XK là 14.482 triệu USD và NK là 15.636 triệu USD.


Kết quả tính toán trong bảng 28 cho thấy NK hàng hoá cho phép so với NK hàng hoá theo mục tiêu giai đoạn 2001-2010. Theo đó mức NK cho phép có thể cao hơn mức NK mục tiêu được đề ra trong chiến lược. Mức cao nhất là năm 2010 với trị giá 3494 triệu USD. Tuy nhiên, mức NK thực tế trong hai năm 2003 và 2004 cao hơn mức NK cho phép. 

Bảng 29: So sánh mức độ nhập hàng hoá khẩu cho phép và NK hàng hoá 
thực tế giai đoạn 2001-2004 (Kịch bản 1)


Đơn vị: triệu USD

		Năm

		2001

		2002

		2003

		2004



		NK cho phép (1)

		18.209

		21.067

		24.349

		28.131



		NK thực tế (2)

		16.162

		19.733

		25.226

		31.516



		Cân đối (1) và (2)

		2.047

		1.334

		-877

		-3.385





Đồ thị 2: Tương quan giữa NK cho phép và NK mục tiêu
hàng hoá giai đoạn 2001 - 2010
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Kịch bản 2


Kịch bản 2 sẽ tính toán mức độ NK hàng hoá cho phép thoả mãn các điều kiện của mô hình Jaime de Pine có tính đến các khoản chuyển giao như tài trợ nước ngoài, kiều hối, các khoản thu nhập của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Trong kịch bản 2, toàn bộ thông tin trong kịch bản 1 sẽ được sử dụng, nhưng sẽ sử dụng thêm thông tin về chuyển giao trong tài khoản vãng lai không kể lãi suất như một nguồn thu ngoài hối giống như nguồn thu từ XK.


Sự tiến triển của tài khoản vãng lai Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2004 đã cho thấy Việt Nam thu về một khối lượng lớn kiều hối của Việt kiều gửi về kể từ năm 1996 (khoảng 1 tỷ USD mỗi năm giai đoạn 1996-2000 và 2 tỷ USD giai đoạn 2001-2004). Các khoản chuyển giao giai đoạn 2001 – 2010 được dự báo hàng năm sẽ tăng bình quân là 15%/năm, nói cách khác là khối lượng chuyển giao sẽ tăng từ 1.700 triệu USD năm 2001 lên tới 6.000 triệu USD vào năm 2010. 


Bảng 30: Sự điều chỉnh quá mức NK hàng hoá giai đoạn 2001-2010


(Kịch bản 2)


		Năm

		XK mục tiêu và chuyển giao


(triệu USD)

		NK mục tiêu


(triệu USD)

		a

		b

		do

		vo

		vtới hạn

		NK cho phép


(triệu USD)

		Chênh lệch giữa NK cho phép và NK mục tiêu (triệu USD)

		Chênh lệch giữa xuất khẩu mục tiêu và nhập khẩu cho phép (triệu USD)



		2001

		18511

		17981

		0.90

		0.99

		0.97

		0.8

		1.08

		19921

		1940

		-3122



		2002

		21473

		20679

		0.90

		0.99

		0.96

		0.77

		1.07

		23053

		2374

		-3566



		2003

		24909

		23780

		0.90

		0.99

		0.95

		0.73

		1.07

		26653

		2872

		-4048



		2004

		28894

		27347

		0.90

		0.99

		0.95

		0.69

		1.07

		30803

		3456

		-4581



		2005

		33517

		31450

		0.90

		0.99

		0.94

		0.65

		1.06

		35596

		4146

		-5179



		2006

		38210

		35538

		0.90

		0.99

		0.93

		0.61

		1.06

		40430

		4892

		-5754



		2007

		43559

		40158

		0.90

		0.99

		0.92

		0.57

		1.05

		45941

		5783

		-6411



		2008

		49657

		45379

		0.90

		0.99

		0.91

		0.54

		1.05

		52215

		6836

		-7151



		2009

		56609

		51278

		0.90

		0.99

		0.91

		0.49

		1.05

		59246

		7968

		-7873



		2010

		64535

		57944

		0.90

		0.99

		0.9

		0.47

		1.04

		67407

		9463

		-8841





Nguồn: Dựa trên mô hình phân tích nợ động ở mục 1.3.6


Theo mô hình phân tích nợ động được giới thiệu ở trên có thể tính được mức độ NK cho phép so với mức độ NK mục tiêu. Các số liệu tính toán được thể hiện trong bảng 31. Theo kết quả này, NK có thể mở rộng hơn so với kịch bản 1 bởi vì được tài trợ bởi nguồn chuyển giao từ bên ngoài. Tuy nhiên, mức NK năm 2004 vượt quá mức cho phép. 


Bảng 31: So sánh mức độ nhập hàng hoá khẩu cho phép và XNK hàng hoá 
thực tế giai đoạn 2001-2004 (Kịch bản 2)


Đơn vị: triệu USD

		Năm

		2001

		2002

		2003

		2004



		NK cho phép (1) 

		19921

		23053

		26653

		30803



		NK thực tế (2) 

		16162

		19733

		25226

		31516



		Cân đối (1) và (2)

		3759

		3320

		1427

		-713





Đồ thị 3: Tương quan giữa NK cho phép và NK mục tiêu 
 giai đoạn 2001 – 2010 (kịch bản 2)
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Theo kịch bản 2, khi tính đến các khoản chuyển giao thì mức NK cho phép có thể cao hơn mức mục tiêu mà vẫn đảm bảo điều kiện của mô hình. Như vậy, mức NK mục tiêu được đề ra trong chiến lược XNK là quá thấp. 


Bảng 32: Điều chỉnh vượt mức kế hoạch giai đoạn 2001-2010


Đơn vị: triệu USD

		

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010



		Kịch bản 1

		227

		388

		568

		783

		1046

		1358

		1754

		2243

		2732

		3494



		Kịch bản 2

		1940

		2374

		2872

		3456

		4146

		4892

		5783

		6836

		7968

		9463



		Mức chênh lệch

		1713

		1986

		2304

		2673

		3100

		3534

		4029

		4593

		5236

		5969





Chúng tôi cũng thử tính mức độ NK cho phép khi tính đến cán cân thương mại dịch vụ. Số liệu xuất nhập khẩu dịch vụ giai đoạn 1989-1999 được lấy từ nguồn của Ngân hàng thế giới và IMF. Số liệu giai đoạn 2000-2004 là ước tính của Bộ Thương mại. Mức độ cho phép NK hàng hoá và dịch vụ theo hai kịch bản được thế hiện ở phụ lục 10 và 11. Kết quả tính toán cũng cho thấy có thể gia tăng NK hàng hoá và dịch vụ cao hơn mục tiêu đề ra trong chiến lược XNK của nước ta thời kỳ 2001-2010.


Tuy nhiên, dự báo mức điều chỉnh quá mức về NK trong tương lai không thể coi như hoàn toàn chính xác, mà phản ánh xu hướng, do nó phụ thuộc rất nhiều vào giả thuyết về mức tăng trưởng thương mại. Điểm cơ bản trong phân tích của nhóm nghiên cứu ở đây là mức độ tương đối mà tốc độ tăng trưởng NK vượt quá tốc độ tăng trưởng XK nhưng vẫn có thể đảm bảo khả năng duy trì nợ nước ngoài và thâm hụt tài khoản vãng lai quốc gia. Với mức ý nghĩa này, Việt Nam dường như quá thận trọng trong việc đề ra mục tiêu tăng trưởng NK cho giai đoạn 2001 – 2010. Mở rộng NK hợp lý có thể đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Quan trọng hơn nó có thể là điều kiện tốt để đẩy nhanh quá trình tự do hoá thương mại mà hiện đang trở nên không thể tránh khỏi khi Việt Nam thực thi những cam kết hội nhập quốc tế với khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA), hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ và gia nhập WTO… Triết lý ẩn bên trong đó là những thành công về mặt XK hiếm khi là mục tiêu cuối cùng của bất cứ một chính sách phát triển nào; thay vào đó, động cơ thúc đẩy XK là tạo khả năng NK hiệu quả hơn. Trên thực tế, mối tương quan đã được thảo luận rất nhiều giữa thành công XK và tăng trưởng kinh tế có ẩn chứa một sự kết nối nhân quả giữa khả năng NK và tăng trưởng kinh tế (Kokko, 2001)
.


Theo hai kịch bản trên đây cho thấy mức NK có thể mở rộng và thâm hụt CCTM chưa làm ảnh hưởng đến cán cân TKVL và nợ nước ngoài. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là cần phải làm gì để có thể cải thiện được CCTM nước ta trong thời gian tới để không gây sức ép đối với CCTKVL và nợ nước ngoài và nếu đảm bảo được mức NK cao như trên mà CCTM được cải thiện thì càng tốt. Tức là nhập khẩu trước mắt phải thúc đẩy xuất khẩu và thay thế nhập khẩu trong dài hạn.


3.4. Các giải pháp điều chỉnh Cán cân thương mại trong điều kiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá


3.4.1. Nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu


Theo dự báo về khả năng chịu đựng của CCTM nước ta đến năm 2010 được đưa ra ở mục 3.3 thì trong ngắn hạn, việc hạn chế NK để cải thiện CCTM là hết sức khó khăn, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thực hiện các cam kết hội nhập. Do đó giải pháp mang tính quyết định để cải thiện CCTM nước ta là thúc đẩy tăng trưởng XK. Như đã phân tích trong chương II, nguyên nhân chủ yếu của thâm hụt CCTM có nguồn gốc từ các nguyên nhân làm hạn chế tốc độ và chất lượng tăng trưởng XK. Với tỷ trọng XK của nước ta trong tổng kim ngạch XK của thế giới hiện nay hết sức nhỏ bé nên vấn đề đặt ra là phải tăng nguồn cung XK. Việc tăng XK cũng chỉ dựa vào tăng các mặt hàng XK chế biến, chế tạo, bởi vì các mặt hàng có nguồn gốc tự nhiên và gia công gặp phải nhiều hạn chế tăng trưởng. Thị trường XK của ta đã mở rộng đến hơn 220 nước và vùng lãnh thổ, nên để tăng trưởng XK phải chú trọng ở khâu sản xuất, cải cách trong nước. Khu vực kinh tế trong nước luôn trong tình trạng nhập siêu và tỷ trọng kim ngạch XK có xu hướng giảm xuống, nên vấn đề là phải nâng cao hiệu quả XK của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước. Thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành định hướng XK cũng là một trong những hướng chủ đạo để tăng XK. Theo các hướng như vậy, có thể đề xuất một số giải pháp để tăng XK như sau: 


- Chuyển dịch cơ cấu hàng hoá XK theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến dựa vào lợi thế lao động và công nghệ nguồn. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất dựa vào nguồn lao động dồi dào và kỹ thuật trung bình để tăng lợi thế về quy mô, đồng thời nhanh chóng chuyển sang phát triển các ngành sản xuất XK dựa vào vốn và kỹ thuật cao để gia tăng nhanh giá trị. 


- Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp Nhà nước, có chính sách tiếp thêm sức mạnh cho khu vực tư nhân. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, muốn nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế cần phải đưa hệ thống doanh nghiệp thâm nhập vào hệ thống kinh doanh toàn cầu, trước hết là hệ thống các công ty xuyên quốc gia (TNC), biến họ thành một bộ phận của các TNC bằng cách sáp nhập, hoặc bán lại cho các TNC . Như vậy mọi chính sách, biện pháp để cải thiện năng lực cạnh tranh là tập trung tháo dỡ mọi rào cản đối với doanh nghiệp, tiếp sức cho họ để có thể hoà nhập được. Khi các doanh nghiệp nước ta đã trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống kinh doanh toàn cầu thì họ có khả năng cạnh tranh với hàng hoá của các hãng kinh doanh khác ở thị trường trong nước và các đối thủ khác ở thị trường ngoài nước. Nếu không hội nhập được thì việc nâng cao khả năng cạnh tranh là hết sức khó khăn vì không tiếp cận một cách hiệu quả nguồn vốn, công nghệ và phương cách quản lý mới. Như hiện nay, khu vực doanh nghiệp nước ta gần như tách rời với hệ thống sản xuất toàn cầu, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước. Điều này thể hiện là hầu hết các doanh nghiệp FDI đang hoạt động ở nước ta phần lớn (3/4) là các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 


- Cần có chính sách toàn diện tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp, nới lỏng quy định về điều kiện kinh doanh. Mở rộng quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, trước hết là trong lĩnh vực xác định giá cả, quảng cáo, quản lý nhân sự, quản lý tài chính tiền lương, chế độ khuyến khích, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện. Rà soát lại những rào cản pháp lý hiện nay đối với doanh nghiệp để có phương án tháo gỡ, nhất là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trong việc tiếp cận với các nguồn lực và dịch vụ như vốn, đất đai, lao động, các dịch vụ hỗ trợ khác. Trên cơ sở đó hoàn thiện hệ thống pháp luật đã có và xây dựng các luật mới như Luật cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, Luật về các ngành độc quyền tự nhiên, Pháp lệnh chống bán phá giá, trợ cấp, quy tắc xuất xứ và các văn bản pháp lý liên quan đến kiểm dịch động thực vật, Luật kinh doanh bất động sản, tiền tệ, sản phẩm khoa học công nghệ…


- Xây dựng chiến lược phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên những lợi thế về cạnh tranh để trong một thời gian nhất định tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, có ảnh hưởng quốc tế, chiếm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong giai đoạn từ nay đến 2010 tập trung phát triển các ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động. Từng bước xây dựng nền tảng để phát triển những ngành kinh tế dựa vào công nghệ cao và tri thức, đặc biệt chú trọng phát triển các ngành dịch vụ như thông tin, tài chính, du lịch, giáo dục và đào tạo. 


- Giảm chi phí kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đánh giá lại khả năng cung cấp dịch vụ và mức giá dịch vụ để có hướng giảm bớt chi phí sản xuất nhằm tạo môi trường thuận lợi và giảm chi phí đầu vào và chi phí trung gian cho doanh nghiệp, trước hết là giảm giá các hàng hoá và dịch vụ công có tác động làm tăng chi phí sản xuất của hàng hoá và dịch vụ như giá điện, nước, bưu chính viễn thông, năng lượng, cước phí vận tải, phí dịch vụ bến cảng, sân bay, dịch vụ hành chính. Khuyến khích cạnh tranh, kiểm soát độc quyền và giảm gánh nặng thuế, phí và lệ phí. Mở rộng cạnh tranh trong xây dựng và cung cấp các dịch vụ hạ tầng, mở rộng đấu thầu quyền cung cấp dịch vụ. Xây dựng yêu cầu về chất lượng dịch vụ độc quyền, đối chiếu với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp độc quyền với các nước có điều kiện tương tự. Tách bộ phận kinh doanh khỏi những khâu độc quyền và nghĩa vụ thực hiện chính sách xã hội. Đánh thuế bổ sung đối với lợi nhuận độc quyền. Xoá bỏ phụ thu và giảm thuế NK đối với những mặt hàng không cần bảo hộ bằng biện pháp thuế quan. Xoá bỏ thuế chuyển lợi nhuận về nước đối với ĐTNN. Điều chỉnh mức thuế tương đương với mức bình quân trong khu vực. Chuyển sang chế độ tự khai thuế, phát triển dịch vụ tư vấn thuế. Giảm mức thu đối với những loại phí và lệ phí quá cao so với các nước. Đẩy nhanh tiến độ thống nhất mức giá và phí giữa đầu tư trong nước và nước ngoài. 

- Cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các ngành khác nhau theo mức giá thế giới (xét theo tiêu chí giá trị gia tăng). Trên cơ sở đó xây dựng chiến lược phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh. Hết sức cân nhắc trong việc lựa chọn các dự án đầu tư, nhất là đầu tư vào những ngành không hiệu quả (tốn kém nhiều nguồn lực hơn để sản xuất ra một sản phẩm cụ thể so với chi phí NK sản phẩm tương tự). Đánh giá lại các ngành hiện nay đang sản xuất với chi phí cao hơn giá thế giới và đặt ra những vấn đề về tái cơ cấu, trước hết cần rà soát lại các ngành tập trung nhiều vốn thuộc các doanh nghiệp Nhà nước. Trên cơ sở đó đưa ra các phương án cụ thể như: đóng cửa, xây dựng mới, chuyển đổi sở hữu, bổ sung đầu tư.


- Giảm bảo hộ có hiệu lực cho sản xuất trong nước để khắc phục tình trạng thiên lệch bất lợi cho XK. Bảo hộ cao ở một số ngành hiện nay đang khuyến khích tiêu thụ trong nước hơn là xuất khẩu, bởi vì bảo hộ cao kinh doanh trên thị trường nội địa thu lợi nhiều hơn xuất khẩu và giảm được rủi ro khi thị trường thế giới thay đổi.


- Đơn giản hoá thủ tục hải quan, thực hiện các hiệp định quốc tế về hải quan. Thực thi Hiệp định về trị giá tính thuế hải quan. Nên bỏ giá tính thuế tối thiểu do làm mất tính liên tục cho các giao dịch và nhiều khi giá này lại cao hơn nhiều so với mức giá trên thị trường. Trị giá tính thuế theo cam kết quốc tế là trị giá giao dịch (giá trị đã thanh toán hoặc thanh toán). Ngoài ra, nước ta nên ban hành nghị định về xuất xứ hàng hóa do hiện nay vẫn chưa có quy định luật pháp và thẩm định chứng nhận xuất xứ hàng hóa do các nước khác cấp. 


- Cần phải quan tâm đúng mức hơn hoạt động và hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đảm bảo các cơ chế tài chính thích hợp cho cơ quan xúc tiến thương mại; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại đặc biệt là hoạt động nghiên cứu thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại ở cấp chính phủ, phát triển thương mại điện tử để giảm chi phí tiếp thị.


3.4.2. Chính sách quản lý nhập khẩu


Trong điều kiện nhập siêu gia tăng, kiểm soát và hạn chế NK là một trong những biện pháp có ý nghĩa để cải thiện CCTM. Tuy nhiên, như phân tích ở trên, mức độ nhập siêu của ta hiện nay vẫn trong vòng kiểm soát, chưa ảnh hưởng lớn đến cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Hơn nữa, mức độ nhập theo mục tiêu chiến lược còn thấp so với mức độ NK cho phép. Do đó, các biện pháp hạn chế NK thái quá sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, thực hiện các cam kết hội nhập. Chính vì vậy, biện pháp chủ yếu là kiểm soát NK, hoàn thiện chính sách NK để khuyến khích NK cạnh tranh nhằm đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng XK và hàng sản xuất thay thế NK. Đây có thể coi là định hướng chiến lược đối với NK trong những năm tới.


Một số biện pháp để kiểm soát NK góp phần làm lành mạnh hoá CCTM cần thực hiện là:


- Ưu tiên NK công nghệ tiến tiến, công nghệ nguồn, NK bằng sáng chế phát minh về để ứng dụng, tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và phối hợp nghiên cứu triển khai. Xây dựng trung tâm công nghệ cao thu hút đầu tư nước ngoài của các công ty đa quốc gia để từng bước rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các nước trong khu vực. Chính phủ phải sớm nghiên cứu và đưa ra chính sách ưu đãi thuế đặc biệt cho loại hình này.

- Đa dạng hoá thị trường NK, hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào một số thị trường. Trước mắt cần có giải pháp để điều chỉnh một số thị trường nhập siêu trong khu vực Châu á. Giải pháp chủ đạo là đẩy mạnh XK vào các thị trường này. Mở rộng XK từ các thị trường xuất siêu như EU, Hoa Kỳ để tranh thủ công nghệ nguồn.


- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ để từng bước hạn chế NK nguyên vật liệu, phụ kiện.


- Tăng cường kiểm soát NK. Trước hết là ngăn chặn việc nhập lậu hàng từ các nước ASEAN và Trung Quốc để bảo vệ hàng sản xuất trong nước.


- Hoàn thiện và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đối với công nghệ NK để hạn chế NK công nghệ lạc hậu, công nghệ cũ. Tích cực hợp tác khu vực nhằm hài hoà hoá tiêu chuẩn. Cần tăng cường bảo hộ NK hàng hóa theo tiêu chuẩn và kỹ thuật (được WTO thừa nhận) nhằm hạn chế máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu có tác động không nhỏ đến hiệu quả vay nợ nước ngoài và tính cạnh tranh ngành và sản phẩm hàng hóa Việt Nam;


- Đơn giản hơn nữa thủ tục cấp giấy phép NK, bao gồm cả giấy phép quản lý bởi các cơ quan chuyên ngành, mở rộng hơn nữa trên thực tế đối tượng cho phép tham gia XNK hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân và cá nhân kinh doanh. Việc cấp giấy phép (tự động và không tự động) có thể chuyển thành thuế và phân thành nhóm: (1) bỏ giấy phép mà không nâng thuế và (2) bỏ giấy phép và nâng thuế;


- Từng bước đơn giản hoá hệ thống thuế quan; thuế quan hóa các biện pháp phi thuế quan, đặc biệt là những biện pháp cấm nhập bất cập và quota thuần túy chỉ mang tính chất bảo hộ; 


- Sớm công bố danh mục hàng hoá dự kiến cấm XNK theo hạn ngạch bằng giấy phép không tự động và danh mục hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành để doanh nghiệp XK chủ động hoạch định chiến l​ược và kế hoạch kinh doanh.


- Nghiên cứu xây dựng lộ trình cắt giảm thuế quan NK đối với các nhóm hàng hiện nay đang có tỷ trọng kim ngạch lớn như bột giấy, linh kiện điện tử, xăng dầu, phân bón, hoá chất… để thực hiện cam kết hội nhập và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào các ngành này. 

3.4.3. Cải thiện môi trường đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


- Bố trí hợp lý vốn đầu tư: Việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư phải gắn với quá trình hội nhập KTQT, với tổng thể chiến l​ược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cần dựa trên việc phân tích, xác định các ngành nghề, sản phẩm có khả năng cạnh tranh vào thời điểm hiện tại và trọng tương lai để định hư​ớng và khuyến khích phát triển mạnh. Cơ cấu đầu t​ư hợp lý trư​ớc hết phải đư​ợc xây dựng dựa trên cơ cấu lợi thế so sánh của đất nư​ớc, của địa phương, gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch lãnh thổ, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thống nhất giữa các khu vực và các ngành trên địa bàn.


Trong bố trí đầu tư​, xây dựng cần chọn thứ tự ​ưu tiên phù hợp với điều kiện của từng thời kỳ. ở giai đoạn đầu, khi kinh tế còn kém phát triển, lao động xã hội dư​ thừa, khả năng vốn có hạn trong khi phải phát triển công nghiệp, xây dựng nông thôn, bên cạnh một số công trình công nghiệp nặng, công trình quy mô lớn có chọn lọc, có hiệu quả, phải hết sức coi trọng những ngành và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đ​ược trang bị hiện đại, có công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm có chất lư​ợng cao, tiêu thụ đ​ược và thu hồi đ​ược vốn, trả đ​ược nợ.


Khắc phục những hạn chế đầu t​ư vào những công trình nhiều vốn hơn là cần nhiều lao động, đầu t​ư vào những sản phẩm mà cung đã v​ượt cầu, vào những sản phẩm thay thế hàng NK.


Xã hội hoá đầu tư​ thông qua hình thành các dự án đầu t​ư Nhà nư​ớc hoặc t​ư nhân lớn và kêu gọi cổ phần đầu tư​ từ tất cả những đối tác có khả năng và nhu cầu đầu tư​. Khuyến khích BOT bằng nguồn vốn trong nư​ớc.


Trong quá trình xây dựng cơ cấu đầu t​ư hợp lý phải coi trọng các yếu tố thị trường. Mở rộng phạm vi đầu tư​ do các tổ chức sản xuất kinh doanh lựa chọn trên cơ sở định hư​ớng của Nhà n​ước và thực tiễn vận động của thị trường. Các dự án nên tập trung làm tốt khâu nghiên cứu thị trư​ờng. Các cơ quan quản lý nhà n​ước trong lĩnh vực đầu t​ư không nên can thiệp quá sâu vào hoạt động đầu t​ư cụ thể mà tập trung sức làm tốt việc dự báo, cung cấp thông tin kinh tế, định hư​ớng đầu t​ư, kiểm tra công tác quản lý đầu t​ư ở cơ sở.


Vốn đầu t​ư từ NSNN nên tập trung vào kết cấu hạ tầng sản xuất. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, cần đầu t​ư vào khâu tạo giống, NK giống mới năng suất cao... Đầu t​ư vào những ngành mà Trung Quốc và ASEAN không có ​ưu thế, ​ưu thế thấp hoặc giảm dần.


Với những doanh nghiệp mà Nhà n​ước đang nắm quyền sở hữu, cần mở rộng quyền quyết định cho Hội đồng quản trị và giám đốc về phư​ơng hư​ớng phát triển, đầu tư​, nhân sự và tác nghiệp kinh doanh... trên cơ sở quy định trách nhiệm và chế tài cụ thể. Giảm dần và tiến tới chấm dứt cấp tín dụng ​ưu đãi cho doanh nghiệp từ nguồn ngân sách hoặc thông qua ngân hàng.

- Các chính sách khuyến khích đầu tư cần ưu tiên cho việc xoá bỏ các hạn chế thương mại làm tăng giá các tư liệu sản xuất; tăng các biện pháp trợ cấp cho đầu tư sản xuất được áp dụng theo nguyên tắc không phân biệt đối xử; đơn giản hoá chế độ khuyến khích đầu tư theo hướng làm rõ các mục tiêu, công khai hoá và giảm bớt thủ tục hành chính; chú ý hơn đến đầu tư sản xuất các ngành hàng phục vụ cho tiêu dùng trong nước và XK; đa dạng hoá cơ cấu nền kinh tế; đầu tư nhà nước vào cơ sở hạ tầng, thuỷ lợi, cảng và các ngành sản xuất tư liệu sản xuất có tác dụng khuyến khích đầu tư tư nhân; kết hợp tốt giữa các biện pháp tăng cường XK với thay thế NK ở một số lĩnh vực nhất định.


- Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Xem đây là một trong những biện pháp then chốt để nâng cao trình độ công nghệ và tạo sức ép cải thiện chất lượng lao động, quản lý ở nước ta. Mở rộng hình thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trước hết là bỏ các hạn chế về hình thức đầu tư đối với dự án trong ngành sản xuất chế tạo hoặc có tỷ lệ XK sản phẩm cao, những hạn chế về vốn góp và huy động vốn. Cụ thể hoá và thu hẹp các lĩnh vực không cấp giấy phép đầu tư và cấp phép đầu tư có điều kiện. Thay thế các yêu cầu XK, nội địa hoá, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước bằng những công cụ và biện pháp thích hợp.


- Tăng cường tổ chức hoạt động xúc tiến và cung cấp dịch vụ đầu tư. Nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh chính sách đối với đầu tư ra nước ngoài về thủ tục cấp phép, chuyển vốn, nhân sự, chế độ thuế và báo cáo. Điều chỉnh đầu tư nhà nước, sửa đổi và bổ sung quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, địa phương. 


- Giảm đầu tư từ Ngân sách nhà nước vào kinh doanh, trước hết là những ngành đã dư thừa công suất. Chưa đầu tư vào sản phẩm không có năng lực cạnh tranh, không có thị trường tiêu thụ, năng lực sản xuất của các khu vực kinh tế khác đã đủ lớn.


- Cần có các quy định và cơ chế kiểm tra, giám sát chống thất thoát đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản. 


3.4.4. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ 

Như đã phân tích trong chương II, mặc dầu trong cơ cấu NK của Việt Nam, tỷ lệ giá trị NK tư liệu sản xuất rất cao (trên 90%). Tuy nhiên tỷ trọng NK là nguyên vật liệu, phụ liệu cho sản xuất trong nước và XK còn rất lớn, chiếm đến hơn 60% và trong 10 năm trở lại đây không có sự thay đổi đáng kể. Hiện nay, ngành dệt mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu trong nước, còn lại phải NK, đầu vào NK của ngành giày dép chiếm tới 80% giá thành, chi phí bột giấy chiếm 65-70% giá thành. Năm 2004, 3 mặt hàng xăng dầu, thép và phôi thép chiếm tới 36,9% tổng kim ngạch NK. Trong các ngành công nghiệp chế tạo khác như ô tô, xe máy, điện, điện tử, hoá chất… vấn đề nguyên, phụ liệu cũng hết sức bức xúc. Các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này đang lo ngại vì thiếu các ngành công nghiệp phụ trợ, khả năng cạnh tranh của họ khó có thể được cải thiện. Như vậy, có thể nói ngành công nghiệp phụ trợ của ta còn chưa phát triển đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước và sản xuất XK. Trong xu thế tăng giá các nguyên liệu đầu vào do kinh tế thế giới phục hồi và tăng trưởng nóng của Trung Quốc, sự phụ thuộc nguyên nhiên liệu nước ngoài sẽ làm biến động giá cả gây tình trạng lạm phát, giảm khả năng cạnh tranh của hàng trong nước và XK, giảm sức thu hút FDI và gây tình trạng thâm hụt CCTM. Chính vì vậy, việc xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để hạn chế NK nguyên liệu và sản phẩm trung gian nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng sản xuất trong nước, đồng thời phục vụ hiệu quả cho các ngành sản xuất XK, hạn chế nhập siêu là hết sức cấp bách. Một số biện pháp cần thực hiện:


- Nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, trước mắt tập trung vào việc đáp ứng đầu vào cho các ngành sản xuất có tỷ trọng XK cao như dệt may, da giày, điện tử. Từng bước phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành chế tạo như ô tô, xe máy, công nghệ phần mÒn…


- Điều chỉnh chính sách thuế để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. Hiện nay ta chưa có chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích DN sử dụng phụ liệu sản xuất trong nước, thuế NK những mặt hàng này (để tái xuất) bằng 0%. Nhưng các DN sử dụng nguyên vật liệu sản xuất trong nước để may hàng XK chẳng những không được hưởng ưu đãi mà còn bị đóng thuế giá trị gia tăng đầu vào. Tuy được hoàn trả nhưng phải làm nhiều thủ tục. 


- Từng bước cắt giảm bảo hộ đối với các mặt hàng nguyên nhiên liệu sản xuất trong nước để đưa các doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh, thích ứng với môi trường tự do hoá đang ngày càng mở rộng.


- Việt Nam phải đưa ra được một tầm nhìn rõ ràng và cụ thể về phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ khiến các nhà đầu tư yên tâm làm ăn. Đồng thời tạo mối liên kết chuyển giao công nghệ giữa các công ty FDI với các doanh nghiệp trong nước (quốc doanh và tư nhân) tạo điều kiện cho công nghiệp phụ trợ phát triển. Trước mắt, cần có chính sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp phụ trợ như giảm thuế NK máy móc, miễn thuế doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Vấn đề này có thể học thêm kinh nghiệm của Thái Lan.

- Để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, Chính phủ cần cho quy hoạch tổng thể phát triển từng ngành, với lộ trình và chính sách ổn định lâu dài. Chính sách thuế cần hướng đến ưu đãi cho những DN sản xuất hàng phụ trợ, sử dụng nguyên phụ liệu trong nước làm ra để gia công hàng XK. Quy hoạch đầu tư cần hướng DN sản xuất chuyên môn hóa những mặt hàng phụ trợ để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và tránh đầu tư chồng chéo.


3.4.5. Chính sách tỷ giá hối đoái


Quan điểm về lựa chọn tỷ giá hối đoái. Hiện nay ở nước ta có hai quan điểm khác nhau về lựa chọn tỷ giá hối đoái. Một quan điểm cho rằng nên thực hiện chính sách tỷ giá cố định. Bởi vì chỉ có cố định tỷ giá mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định được chi phí sản xuất, giảm tính bất định trong giao dịch quốc tế. Điều này có tác dụng khuyến khích sản xuất trong nước và thương mại quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, kiềm chế được lạm phát và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Quan điểm ngược lại cho rằng, cần phải thả nổi tỷ giá hối đoái, do chế độ này có ưu điểm là tỷ giá luôn luôn gắn với quan hệ cung cầu và thích hợp với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập KTQT hiện nay.


Tuy nhiên, trong điều kiện mở cửa và hội nhập hiện nay của Việt Nam, việc theo đuổi chế độ tỷ giá cố định, thoát ly sự nhạy bén của thị trường sẽ dẫn đến các vấn đề sau:


+ Nếu tỷ lệ lạm phát trong nước cao hơn thế giới, Việt Nam sẽ mất dần khả năng cạnh tranh trên các thị trường XK, gây tổn thất cho cán cân thanh toán và ảnh hưởng xấu đến sản xuất trong nước.


+ Để bảo vệ tỷ giá cố định, chính phủ thường phải sử dụng các công cụ hạn chế NK như thuế quan, phi thuế quan và hạn chế các luồng vốn luân chuyển quốc tế nhằm kiềm chế thâm hụt cán cân thanh toán. Điều này sẽ cản trở quá trình đẩy mạnh hội nhập, hạn chế luồng NK mà hiện nay nước ta đang cần thiết để thực hiện CNH.


Mặt khác, áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi là phù hợp với xu thế toàn cầu hoá kinh tế, nhưng đối với Việt Nam, một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi, mức độ hội nhập còn thấp, các công cụ thị trường chưa phát triển, hệ thống ngân hàng còn yếu kém, thị trường ngoại hối đang trong giai đoạn hình thành, dự trữ ngoại tệ còn thấp, nợ nước ngoài đang ở mức cao và có xu hướng gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh XNK chưa thích ứng linh hoạt với sự biến động của thị trường. Trong điều kiện như vậy, một chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn sẽ dễ gây rủi ro cho nền kinh tế.


Tất cả những lý do nêu trên, trong thời gian tới, Việt Nam vẫn cần thực hiện một chính sách tỷ giá thả nổi có sự điều tiết của Nhà nước. Điều đó có nghĩa là một tỷ giá hối đoái về cơ bản phải do thị trường quyết định nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn phải can thiệp khi cần thiết nhằm hạn chế những biến động quá nhanh của TGHĐ.


Như vậy, trong thời gian tới, chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam cần được điều chỉnh linh hoạt theo hướng thị trường hơn, nhưng Nhà nước vẫn cần can thiệp vào thị trường hối đoái khi cần thiết nhằm hạn chế những biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái. Trước mắt, Nhà nước có thể điều chỉnh TGHĐ theo hướng giảm nhẹ giá đồng Việt Nam nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh quốc tế của hàng Việt Nam trong khi vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trong điều kiện lạm phát có xu hướng gia tăng do giá một số mặt hàng tăng mạnh như xăng dầu, sắt thép xi măng…, đồng đô la có xu hướng tăng giá, do đó cần hết sức thận trọng khi điều chỉnh tỷ giá hối đoái, phá giá đồng tiền Việt Nam. Và như phân tích ở chương II, việc phá giá mạnh đồng tiền Việt Nam là không cần thiết. Tuy vậy, cũng không nên giữ giá đồng nội tệ quá lâu và quá phụ thuộc vào đồng USD. Trường hợp của Thái Lan trong khủng hoảng tài chính châu ¸ (1997-1998) cho thấy điều này.

Một số giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu lực quản lý tỷ giá hối đoái ở nước ta trong thời gian tới là từng bước thực hiện chế độ lưu hành duy nhất VNĐ trên lãnh thổ Việt Nam và tạo điều kiện để tiền Việt Nam chuyển đổi được; hoàn thiện hệ thống thị trường hối đoái; có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tỷ giá hối đoái với các chính sách kinh tế vĩ mô khác.


3.4.6. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế


Hội nhập KTQT, đặc biệt là gia nhập WTO, xét cả về lý thuyết và kinh nghiệm thực tế, đem lại nhiều lợi ích rất to lớn. Việc cắt giảm các hàng rào thuế quan và phi thuế quan giúp loại bỏ những sai lệch trong phân bổ các nguồn lực, làm cho nền kinh tế vận hành có hiệu quả hơn. Tự do hóa thương mại còn góp phần đẩy nhanh tiến bộ công nghệ, thúc đẩy tăng năng suất thông qua cạnh tranh, mở rộng các thị trường tiềm năng và XK, góp phần duy trì tăng trưởng bền vững. Hội nhập (gia nhập WTO) tạo cơ hội để nước ta cải thiện vị thế của mình, giảm bớt các bất lợi về vị thế đàm phán trong tranh chấp thương mại. Hơn nữa, phúc lợi xã hội tăng do người dân được tiếp cận, tiêu dùng các hàng hoá và dịch vụ với chủng loại đa dạng, chất lượng tốt hơn và giá rẻ hơn. Hội nhập kinh tế toàn cầu đòi hỏi các nước, nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam, phải đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế. Đây là tác động có ý nghĩa nhất đối với các nước đang trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường. Trung Quốc coi việc trở thành thành viên WTO là nhân tố thúc đẩy một làn sóng mới về cải cách thể chế. 


Một số giải pháp cụ thể:


- Tích cực tiến hành đàm phán để gia nhập WTO (WTO) theo các phương án và lộ trình hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh của nước ta là một nước đang phát triển ở trình độ thấp và đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế. Gắn kết quá trình đàm phán với quá trình đổi mới mọi mặt hoạt động kinh tế ở trong nước.



- Tích cực thực hiện các cam kết khu vực và song phương, đặc biệt là thực hiện CEPT/AFTA, ACFTA, BTA Việt-Mỹ.


- Xây dựng Chiến lược tổng thể về hội nhập với một lộ trình cụ thể để các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp khẩn trương sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho hội nhập có hiệu quả. 


- Tăng cường năng lực và sự phối hợp của Bộ/ngành trong tiến trình hội nhập KTQT. Trước hết là tăng cường năng lực điều phối hoạt động Hội nhập KTQT ở cấp quốc gia. 


- Tăng cường năng lực thực hiện hội nhập KTQT của các bộ, ngành. Hình thành đầu mối thực thi hội nhập KTQT của các bộ, ngành. 


- Nâng cao năng lực cho đội ngũ những người thực hiện hoạt động Hội nhập KTQT. Trước hết là nhóm chuyên gia cao cấp trong UBQG về HTKT quốc tế và đoàn đàm phán của Chính phủ; những chuyên gia ở các đầu mối chỉ đạo thực thi HNKT quốc tế của bộ, ngành và mạng lưới của UBQG về HTKT quốc tế; những người trực tiếp thực thi hoạt động HNKT quốc tế ở các bộ, ngành và tại các DN và các tổ chức kinh tế khác; đội ngũ đảng viên và các nhà tư vấn về HNKT quốc tế như các giảng viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia của các Bộ, Ngành.


- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính cho hoạt động HNKT quốc tế. Trước hết cần tạo điều kiện làm việc cho các nhóm chuyên gia về HNKT quốc tế. Đặc biệt cần trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng, thư viện và các cơ sở dữ liệu. Mở rộng nguồn tài chính cho hoạt động HNKT quốc tế thông qua ngân sách và các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế.


- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp về lợi ích và thách thức của hội nhập KTQT. 


- Chuẩn bị đối phó với những thay đổi với những tác động bất lợi của TCH trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp như giá nguyên vật liệu tăng, các rào cản phi thuế quan ngày càng tinh vi và thay đổi khó lường…


3.4.7. Một số giải pháp khác


- Năng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài, hạn chế vay thương mại để NK hàng tiêu dùng và hàng xa xỉ, nâng cao hiệu quả của các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài ODA, phát hành trái phiếu chính phủ ra nước ngoài thu hút kiều hối.


- Đẩy mạnh XK dịch vụ để giảm sức ép đối với thâm hụt CCTM hàng hoá và có thể mở rộng hơn NK cạnh tranh.


- Tranh thủ các nguồn tài trợ nước ngoài và có chính sách thu hút lâu dài kiều hối để tài trợ cho thâm hụt CCTM.


- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế thị trường như là một điều kiện tiên quyết đối với việc thực hiện CNH, HĐH đồng thời làm cho thể chế kinh tế minh bạch hơn, năng động hơn, hạn chế được những tệ nạn tiêu cực như tham nhũng, gian lận thương mại. Đây là những yếu tố tích cực để cải thiện CCTM.

- Tăng cường sự phối hợp chính sách và điều tiết cán cân thương mại thống nhất từ trung ương đến địa phương. 


Kết luận và Kiến nghị


Điều chỉnh CCTM có vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập KTQT đang diễn ra sâu rộng và phức tạp như hiện nay, việc điều chỉnh CCTM có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh CNH và hội nhập KTQT. Hướng điều chỉnh là làm thế nào để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá XK và thay thế NK mà không làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô như nợ nước ngoài, biến động giá cả và thực hiện các cam kết hội nhập KTQT.


Từ nghiên cứu CCTM về cả cơ sở lý thuyết và phân tích thực tiễn ở Việt Nam trong những năm qua, có thể đưa ra một số kết luận sau đây:


1. CCTM thể hiện mức độ ổn định của các chỉ số kinh tế vĩ mô như sức chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai, nợ nước ngoài, sức cạnh tranh của nền kinh tế, chính sách tỷ giá hối đoái, tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư, mức độ tự do hoá thương mại và các phương thức thực hiện CNH.


2. Điều tiết CCTM trong dài hạn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế bền vững phải sử dụng đồng bộ các biện pháp thương mại, đầu tư, tỷ giá hối đoái, quản lý nợ nước ngoài và các biện pháp khác.


3. Thâm hụt CCTM nước ta trong giai đoạn 1990-2004 ở trong giới hạn cho phép nếu xét theo các chỉ số như nợ trên XK, nợ trên GDP, tỷ lệ tăng trưởng XK và tỷ lệ tăng trưởng XK, tỷ lệ giữa mức độ tăng XK và lãi suất trả nợ. Mức NK trong giai đoạn này (trừ năm 1995, 1996, 2004) có thể điều chỉnh ở mức cao hơn mức thực tế mà vẫn đảm bảo ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô. Việc kiểm soát quá mức NK trong thời kỳ này là không hợp lý.


4. Tình trạng thâm hụt CCTM nước ta trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây cho thấy khả năng cạnh tranh thấp của hàng sản xuất thay thế NK và hàng XK. Chúng ta mới khai thác được lợi thế so sánh sẵn có (tự nhiên, lao động) chứ chưa khai thác được lợi thế cạnh tranh động do quá trình hội nhập kinh tế mang lại. Điều này thể hiện ở tỷ trọng XK hàng chế biến thấp và chậm được cải thiện, tỷ trọng NK nguyên vật liệu cao. Định hướng phát triển công nghiệp theo hướng XK chưa được quán triệt. CCTM của ta chưa thể hiện rõ nét xu hướng CNH, HĐH.

5. Dựa vào mô hình phân tích động nợ của Jaime de Pine có thể dự báo về khả năng chịu đựng của CCTM nước ta đến năm 2010. Phân tích của chúng tôi cho thấy có thể điều chỉnh mức NK cao hơn theo mục tiêu của chiến lược XNK nước ta thời kỳ 2001-2010 mà vẫn đảm bảo được các điều kiện ổn định kinh tế vĩ mô. Một CCTM thâm hụt trong giới hạn cho phép sẽ khuyến khích NK cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng của XK.


6. Để cải thiện CCTM trong dài hạn biện pháp chủ đạo là phát triển XK. Mọi cố gắng hạn chế NK sẽ không hiệu quả khi NK đang ở mức độ cho phép. Hạn chế NK sẽ làm hạn chế tăng trưởng trong bối cảnh nước ta đang cần khai thác lợi thế cạnh tranh của quá trình hội nhập KTQT. Vấn đề là NK phải thúc đẩy tăng năng suất TFP, thức đẩy phát triển công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh và chuyển dịch cơ cấu hàng XK và thay thế NK. 


7. Tích cực hội nhập kinh tế, giảm và xoá bỏ các rào cản thương mại sẽ thúc đẩy cạnh tranh của hàng sản xuất thay thế NK và XK. Càng bảo hộ, càng khó tận dụng được lợi thế cạnh tranh động do quá trình hội nhập mang lại.


8. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ là một trong những biện pháp quan trọng để giảm NK nguyên vật liệu và phụ kiện, nâng cao sức cạnh tranh của hàng XK đồng thời tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài.


9. Chưa thấy có mối quan hệ của việc phá giá đồng Việt Nam đối với việc cải thiện CCTM. Do đó phải cân nhắc khi phá giá đồng nội tệ. Trong điều kiện nợ nước ngoài ở mức cao, giá cả thế giới biến động mạnh, độ co giãn của các mặt hàng XK và NK thấp, phá giá đồng nội tệ sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng như gia tăng nợ nước ngoài, lạm phát, … Tuy nhiên, đồng Việt Nam đang có xu hướng bị sức ép phá giá. Do vậy, cùng với quá trình tự do hoá tỷ giá hối đoái, từng bước điều chỉnh tỷ giá VND theo hướng sát với giá thị trường để tránh tình trạng phá giá đột ngột khi tình hình kinh té tài chính có biến động lớn.


10. Kết hợp chính sách trong việc điều chỉnh CCTM (tài chính, đầu tư, quản lý nợ) là hết sức cần thiết. Giải pháp thương mại tự nó không thể cải thiện CCTM trong dài hạn.


11. Cần có nghiên cứu để tính toán lại các mục tiêu về tăng trưởng XNK đảm bảo khai thác các lợi thế của mở cửa hội nhập. Cụ thể là điều chỉnh mức NK cho phép so với mục tiêu.


CCTM chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như chính sách thương mại, chính sách đầu tư, chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách tiêu dùng... Do đó, phạm vi nghiên cứu của đề tài rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Đây là một đề tài rất khó. Trong khuôn khổ một đề tài cấp bộ bị hạn chế bởi thời gian và kinh phí, chúng tôi chỉ cố gắng đưa ra và giải quyết một số vấn đề mang tính lý thuyết, gợi mở hướng nghiên cứu và thử đưa ra dự báo xu hướng vận động của CCTM theo một mô hình mang tính thử nghiệm. Để có một cách nhìn tổng thể về xu hướng biến động CCTT trong điều kiện CNH và hội nhập KTQT cần có những nghiên cứu tiếp theo. Ban chủ nhiệm đề tài xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu này và mong nhận được các ý kiến đóng góp để đề tài được tiếp tục hoàn thiện.


Ban chủ nhiệm đề tài

Phần phụ lục


Phụ lục 1: Cán cân thanh toán của Hàn Quốc giai đoạn 1962 – 1995 


Đơn vị: triệu USD


		

		1962

		1965

		1975

		1980

		1990

		1995



		CCTM

		-335

		-241

		-1.671

		-4.384

		-2.003

		-4.749



		 XK

		55

		175

		5.003

		17.214

		63.124

		123.242



		 NK

		390

		416

		6.674

		21.598

		65.127

		127.991



		Cán cân dịch vụ (2)

		43

		46

		-442

		-1.386

		452

		-3.511



		 Thu 

		108

		114

		881

		5.363

		14.267

		29.899



		 Chi

		65

		68

		1.323

		6.749

		14.719

		33.410



		Chuyển khoản (ròng) (3)

		236

		203

		227

		449

		274

		556



		Tài khoản hiện có (4)
(4 = 1+2+3)

		-56

		9

		-1.887

		-5.321

		-2.179

		-8.816



		Vốn dài hạn (ròng) (5)

		8

		37

		1.178

		1.857

		547

		7.903



		Cán cân cơ bản (4+5) (6)

		-48

		46

		-709

		-3.464

		-1.632

		-913



		Vốn ngắn hạn (ròng) (7)

		-7

		-23

		680

		1.944

		3.334

		5.631



		Sai số (8)

		-2

		-2

		-122

		-370

		-1.976

		-1.639



		Cân bằng chung (6+7+8)

		-57

		21

		-151

		1.890

		-274

		3.079



		Dự trữ ngoại tệ

		167

		138

		1.550

		6.571

		14.822

		32.712



		Tỷ giá hối đoái, Won/USD

		130

		272

		484

		660

		716

		775






Nguồn: Ngân hàng Hàn Quốc, Niêm giám thống kê kinh tế, các năm và Cục thống kê Quốc gia Hàn Quốc, Thống kê cơ bản về kinh tế Hàn Quốc và Niêm giám thống kê Hàn Quốc


Phụ lục 2: Cán cân thanh toán của Thái Lan giai đoạn 1981 - 2002










Đơn vị: Tr.USD.


		

		1981

		1985

		1990

		1995

		1999

		2000

		2001

		2002



		CCTM

		-2030

		-1333

		-6612

		-7693

		14025

		11708

		8552

		9074



		 XK

		6902

		7077

		22881

		55731

		56801

		67889

		63070

		66092



		 NK

		8932

		8410

		29493

		63424

		42776

		56181

		54518

		57018



		Dịch vụ và chuyển khoản

		-708

		-358

		-738

		-6028

		-1912

		-2965

		-2946

		-2669



		 Thu 

		2352

		3165

		8486

		18664

		17749

		18103

		16859

		18745



		 Chi

		3060

		3523

		9224

		24692

		19661

		21068

		19805

		21414



		Tài khoản hiện có 

		-2569

		-1525

		-7136

		-13206

		12466

		9328

		6236

		7631



		Vốn dài hạn (ròng)

		2020

		1326

		793

		4975

		1394

		-4968

		-5373

		-1405



		Vốn ngắn hạn (ròng) 

		120

		227

		4489

		11758

		-14938

		-7953

		-2146

		-1765



		Sai số 

		143

		133

		1182

		-1479

		26

		-684

		165

		1113



		Cân bằng chung 

		46

		-72

		3790

		7236

		4584

		-1617

		1317

		4234



		Dự trữ ngoại tệ

		-70

		72

		-3790

		-7236

		-4584

		1617

		-1317

		-4234





Nguồn: Ngân hàng TW Thái Lan


Phụ lục 3: Kim ngạch XNK của Trung Quốc 
giai đoạn 1978 – 2003










Đơn vị: tỷ USD


		Năm

		XK

		NK

		CCTM

		XK/ GDP (%)

		NK/ GDP (%)



		1978

		9,8

		10,9

		-1,1

		4

		4,5



		1980

		18,1

		20,0

		-1,9

		6

		12,7



		1985

		25,1

		38,2

		-13,1

		8,2

		12,5



		1990

		51,5

		42,4

		9,1

		13,3

		10,9



		1995

		128,1

		110,1

		18,0

		18,3

		15,7



		1999

		194,7

		158,7

		36,0

		19,6

		16,0



		2000

		249,1

		214,7

		34,5

		23,1

		19,9



		2001

		266,1

		232,1

		34,0

		22,6

		19,7



		2002

		325,7

		281,5

		44,2

		25,6

		22,2



		2003

		438,3

		393,6

		44,7

		31,0

		27,9





Nguồn: Bộ Thương mại Trung Quốc


Phụ lục 4: Kim ngạch XNK và CCTM Việt Nam thời kỳ 1991-2004


		Năm

		Kim ngạch XK 
(tr. USD)

		Tốc độ tăng XK (%)

		Kim ngạch NK 
(tr. USD)

		Tốc độ tăng NK (%)

		CCTM 
(tr. USD)

		Tổng GDP
(tr. USD)

		Tổng kim ngạch XNK/GDP (%)



		1991

		2.087

		-13,2

		2.338

		-15,1

		-251

		15.620

		28,33



		1992

		2.580

		23,7

		2.540

		8,7

		40

		16.970

		30,17



		1993

		2.985

		15,7

		3.924

		54,4

		-939

		18.340

		37,67



		1994

		4.054

		35,8

		5.825

		48,5

		-1.771

		19.960

		49,49



		1995

		5.449

		34,4

		8.155

		40

		-2.706

		21.850

		62,26



		1996

		7.255

		33,2

		11.143

		36,6

		-3.888

		23.880

		77,04



		1997

		9.185

		26,6

		11.592

		4

		-2.407

		25.840

		80,41



		1998

		9.360

		1,9

		11.499

		-0,8

		-2.139

		27.340

		76,29



		1999

		11.541

		23,3

		11.742

		2,1

		-201

		28.650

		81,27



		2000

		14.482

		25,5

		15.636

		33,2

		-1.154

		30.570

		98,52



		2001

		15.027

		3,8

		16.162

		3,4

		-1.135

		32.685

		95,53



		2002

		16.705

		11,2

		19.733

		21,8

		-3.028

		35,224

		104,26



		2003

		20.176

		20,8

		25.226

		27,8

		-5.050

		39,623

		121,14



		2004

		26.500

		28,9

		31.516

		24,9

		-5.116

		45.373

		142,49





Nguồn: Tổng cục Thống kê và Thời báo kinh tế Việt Nam 2004-2005


Phụ lục 5: Tỷ trọng các thị trường XK lớn của Việt Nam (%)


		

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		ASEAN

		13,79

		17,99

		20,44

		16,85

		17,4

		17,41

		14,46

		14,66

		14,52



		Trung Quốc

		4,7

		5,16

		4,7

		6,46

		10,61

		9.43

		8,94

		8,65

		10,37



		Đài Loan

		7,46

		8,5

		7,1

		5,9

		5,23

		5,36

		4,86

		3,71

		3.4



		Hồng Kông

		4,3

		5,14

		3,38

		2,0

		2,18

		2,11

		2,0

		1,85

		1,43



		Hàn Quốc

		7,72

		4,54

		2,45

		2,77

		2,18

		2,7

		2,79

		2,44

		2,27



		Nhật Bản

		21,4

		18,2

		16,18

		15,47

		18,13

		16,7

		14,6

		14,42

		13,2



		Hoa Kỳ

		2,8

		2,97

		5,0

		4,37

		5,06

		7,09

		14,49

		19,52

		18,83



		Australia

		0,89

		2,5

		5,0

		7,06

		8,8

		6,93

		7,95

		7,04

		6,87



		EU

		11,74

		17,5

		22,21

		21,79

		19,7

		19,98

		18,93

		19,09

		18,75



		Khác

		25,2

		17,5

		10,54

		17,33

		10,71

		12,29

		10,98

		8,62

		10,36





Nguồn: Ngân hàng Thế giới


Phụ lục 6: Tỷ trọng thị trường NK chính của Việt Nam 
giai đoạn 1996 – 2004 (%)


		

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		ASEAN

		26,07

		27,78

		29,08

		28,02

		28,45

		25,8

		24,15

		20,99

		24,3



		Trung Quốc

		2,95

		3,49

		4,48

		5,73

		8,96

		9,94

		10,93

		12,37

		13,94



		Đài Loan

		11,33

		12,8

		11,98

		13,34

		12,02

		12,43

		12,79

		11,56

		11,6



		Hồng Kông

		7,13

		5,17

		4,85

		4,3

		3,83

		3,33

		4,07

		3,93

		3,36



		Hàn Quốc

		15,98

		13,5

		12,35

		12,65

		11,2

		11,67

		11,55

		10,4

		10,41



		Nhật Bản

		11,3

		13

		12,88

		13,78

		14,7

		13,5

		12,68

		11,86

		11,11



		Hoa Kỳ

		2,2

		2,17

		2,82

		2,75

		2,32

		2,54

		2,32

		4,53

		3,53



		Australia

		1,19

		1,66

		2,2

		1,83

		1,88

		1,65

		1,45

		1,11

		1,43



		EU

		10,34

		11,51

		10,83

		9,32

		8,42

		9,32

		9,32

		9,79

		8,36



		Khác

		11,51

		8,92

		8,5

		8,28

		8,22

		9,82

		10,74

		13,46

		11,96





Nguồn: Tổng cục Thống kê


Phụ lục 7: Cơ cấu các nguồn vốn đầu tư phát triển (%)


		Năm

		Tổng số

		Khu vực trong nước

		Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài



		

		

		Tổng số

		Kinh tế Nhà nước

		Ngoài quốc doanh

		



		1991

		100,0

		85,7

		38,0

		47,7

		14,3



		1992

		100,0

		79,0

		35,1

		43,9

		21,0



		1993

		100,0

		70,8

		40,0

		30,8

		29,2



		1994

		100,0

		69,6

		38,3

		31,3

		30,4



		1995

		100,0

		67,7

		42,0

		25,7

		32,3



		1996

		100,0

		74,0

		49,1

		24,9

		26,0



		1997

		100,0

		72,0

		49,4

		22,6

		28,0



		1998

		100,0

		79,3

		55,5

		23,7

		20,7



		1999

		100,0

		82,7

		58,7

		24,0

		17,3



		2000

		100,0

		81,3

		57,5

		23,8

		18,7



		2001

		100,0

		81,6

		58,1

		23,5

		18,4



		2002

		100,0

		81,5

		56,2

		25,3

		18,0



		2003

		100,0

		82,5

		56,0

		26,5

		17,5



		2004

		100,0

		82,9

		56,0

		26,9

		17,1





Nguồn: Tổng cục Thống kê

Phụ lục 8: Trị giá NK phân theo danh mục tiêu chuẩn
ngoại thương SITC


		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu USD



		 

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002



		Tổng trị giá

		8155.4

		11143.6

		11592.3

		11499.6

		11742.1

		15636.5

		16217.9

		19745.6



		A. Hàng thô hay mới sơ chế

		1914.5

		2145.6

		2136.5

		1982.8

		2264.5

		3527.6

		3686.1

		4200.6



		Tỷ trọng (%)

		23.5

		19.3

		18.4

		17.3

		19.3

		22.6

		22.7

		21.3



		Lương thực, thực phẩm và động vật sống

		379.9

		408.5

		430.3

		461.7

		505.9

		626.5

		834.2

		939.2



		Tỷ trọng (%)

		4.7

		3.7

		3.7

		4.0

		4.3

		4.0

		5.1

		4.8



		Đồ uống và thuốc lá

		80.9

		43.1

		83.2

		122.1

		85.7

		102.8

		108.4

		149.3



		Tỷ trọng (%)

		1.0

		0.4

		0.7

		1.1

		0.7

		0.7

		0.7

		0.8



		NVL dạng thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu

		456.9

		407.3

		369.7

		381.8

		452.8

		590.8

		690.1

		816.1



		Tỷ trọng (%)

		5.6

		3.7

		3.2

		3.3

		3.9

		3.8

		4.3

		4.1



		Nhiêu liệu, dầu mỡ nhờn và NVL liên quan

		901.6

		1238.0

		1194.5

		964.4

		1120.3

		2121.1

		1970.3

		2165.5



		Tỷ trọng (%)

		11.1

		11.1

		10.3

		8.4

		9.5

		13.6

		12.1

		11.0



		Dầu, mỡ, sáp động thực vật

		95.0

		48.6

		58.8

		52.9

		99.8

		86.5

		83.1

		130.6



		Tỷ trọng (%)

		1.2

		0.4

		0.5

		0.5

		0.8

		0.6

		0.5

		0.7



		B. Hàng chế biến hay đã tinh chế

		6240.9

		8973.1

		9428.6

		9512.0

		9470.5

		12101.2

		12531.8

		15531.8



		Tỷ trọng (%)

		76.5

		80.5

		81.3

		82.7

		80.6

		77.0

		77.3

		78.7



		Hoá chất và sản phẩm liên quan

		1285.2

		1814.6

		1948.5

		2153.8

		2040.4

		2401.7

		2490.0

		2932.6



		Tỷ trọng (%)

		15.8

		16.3

		16.8

		18.7

		17.4

		15.4

		15.4

		14.9



		Hàng chế biến chủ yếu phân theo loại NVL

		1511.8

		2389.2

		2676.2

		2379.9

		2736.0

		3402.2

		3729.4

		5414.8



		Tỷ trọng (%)

		18.5

		21.4

		23.1

		20.7

		23.3

		21.8

		23.0

		27.4



		Máy móc, phương tiện vận tải và phụ tùng

		2343.3

		3400.3

		3432.6

		3487.3

		3452.7

		4711.0

		4865.1

		5757.6



		Tỷ trọng (%)

		28.7

		30.5

		29.6

		30.3

		29.4

		30.1

		30.0

		29.2



		Hàng chế biến khác

		1100.6

		1369.1

		1371.3

		1491.1

		1241.3

		1586.4

		1447.3

		1426.8



		Tỷ trọng (%)

		13.5

		12.3

		11.8

		13

		10.6

		10.1

		8.9

		7.2



		Hàng hoá không thuộc các nhóm trên

		0.0

		24.9

		27.3

		4.8

		7.0

		7.7

		0.0

		13.1



		Tỷ trọng (%)

		0.0

		0.2

		0.2

		0.04

		0.1

		0.05

		0.0

		0.1





Nguồn: Tổng cục Thống kê


 Phụ lục 9: Mô hình phân tích động về nợ của Jaime de Pine


Mô hình động về nợ của Jaime de Pine được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm xác định xem mức NK cho phép của một nước có thể đảm bảo khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Do đó, có thể sử dụng để dự báo về khả năng chịu đựng của CCTM. Mục đích của mô hình này là chỉ ra chỉ số nợ trên XK và một tỷ lệ tăng trưởng NK và XK đảm bảo sức chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Chỉ số nợ trên XK được tính bằng công thức: 



dt = at.d0 + b.v0.
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 (chỉ số giữa lãi suất trên tăng trưởng XK).
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 (chỉ số giữa tăng trưởng NK trên tăng trưởng XK).
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 (chỉ số giữa NK trên XK hay cán cân vãng lai không kể phần trả lãi năm gốc). 


Chỉ số nợ trên XK, dt được xác định bởi hai chỉ số: lãi suất trên tăng trưởng XK, a, và tăng trưởng XK trên tăng trưởng NK, b, hai biến số biết trước là chỉ số nợ trên XK, d0 và chỉ số NK trên XK hay cán cân vãng lai không kể phần trả lãi, v0. Tham số a và b xác định sự biến động của chỉ số nợ trong tương lai. Jaime De Pines (1989) cho rằng:”Nếu chỉ số nợ trên XK tăng lên vô hạn, thì điều này cho thấy cả nợ và thâm hụt cán cân thanh toán sẽ không có khả năng chịu đựng được. Trái lại, nếu chỉ số nợ có xu hướng giảm xuống, thì nợ sẽ có khả năng chịu đựng được và nước vay nợ có khả năng thanh toán nợ, nghĩa là nước vay nợ có khả năng trả nợ của mình”.



Hình sau có thể giúp giải thích rõ hơn điều trên. Trục tung biểu thị tốc độ tăng trưởng XK và trục hoành thể hiện mức lãi suất. Đường a =1 tập hợp tất cả các điểm mà tại đó tốc độ tăng trưởng bằng mức lãi suất. Đường b = 1 là quỹ tích các điểm có tốc độ tăng trưởng XK bằng tốc độ tăng trưởng NK. Đường a =1 và b =1 chia cung phần tư thứ nhất trong hình 2 thành 4 miền, ở miền 1 (a<1, b<1), tốc độ tăng trưởng XK cao hơn mức lãi suất và tốc độ tăng trưởng NK. Trong miền này, chỉ số nợ trên XK có xu hướng giảm xuống.


Mô hình động về nợ của Jaime de Pine















Ngược lại, ở miền 3 (a>1, b>1), chỉ số nợ trên XK sẽ bùng phát. Nếu như mọi nỗ lực điều chỉnh trước đây, v0 (chỉ số nợ NK trên xuất khấu ban đầu hay cán cân vãng lai không tính lãi suất ban đầu) nhỏ hơn1, thì chỉ số nợ trên XK có thể giảm trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng nhập khấu và mức lãi suất cao hơn mức độ XK, thì chỉ số nợ trên XK sẽ có xu hướng tăng, và cán cân vãng lai không tính lãi suất chắc chắn sẽ thâm hụt lớn hơn, do đó, mọi nỗ lực điều chỉnh trước đây, v​0, sẽ bị xoá bỏ. Mọi nỗ lực điều chỉnh trước đây, v0, chỉ có thể duy trì ảnh hưởng trong tương lai khi tốc độ tăng trưởng NK tương xứng với tốc độ tăng trưởng XK (b =1). Để cho điều này xảy ra, chỉ số NK trên XK cần phải thoả mãn bất đẳng thức sau:
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Tầm quan trọng của đẳng thức trên là chỉ rõ giá trị của chỉ số NK trên XK ban đầu để đảm bảo xu hướng chỉ số nợ trên XK giảm dần trong khi cho phép tốc độ tăng NK bằng tốc độ tăng XK. Từ đẳng thức trên có thể tìm được giới hạn trần tối đa của chỉ số. Bất kỳ chỉ số NK trên XK nào, vo thấp hơn giới hạn trần tối đa đều có thể cho rằng có sự hạn chế NK quá mức. Nói cách khác dựa vào bất đẳng thức trên, giá trị tới hạn vo có thể tính được và giá trị NK cho phép có thể tìm được
. 


Miền 2 (a>1; b<1) còn chưa thể rõ ngay vì các chỉ số bùng phát và ngược nhau trong miền này. Trong khi thu XK có xu hướng làm cho chỉ số nợ trên XK giảm, trả lãi vay nợ lại làm cho chỉ số này tăng lên. Nếu tốc độ tăng NK hạn chế đủ lớn so với tốc độ tăng XK, chỉ số nợ trên XK sẽ giảm thậm chí ngay cả khi mức lãi suất vượt quá nhịp tăng XK và chỉ số NK trên XK ban đầu lớn hơn 1. Điều này sẽ xảy ra nếu thoã mãn bất đẳng thức sau:


b < az(z-vo) trong đó z = do + 1/(1-a) 


Bất đẳng thức trên chỉ rõ giá trị của tham số b để đảm bảo khả năng chịu đựng của cán cân thanh toán.



   Trong miền 3 (a<1; b>1), chỉ số nợ trên XK có xu hướng tăng lên, và bất kỳ một nền kinh tế nào rơi vào trong miền này đều không có khả năng chịu đựng được nợ và thâm hụt cán cân vãng lai. Nguyên nhân là do với tốc độ tăng NK cao hơn tốc độ tăng NK cao hơn tốc đọ tăng XK, cán cân vãng lai không tính lãi suất sẽ thâm hụt nhiều hơn.


Phụ lục 10: Sự điều chỉnh quá mức NK hàng hoá và dịch vụ
giai đoạn 2001-2010


		Năm

		XK


(triệu USD)

		NK


(triệu USD)

		a

		b

		do

		vo

		vtới hạn

		NK cho phép
(triệu USD)

		Chênh lệch giữa NK cho phép và NK 
mục tiêu (triệu USD)



		2001

		20473

		21655

		0.91

		0.99

		1.05

		0.64

		1.05

		21664

		9



		2002

		23565

		24756

		0.91

		0.99

		1.05

		0.62

		1.05

		24904

		147



		2003

		27131

		28307

		0.91

		0.99

		1.04

		0.60

		1.05

		28621

		314



		2004

		31246

		32372

		0.91

		0.99

		1.03

		0.58

		1.05

		32888

		515



		2005

		35994

		37027

		0.91

		0.99

		1.02

		0.54

		1.04

		37783

		756



		2006

		40866

		41729

		0.91

		0.99

		1.02

		0.51

		1.04

		42765

		1036



		2007

		46402

		47030

		0.91

		0.99

		1.01

		0.47

		1.04

		48389

		1359



		2008

		52692

		53006

		0.91

		0.99

		1.00

		0.42

		1.03

		54738

		1732



		2009

		59840

		59744

		0.91

		0.99

		0.99

		0.38

		1.03

		61906

		2161



		2010

		67964

		67342

		0.91

		0.99

		0.99

		0.33

		1.02

		69998

		2656





Đồ thị tương quan giữa nhập khẩu cho phép và nhập khẩu mục tiêu 
hàng hoá và dịch vụ giai đoạn 2001 - 2010
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Phụ lục 11: Sự điều chỉnh quá mức NK hàng hoá và dịch vụ 
có tính đến chuyển giao giai đoạn 2001-2010


		Năm

		XK


(triệu USD)

		NK


(triệu USD)

		a

		b

		do

		vo

		vtới hạn

		NK cho phép
(triệu USD)

		Chênh lệch giữa NK cho phép và NK mục tiêu
(triệu USD)



		2001

		22185

		21656

		0.91

		0.99

		0.98

		0.66

		1.06

		23525

		1869



		2002

		25551

		24757

		0.91

		0.99

		0.97

		0.65

		1.06

		27052

		2295



		2003

		29436

		28307

		0.91

		0.99

		0.96

		0.62

		1.06

		31092

		2785



		2004

		33919

		32372

		0.91

		0.99

		0.95

		0.59

		1.05

		35733

		3360



		2005

		39095

		37027

		0.91

		0.99

		0.95

		0.56

		1.05

		41070

		4043



		2006

		44401

		41729

		0.91

		0.99

		0.94

		0.52

		1.05

		46510

		4781



		2007

		50431

		47030

		0.91

		0.99

		0.93

		0.49

		1.04

		52694

		5664



		2008

		57285

		53007

		0.91

		0.99

		0.93

		0.47

		1.04

		59715

		6708



		2009

		65076

		59745

		0.91

		0.99

		0.92

		0.42

		1.04

		67581

		7837



		2010

		73933

		67342

		0.91

		0.99

		0.91

		0.41

		1.04

		76662

		9320






Đồ thị tương quan giữa nhập khẩu cho phépvà nhập khẩu mục tiêu
hàng hoá và dịch vụ có tính đến chuyển giao giai đoạn 2001 – 2010
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�X- Xuất khẩu, M- Nhập khẩu



� Khái niệm này sẽ được phân tích sâu trong các mục sau của đề tài



� Xem: Ngân hàng thế giới: Suy ngẫm lại sự thần kỳ Đông á, NXB CTQG, Hà Nội, 2002, tr. 478-509



� NK mang tính cạnh tranh là NK các sản phẩm trung gian để tạo ra sản phẩm bán ở thị trường khác (sản phẩm trung gian ở đây được hiểu là tư liệu sản xuất). NK phi cạnh tranh là NK sản phẩm cuối cùng (hàng hoá tiêu dùng). Xem, Ngân hàng Thế giới: Suy ngẫm lại sự thần kỳ Đông á, NXB CTQG, Hà Nội, tr. 501.



� Thuật ngữ phá giá thường được sử dụng để nói tới bất kỳ hiện tượng giảm giá danh nghĩa nào của đồng bản tệ một cách chủ ý và với mức độ đáng kể .



� Xem: Học viện ngân hàng, Tài chính quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội, tr.140-143.



� Chính sách tỷ giá chỉ ảnh hưởng lớn nếu hàng NK và XK có độ co giãn lớn về giá. Những quốc gia XK hàng thô và NK hàng thô ít chịu ảnh hưởng hơn đối với các nước khác. Việc giảm giá đồng nội tệ có thể không thúc đẩy XK và hạn chế NK nếu như cầu về hàng XK và hàng NK không/ít co giãn theo giá 



� Những kiến nghị của IMF về các biện pháp nhằm khắc phục thâm hụt cán cân thanh toán và vấn đề lạm phát thường bao gồm hạn chế tổng cầu thông qua thắt chặt tín dụng cho cả khu vực tư nhân lẫn khu vực Chính phủ và phá giá tiền tệ. 



� Hiệu ứng thay thế chi tiêu làm tăng tổng cầu bởi vì một số người tiêu dùng chuyển từ mua hàng ngoại sang hàng của nước phá giá. Điều này diễn ra trên cả thị trường trong nước và ngoài nước.



� Các doanh nghiệp do nhà nước quản lý, chủ yếu là ở các nước XHCN trước đây và các nước có nền kinh tế chuyển đổi, tình trạng gian lận thương mại như khai tăng giá NK để trục lợi hoặc tăng giá NK do có được vị thế độc quyền trong phân phối.



� Xem thêm: Nguyễn Văn Công: Chính sách tỷ giá hối đoái trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 98-118.







ỗXem: Suy ngẫm lại sự thần kỳ Đông á, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 508-509



� Trong điều kiện giá nguyên liệu đầu vào biến động và cạnh tranh thu hút vốn FĐI vào các ngành chế tác hết sức gay gắt, sự sẵn có nguồn nguyên liệu đầu vào là một lợi thế cạnh tranh to lớn. Các nhà đầu tư đang tập trung vốn lớn vào nơi sẵn có nguồn nguyên liệu đầu vào rẻ và sẵn có. Trung Quốc là một minh chứng cho trường hợp này.



� Ngân hàng thế giới (2001), Việt Nam: Đẩy mạnh đổi mới để tăng trưởng XK, tr. 4



� SITC = Standard International Trade Classification: Bảng phân loại thương mại quốc tế chuẩn



� Khảo sát phân công lao động trên thế giới trong nửa thập kỷ qua cho thấy, các nước đang phát triển bắt đầu hội nhập với việc dựa chủ yếu vào lợi thế tự nhiên, lao động rẻ, sau đó từng bước chuyển sang phát triển những ngành nhiều vốn và công nghệ cao.



� Năm 1996, tỷ trọng giá trị XK của hàng chế biến trong tổng giá trị XK của Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippin và Thái Lan lần lượt là 85,4%, 60,6%, 80,5% và 81,5%



� Trong năm 2004 Việt Nam đã XK vào 13 thị trường có kim ngạch đạt trên 500 triệu USD trở lên; trong đó, 6 thị trường có kim ngạch trên 1 tỷ USD là Hoa Kỳ (gần 5,0 tỷ), Nhật Bản (3,35 tỷ), Trung Quốc (2,7 tỷ), Australia (1,7 tỷ), Singapore (1,31 tỷ) và Đức (1,03 tỷ). Tính chung, giá trị XK vào 13 thị trường XK lớn nhất ước đạt 19 tỷ USD, chiếm tới 75,3% kim ngạch XK năm 2004. Mức tăng trưởng kim ngạch XK vào các thị trường này đều đạt trên 15%, đặc biệt vào thị trường Trung Quốc tăng 54,6%, thị trường Hoa Kỳ tăng gần 27%, thị trường Singapore gần 28%, thị trường Anh gần 26%.



� Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng so với các nước, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam còn thấp kém và chậm được cải thiện. Điều đáng lo ngại là trong khi khả năng cạnh tranh của Việt Nam bị sụt giảm đáng kể thì nhiều nước trong khu vực lại có sự cải thiện về khả năng cạnh tranh, đặc biệt là Trung Quốc và Thái Lan. Năm 2004 Thái Lan xếp hơn ta 43 bậc và Trung Quốc hơn 31 bậc.



� Nghiên cứu của Robert Z. Lawrence và David E. Weinstein(2002) về trường hợp của Hàn Quốc cho thấy khi NK cạnh tranh xuất hiện trong một ngành đang lạc hậu về công nghệ thì sẽ có rất ít ảnh hưởng đến tăng năng suất. Xem: Ngân hàng Thế giới, Suy ngẫm lại sự thần kỳ Đông á, NXB CTQG, Hà Nội, 2002, tr. 503.



� Theo đánh giá của CIE và IMF (1999), các biện pháp phi thuế của Việt Nam giai đoạn 1996-1999 trở nên mạnh hơn. Các biện pháp áp dụng là lệ phí hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập trong nước, bảng tính giá tối thiểu, yêu cầu giao nộp ngoại hối, yêu cầu về kết hối ngoại tệ, giấy phép XK, quota và các biện pháp cấm, các biện pháp độc quyền, thủ tục hải quan đặc biệt. Xem Mc Carthy (1999).



� Theo báo cáo về tình hình thương mại nước ta 6 tháng đầu năm 2005 của Bộ Thương mại, mức nhập siêu trong thời gian này lên tới 24,7% (3.561 triệu USD).



� Xem: Võ Trí Thành (2002), Khả năng chịu đựng thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai của Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội, tr. 28



� Xem: Ngân hàng Thế giới: Việt Nam cải cách để đẩy mạnh XK, Hà Nội, 2001, tr.151



� Theo một kết quả điều tra gần đây của Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW đối với 100 doanh nghiệp ở Hà Nội và thành phố HCM cho thấy: (i) mức đầu tư cho đổi mới công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp chỉ chiếm 3% doanh thu cả năm (ii) 80% doanh nghiệp sử dụng công nghệ của những năm 80 thế kỷ trước, 7% cán bộ có trình độ kỹ thuật tiếp cận với công nghệ hiện đại (iii) tỷ lệ NK công nghệ của Việt Nam chỉ chiếm dưới 10% trong khi đó tỷ lệ này ở các nước như Thái Lan, Malaysia là 40%. Cách đây 30 năm các nước này (kể cả Hàn Quốc) chỉ có trình độ tương đương Việt Nam. 



� Tác giả Nguyễn Văn Công cùng nhóm nghiên cứu dựa vào mô hình ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đối với cán cân thương mại của Marshall-Lerner để xem xét ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái thực tế đến khối lượng XNK của Việt Nam trong thời gian từ 1989 đến 2001. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc phá giá đồng Việt Nam không có tác dụng cải thiện cán cân thương mại ở Việt Nam trong thời gian này. Xem thêm: Nguyễn Văn Công: Chính sách tỷ giá hối đoái trong tiến trình hội nhập kinh tế ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.98-118.



� Nguyễn Văn Công: Chính sách tỷ giá hối đoái trong tiến trình hội nhập kinh tế ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.133



� Mặc dù năm 2004 mức NK thực tế cao hơn mức cho phép nhưng với mức tài trợ cao và nguồn kiều hối chuyển về mạnh, XK dịch vụ tăng, mức thâm hụt là trong khả năng chịu đựng.



� Thực tế cho thấy ở các nước mới công nghiệp hoá và hội nhập KTQT, cán cân tài khoản vãng lai chủ yếu phụ thuộc vào cán cân thương mại hàng hoá bởi vì XNK dịch vụ và các giao dịch chuyển giao khác còn rất hạn chế.



a Yếu tố năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong cơ cấu giá trị sản phẩm của VN chỉ chiếm khoảng 20%, trong khi đó vốn chiếm đến 60% và lao động khoảng 20%.



� Xem: Nguyễn Văn Công: Chính sách tỷ giá hối đoái trong tiến trình hội nhập kinh tế ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.133.







� Chẳng hạn với việc nhà máy lọc đầu Dung Quất đi vào hoạt động, ngành công nghiệp phụ trợ đã có chiến lược phát triển, đầu tư nước ngoài vào các ngành thay thế NK sẽ hạn chế được NK nguyên, nhiên liệu. 



� Xem: Lê Quốc Phương (2001), Tác động có thể của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tế Việt Nam.



� Xem: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW (2004), Kinh tế Việt Nam 2004, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr. 88. 



� Kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu về tác động của ACFTA đối với thương mại các nước trong khối cho thấy mức độ tăng XK của Việt Nam với khu vực và các thị trường khác như EU và Mỹ là hết sức khiêm tốn trong khi mức tăng XK của các nước khác tại thị trường Việt Nam là đáng kể. Với giả định là mức thuế suất giảm xuống 0%, kết quả nghiên cứu cho thấy mức tăng XK của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN+6 thấp hơn mức tăng NK từ các nước này. Xem: Trịnh Minh Anh, Tác động của việc hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc đến kinh tế thương mại Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội-2004, tr. 69.



� Theo nghiên cứu này (Kịch bản 4) kim ngạch XK sang ASEAN chỉ tăng thêm 3,1%, giảm 6,4% sang Trung Quốc, trong khi đó XK sang EU tăng 34,4%, Nhật 19% và Hoa Kỳ 7,4%. Trong khi đó NK tăng tương ứng là ASEAN: 33,9%; EU: 29,6%; Trung Quốc: 48,2%; Hoa Kỳ: 21,6%; Nhật Bản: 38,8% (Lưu ý là phân tích này chưa tính đến yếu tố hiệp định BTA với Hoa Kỳ và FTA, ASEAN- Trung Quốc)



� Võ Trí Thành, Khả năng chịu đựng tài khoản vãng lai Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội, 2002, �tr. 65



� NK cho phép trong nghiên cứu này được định nghĩa là khối lượng NK tối đa không làm cho chỉ số nợ trên XK tăng lên đều đặn (nghĩa là duy trì được khả năng chịu đựng của cán cân vãng lai). Về khía cạnh kinh tế, khối lượng NK này không cần thiếu là khối lượng tối ưu.
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HThanh�
Tong hop CCTM.doc�


hiộn tai tao mic tang truộng XK bộn viing trong tuong lai (trudng hop cua cộc
nuéc NICs chau A, dic biét 1a Singapore va Han Qudc trong thap ky 70).

Trong nhitng nam dau thuc hién dudng 161 d6i mdéi & nudce ta, do mic do
mo& ctra kinh t€ con thap, quy mo thuong mai con han ché, CNH dang & giai
doan chuén bi cdc tién dé, do vay, mic du & mot so thoi diém CCTM bi tham
hut nang (nam 1995, 1996), nhung tham hut CCTM khong anh hudng nghiém
trong doi véi nén kinh t€ do duoc b dip bang khoan vay trong kiém sodt,
ngudn von dau tu nuée ngodi, cdc khoan chuyén giao nhu vién trg khong hoan
lai, ki€u hoi... Hon nita, tang trudng kinh t€ cao nén tham hut cdn can vang lai
tréen GDP thap, XK tang lién tuc véi toc do binh quan hang nam trén 20% thé
hién kha ning ctia né c6 thé bu dip duoc su tham hut trong dai han. Chinh
sdch diéu ti€t vi mo ciling ¢ tdc dung t6t d6i v6i can bang can can tai khoan
vang lai nhu duy tri ty gid hop 1y trong nhitng di€u kién dac biét (khiing hoang
tai chinh tién t¢ Chau A). Nhiing yéu t6 niy da lam lanh manh hoi CCTM
trong giai doan ti€p d6 1999-2001 v6i mic tham hut thap (ty 1& nhap siéu nam
1999 1a 1,7%; 2000: 8%; 2001: 7,6%).

Nhitng nam gan day dac biét 1a tir nam 2002-2004, tham hut CCTM c6
xu huéng gia tang (ty 1& nhap siéu nam 2002 1a 18,1%; nam 2003 1a 25,7%,
2004 1a 21,3%). Diéu nay c6 thé 1y gidi mot cach don gian 1a do nuée ta diy
manh m& cira, hoi nhap, do nhu ciu céan thi€t phai ddy nhanh hon nita su
nghiép CNH, phat trién khu vuc kinh t€ tu nhan, nén kinh t€ can phai chuyén
sang phat trién theo chiéu sau... Pay 1a mot két qua tat yéu doi véi cdc nudc
méi CNH. Tuy nhién, n€u phan tich tinh chat tang truong XK va NK trong
nhiing nam gan day, s€ thay tinh trang tham hut CCTM chda dung nhiéu yéu
t0 rhi ro anh hudng dén 6n dinh kinh t€ vi mo. Nhitng biéu hién d6 la: Hiéu
qua st dung von thip: dau tu vao nhitng nganh can nhi€u vén va mic sinh 16i
thap, thay th€ NK, st dung it lao dong va kich thich tiéu dung trong nuéc hon
la XK; Kha nang cta nhitng nganh XK c6 gia tri gia tang cao con han ché,
chuyén dich co cau XK sang cong nghiép ché bién va k§ thuat cao thé hién xu
thé cia CNH va hoi nhap sau chua that rd nét; Siic canh tranh ctia nén kinh t&€
con thap va cham dugc cai thién; Qud trinh xay dung céc thé ché cla kinh t€
thi truong dién ra cham. Nhiing 1y do nay lam han ché€ kha nang tang trudng
XK trong dai han dé bu dap tham hut CCTM. Trong xu huéng gia ting tham
hut CCTM nhiing nim t6i, nhitng han ché nay c6 thé s& gay nén tinh trang xau



d6i v6i nén kinh t€ nhu tang du no nuGe ngoai, lam yéu kha nang canh tranh,
giam muc do hoi nhap va CNH. Chinh vi vay, can phai cé nhiing giai phap
khac phuc va phong ngira.

Trong nhitng nam t6i, Viét Nam dang ddy nhanh qud trinh hoi nhap
KTQT va thuc hién CNH, HDH dat nudc. Yéu cdu HDH nén kinh t€ va md
ctra thwong mai ¢6 thé lam gia ting mitc tham hut CCTM. Trong diéu kién nhu
vay, can thi€t phai cé nhitng nghién ctiu ddnh gia xem (i) tinh trang tham hut
CCTM nudc ta hién nay & mic do nao, cé & trong kha nang giGi han chiu dung
cua nén kinh t€ hay khong, (ii) du bdo kha niang chiu dung c6 thé cia CCTM
trong nhitng nam tGi (dén 2010), va (iii) phai c6 nhiing chinh sach va bién
phdp nhu thé€ nao dé lanh manh hod CCTM, vira dam bao tang kha nang canh
tranh cta nén kinh t€, vira 6n dinh kinh t€ vi mo, phuc vu su nghiép CNH,
HDH va ddy manh hoi nhap KTQT.

Tinh hinh nghién citu trong va ngoai nuéc

Cho dén nay da c6 mot s6 nghién citu lién quan dén van dé nay. Ching
han, Shishido (1996) va Fry (1997) cho rang tham hut 16n tai khoan vang lai
cua Viét Nam gitta thap nién 90 c6 thé duy tri dugc do duge tai trg gan nhu
hoan toan boi diu tu truc ti€p nudc ngoai va ty 1& vay ngan han con thap.
RIDA (1999) da phan tich kha nang duy tri ng nuéc ngoai cua Viét Nam trong
giai doan 1999-2020 bang céch str dung hai chi s6, ty 1& no trén GDP va dich
vu ng. Theo RIDA, kha nang duy tri ng nudc ngoai ciia Viét Nam phu thudc
nhi€u vao su cai thién cé hiéu qua nén kinh t€ thong qua cai cach khu vuc nha
nudéc, phét trién khu vuc tu nhan va tu do héa thuong mai quoc t€. Pong thoi,
kha nang duy tri ng nudc ngoai ciia Viét Nam ciing bi tdc dong nhiéu boi cac
diéu kién vay ng ciing nhu su thu hit dau tu truc ti€p nuéc ngoai. Nghién citu
cta Nguyén Van Nam, H6 Trung Thanh va Lé Xuan Sang (1999) vé tic dong
cta tu do hod thuong mai doi véi viéc dam bao an ninh tai chinh qudc gia cling
dé cap dén van dé tham hut thuong mai. Dac biét, nghién citu cia Vo Tri
Thanh va cac cong su (2002) da phan tich kha nang chiu dung ctia can can tai
khoan vang lai Viét Nam sit dung mo hinh phan tich no dong ctia Jaime de
Pine. Day la mot nghién ctru hét stc quan trong chi ra mic NK cho phép cua
Viét Nam trong kha nang chiu dung ctia cdn cén tai khoan vang lai. Tuy nhién,
sO liéu duoc 14y 1am nam goc qua chénh 1éch so véi so liéu thuc t€, do do,
khong phan anh ding thuc trang XNK hién tai. Nghién cttu cua chiing toi sé sur



dung mo hinh nay dé phan tich dinh lugng mitc NK hang ho4 cho phép va chi
ra miic do tham hut CCTM cho phép dé€ vira bido dam an ninh tai chinh, vira
dam béao nhu cdu NK cho phét trién kinh t€.

Muc tiéu nghién ciru cua deé tai:
- Lam 16 mot s6 van dé 1y luan lién quan dén CCTM va diéu ti€t CCTM

trong diéu kién CNH, HDH;

- Banh gia thyc trang CCTM ctia Viét Nam trong nhiing nam qua va du
bao dé€n nam 2010;

- D€ xuat giai phap diéu chinh CCTM trong diéu kién CNH, HDH.
DPoi tuong, pham vi nghién citu cua dé tai:

- Doi tuong: Nghién citu CCTM Viét Nam trong mdi quan hé véi cac
yé€u t6 khac c6 anh hudng nhu chinh sach ty gia hoi dodi, chinh sach dau tu...
nhdm chi ra tinh trang CCTM trong thoi gian qua va du bdo kha nang chiu
dung ctia n6 dén nam 2010. T d6 dé xuat cac giai phap diéu chinh CCTM
trong thdi gian t6i, dam bao 6n dinh kinh t€ vi mo, tang trudng kinh t€.

- Pham vi:

+ CCTM duoc nghién cttu trong boi canh hoi nhap kinh t€ va ddy manh
CNH, HDH. Tuy nhién, trong khuon khé dé tai cap Bo, nghién citu nay khong
di sau phan tich moi quan hé gitta CCTM va qua trinh thuc hién CNH, HDH
theo 10 trinh va muc tiéu thuc hién CNH, HDH do Dang ta dé xuéng. Day la
mot chu dé 16n nén nghién citu clia ching toi chi tap trung phan tich tinh trang
hién tai va kha nang chiu dung cia CCTM trong giai doan tGi theo céc tiéu chi
nhu 6n dinh kinh t€ vi mo, dam bdo hiéu qua kinh t€, thic ddy ting trudng

+ Tap trung chu yéu vao thuong mai hang hoa

+ Thoi ky nghién ctu tinh tir 1991-2004 va du bdo xu huéng dén 2010
Phuong phap nghién ciru:

- Phuong phép tong hop

- Phuong phép so sanh, phan tich



- M6 hinh phan tich ng dong cua Jaime de Pine
- Phuong phéap chuyén gia, hoi thao khoa hoc
Noi dung nghién ciru:

Dé tai duoc két cau thanh 3 chuong (ngoai phan md& dau, két luan), noi
dung nghién citu cu thé clia timg chuong nhu sau:

Chuong I: Nhiing van dé co ban vé can can thuong mai va di€u tiét can
can thuong mai

Chuong II: Thuc trang can can thuong mai Viét Nam giai doan 1991-
2004.

Chuong III: Quan diém, dinh huéng va cic giai phdp diéu chinh
can can thuong mai trong di€u kién CNH, HDH & Viét Nam




NHUNG VAN DE CO BAN VE CAN CAN THUONG MAI VA
DPIEU TIET CAN CAN THUONG MAI

1.1. CAN CAN THUONG MAI VA ANH HUONG CUA NO POI VOI PHAT
TRIEN KINH TE VA THUC HIEN CONG NGHIEP HOA

1.1.1. Khai niém, ban chat caa can can thuong mai

CCTM (cén can trao d6i) 1a bang d6i chi€u gifta tong gid tri XK hang
hoa (thudng tinh theo gid FOB) véi tong gia tri NK hang hod (thuong tinh theo
gia CIF) ctia mot nuGe v6i nude ngoai trong mot thoi ky xac dinh, thuong 1a
mot nam.

CCTM la mot phan ctia Can can thanh toan ctia quoc gia, theo doi cac
hoat dong XK hay NK hang hod thuong pham (hay hitu hinh) va dugc phan
anh chi ti€t trong can can tai khoan vang lai. Khi tinh dén ca “hang hoa vo
hinh” hay dich vu (gém ca thu nhap yéu t6 rong va cic khoan chuyén giao) thi
tong luong XK hang hoa va dich vu duoc goi 1a can doi tai khoan vang lai.

Bang 1: Tom tat can cén thanh toan ca My nam 1994,
Don vi: ty USD

Co Ng

Tai khoan vang lai

(1) XK 832,86

(1.1) Hang hoa 502,73

(1.2) Dich vu 172,29

(1.3) Yéu t6 thu nhap 157,84

(2) NK 954,42
(2.1) Hang hoa -669,09
(2.2) Dich vu -128,01
(2.3) Yéu t6 thu nhap -157,32
(3) Chuyén tién don phuang thun -34,12
(3.1) Chuyén tién don phuong khu vuc tu -18,42
(3.2) Chuyén tién don phuong khu vuc cong -15,70




Co No
S6 du tai khodn vang lai -155,68
[(1)+(2)+(3)]
Tai khoan vén:
(4) Bau tu tryc tigp 1,64
(5) Dau tu chimg khoan 33,43
(6) V6n khac 112,12
S6 du tai khoan vén 147,19
[ (4)+(5)+(6) ]
(7) Sai s6 thong ké -33,25
S6 du tai khoan vang lai va tai khoan vén -41,74
Tai khoan du trit Chinh phu
(8) Tai san du trt Chinh phl clia My 5,34
(9) Tai san du trr Chinh ph cla nudc ngoai 36,40
S0 du giao dich du trir 41,74

Nguon: IMF, International Financial Statistics, 5/1995.

CCTM hang ho4 va dich vu (X-M)' ciing véi cic yéu t6 khac nhu chi
cho tiéu dung (C), chi tiéu dau tu (I), chi tiéu cta chinh pht (G) cdu thanh
téng thu nhap quéc dan (GDP). Nhu vay, CCTM la mot bo phan ciu thanh
téng thu nhap quoc dan, thing du hay tham hut CCTM anh huéng truc tiép dén
tang truong kinh té.

Y=C+I1+G+ (X-M)

Nhu vay, CCTM c¢6 m6i quan hé mat thiét v6i cac chi s kinh t&€ vi mo
co ban. Trang thdi cia CCTM thé hién dong thdi clia nén kinh t€ & nhiing thoi
diém khéc nhau. Chinh vi vay, bién dong cia CCTM trong ngin han va dai
han 12 co s& dé cdc chinh phi diéu chinh chién luge va mo hinh phét trién kinh
t€, chinh sach canh tranh, phuong thic thuc hién CNH, HDH.

CCTM chi don thuan la phan chénh léch gitta XK va NK/ cua mot qudc
gia. Do d6, khi mot quoc gia cé thang du thuong mai thi XK vuot NK. Doanh
thu tir viéc ban hang & nuéc ngoai ma 16n hon phan dung dé mua hang tir nudc

'X- Xuét khiu, M- Nhap khau



ngoai s€ dugc ngudi nude ngoai tra. Do vay, thang du thuong mai lam cho mot
quoc gia c6 thé tich luĐ ctia cai va lam cho nuộc do giau leộn.

Nguoc lai, CCTM tham hut (tic 1a tién tra cho NK vuot qua tién thu
dugc tir XK) kéo dai nhiéu nam, diéu nay dong nghia véi viéc phai cat b6t NK
nhu 12 mot phin cta nhitng bién phép tai chinh va tién t¢ khic kho. Két qua 1a
lam gidm tang trudng kinh t&, 6n dinh kinh t€ vi mo, gia tang tinh trang that
nghiép.

Tuy nhién, tinh trang cia CCTM thang du hay tham hut trong ngin han
chua néi 1én dugc trang thdi thuc clia nén kinh t€. Ching han, dé giit cho
CCTM trong trang thai thing du hay can biang ma chinh pht dp dung cdc bién
phdp cting ran dé han ché NK (nhat 12 NK canh tranh?) thi viéc han ché€ nay c6
thé 1am giam tang trudng kinh t€ trong dai han va viéc cai thién CCTM s& hét
stic khé khan, dac biét trong bdi canh tu do hod thuong mai. Kinh nghiém cta
cac nudc ti€én hanh CNH & cac nuéc XHCN trude day va cac nude bao ho cao
cho thay r6 di€u nay. Khao sat thuc tién ctia mot s6 nudc (Thai Lan, Han
Quoc, Nhat Ban, Hoa Ky) cho thay trong tinh trang tham hut CCTM, nén kinh
t€ van c6 thé 6n dinh va dat duoc su ting trudng cao. Van dé 1a & chd tham hut
CCTM & miic ¢6 thé dam bao stic chiu dung cuia cộn can tai khoan vang lai va
ng nudc ngoai.

Mot van dé can luu ¥ 12 tinh trang can bang CCTM chi 1a hién tugng
tam thoi. Trang thai can bang CCTM ciing gi6ng nhu céc trang thai khac cta
nén kinh t€ nhu can bang cung ciu, can bang gid cd, can bang tién té... Trén
thuc t&€, CCTM ludn bién dong xoay xung quanh trang thdi can bang. Dong
thdi nay ctia CCTM gitip chiing ta nhan thay dugc trang thdi cta nén kinh t€ dé
tlr d6 diéu chinh cac chinh sach kinh t€ vi mo.

Tham hut CCTM dugc bu dip bai thing du trong tai khoan vé XNK
dich vu, cdc yéu t6 thu nhap, céc khoan chuyén giao va can can tai khoan von.
Trong trudong hop nguoc lai, tham hut CCTM phai bu dap bdi nguon du trit
ngoai té cua chinh pht hoac cac khoan vay khac.

2 Khi niém nay s& dugc phan tich sau trong cdc muc sau clia dé tai
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1.1.2. Méi quan hé va anh huong cia Can can thwong mai doi véi
cac bién so kinh té€ vi mo

Thir nhdt, CCTM cung cip nhiing thong tin lién quan dén cung cau tién
té cia mot quoc gia, cu thé 1a thé hién su thay déi ty gid hoi dodi clia dong noi
té so v6i ngoai té. Chang han, néu mot nuéc NK nhiéu hon XK nghia la cung
dong tiộn quoc gia dộ cÂ6 khuynh huộng vugt ciu trộn thi truong hoi dodi nộu
cac yộu t6 khdc khong thay dội. Va nhu vay, ¢ thé suy doan ring dong tiộn
nude d6 s€ bi sic ép giam gid so v4i cac dong tieén khac. Nguoc lai, néu mot
quoc gia XK nhiéu hon NK thi dong tién ctia quoc gia d6 ¢6 khuynh hudng
tang gia.

Khi cung tién trong nuéc ting do thing du thuong mai, xuat hién mot
nguy co tiém 4n 12 ngudi ta ¢ thé ¢d ging mua nhiéu hang hod hon. Diéu ndy
lam cho gid trong nudc tang va cudi cuing gy ra thua 16 XK do hang san xuét
trong nuéc tré nén dit dd hon khi bdn & nuéc ngoai. PE bdo dam ludng tién
vao tir nuGc ngoai that su lam 1oi cho qudc gia thi tat ca khoan tién dé phai
dugc tdi dau tu. Tai dau tu cling s tao ra nhiéu hang hod hon cho XK trong
tuong lai. O day, CCTM dudng nhu 12 mot céch dé tich luy tuw ban san xuit.

Khi dong tién clia mot quoc gia giam gia s& 1am tang gid NK tinh bang
dong tién nudc nay. Gid tang nén khoi lugng NK giam. Tuy s6 lugng NK
giam, song gid tri NK lai c6 thé tang. Sau khi dong tién giam gi4, chi tiéu bang
dong noi t& cho NK ¢6 thé tiang, song do gid XK tinh bing ngoai t¢ giam da
kich thich tang khoi luong XK, do d6 khong lam cho CCTM x&u di. Tuy gia
NK tang, nhung viéc diéu chinh uu tién hang thay thé cin phai mit mot thoi
gian nhat dinh. Do d6, cÂ6 thé nội ring cu trong ngin han c6 do gian thap hon
so vGi cau trong dai han. Di€u nay lai cang ding dội v6i duong cau NK, bai 1€
duong cau NK duoc bat ngudn tir dudng cung va duong ciu hang hod ctia mot
nude, ma duong cung va duong cau hang hoa ctia mot nude thuong khong co
gian trong ngan han, do do, khoang cach gitta dudng cung va dudng ciu cang
khong co gian trong ngan han. Vi vay, sau khi dong tién giam gi4, tuy gid
hang hoa NK tang, nhung nguoi tiéu dung trong nude van ti€p tuc mua hang
NK, bai 2 1y do: (1) Nguoi tiéu diung van chua diéu chinh ngay viéc uu tién
mua hang ndi thay vi mua hang NK (vi duong cau NK la duong khong co
gian), va (2) Cac nha san xuat trong nudc can phai c6 mot thoi gian nhét dinh
m&i san xuat dugc hang thay th€ NK (vi duong cung ciling la duong khong co
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gian). Nhu vay, chi sau khi nhitng nha san xuat trong nudc thuc su cung cap
hang thay th€ NK va nguai tiéu dung quyét dinh uvu tién dung hang noi thay vi
mua hang ngoai thi cAu vé NK lic nay méi giam. Tuong tu nhu vay, sau khi
dong tién giam gid, viec mo rong XK chi trd thanh hién thuc khi cdc nha san
xuat da san xuat duoc nhiéu hon hang hod dé XK va ngudi tiéu dung nudc
ngoai da thuc su chuyén huéng uu tién mua cac hang ho4 trong nuéc.

Thit hai, CCTM phan anh kha nang canh tranh trén thi truong quoc té€
ctia mot qudc gia. Gia dinh nhu mot qudc gia bi tham hut thuong mai nhi€u
nam lién, dit liéu nay bao hiéu cic nganh san xuat trong nudc thi€u kha nang
canh tranh quoc t€. C6 nghia 1a tang trudng XK khong thé bu dap duoc khoan
NK. Va ngugc lai, thang du CCTM, c¢6 nghia 1a XK 16n hon NK, phan anh kha
nang canh tranh cao ctia hang XK trén thi truong quoc t€. Tuy nhién, trong
nhié€u trudng hgp ciing can phai tinh dén yéu t6 1a néu mot nude han ché NK
(bao ho cao cho san xuét trong nudc), & trong giai doan dau cta qua trinh tu do
hod thuwong mai, XK c6 thé ting manh nh¢ khai thic duoc 1oi thé so sdnh tinh
(c4c san pham tho, lao dong ré). Do do, c6 thé xdy ra trudng hop thing du
thuong mai. Tuy nhién, viéc han ch€ NK qua mic s€ lam cho kha nang canh
tranh clia hang san xuét trong nudc kém stc canh tranh trong dai han, c6 nghia
12 khong khai thac duge 1oi thé canh tranh dong clia viéc md clra hoi nhap’,

Thit ba, tinh trang cia CCTM phan anh tinh trang ctia can céan tai khoan
vang lai va no nudc ngodi, do d6 ¢6 anh hudng dén 6n dinh kinh t€ vi mo. Pay
la anh hudng quan trong nhat caa CCTM d6i v6i nén kinh t€ va dua vao dé
ngudi ta ¢6 thé diéu chinh CCTM dam bao 6n dinh kinh t€ vi mo6. Nhu da trinh
bay & trén, CCTM la mot bo phan ctia can can thanh toan vang lai. Dac biét
doi vé6i cac nuée dang phat trién, khi XK dich vu con chiém ty trong nhd bé
trong tong kim ngach XK, cac khoan chuyén giao con chua déang ké, CCTM
quyét dinh tinh trang can can tai khoan vang lai. Tham hut hay thang du
CCTM thé hién miic do tham hut hay thiang du cua cén can tai khoan vang lai.
Dé d4nh gid kha niang chiu dung clia cdn can tai khoan ving lai ngudi ta
thuong st dung céc chi tiéu nhu ty 1€ giita gia tri XK va thu nhap qudc dan, chi
sO ng trén XK, ty 1¢ tang truong NK trén tang truong XK, ty 1& muc 13i suit tra

3 Xem: Ngan hang th€ gidi: Suy ngam lai su thin ky Pong A, NXB CTQG, Ha Noi, 2002, tr. 478-509
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no trén mitc ting XK. Chang han, chi s6 no trén XK clia mot nuée gidm dan
theo thoi gian phan anh sy cai thién thién can can tai khoan vang lai
(CCTKVL). Nguoc lai, néu chi s6 ng trén XK ¢6 xu hudng tang, dicu nay cho
thdy tinh trang cia CCTKVL dang xau di. WB dua ra chi s6 tuyét doi 1a néu
chi s6 ng 16n hon 275%, tai thoi diém d6, mot nudc dang & trong tinh trang
khung hoang ng. Hoac, né€u mic tang XK ctia mot nuée 16n hon muc 1ai suat
tra ng, nudc dé c6 kha nang thanh toan cac khoan ng ma khong anh huéng dén
phat trién kinh t€... Nhitng m6i quan hé ndy s& dugc phan tich sau hon &
nhiing phan sau ctia nghién ctu (M6 hinh dong vé ng ctia Jaime de Pine).

Thir tu, CCTM thé hién mc tiét kiém, d4u tu va thu nhap thuc t€. Néu
CCTM bi tham hut (X-M<0), di€u d6 c6 nghia la quoc gia chi nhiéu hon thu
nhap cua minh. Nguogc lai, CCTM thang du (X-M>0), qudc gia d6 chi tiéu it
hon so véi thu nhap cua minh.

CCTM con biéu thi cho tong tiét kiém rong clia quoc gia, chinh 1a chénh
léch gitra ti€t kiém va dau tu cia quoc gia d6. Moi quan hé gitta CCTM va dau
tu va tiét kiém duoc biéu thi bang biéu thiic:

X-M=(S-I)+(T-G)

Trong do, S 1a mic tiét kiém, I 1a mic dau tu, T- thu nhap tir thué va G
la chi tiéu ctia chinh phi. CCTM tham hut, ¢6 nghia 1a quoc gia tiét kiém it
hon dau tu, va nguoc lai, néu CCTM thang du, qudc gia tiét kiém nhiéu hon so
vGi dau tu .

Nhu vay, tir phan tich trén day c6 thé thay rang CCTM c6 mo6i quan hé
vGi cdc bién s6 kinh t€ vi mo nhu thu nhap, dau tu, tiéu dung. Viéc di€u chinh
CCTM do d6 s€ anh hudng dén céc yéu t6 nay va ngugc lai, di€u chinh cac yéu
to6 d6 sé anh huong dén CCTM.

Tém lai, trang thai cia CCTM thé hién tinh trang ctia nén kinh t€, céc
chinh s4ch kinh t&€ vi mo. Chéng han, néu thang du s& gép phan thic ddy ting
truong kinh té, tao thém cong an viéc lam méi, tang tich luy quoc gia dudi
dang du trit ngoai hoi, tao uy tin va tién dé dé dong noi t&¢ dugc tu do chuyén
déi... Néu CCTM tham hut trong dai han s& de doa su 6n dinh kinh t€ vi mo

11



nhu tdng no nudc ngoai, canh tranh yéu kém clia nén kinh t&, chinh sach tién té
va dau tu kém hiéu qua... Chinh vi vay, trang thdi CCTM ma thuc chét 1a hoat
dong XNK, luon duge nhitng nha kinh t€ va quan 1y quan tdm phan tich, tim ra
nhitng nguyén nhan tic dong lam cho CCTM thang du hay tham hut, tir d6 dé
ra giai phap dua CCTM ve trang thdi c6 10i cho nén kinh té.

Tur nhitng khia canh anh hudng khac nhau cia CCTM duoc phan tich &
trén ¢6 thé rit ra két luan rang: Mot CCTM lanh manh la tinh trang thing du
hay thdm hut ctia né khong gdy ra tinh trang bdt on déi véi nén kinh té,
trong khd ndng chiu dung cua cdn cdn tai khodn vang lai va no nudc ngodi,
thé hién ndng luc canh tranh quéc té ciia quoc gia, kich thich ddu tw va tiéu
dung, tang thu nhdp va ting viéc lam, khong gdy lam phdt va réi loan tién
te.

1.1.3. Can can thuong mai va viéc thuc hién cong nghiép hoa, hién
dai hoa

Diéu chinh CCTM, vé thuc chat 1a can d6i XNK thong qua cac chinh
sach nhu thuong mai, dau tu, tiét kiém, tai khod, ty gia hoi dodi... Pong thai
cua CCTM trong ngin han va dai han 1a co s& dé€ cdc chinh phu diéu chinh
phuong thitc thuc hién CNH, HDH. Vai tro cua viéc diéu tiét CCTM doi véi
viéc thuc hien CNH, HDH thé hién & mot so6 diém sau day:

Thit nhdt, diéu chinh can d6i XK va NK trong kha nang chiu dung cua
can can tai khoan vang lai va ng nuéc ngoai nhim 6n dinh kinh t€ vi mo 1a
diéu kién can thiét dé thuc hién CNH.

Thit hai, kinh nghiém quoc t€ cho thay, cac quoc gia thuc hién CNH
thanh cong 1a cdc nuộc c6 nén kinh t&€ m&. Nhu vay, cÂ6 thé khing dinh ring,
hoat dong ngoai thuong la di€u kién quyét dinh su thanh cong cua viéc thuc
hién qué trinh CNH. Diéu nay dé dang nhan thay qua thuc tién CNH & céc
nuéc XHCN trude day, cac nudc gan day thuc hién CNH thay thé€ NK (that
bai) va cdc nuéc méi CNH theo huéng XK (thanh cong).

Thit ba, dicu chinh hgp 1y can d6i gitta XK va NK trong ting thoi gian
nhat dinh s& tao diéu kién thuan 1oi cho viéc khai théc 1oi thé€ so sdnh va 1oi thé
canh tranh dé ph4t trién kinh t€ bén viing trong diéu kién toan cdu hoa va hoi
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nhap KTQT. Chang han, trong thoi gian diu cta qua trinh CNH (giai doan
chuén bi tién dé), mic do hoi nhap cta nén kinh t€ chua cao, kha niang canh
tranh va stic chiu dung ctia nén kinh t€ trudc céc ci soc tir bén ngoai con kém,
khuyén khich XK di doi véGi cac bién phdp han ché€ NK hop 1y sé tao diéu kién
khai théc 1gi thé so sdnh sdn c6 dé ting trudng XK, tao tién dé 6n dinh kinh t€
va tich lu§ ban dau cho CNH. Trong giai doan ddy manh CNH, di doi v6i viéc
khuyén khich XK can tu do hod NK nham tan dung vén, cong nghé, kinh
nghiém quéan ly, marketing tir cdc nudc tién tién dé€ khai thic loi thé canh
tranh, ting nang sudt, thic ddy tang trudng kinh t€ nhanh. Anh huéng rd nét
nhat cua viéc diéu ti€t CCTM & day 1a gép phan déi méi cong nghé, ning luc
quan 1y, do d6 ddy nhanh qu4 trinh CNH va HDH nén kinh t€.

Kinh nghiém cua cac nuéc CNH méi cho thdy cac nudc thuc hién CNH
theo hai mo hinh 1a CNH thay thé€ NK va CNH dinh huéng XK .

Noi dung co ban cua chién lugc CNH thay thé NK 13 diy manh su ph4t
trién cuia cac nganh cong nghiép trong nudc, trudc hét 1a cong nghiép san xuat
hang tiéu dung, sau do 1a cdc nganh cong nghiép thay thé cdc san phadm NK.
C6 nhiéu 1y do dé bién minh cho viéc thuc thi chién lugc nay, dé 12 loi tic ting
theo quy mo, cdc loi ich kinh t&€ bén ngoai, vay muon cong nghé, 6n dinh doi
noi va nhitng 1ap luan khac vé thu€ quan.

Mic du chién luge nay c6 vé hap dan vé mat 1y thuyét song lai khong
may thanh cong trong thuc t€. Viéc thay thé NK thanh cong doi hoi nén kinh
t€ phai thuc hién duogc hai budc chuyén déi rat khé khan. Dau tién 1a tao ra
mot co cau kinh t€ nang dong va c6 hiéu qua ding sau cdc hang rao thu€ quan
va cac phuong thiic bao ho khdc. Thi hai 13 chuyén tir bdo ho sang mot moi
trudong buon ban c¢6i mé hon. Kinh nghiém qudc t€ cho thay rang viéc doi pho
vGi ca hai thach thitc nay déu rat khé khan. Nhitng sai 1éch do su bao ho gy ra
thudng nghiém trong dén ndi khong thé dat duoc su ting trudng cao ngay ca
khi nén cong nghiép trong nuéc duoc bao vé truGe su canh tranh quoc t€ va
qua trinh chuyén tir bao ho sang mau dich tu do thudng vap phai su phan doi
quyét liét tir cic nhom loi ich xa hoi.

Nhitng nén kinh t€ theo dinh huộng san xuat thay thé hang NK ¢6 thu€
quan cao cung vội cac hang rao thuong mai khac va thuong co6 ty gia hoi doai
duoc dinh gid cao, 1i suat bi kiém soat. Diéu nay lam cho nén kinh t& noi dia
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c6 chi phi san xuit cao, suc canh tranh kém, it c6 cic nha XK trong nudc c6
kha nang canh tranh trén thi truong th€ gidi va tao ra su thién léch khong c6 1gi
cho XK. Vi chi phi d4u vao dé san xuat hang XK & mic cao nén han ché hiéu
qua XK nhiing mat hang cong nghiép ch€ bién (va ca cac mat hang XK khac).
Khi c6 nhitng bién dong bat 1gi trén thi truong thé gidi (nhu gia dau tang), XK
nguyén liéu tho clia nhitng nudc nay giam hay chi tang gia chut it, trong khi
gid dau NK tang gép nhiéu 14an, budc cdc nudc nay phai that chat NK hang tu
liéu sdn xuat hay san phdm trung gian hay vay ng nhiéu hon. Diéu nay lam
cham toc do trudng kinh té.

Nhin chung, nhitng nudc theo mo hinh thay thé NK thuong thi€u kha
nang dap tng theo huéng nang cao tinh canh tranh trong giai doan tang truéng
toan cau tri tré. Ly do co ban 1a chi nghia bao ho thuong gay ra hang loat van
dé bat 1oi cho nén kinh té:

- Mat can d6i gifta phét trién nong nghiép va cong nghiép. Viéc tap
trung ngudn luc vao bién phdp khuyén khich phét trién cong nghiép niang da
gay ra su thién 1éch, dau tu khong can xiing hoac khong khuyén khich mé rong
phat trién cac nganh khac.

- Tao ra co cdu cong nghiép bat hop 1y. Vi mic do bao ho danh nghia
thudong khong dong nhat, nén cong nghiép duoc hinh thanh trong ché do thay
the¢ NK da khong khuyén khich ddu tu phat trién cdc nganh cong nghiép san
xuat nguyén liéu va cdc san phdm trung gian khdc, khong tao ra duoc anh
hudng day chuyén thiic ddy cic nganh cong nghiép khac phat trién.

- Tao ra bat loi cho XK. Bao ho cao doi véi cac nganh cong nghiép thay
th€ NK da han ch€ canh tranh trén thi truong ndi dia. Vi vay, gia ca cac san
pham duoc bao ho ¢ thi trudng noi dia cao hon gid san phdm cing loai trén thi
truong th€ gidi. Do d6, cac nha san xuit c¢6 thién hudng tiéu thu noi dia hon la
XK va viéc md& cira thiic ddy chuyén tir hudéng noi sang huéng ngoai cang kho
khan hon.

- Mat can doi gitta quy mo thi truong va quy mo nang luc san xuat. Nho
duoc bao ho & mic cao, duoc ti€p can véi cac nguodn tin dung wu dai, cac nha
mdy san xudt cic san phdm thay thé NK thudng c6 xu huéng sit dung nhiéu
von. Trong khi do, thi truong nodi dia khong dugc mo rong twong xtng, tham
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chi bi thu hep tuong doi. Vi vay, quy mo hay nang luc san xudt cia cac nganh
cong nghiép dugc bao ho thuong nhanh chéng vuot kha nang tiéu thu cuta thi
truong ndi dia. K&t qua 1a, thay vi tap trung vao nhiing linh vuc ma & d6 dat
nudGe ¢ nhitng 1oi thé so sanh tu nhién, cdc ngudn luc con ngudi va vat chat lai
dugc huéng vao viéc san xuit nhitng hang hoa thuong dugc NK, tic la vao
nhiing linh vuc ma & dé dit nuéc cé nhitng bat 1gi tuong doi. Bén canh do,
nhitng hang rao bu6n ban s€ lam cho san xuat trong nude tré thanh khong hiéu
qua, khong khuyén khich giam thiéu chi phi, do vy, cdc nguén luc s& bi lang
phi. Hon nita, su bao ho con triét tiéu viéc ti€p thu kinh nghiém méi, cong
nghé méi va lam giam kha nang canh tranh cua cac doanh nghiép trong nudc.

CNH thay th€ NK duoc tién hanh & hau hét cic nuéc ASEAN trong
nhitng thoi diém khac nhau giita thé ky XX véi nhitng két qua dat dugc rat
khdc nhau. Nuéc CNH thay thé NK sém nhét 1a Philippin, bat dau tir nhitng
nam 1940. Nudc thuc hién mo hinh nay dai nhit (dén dau nhitng nam 1980) va
dat duoc két qua nhat 12 Indonesia. Tuy nhién, mot di€ém chung ctia cdc nudc
nay 1a 4p dung cac cong cu bao ho co ban doi véi cac nganh cong nghiép non
tré nhu han ngach NK, thué quan, chinh sach quan ly ngoai hoi, cap phép NK
va uu tién dau tu.

Tuy dat dugc nhitng thanh cong nhit dinh va tao nhitng diéu kién dé
phat trién cong nghiép nhung cdc nudc ASEAN déu khong thé kéo dai chién
lugc CNH thay th€ NK do nhiing han ché cta thi truong noi dia. Do quy mo
han ché cua thi trudng noi dia, chi sau mot thoi gian ngan, cdc san pham thay
theÂ NK da trd nén du thira, lam xuột hiộn nhu cau XK. Trong khi d6, mic do
bao ho cao da lam cho hang hod cua cic nudc nay khong cộ kha nang canh
tranh trộn thi trudng thé gidi, budc ho phai thay dội co ciu cdc nganh kinh t€
theo mot chiộn lugc phat triộn mội - chiộn luogc CNH dinh huộng XK.

Dộ khic phuc nhitng han chộ trộn, cdc nuộc dang phột triộn da nhan
thay rang chi ¢6 cach dua vao thi trudong quoc t€ rong 16n va ho déu da tim
cach chuyén sang chién luoc huéng ngoai - chién lugc CNH dinh huéng XK.

Mot ché€ do thuong mai mé clra va hudng ngoai 1a c6 lgi vi giam duoc
tinh phi hiéu qua do phan bé khong ding céc ngudn luc gay ra; ting cudng
hoc hoi kinh nghiém, thay d6i cong nghé va tang trudng kinh t€; cai thién duoc
kha nang linh hoat ctia nén kinh t€ trudc cac ci s6¢c bén ngoai va cudi clung,
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giam dugc nhitng bat hop 1i phat sinh tir ché do bao ho. Thuong mai mé ctra s€
khuyén khich viéc hoc hoi nhiing ti€n bo cong nghé, nang cao dugc kha nang
canh tranh trén thi trudng quoc t€, cdi tao va chuyén dich co cau nén kinh t€
phut hop véi xu huéng CNH, HDH nén kinh té.

Do mitc do bao ho khéac nhau, moi nudc bat diu qud trinh md clra nén
kinh t€ va phat trién cong nghiép dinh huéng XK vao ting thoi diém khédc biét.
Nuéc thanh cong nhanh nhat trong chién lugc dinh huéng XK 1a Singapore.
Nhat quan v6i quan diém phat trién kinh t€ huéng ngoai, tir giita thap nién 60,
Singapore da gidm han hoic bai bo thué NK, loai bd hoan toan han ngach NK,
ap dung thu€ suit uvu tién 4% (thay cho muc thué thong dung 1a 40%) trén tri
gid XK, khuyén khich tdi XK va bdo hiém XK, cung cap tin dung vu dai cho
XK. Nhiing cai cach theo huéng tu do hod dugc thuc hién & Philippin va
Malaysia vao cudi thap nién 60 va 70 nhung cic cai cach nay chu yéu tap
trung vao linh vuc thué¢ quan. Trong khi d6, tai Thai Lan va Indonesia, nhiing
cai cach thu€ quan khong dugc chi trong 1am nhung nhitng thay déi vé co ciu
nganh va chinh séch uu tién phat trién nganh theo huéng phét trién cac nganh
cong nghiép ché tao lam dong luc cho XK da dem lai nhitng thanh cong cho
cac nudc nay ngay tir thap ky 70. Cac nudc ap dung chinh sach theo huéng XK
khéi dau véi mot ty 16 XK/GDP tuong d6i cao va ty 1€ nay ti€p tuc tang lén.
Dong thoi, phin 16n ting trudng XK clia cédc nuée nay 1a nhd san phdm cong
nghiộp chộ biộn. Chang han nhu Thdi Lan nam 1978 chi bat diu vội ty 1¢ hang
cong nghiép ché€ bién trong co ciu kim ngach XK 1a 25%, nhung sau 20 nam
ty trong nay da dat gan 75%. Nhu vay, nhitng nudc tang trudng nhanh nay da
sit dung hoat dong XK hang cong nghiép ch€ bién trén da gia tang lam khu
vuc chu dao (nhiing nuéc khac nhu Malaysia va sau nam 1980 la Indonesia
cling di theo huéng tuong tu nhung hai nuéc nay con dugc loi tir su ting gia
dau mo). Trong khi d6, cac quoc gia theo mo hinh thay thé NK chua bao gio
dat dugc mot ty 1€ XK/GDP cao.

Thuc t€ cho thdy nhitng nén kinh t€ cang md thi lai cang c6 kha nang
tang trudng tot hon va 6n dinh hon nho nhitng kĐ ning hoc hội dugc thong qua
viộc mo rong tiộp can thi truong XK va NK. Thuộ€ quan thip, it nhat 1a d6i vội
cdc mat hang XK, ciing nhu cac chinh siach hộ tro kinh doanh khdc, da cho
phép cdc doanh nghiép phat trién cdc k§ ning vé cong nghé va ti€p thi cua
minh. Khi gia thay déi va t6c do ting trudng cta cdc nén kinh t&€ cong nghiép
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phat trién bi chiing lai thi nhitng nuéc theo huéng XK di phan ting linh hoat
hon cac doi thi canh tranh theo chién lugce san xuat thay thé NK.

Béng 2: Téc dd tang truéng GDP va ty 1é XKIGDP clia cac nudc/viing
lanh thé theo cac chién ludc phat trién khac nhau

Tang tru’&pg GDP Ty |é XK/IGDP (%)
(theo gia c6 dinh, %)

Thay thé NK 1960-70 | 1970-80 | 1980-90 | 1970 1980 1990
Banglades 3,6 3,3 4,3 5 6 8
Brazil 54 8,7 2,7 7 10 7
Achentina 4,2 2,5 -0,7 11 5 10

Dinh huéng XK
Han Quéc 8,6 10,3 9,4 14 34 31
Dai Loan 9,6 9,7 8,2 30 53 45
Théi Lan 8,2 7,7 7,6 15 24 37

Nguon: Thdch thitc ciia qud trinh toan cdu hod doi voi Chdau A, ASEAN
Development Outlook, 2001

Nhitng thanh tyu kinh t€ ctia cdc nuéc Pong A 1a mot vi du vé su thanh
cong cua chién lugc kinh t€ huéng vé XK. Cho dén dau nhitng nam 60 cua thé
ky XX, cac nuéc nay van & trong tinh trang hét sic lac hau nhung chi trong
mot thoi gian ngin, cdc nudc va vang lanh thé nay da khong nhitng vuot qua
canh ngheo nan lac hau ma con dat duoc trinh do ph4t trién ngang vé6i nhiéu
nuGc cong nghiép phat trién. Mot trong nhitng nguyén nhan din dén thanh
cong nay 1a ho da thuc hién qué trinh chuyén dich co céu kinh t€ hop 1y theo
huéng XK.

Mo hinh CNH dinh huéng XK da dem lai thanh cong cho mot s6 nén
kinh t€ dang phdt trién va dugc ban luan nhiéu trong may thap nién qua.
Nhung nghién cttu sau hon, cac hoc gia lai phan mo hinh nay thanh hai loai:

Mot la, mo hinh CNH dinh huéng XK chu yéu dua vao khuyén khich
XK cdc san phdm so cap (ndng san va cac san pham khai khodng). Trudng hop
nay c6 thé dan t6i su can kiét tai nguyén, khong nang cao dugc trinh do k§ thuat
va cai thién nang luc canh tranh quoc t€. Pay 1a mo hinh CNH dua vao loi thé so
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sanh tinh, mang tinh ngdn han. St dung hop 1y mo hinh ndy s€ tao dugc nhiing
tich luy ban dau cho qua trinh CNH.

Hai la, mo6 hinh CNH dinh huéng XK chil yéu dua vao thic diy XK céc
san pham cua cong nghiép ché tao. Trong trudng hop nay, cdc nuéc CNH dua
vao khai thdc loi thé trong nuéc va co hoi cia tu do hoa thuong mai dé phat
trién cdc nganh cong nghiép ché bién nhu dét may, ché bién thuc pham, dién
tr dan dung... va da mang lai thanh cong cho mot s6 nudc/vung 1anh thd, dién
hinh 1a cdc nén kinh t€ CNH mdi (NIEs). Day 1a mo hinh CNH dua vao loi thé
canh tranh dong, mang tinh dai han.

Mo hinh CNH dinh huéng XK dua chti yéu vao khuyén khich XK cac
san pham ché tao dugc xem la thich hop va hitu hiéu cho nhitng nuéc di sau. 0
mo hinh nay, muc tiéu 1a dinh huéng XK, nhung yéu t6 dam bao tang trudng
XK 1a NK mang tinh canh tranh®. Nghién cttu dinh lugng cua Robert Z.
Lawrence va David E. Weinstein (2002) cho thdy c¢6 mdéi quan hé thuan chiéu
gitta NK canh tranh va ning suat cdc yéu t6 téng hop (TFP), va khong tim thay
moi quan hé nhu vay gitta XK, NK phi canh tranh va tang nang suat. Tur d6
nhom nghién ctu di dén két luan 1a tang truong XK khong phai nguyén nhan
clia tang nang suat ma la két qua ctia hoat dong NK canh tranh. K&t luan nay
cho thay vai tro cua NK tai sao lai quan trong nhu vay doi véi tang nang suét
va han chộ bao ho s& ¢6 tac dung ddy manh NK canh tranh, tic 12 NK doi mội
cong nghé, cai thién quan 1y va gay stc ép doi v6i hang san xuat trong nudc do
vay gitip cho viéc cai thién nang luc canh tranh thic ddy XK va han ché canh
tranh cia hang NK (NK phi canh tranh).

Mot trong nhiing 1y do quan trong & day 1a, mo hinh CNH dinh huéng
XK ¢6 thé cho phép cdc nuée di sau “di tat, déon ddau”, thuc hién nhanh qua
trinh CNH theo kiéu rit ngan ma céc nuéc trudc day da phai trai qua hang
tram nam. Tuy nhién, chinh di€u d6 ciling doi hoi trong qué trinh thuc hién
CNH dinh huéng XK cac nudc phai lua chon dugc co cau kinh té, co ciu cong

* NK mang tinh canh tranh 12 NK cdc san pham trung gian dé tao ra san phdm ban & thi trudong khéc
(sdn phdm trung gian & day duoc hiéu 12 tu liéu san xuat). NK phi canh tranh 1a NK san pham cuéi cling (hang
hod tiéu diing). Xem, Ngan hang Thé gidi: Suy ngam lai su than ky Dong A, NXB CTQG, Ha Noi, tr. 501.
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nghiép huéng vé XK hgp 1i, dua trén co s& 1oi thé canh tranh va trinh do phat
trién ctia moi nudc.

1.2. CAC NHAN TO TAC PONG TOI CAN CAN THUONG MAI

1.2.1. Chinh sach thuong mai

Chinh sach thuong mai 12 nhan t6 anh hudng truc ti€p dén CCTM. Diéu
chinh CCTM thuong duoc thuc hién thong qua cic bién phap nhu khuyén
khich XK, quan 1y NK. Nhiing cai cach thuong mai quan trong la (i) m& rong
quyén kinh doanh XNK (chinh sich thuong quyén); (ii) chinh sich thu€ quan
va phi thu€ quan (iii) tham gia cac hiép dinh thuong mai khu vuc, song phuong
va toan cau.

Dua vao cdc ly thuyét vé thuong mai qudc t€, ching ta biét rang céc
nude budn ban véi nhau hoac vi ho khac biét vé cac nguon luc, vé cong nghé,
hoac vi ho khac biét nhau vé 1oi thé kinh t€ nhd quy mo, hoic vi ca hai 1y do
d6. Trong bat ky moi trudng nao, canh tranh hoan hao hay khong hoan hao,
thuong mai luon mang lai 1gi ich cho cdc nuéc tham gia va cac loi ich nay la
tiém tang. Viéc tién hanh thuong mai gay tac dong 1én phan phdi thu nhap giira
cac nhéom dan cu trong ndi bd mot nudc va gitta cac nudc theo huéng mot so
ngudi (hoac nudc) sé duoc loi tir thuong mai, trong khi mot s6 nude khac sé bi
thiét hai tir hoat dong nay. Pay chinh la nén tang dé cdc chinh pht tham gia
diéu tiét hoat dong thuong mai thong qua viéc ban hanh céc chinh sach.

Chinh sdch thuong mai 12 chinh sdch quéc gia ding dé phan biét d6i xir
d6i véi cac nha san xuat nudc ngoai. N6 bao gom mot hé thong hoan chinh cac
luột 1¢, quy dinh, cac chinh sach va cac tap quan ctua chinh pht cộ anh hudng
dén thuong mai. Cic cong cu chu yéu cla chinh sich thuong mai bao gom
thu€ quan NK, han ngach NK, trg cdp XK, han ch€ XK tu nguyén, yéu cau vé
ham lugng ndi dia. Ngoai ra, cac chinh phu con sit dung mot s6 cong cu khac
nita dé tdc dong t6i hoat dong ngoai thuong clia minh nhu trg cdp tin dung XK,
céc thl tuc hanh chinh, tiéu chudn ky thuat... Ching c6 thé dugc phan chia ra
lam hai loai 1a thu€ quan va phi thu€ quan. Muc dich cta cac cong cu nay la
nham phan biét d6i x{r gitta cdc nha san xuat trong nudc va nude ngoai.

Diéu tiét chinh sich thwong mai c6 anh hudéng dén tinh trang cla
CCTM. Chinh sach thuong mai khuyén khich XK ciac mat hang tho, so ché
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hay XK cdc san phdm ché tao c6 lién quan dén tinh trang CCTM trong ngin
han hoac trong dai han nhu hai m6 hinh cia CNH dinh huéng XK dugc giGi
thiéu & trén. Chinh sach khuyén khich NK hoac han ché NK ciing anh huong
dén tinh trang CCTM. Khuyén khich NK hang tiéu dung (NK phi canh tranh)
s€ lam xau di tinh trang CCTM. Nguoc lai, khuyén khich NK tu liéu san xuat
stt dung dé phat trién XK sé& cai thién CCTM trong dai han.

Toém lai, chinh sach thuong mai truc ti€p hoac gian ti€p anh hudng dén
CCTM. Dicu tiét CCTM c6 lién quan chat ché t6i chinh sach khuyén khich XK
va quan ly NK. Trong di¢u kién tham hut CCTM, chinh sich cta cac nudc
thuong 1a khuyén khich XK va han ché€ NK. Tuy nhién, thuc t€ cho thidy han
ché NK khong phai 1a giai phap hiéu qua dé diéu chinh CCTM. NK canh tranh
12 bién phédp hiéu qua nhat dé diéu ti€t CCTM trong dai han (s& dugc phan tich
k¥ & phan sau).

1.2.2. Chinh sach dau tu

Cac chinh sach va bién phap lién quan dén dau tu c¢6 anh hudng truc ti€p
hoac gian ti€p doi v6i CCTM. Trudc hét, dau tu lién quan dén NK. Nhicu
nghién ctu dinh lugng cho thay NK va dau tu thuong c6 méi quan hé véi nhau.
Diéu nay 1a boi cac nudc dang phat trién khong c6 va khong tu san xuét du cdc
nguyén liéu ddu vao ciing nhu cdc loai mdy moc, thiét bi cin thiét dé dau tu
cho san xuat. Tat nhién, mic do cia moi quan hé nay dén dau con tuy thuodc
vao muc do bao ho thuong mai (anh huéng dén viéc han ch€ NK) va chién
lugc dau tu trong tiing giai doan (tic dong dén kha nang thay thé€ gitta hang ndi
dia va hang NK).

Thong thuong, hoi nhap KTQT cé anh hudng manh mé dén cac quan
hé kinh t&€ néi chung va XNK néi riéng. Khi cac rao can thuong mai duoc do
bo, hoat dong dau tu theo “chiéu sdu” duoc ting cudng thi su bién dong cla
dau tu, dudi su chi phoi cua cac luc luong thi truong, s€ gay tic dong nhat dinh
dén NK. Quan hé giita dau tu v NK sé& c6 su thay déi.

Pau tu lién quan dén NK, hiéu qua dau tu lién quan dén kha nang canh
tranh cta hang thay thộÂ NK va hang XK. Cac luộng von dau tu gian ti€p, hoac
nguon vién trg nudc ngoai, ki€u hoi ciing anh huéng dén CCTM. Nhiing yéu to
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néu trén c6 thé c6 anh hudng truc ti€p, hodc gidn ti€p, cai thién hodc gay tinh
trang tham hut CCTM

Trudc hét, nguon dau tu truc ti€p nudc ngoai (FDI) 1a bd phan quan
trong cua tai khoan von. Viéc gia tang thu hit von dau tu nudc ngoai c6 tac
dung b dap tham hut cdn can tai khoan vang lai. Déi vé6i cac nuéec dang phat
trién, khi XK dich vu con han ché va céc ngudn chuyén giao chua ddng ké,
von FDI gép phan 1am lanh manh hod CCTM. Tang dau tu nudc ngoai vao cac
nganh thay th&€ NK va khuyén khich XK ciing gép phan tang XK va han ché
NK trong dai han, do d6 gop phan cai thién CCTM. Tuy nhién, dau tu nudc
ngoai tang, kéo theo tang NK. Néu chinh sach bao ho thién léch doi véi XK sé
lam cho CCTM tham hut. Hon nita, khi luong FDI vao (dac biét duGi dang
ngoai t&) ting lén s& 1am thay déi tuong quan gifta cung va ciu ngoai t&; néu
chinh pht khong can thiép (khong trung hoa hod) thi diéu nay dan dé€n khuynh
huéng dong ndi té 1én gid, qua d6 han ché€ XK va khuyén khich NK, dan dén
tham hut CCTM va tham hut cdn can vang lai.

Thir hai, viéc gia ting ngudn thu nhap chuyén giao tir nuéc ngoai nhu
viộn trg, thu nhap rong tir cic du 4n dau tu ngoai nudc, ki€u hội ¢6 tac dung bu
dap tham hut CCTM hang hod. Mat khéc, theo 1y thuyét mo hinh dong vé ng
cua Jaime de Pine (s& duoc gidi thiéu & phan sau), su 6n dinh va gia ting clia
cac khoan chuyén giao 1am cho kha ning chiu dung clia cdn can tai khoan
vang lai 16n hon va do d6 c¢6 thé md rong NK nhiéu hon so v6i du kién. Diéu
nay hét sic quan trong doi v6i cac nuée dang CNH khi can phai thu hdt von,
k¥ thuat tr bén ngoai.

Thit ba, nguén von vay (vay dau tu va vay thuong mai) néu st dung
khong hiéu qua nhu dau tu vao cdac nganh thay thé NK, cdc cong trinh mang
lai hiéu qua kinh t€ thdp, mua sam chinh phu, tiéu ding s& 1am trdm trong cén
can tai khoan vang lai va ng nudc ngoai vi chi s6 ng/ XK ¢6 xu huộng gia tang
va ty sO gitta 1ai suat phai tra cac khoan ng so v4i mic do tang XK ciing s€ gia
tang (cac di€u kién nay déu lam x4u di tinh trang can cén tai khoan vang lai va
no nudc ngoai, nhitng van dé nay sé duogc nghién cttu k§ hon & phan sau).

Thit tu, chinh sach dau tu trong nudc cling anh huéng dén CCTM. Dau
tu trong nudc theo dinh huéng XK hay thay th€ NK c6 anh hudéng dén CCTM.
Hiéu qué str dung von dau tu va co cau von dau tu cling anh hudng ding ké
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dén CCTM. Chang han, viéc xem nhe dau tu vao cdc nganh cong nghiép phu
tro lam tang NK nguyén nhién liéu, phu liéu, do d6 giam kha nang canh tranh
hang XK, han ché thu hit von dau tu nude ngoai & nudc ta trong thoi gian qua.
Hiéu qua kinh t€ thap cua cac du an dau lam suy yé&u kha nang canh tranh cta
hang XK va hang thay thé NK do c6 muc chi phi cao hon miic quoc té. Dicu
nay lam cho viéc cai thién CCTM tré nén khoé khan, dac biét 1a trong dai han.

1.2.3. Chinh sach ty gia

Chinh sach ty gia thuong cé anh huéng quan trong dén CCTM cua mot
nudc. Céc t6 chiic tai chinh quoc t€ nhu Ngan hang thé giéi (WB) va Quy tién
t¢ quoc t€ (IMF) thuong khuyén nghi phd gia’ dong noi t& khi cdc nudc gip
khé6 khan vé can can thanh todn qudc t€ véi 1ap luan cho rang phd gia sé lam
tang gia trong nudc ctia hang NK va giam gia ngoai nuéc ciia hang XK cua
nudc d6. Ca hai tic dong nay déu cai thién sic canh tranh qudc t€ cua hang
trong nudc. Cac nguon luc s€ duge thu hiit vao cac nganh san xuat ndi dia ma
gid day c6 thé canh tranh c6 hiéu qua hon so v6i hang NK, va nguén luc ciing
s& duoc thu hit vao cdc nganh XK ma gid day c6 thé canh tranh c6 hiéu qua
hon trén cac thi truong quoc t€. Két qua la XK tang 1én va NK giam di. Ca hai
diéu nay lam cho CCTM cua nuéc pha gia duoc cai thién. Tuy nhién, c6 mot
s6 diém can chi y vé tdc dong cta phd gia dén CCTM:

- Su chdm tré trong phdn iing cua nguoi tiéu dung. Can phai cé thoi gian
dé nguoi tieu diing & ca nudc phd gia 1an the giGi bén ngoai diéu chinh hanh vi
mua hang truGc moi trudng canh tranh da thay déi. Chuyén tir tieu dung cac
hang NK sang cac hang san xuột trong nudc nhat dinh can phai ¢6 thoi gian vi
nguoi tieu dung trong nudc khi quyét dinh mua hang khong chi quan tam dén
su thay déi chia gid ca tuong doi ma ca nhiéu yéu t6 khac, chiang han théi quen
va su néi tiéng ctia hing ngoai so vdi hang noi; trong khi ngudi tiéu diing nuée
ngoai c6 thé khong thich chuyén tir tieu dung hang ho von da quen sir dung
sang hang NK tur nu6c pha gia.

3 Thuat ngit ph4 gid thudng dugc sir dung dé néi t6i bat ky hién tuong gidm gia danh nghia nao cla
déng ban té mot cach chll y v véi midc do ddng ké .
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- Su chdm tré trong phdn iing ciia nguoi san xudt. Ngay ca khi phd gia
cai thién dugc kha nang canh tranh ctia hang XK, nhiing ngudi san xudt trong
nuéc cling cin c6 thoi gian dé md rong san xuat, hodc chuyén san xudt tir
nganh nay sang nganh khac. Hon nira, cic don dit hang thuong dugc dat trude
va nhitng hgp déng nhu vay khong thé huy bo trong ngén han. Cic nha may
khong thé huy bd hgp déng doi véi ddu vao va nguyeén liéu tho quan trong.

- Su canh tranh khong hoan hdo. Su tham nhap va gay dugc anh huéng
trén thi trudong thé gidi 1a mot cong viéc kho khan va mat nhi€u thoi gian. Cac
nha XK nudc ngoai c6 thé khong chiu chia sé thi trudng va c¢6 thé phan ting
truGe su suy giam kha nang canh tranh ctia ho bang cich giam gid hang XK
sang nudc pha gia. Tuong tu, nhitng nganh cong nghiép nudc ngoai phai canh
tranh v6i hang NK tir cdc nuGe phd gid, c6 thé phan tng trudc su suy giam kha
ning canh tranh bang cdch giam gid ca trén thi trudng trong nudc, va do doé
han ch€ khoi lugng NK tir cac nuGe pha gia.

- Cudi cung viéc giam gia déng noi t& c¢6 thé khong cai thién duoc
CCTM trong thoi gian truGe mét. Boi vi CCTM chinh 1a gid tri cua XK trix di
gid tri cia NK. Gia sur ching ta tinh CCTM bang dong Viét Nam. Néu gid noi
dia ca hang XK khong thay déi va lugng hang XK chua thay d6i nhiéu l1am,
thu nhap tir XK s& chi cao hon mot chiit trong thoi gian truéc mat. Va néu
luong hang NK chua giam nhiéu 1am, nhung gid hang NK tinh bang dong Viét
Nam c6 thé tang ddng ké. Khi tinh vé gid tri, CCTM trong ngan han c6 thé tro
nén xau hon.

Trong thoi gian dai hon, khi nhitng nguoi mua va nhitng nguoi ban diéu
chinh lugng XK va NK, ca lugng XK cao hon va lugng NK thap hon chac s&
cai thién duoc CCTM. Nhu vay, viéc gidm gid dong noi té lic ddu c6 thé 1am
cho CCTM tré nén xau di nhung sau d6 s€ dugc cai thién. Cac nha kinh t€ doi
khi mo ta hién tuong nay bang dudng cong hinh chit J°. Khi thoi gian troi di
sau khi giam gid dong noi t¢, CCTM giam t6i ddy ctia duong J, nhung sau dé
lai cai thién va tang cao hon vi tri ban dau cta no.

¢ Xem: Hoc viộn ngan hang, Tai chinh quộc t&€, NXB Thong ke, Ha Noi, tr.140-143.
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Theo diộu kiộn Marshall - Lerner thi viộc giam gid dong noi té sộ cai
thiộn CCTM chi khi nao tong hộ s6 co gian theo ty gid clia ciu vé hang XK va
hang NK 16n hon 17. Mot 1ap luan kha phé bién cho riang pha gid thudng c6
hiéu qua hon & cdc nudc phat trién so vé6i cac nude dang phét trién. Nhiéu nudc
dang phat trién phu thuoc ning né vao NK va do d6 hé s6 co gidn cua cau NK
theo gia dudong nhu rat thap. Trong khi d6, cdc nuéc phat trién thudong phai doi
phé véi canh tranh gay gat trén thi trudng XK va do d6, hé s co gian cua cau
vé XK theo gid c6 thé rat cao. Do vay, viéc giam gid dong noi t¢ c¢6 thé chi cai
thién dugc CCTM ctia mot s6 nude chit khong phai tat ca cac nudce.

Cac nha kinh t€ thudc truong phai cau tric da phé phan kich liét chuong
trinh 6n dinh ctia IMF® véi 1ap luan cho rang phé gid c6 thé giy ra nhiing t6n
that khong cén thiét vé€ san lugng va viéc 1am. Cudc tranh luan nay bat dau tir
nhitng nam 1950 va 1960 & My Latinh. Diém c6t 16i trong su chi trich ctia cdc
nha cdu tric vé chinh sach ctia IMF 1a quan diém cho ring nhitng nét diac thi
ctia nén kinh t€ & da s6 cdc nudc dang phét trién 1am cho chinh sdch ctia IMF
tré nén phan tac dung:

(1) Vi da s6 cac nuéc dang phét trién chi XK cdc san phdm tho va NK
céc san pham cong nghiép tién ti€n, va dudng nhu kha ning thay the gifta cac
san pham XK, NK va khong thé thuong mai dugc 1a rat thap. Do d6, viéc ting
gid ca cla céc san phadm c6 thé thuong mai duoc so véi cdc san pham khong
thé thuong mai dugc thong qua pha gia it c6 kha ning giai phéng duoc nguén
luc nham ting san luong phuc vu cho XK.

(2) Gia XK va NK thuong c6 dinh theo ngoai té. Do do6, pha gia chi c6
thé tang thu nhap XK tinh bing ngoai té thong qua su gia ting cung tng. Hé s6
co gian cua cung thudng nho trong ngan han, dic biét trong khu vuc san xuat
cac san pham tho. Di xa hon, nhiéu nha co cau cho ring phd gi4d gay ra hai

7 Chinh s4ch ty gia chi anh hudng 16n nộu hang NK va XK cÂ6 do co gidn 16n vé gia. Nhitng quộc gia
XK hang tho va NK hang tho it chiu &nh hudng hon dội vộ6i cộc nuộe khdc. Viộc gidm gid dong noi té ¢ thé
khong thiic ddy XK va han ché NK néu nhu cdu vé hang XK va hang NK khong/it co gidn theo gid

¥ Nhitng kiộn nghi ctia IMF vé cộc biộn phap nhim khộc phuc tham hut c4n can thanh todn va vén dộ
lam phét thudong bao gdm han ché tdng cdu thong qua that chat tin dung cho c4 khu vuc tu nhan 14n khu vuc
Chinh phu va phd gia tién té.
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hiộu tng d6i vội tộng cau: thay thé chi tiộuđ va gidm chi tiộu. Theo ho, d6i vội
cac nuSc dang phét trién, hiéu tng gidm chi tiéu thudng quan trong hon hiéu
ung thay thé€ chi tiéu. Két luan nay dua trén ba luan ct co ban sau:

Trude hét, Cooper (1971) cho rang néu trude khi pha gid cic nude dang
phat trién da c6 tham hut thuong mai 16n, thi mic du phé gia c6 thé cai thién
duoc CCTM tinh bing ngoai t¢, nhung lai lam gidm tong cdu do lam cho
CCTM tinh theo dong ndi té xau di. Trong truong hgp nay, pha gia sé c6 anh
hudng thu hep bat chap di€u kién Marshall-Lerner dugc thod man.

Hai 13, mot s6 ngudi cho ring phd gid c6 thé c6 anh hudng quan trong
dộn phan phoi lai. Phd gia ¢ thé 1am ting thu nhap cta cộc nha tu ban (do 1am
tAng gia cua cac hang hod c6 thé thuong mai) va giam thu nhap thuc t€ cuia doi
ngi cong nhan (néu tién luong cham di€u chinh). Néu cong nhan ¢6 xu hudng
tiéu ding can bién 16n hon cdc nha tu ban thi tong ciu s& giam.

Ba 13, phan 16n cic nu6c dang phét trién déu c6é cdc khodn no nudc
ngoai 16n. Phd gid lam tang chi phi trd ng nuéc ngoai tinh bang déng noi té.
Né€u gia ca trong nudc khong tang kip tdc do pha gia, thi gia tri thuc t&€ cua cac
khoan ng nu6c ngoai sộ tang. Do d6, nộ ¢6 anh hudng thu hep d6i vội tong
cau.

Ngoai ra, theo mot s6 nha co cdu, pha gid con cộ anh hudộng lam giam
téng cung qua ba kénh:

Mot 1a, khi hang NK déng vai trdo quan trong trong qua trinh san xuat,
phd gia bang cdch lam tiang gid NK s& ddy chi phi va gid ca trong nudc lén.
Diéu nay lam giam mic san lugng ma cic doanh nghiép sin sang san xuat,
anh hudng nay c6 thé duoc bu dap mot phian néu trong nudc cé thé san xuit
san pham thay thé.

Hai 14, néu tién luong trong nuéc duoc chi s6 hoa theo chi sO gia tiéu
ding, thi tién luong thuc t€ tinh theo san phdm trong nudc sé tang.

° Hiéu tng thay thé chi tiéu 1am ting tdng cdu bdi vi mot s6 ngudi tiéu ding chuyén tir mua hang
ngoai sang hang clia nuéc phd gid. Diéu nay dién ra trén ca thi trudng trong nudc va ngoai nudc.
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Ba 13, su tiang gid trong nudc do phd gid sé lam giam cung tién thuc t€ va
do d6 lam tang 14i suét. Diu nay ciing sé 1am tang chi phi san xuat.

Nhu vay, chinh sach ty gia hoi doai ¢ anh hudng dén CCTM. Tuy
nhién, khi thay déi ty gid, dic biét 1a khi phd gid dong noi t& dé cai thién stic
canh tranh ctia hang san xuat trong nudc va hang NK can hét stic than trong,
dac biét 1a d6i v6i cac nude XK hang tho va NK cac mat hang nguyén nhién
liéu. Pha gid dong tién trong nudc ciing anh hudng dén kha nang tra no nudc
ngoai va lam phat, do dé la xau di moi truong kinh t€ vi mo

1.2.4. Cac chinh sach khac

Cac chinh sach nhu chinh sach thué, tai khod, chinh sach 13i suét, quan
1y no nuéc ngoai, chinh sach tiéu dung cé anh hudng truc ti€p hoac gian ti€p
doi v6i CCTM. Chang han, chinh sdch quan 1y no nudc ngoai cé tac dung diéu
ti€t ludng von vay theo huéng st dung c6 hiéu qua va phan bo hop 1y, tai trg
hop 1y doi v6i tham hut thuong mai... cé tic dung lam lanh manh hod CCTM.
Chinh sach thué c6 tac dung han ché& hoac mé rong XK hoac NK. Chinh sach
1ai sudt c6 tac dung kich thich hoac han ch€ dau tu, tiéu dung do dé anh hudng
dén hoat dong XNK. Nhitng thay déi vé 1ai sudt din dén nhitng thay déi trong
dau tu kinh doanh. Nhitng kénh tic dong cta cac chinh sach néi trén doi véi
CCTM hét siic phic tap. Can ¢ nhiing nghién ctu chuyén sau vé linh vuc nay.

Mot s6 chinh sdch khdc ciing ¢6 thé anh huong dén CCTM nhu chinh
sdch bao ho nhu da phan tich & trén. Su yéu kém cua thé ché kinh t€ thi trudng,
cac chinh sach kinh t€ (khong minh bach, khé du doan) gay ra tinh trang tham
nhiing, lang phi, gian lan thuong mai 1am tram trong hon tinh trang CCTM'.

19 C4c doanh nghiép do nha nu6c quén 1y, cht yéu 1a & cadc nuéc XHCN trude day va cic nude c6 nén
kinh t€ chuyén déi, tinh trang gian lan thuong mai nhu khai ting gid NK dé truc 1gi hodc tang gid NK do c6
dugc vi th€ doc quyén trong phan phoi.
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1.3. CAC PHUGNG THUC PIEU CHINH CAN CAN THUGNG MAI
1.3.1. Khuyén khich xuat khau

Piy manh XK 1a gidi phdp co ban nhat dé cai thien CCTM. Kinh
nghiém qudc té€ trong khoang 40 nam gan day cho thay lua chon dinh hudng
CNH huéng vé XK 12 giai phdp dai han dé cii thien CCTM. O giai doan déu
cia CNH, cac bién phap khuyén khich XK thuong duogc tap trung vao viéc
khai thac t6i da lgi th€ so sdnh finh, tic 12 XK céc san phdm sdn c¢6 nhu nong
san, khodng san, hoidc cdc san phdm ché bién st dung nhiéu lao dong. O giai
doan tiép theo cdc nudc theo duéi moé hinh CNH dua vao cdc nganh ché€ tao,
trén co s& phat huy cac lgi th€ canh tranh dong tr cong nghé va von. Thu hut
dau tu nude ngoai 1a bién phap c6 tinh quyét dinh. Nhitng bién phap thuong
duoc st dung 1a mé rong quyén kinh doanh XK, giam thu€ XK, ho tro XK,
ddy manh xic tién thuong mai va ddm phén qudc t€.

1.3.2. Quan ly nhap khau

Bién phap quan 1y NK thuong duoc st dung song hanh véi cac bién phap
khdc d€ diéu chinh CCTM. Thong thudng, cdc bién phép quan ly NK la lam
thé ndo dé€ han ché NK hang tiéu dung, khuyén khich NK tu liéu san xuét, nhat
12 cong cu san xuat lién quan dén déi méi cong nghé phuc vu cho san xuat
dinh huéng XK va thay th€ NK. Khi ¢6 tham hut CCTM, cac bién phiap NK
cac nuéc thuong sur dung 1a khuyén khich phat trién cdc nganh thay thé NK
bang cédc bién phap bao ho va kich thich cdc nganh cong nghiép noi dia dé
thay th€ cho hang cong nghiép NK trude do tai thi truong trong nude; hoac han
ch€ NK bang céc bién phép phi thu€ quan nhu han ngach hang, hay cim NK
nhiing hang tiéu ding ma trong nudc c6 thé san xuat dugc.

Céc bién phdp han ch€ NK bang cdch bdo ho san xuéit trong nudc véi
hang rao thu€ quan cao dugc cac nuéc nhu Nhat Ban, Han Qudc su dung trong
thoi ky dau CNH. Tuy nhién, trong bsi canh hoi nhap sau rong tir nhitng nam
80 thé ky XX dén nay, cac bién phap bao ho khong phu hgp nita. Cac nude
nhu Singapore, Malaysia, Thai Lan va Trung Quoc da 4p dung mo6 hinh CNH
khai théc 1¢i thé canh tranh dong, tic 12 ddy manh NK hang ho4 canh tranh dé
phat trién céc nganh thay thé NK va cdc nganh ché tao theo huéng XK. Kinh
nghiém cho thay, han ch€ NK, cham m& clra trong nuée lam cho cac nganh
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cong nghiép cham thich tng v4i moi truong canh tranh toan cau, khong khai
thdc duoc 1gi thé vé lao dong, thi nguyén, stic ép déi mdi va cai cach cac doanh
nghiép trong nudc.

1.3.3. Diéu chinh ty gi4 héi dosi

Nhu da phan tich & trén, ty gia hoi doai c6 anh hudng truc tiép doi véi
CCTM. Mot ty gia lam cho gid dong ndi té thap hon so véi ngoai té lam tang
kha nang cua hang hoa XK va han ché€ NK. Ngugc lai, dong noi té tang gia sé
khuyén khich NK, giam kha nang canh tranh hang XK. Do d6 diéu chinh ty
gia hoi doai sé c6 tac dung cai thién hoac lam tram trong thém tinh trang cta
CCTM.

Trong truong hop tham hut CCTM, bién phdp nhiéu nuéc thuong ap
dung 1a ph4 gid dong noi t&¢ dé khuyén khich XK va han ché NK. Tuy nhién,
viéc pha gia dong ndi té can hét stc than trong. Bbi vi, viéc pha gia dong noi té
c6 thé kich thich XK, 1am tang tong cdu va san luong quoc dan, nhung lai lam
t6n hai dén cdc nha san xuat trong nuée sir dung cdc dau vao NK, do ho phai
doi mat véi gid dau vao va gia thanh san xuét cao hon. Nguoi tiéu dung phai
mua hang NK véi gid cao hon. Pha gid dong noi té lam tang khoan no nudGc
ngoai. Poi vội cdc nude cÂ6 khoan ng 16n s€ gay kho khan cho van dộ tra no.
Nhu da phan tich & trộn, viộc pha gia dong ndi té chi thich hop vội cac nude
phat triộn, c6 nén kinh t€ manh va hang hoa cong nghiộp. D6i vội cdc nube
dang phét trién, cdc mat hang XNK it co gidn vé gid nén viéc phd gid khong
cai thién duoc kha niang canh tranh ciia hang XK va han ché NK'',

Néu dong noi t& duoc dinh gia qua cao sé c6 tac dung thic ddy NK va vi
vay trong dai han c6 thé céi thien CCTM, giam bdt 4p luc doi vé6i cac khoan tra
no. Tuy nhién, déng noi té dugc danh gia qué cao sé gy ra nhi€u tic dong xau
doi v6i nén kinh té.

Thit nhdt, n6 s€ han ch€ XK vi dong noi té dugc danh gid qua cao s€ lam
giam loi nhun cua cac nha doanh nghiép san xuét ra cdc mat hang cung ng

" Xem thém: Nguyén Vin Cong: Chinh sich ty gid h6i dodi trong diéu kién hoi nhap kinh t€ & Viét
Nam, NXB Chinh tri quoc gia, Ha Noi, 2004, tr. 98-118.
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cho thi truong thé gidi. Két qua Ia, san xuat trong nudc bi thu hep va tang
truong kinh t&€ cham lai. Thuc t€ thoi gian qua cho thdy két qua XK 1a mot
trong cdc nhan t6 hang dau quyét dinh tang trudéng chung clia nén kinh t€ Viét
Nam.

Thit hai, n6 s& can trd viéc san xuat cdc mat hang c¢6 thé NK & trong
nudc, vi gid ca hang NK bi kiém ché€ ¢ mic thdp mot cach gia tao. Su thién
lech nay c6 thé gay ra hau qua nghiém trong ca d6i vdi nong nghiép (cho
nguoi san xuat luong thuc va cay cong nghiép) va san xuat cong nghiép (nganh
san xudt cac mat hang thay thé NK chu yéu). Viéc dung 1én cac hang rao thué
quan va phi thué€ quan c6 thé 1am giam nhiing thién léch nay nhung nhiing bién
phap han ché NK nay mot mét di ngugc lai céc thoa thuan vdi céc t6 chic
quoc t€ va mat khac, c6 thé dan dén tinh trang kém hiéu qua va str dung cac
nguon luc véi nang suat thap. Trong mot nén kinh t€ c6 quy mo nho nhu Viét
Nam, qué trinh CNH khong thé nao bén viing khi déng noi té bi dinh gid qua
cao. Hon nita, viéc khuyén khich NK (twong tu nhu han ché€ NK) s€ nhanh
chéng dan dén tinh trang thi€u ngoai té.

Thir ba, n6 s€ lam méo mé phan phdi thu nhap theo huéng gay bat loi
cho nhitng ngudi san xuét cdc mat hang c6 thé tham gia vao thuong mai quoc
t€ va 1am 1oi cho nganh dich vu va cdc nganh san xuat cic mat hang khong thé
tham gia vao thuong mai quoéc t€. Diéu nay thudng bi€u hién du6i hinh thiic
thién 1éch c6 1¢i cho dan cu & thanh thi, ¢ hai cho nén kinh t€ nong thon, noi
ma hau hét dan nghe¢o sinh song. Khi ma su khan hi€ém ngoai té lam cho viéc
4p dung céc bién phép kiém sodt NK tr& nén cén thiét thi nhitng ngudi c6 quan
hé mat thiét v6i co quan cap gidy phép NK c6 thé ki€ém dugc cac moén loi
khong 16.

Thir ti, n6 c6 thé 1am mat 6n dinh qué trinh chu chuyén von gitta trong
nudc va thé gii bén ngoai va 1am cing thang thém tinh trang khan hiém ngoai
té. Hién twong nay c6 thé xay ra mot phan vi c6 tinh trang kho khan vé cdn can
thanh todn: tham hut can céan tai khoan vang lai cang 16n thi nhu cau vay no
nu6c ngodi cang tang. Tinh hinh nay c6 thé con trd nén nghiém trong hon do
tinh trang von chay ra nudc ngoai: khi dong noéi té bi dinh gid qua cao thi
nhitng ngudi ¢6 diéu kién chuyén von ra nudc ngoai cang c6 dong co manh mé
thic ddy ho lam nhu vay, vi ho s& mua dugc mot luong ngoai té 16n hon.
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Tuwong tu nhu vay, dong co doi v6i cac nha dau tu nude ngoai s€ giam di, vi ho
cho ring dong tién trong nudc co thé s& bi phd gid trén quy mo 16n vao bat ky
ldc ndo. N6 s& 1am cho moi truong kinh t€ vi mo trd nén mét 6n dinh, gay bat
loi cho cac hoat dong san xuat va dau tu trong nudc.

Nhu vay, ngudi ta c6 thé coi viec dong tién bi dinh gia qué cao 1a c6 hai
cho qud trinh di€u chinh co c4u, tic dong tiéu cuc dén san xuat va phan phoi
thu nhép va lam cho tinh trang thi€u ngoai té cang tram trong hon. Va nhu vay
viéc cai thién CCTM, can can tai khoan vang lai va ng nudc ngoai la rat kho
khan.

Chinh vi vay, viéc hoan thién chinh sach ty gid phai chd y can nhic két
hop hai hoa loi ich cta ca hoat dong XK va NK, loi ich cua cac nhém dan cu,
g6p phan thic ddy qué trinh diéu chinh co cau theo huéng cé Ioi cho su ting
trudng chung cua nén kinh té.

1.3.4. Piéu chinh chinh sach dau tu

Bén canh viéc khuyén khich XK va han ché NK, dé cai thien CCTM,
diéu chinh chinh sdch diu tu c¢6 tAm quan trong dic biét. Thong thudng, viéc
lua chon céach thic tién hanh CNH quyét dinh huéng dau tu: thay thé NK hay
dinh huéng XK. Kinh nghiém cho thdy, cic nudc thuc hién chinh siach phat
triộn cong nghiộp theo huộng XK va tuw do hod NK ¢6 su cai thiộn dai han
CCTM. Cộc nudc di theo dinh huộng thay thé NK va phat triộn XK dua trộn loi
thé so sanh finh ¢6 CCTM khong 6n dinh, nguy co tham hut 16n va khé diéu
chinh. B&i vi ddu tu phét trién XK trén co s& tu do hod NK s& lam ting XK
mot cdch bén vilng trong dai han, thich ting dugc vé6i su chuyén dich kinh t€
thé giéi. Tham chi, chién lugc CNH thay thé NK duoc coi la thanh cong nhu
cac nudc Nhat Ban va Han Quoc cling phai déi mat v6i nhiing thach thic tang
trudng trong mot vai thap ky gan day.

Trong truong hgp CCTM tham hut va nguy co khiing hoang no cao cac
nudc ¢ gang cai thién so du trong tai khoan von clia minh bang cdch khuyén
khich dau tu tu nhan nudc ngoai va vay va/hoac tim ki€ém thém vién trg cia
cac chinh pht nudc ngoai. Song, diu tu tu nhan nudc ngoai hay phan 16n vién
trg nudc ngoai chua bao gio dugc dem dén nhu 1a nhitng moén qua tang. Viéc
ti€p nhan tro gidp vé vay von ham y ring trong tuong lai cAn phai thanh todn
khoan no goc va 1ai. Pau tu nude ngoai truc ti€p vao san xudt, vi du nhu vao
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xay dung nhitng nha mdy dia phuong, sé phai hoi huong phan 16n loi nhuan
ctia xi nghiép c6 von nudc ngoai. Hon ntta, viéc khuyén khich dau tu tu nhan
nuộc ngoai ¢6 nhitng tic dong dộn phat triộn sau rong hon 1a chuyộn giao don
thuan cdc nguon tai chinh va/hoac nguon von vat chat. Su ton dong clia ng
nuéc ngoai 12 mot hién tuong pho bién cua cic nudc vao giai doan phét trién
kinh t&€ khi tién ti€t kiém trong nudc co it.

1.3.5. Cac bién phap khac

Vay no nudc ngoai ciing 12 cdch cac chinh pht thudong ding dé bu dap
tham hut CCTM. Vay nuộc ngoai ¢6 thé ¢6 1oi 16n — cung cap cdc ngudn luc
can thiét dé thiic ddy tang trudng va phét trién kinh t€ — nhung noé ciing c6 cai
gid phai tra. Trong nhitng nam gan day, chi phi chinh lién quan dén ton dong
khoan ng nudc ngoai 16n 1a “tra ng”. Tra no l1a thanh toan phan tra dan (tic la
thanh todn ng goc) va lai suat ton dong; d6 1a khoan chi phi tinh vao thu nhap
va tiét kiém thuc t€ trong nudc da dugc quy dinh trong hgp dong. Khi mic do
no tang hay khi 1ai suét tang, phi tra no ciling tang. Viéc tra ng phai thuc hién
bing ngoai hoi. N6i cach khéc, nghia vu tra no chi cé thé ddp tng duoc thong
qua thu nhap XK, cét giam NK, va/hodc vay thém nuGc ngoai. Trong nhitng
hoan canh thong thuong, hau hét viéc tra ng cia mot nudc thuc hién duoc nho
thu nhap tir XK. Tuy nhién, khong biét tai co cau NK thay d6i hay tai 13i suat
tang manh, 1am cho s0 tién tra ng tang 1én, hay tai thu nhap XK giam ma céc
kho khan trong viéc tra ng ¢6 vé ngay mot tang.

Tuy nhién, ciing can than trong véi cac khoan vay ng. Trong truong hop
nay viéc xac dinh kha nang chiu dung ctia cdn céan tai khoan vang lai va no
nu6c ngoai 1a hét siic quan trong. Diéu kién dé CCTKVL chiu dung duogc va
no ¢6 thé tra duoc 1a chi s6 ng trén XK phai c6 xu hudng giam xudng. Pong
thoi tang trudng XK phai 16n hon miic 1ai suat phai tra. Di€u chinh ty 1é gitra
tang truong NK va tang trudng XK ciing la bién phap quan trong do6i véi viéc
xdc dinh muc vay an toan. Cudi cu6i cling cin c6 chinh sach dai han dé quan
1y ng nham sir dung hiéu qua ng nuéc ngoai.

Cac nudc c6 thé tim cdch xoa diu anh hudng ¢ hai ctia nhitng tham hut
cén can vang lai bang céach ting khoi luong du trif tién té chinh phu. Mot cdch
dé lam duoc diéu nay 1a phai ¢6 duoc ty phan 16n hon trong “vang gidy” quoc
t€ mdi, cdi duoc coi 1a quyén rit von dac biét (SDRs). Do d6, mot van dé chinh
clia moi quan tam 16n cla cdc nuéc dang phat trién 1a su phan phéi loi ich clia
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SDRs. Cong thiic hién nay trong viéc phan phoi SDRs 13 75% trong téng s6
duoc danh cho 25 quoc gia phét trién. Chi con 25% dugc phan phét cho
khoang 90 nudc tham gia hé thong tién t& qudc t€. Khong hai long véi tinh
trang nay, hién nay cdc nuéc nay tap hop thanh mot nhéom gay éap luc Ién
nhiing nuéc phat trién, budc ho phai déng y b sung cdc quyén rit dic biét sao
cho cdc khoan uu dai va/hoac cic di€u kién uwu dai dugc phan phat cho cac
nu6c dang phat trién. Van dé bo sung SDRs nay c6 thé gitp giai quyét van dé
khung hoang tai chinh ngin han ma cdc nuéc dang phat trién phai duong dau,
dac biét 1a doi v6i 40 nuée kém phét trién nhat, do gid ddu va luong thuc thé
gi61 tang nhanh qua cac nam.

Trong thoi ky khing hoang tai chinh chau A, Ngan hang thé gi6i da
khuyén céo cic nudc dp dung cdc chinh sich tai khod va tién té rat han ché
(duoc goi la “diéu chinh co cau” cia Ngan hang thé gidi va “nhiing chinh séch
6n dinh” ctia IMF) nhim gidm nhu cdu trong nuéc, tir d6 giam NK va giam bét
stic ép lam phat da gay nén ty gia hoi doai “dugc dinh gia qua cao” da lam
cham tién trinh XK va thic didy NK.

P4y manh cai cach thé ché kinh t€ thi trudng, minh bach hod cic chinh
sach thuong mai theo huéng dé tién liéu, khong phan biét doi xu, cai cach
hanh chinh, x04 bo doc quyén, bao cap, cai cach doanh nghiép nha nudc, phat
trién khu vuc tu nhan, thuc hién tu do hoa thuong mai 1a cdc bién phap mang
tinh dai han dam bao cai thién CCTM.

1.3.6. Phuong phap xac dinh miic chiu dung cua can can thuong
mai (M6 hinh phan tich dong vé no cua Jaime de Pine)

CCTM la mot bd phan ctia can can tai khoan vang lai. Tham hut hay
thang du CCTM s€ anh hudng dén tinh trang clia can can tai khoan vang lai va
no nudc ngoai. Do dod, can phai xac dinh xem tham hut CCTM & mic do nao
thi can can tai khoan vang lai va ng nuéc ngoai c6 thé chiu dung dugc. Dua
vao moi lién hé nay, ngudi ta da tinh todn va dua ra céc chi s6 dé kiém tra tinh
trang ng clia mot nudc va canh bao vé nhitng moi nguy ctia né anh huéng dén
6n dinh kinh t€ vi mo. Chéang han, theo Ngan hang thé gi6i, mot quoc gia duoc
coi ¢6 mic ng nudc ngoai c¢6 kha nang chiu dung né€u nhu chinh pht ¢6 kha
nang dap ung hoan toan ciac nghia vu tra ng ma khong can gian ng, giam ng
hoac khat ng trong trung va dai han (Ngan hang thé gidi, 1998). Tiéu chi chinh
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thuong dugc st dung dé danh gid mitc ng 1a chi s6 tdong ng trén GDP
(TFD/GDP) hay chi s6 tong ng hodc nghia vu tra ng (TDS) trén tong gié tri XK
(TFD/EX). Theo tiéu chi ciia Ngan hang Thé€ gigi nam 1998, néu mdt quoc gia
c6 chi s6 TFD/GDP >80%, TDS>25% va chi s6 TFD/EX > 220% thi nuéc d6
duoc coi 12 ng trdm trong va nén tai chinh quoc gia d6 dé bi tén thuong trudc
cac cu soc trong va ngoai nudc. Néu TFD/EX>285% thi nudc d6 dang khing
hoang ng. Tuy nhién, trén thuc t€ nhi€u nudc c¢6 chi s6 ng/XK 16n ma van tra
duoc ng trong khi nhiéu nuéc cé chi s6 thdp ma van khong tra duoc ng. Dé
xem xét mot quoc gia c6 thé tra duoc no hay khong cin xét dén mic do ting
trudng GDP, ma cu thé hon 13 miic tdng trudng XNK va ldi sudt vay thuc trén
thi truong quoc té'theo thoi gian.

Mo hinh dong vé ng¢ ctia Jaime de Pine dugc st dung trong nghién ctu
nay nhim x4c dinh xem muc NK cho phép cuia mot nuée c6 thé dam bao kha
ning chiu dung cla cén can tai khoan vang lai va ng nuGc ngoai. Chi tiét vé
mo hinh nay duoc trinh bay trong phu luc 10. Do d6, mo6 hinh nay cé thé si
dung dé du bdo vé kha niang chiu dung cia CCTM. Dua vao mo hinh nay c6
thé tinh dugc mitc NK t6i da cho phép dam bdo stic chiu dung clia cdn can
vang lai va no nudc ngoai. Tir d6 c6 thé x4c dinh dugc mic do tham hut
CCTM cho phép dam bao duy tri 6n dinh cén can thanh toan va no nudc ngoai.
Dé dua ra mitc NK t6i da cho phép can xdc dinh dugc chi s6 ng trén XK, ty 1é
tang truong NK va XK ciing nhu ty 1& gilta mic 14i sudt tra no va mdc tang XK
dam bao stc chiu dung clia can can tai khoan vang lai va ng nudc ngoai. Dé tai
s€ ap dung mo hinh nay dé danh gia tinh trang CCTM nudc ta trong thoi gian
qua va du bdao vé mic do chiu dung cua né trong thoi gian tir nay dén nam
2010. Qua d6, kiém tra lai chi tieu XK va NK trong chién lugc phat trién XNK
nudc ta thoi ky 2001-2010.

1.4. KINH NGHIEM PIEU TIET CAN CAN THUONG MAI CUA MOT SO
NUOC

Thong thuong dicu ti€t CCTM thong qua cac bién phdap nhu khuyén
khich XK, quan 1y NK, chinh sach ty gia hoi dodi, chinh sach dau tu, quan 1y
no nuéc ngoai... Dé duy tri CCTM trong trang thai lanh manh trong dai han
can thuc hién dong bo cédc bién phéap néu trén. Tuy nhién, tuy theo di€u kién cu
thé, ciac nudc dp dung céc bién phap theo nhiéu cach khdc nhau. Phin trinh
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bay sau day s& phan tich kinh nghiém ctia mot s6 nudc theo cac bién phép ké
trén. Cac nuéc duoc lua chon phan tich 1a Trung Quoc, Han Quéc, Thai Lan,
Nhat Ban.

1.4.1. Khai quat chung

Trong s6 cac nudc ké trén, Nhat Ban va Han Quoc 1 hai nu6c theo dudi
chién luoc thay thé NK trong giai doan dau CNH. Cac nuéc Thai Lan, Trung
Quoc thyc hién CNH dinh huéng XK va tu do hod NK. Nhin chung, trong giai
doan dau thuc hién CNH, cidc nuéc déu c6 tham hut CCTM theo cic miic do
khac nhau. Cho dén nam 1995, Han Qudc van 1a nudc nhap siéu, tuy nhién ty
1¢ nhap siéu khong 16n so vé6i téng kim ngach XK. Tuong tw, CCTM ctia Nhat
Ban ciing tham hut trong giai doan dau do phai NK nhiéu nguyén liéu, may
moéc cong nghé tir cac nude tién ti€n khac. Cac nudc khac nhu Thai Lan va
Trung Quoc tinh trang tham hut CCTM dién ra trong thoi gian ngan hon nhung
v6i mitc do cao hon. Chéng han, véi chinh sdch tu do hoa NK dé thiic ddy tang
trudng kinh té, trong suot giai doan tir 1981-1995, CCTM cua Thai Lan luon
trong tinh trang tham hut, tham chi nam 1985 ty 1&€ nhép siéu ctia nudc nay &
muc ky luc 13,8%. Nhitng nam tir 1999 dén nay, nén kinh t€ Thdi Lan da phuc
h6i va CCTM bit dau thang du, niam 2002, thang du dén 9 ty USD. Trung
Quoc 1a nude ¢6 CCTM duong trong nhi€u nam lién tir 1990 dén nay véi mic
thang du ngay cang tang. Nam 2003 thang du thuong mai cua Trung Quoc la
44,7 ty USD. Thuc t€ nay la do thanh tich XK tang trudng ngoan muc cua
Trung Quoc trong suét 15 nam qua nho phat huy duge lgi thé so sanh (lao
dong ré) va lgi th€ canh tranh do tan dung dugc cong nghé, k¥ thuat, von thong
qua dau tu truc ti€p nudc ngoai (Xem phu luc 3).

1.4.2. Khuyén khich phat trién xuat khau

Du cic nudc nghién cttu néi trén di theo dinh huéng XK hay thay thé
NK thi bién phép cht dao dé phét trién kinh t€ néi chung va duy tri CCTM
trong kha nang chiu dung déu chu trong phat trién XK, day la bién phap nham
nhanh chéng bu dap tham hut CCTM va tang du trit ngoai té.

Bién phap c6 tinh quyét dinh d6i vé6i cac nude 1a tao moi truong thuan
loi dé thu hiit vén ddu tu nuGc ngodi. Trung Qudc, Thai Lan, Dai Loan da
thanh cong theo dinh huéng XK nho dua vao cong nghé, von, kinh nghiém
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quan ly, nang luc marketing ctia cac cong ty xuyén quoc gia. Han Qudc thi thu
hiit cong nghé bing cach vay von dé NK cong nghé, thiét bi vat tu phuc vu cho
cac nganh dinh huéng XK. Cac bién phdp khac khuyén khich XK dugc cac
nuée 4p dung 13 giam thué XK, trg cap, wu dai XK, phat trién khu vuc tu nhan,
giit tang gia dong noi té, thanh 1ap cac tap doan kinh t€ manh...

Khic v6i cac nude khic trong khu vuc nhu cdc nuGc ASEAN, chinh
sach phat trién XK ctia Han Quéc 12 tap trung xay dung nhitng tap doan kinh
t€ manh ¢ du sic canh tranh vội cdc cong ty da quoc gia bang canh bao ho &
muic nhat dinh trong mot thoi gian dai dé xay dung cdc nganh cong nghiép miii
nhon theo huéng XK. Tuy nhién, tat ca nhiing chinh sach va bién phap nao
khong trg giip cho XK déu bi xod bo va thay thé€ vao d6 1a nhiing bién phap
khuyén khich XK mot cach triét dé va toan dién. Mot s6 bién phdp cu thé
khuyén khich XK cua Han Quoc 1a (i) khong danh thué déi véi hang XK, vat
tu, nguyén liéu cho san xuét hang XK duoc mién thué€ NK; (ii) tu do hod XK
hdu hét tat ca cdc mat hang; (iii) bao hiém XK; (iv) cung cép thong tin mién
phi thong qua céc t6 chitc nhu Cuc xidc tién thuong mai (KOTRA), Phong
Thuong mai va Cong nghiép (KCCI) va cac Vién nghién citu; (v) hd tro doanh
nghiép vira va nho bing cdch cho vay ngin han véi 14i suat phi hop dé tim
ki€m, thAm nhap thi trudong ciing nhu XK mat hang méi. Dong thoi, nha nude
h6 trg mot phan tai chinh cho cdc doanh nghiép vira va nho tham gia hoi chg
va trién 1am & nu6c ngodi dé gidi thiéu va quang cdo san phdm clia minh ra thi
truong bén ngoai; (vi) tham gia cac khu vuc mau dich tu do...

Trung Qudéc va Thai Lan 1a hai nuéc ap dung thanh cong CNH hudng
vio XK. O thoi ki ddu, tap trung khai thac loi thé sin c¢6 ciia cdc mat hang XK
nhu nong san, khodng san, cdc san phdm ché bién gi4 tri thap st dung nhiéu
lao dong nhu dét may, da giay dé tich lu§ von. Thoi ky tiép theo 1a ddy manh
thu hit dau tu nudc ngoai vao cdc nganh ch€ bién cong nghé trung binh sir
dung nhiéu lao dong va ting budc chuyén sang phat trién dich vu va cong
nghé cao. Chang han tir nam 1995, Trung Qudc da cé chinh sich khuyén khich
phat trién céc nganh cong nghé cao. Sau gan 10 nim thuc hién chinh sich nay,
dén nam 2004, nganh cong nghé cao da trd thanh cong nghiép chu dao cta nén
kinh t€ véi ty trong 27% trong GDP, chi€ém 49% gia tri XK va 5% gia tri gia
tang cta toan nén kinh t€. Mot nét méi trong phat trién XK cta Trung Qudc 1a
tan dung t6i da co hoi clia von FDI dé dua doanh nghiép thaAm nhap vao hé
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thong kinh doanh toan ciu. Do d6, moi n6 luc cua Chinh pht xod bd moi rao
can d6i v6i doanh nghiép dé ho chii dong tham gia thi trudong. La nudc c¢6 nén
kinh t€ chuyén déi nén chinh sach ctia Trung Qudc trudc hét 1a han ché su can
thiép cta chinh quyén vao cong viéc kinh doanh, cdi cach thé ché ngoai
thuong, m& rong quyén han cho céc chii thé kinh doanh XK. Cac bién phap cu
thé khuyén khich XK 1a uvu dii tin dung, thuéng XK, gidm thué€ diu vao NK,
x0d bo thué¢ XK, xic tién thuong mai va phat trién thi trudong, ddy manh hoi
nhap kinh t&€ thuong mai, nang cao sutc canh tranh ctia hang hoa. Chinh phu
Thai Lan cling 4p dung céac bién phap tuong tu nhu tip trung chu yéu vao viéc
thu hidt von bén ngoai, phat trién khu vuc tu nhan, xay dung cic t6 chiic xiic
tién thuong mai, thanh 1ap cac tap doan kinh t€ thuong mai manh, hinh thanh
hé thong tai chinh danh cho XK, thuc hién cac chuong trinh uu dai...

1.4.3. Quan ly nhap khau

Quan ly NK la mot trong bién phap duy tri CCTM trong trang thai lanh
manh. Cic nudc néi trén déu thuc hién chinh siach quan 1y NK theo huéng han
ché& NK hang tiéu dung, khuyén khich NK tu liéu san xuat, dac biét la thiét bi,
may méc. Nhiéu nghién citu dinh lugng cho thdy, NK canh tranh (tu liéu san
xuat) & cac nudc Han Quoc, Nhat Ban 1a yéu t6 quyét dinh nang suit nhan to
tong hop va tang truong XK. Cac nuéc Thai Lan va Trung Qudc dp dung mo
hinh huéng XK va tu do hod NK nhiam khai théc 1gi thé canh tranh dong (tan
dung von, ky thuat, cong nghé, quan ly, marketing, ap luc cai cach...) dé phat
trién cac nganh cong nghiép ché tao.

Diéu ding néi & day 1a cdac nuc da c6 nhitng diéu tiét chinh sach dé
tang ty 16 NK cong nghé, may moéc va giam ty 1é NK nguyén, nhién liéu.
Chang han cdc nudc nay da chi dong phét trién cidc nganh cong nghiép phu tro
cho XK va thay th€ NK bang cac bién phap uu tién.

Thuc t€ cho thdy, chinh sach thuong mai ctua cac nuéc Han Quéc, Trung
Quodc, Thai Lan, Nhat Ban hay cua Dai Loan, Singapore, Malaysia... la su két
hop linh dong gitta XK va NK, chi m& rong NK khi ma nho d6 XK duge cai
thién to6t hon. Tuy nhién, chinh sach NK cta Han Qudc va Nhat Ban ¢6 dac thu
hon 1a NK trong di€u kién bao ho cao do6i vGi san xuat trong nudc. Cac nude
CNH méi Pong A sau niy déu phat trién kinh t€ theo huéng mé& rong NK, cit
giam céc rao can thu€ va phi thué. Cac nghién cttu thuc nghiém déu cho thay,
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tw do hod NK s& thic ddy ting trudng kinh t€ va XK nhiéu hon & cdc nuée
Nhat Ban va Han Quoc'?,

Ciing nhu Han Quéc, Thai Lan va Trung Quoc chu truong tu do hod NK
da dugc Chinh pht thi hanh véi thai do than trong. Chinh pht dp dung chinh
sdch NK 2 gong kim: mot mit ty do d6i v6i hang nhap dé phuc vu XK, mat
khac rat han ch€ do6i v6i hang nhap phuc vu nhu cau tiéu dung trong nudc, dac
biét 12 cdc san phdm xa xi. Trong khi d6 ho lai c6 chinh sach bét budc cdc nha
cong nghiép dia phuong phai ché tao hang hod c6 tiéu chuin chat lugng XK
ngay ca khi cung cép cho thi trudng noi dia. Nha nudc sdn sang hd trg cho
nhitng nganh nao cin von va ky thuat nham nang cao chat luong hang hod va
thuc hién vai trd moi giéi v6i cdc cong ty thuong mai nudc ngoai dé tim thi
truong cho hang XK.

Mic ddu trong nhitng thoi diém nhat dinh cdc nude bi roi vao tinh trang
tham hut CCTM, nhung cédc bién phdp han ché NK mot cdch thai qua déu lam
x4u di tinh trang CCTM va tang truong kinh té. Sut giam NK s€ kéo theo sut
giam toc do XK va tang trudng kinh t€. Van dé 1a & ché han ché NK céc hang
hoa phi canh tranh va mé rong NK canh tranh.

1.4.4. Piéu chinh chinh sach dau tu va chuyén dich co cau kinh té

Mot trong nhiing yéu t6 thic ddy ting trudng kinh t€ ctia cdc nudc Pong
A trong nhiing thap ky gin day 13 duy tri mot ty 1& tiét kiem va ddu tu cao.
Muc trung binh ctia cdc nuéc nhu Han Quoc, Nhat Ban, Singapore, Malaysia,
Thai Lan, Trung Qudc la tir 30-40%/GDP. Chinh sach dau tu & cac nuéc CNH
m&i 1a két hop khai thac loi thé so sanh san ¢6 nhu tai nguyén va lao dong ré
v6i tiing budc tan dung co hoi clia tv do hoa thuong mai dé phat trién cdc
nganh cong nghiép ché€ tao dinh huéng XK. Mot trong nhiing bién phap quan
trong va 13 bai hoc cho nhiéu nuéc di sau nhu Viét Nam 12 phat trién cac
nganh cong nghiép phu tro dé chu dong nguén nguyén liéu, phu liéu cho cdc

Xem: Suy ngim lai su than ky Dong A, NXB Chinh tri quéc gia, Ha Noi, 2002, tr. 508-509
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nganh XK va thu hiit von d4u tv nuéc ngoai,"” dong thoi ting cudng NK cong
nghé thong qua thu hit von dau tu tir cac tap doan xuyén quoc gia.

Hop 1: Phat trién cong nghiép phu trg & Thai Lan

Thai Lan dang tang cudng chinh sach xuc tién dau tu vao nganh cong nghiép phu trg co
vén FDI nhung chia thanh nhitng nganh uu tién dau tu va nganh khuyén khich dau tu. Nhing
nganh khuyén khich dau tu dugc mién gidm thué mon bai trong mot thai gian nhat dinh, mién gidm
thué NK may moc va cho phép cong mot phan tién 16 vao cac chi phi dau tu. Thai Lan cling chi
chon ra 3 nganh trong diém dé tap trung phat trién do la: san xut linh kién vi dién tlr, thiét ké dién
tlr va sén xuat phan mém. Cac doanh nghiép FDI chiu dau tu san xuat cac mat hang nay sé duoc
hudng nhiéu wu dai, duoc coi la nganh khuyén khich dau tu, tham chi con dugc hudng ché do uu
dai khi ban hang trong nudc. Hién nay, nganh cong nghiép phu trg, nhat 1a finh vuc dién-dién tir
clia Thai Lan dang rat c6 trién vong.

Nguén: Vietnamnet 16/8/2004

Thu hidt dau tu nuée ngoai vao cac nganh ché tao sit dung nhiéu lao dong
v6i cong nghé trung binh trong giai doan dau va timg bu6c phdt trién cic
nganh cong nghé cao dinh huéng XK la yéu to quyét dinh cai thién CCTM va
no nudc ngoai. Thuc t€ cho thay, Han Quoc, Trung Quoc, Malaysia, Thai Lan
da c6 chinh sdch co cau hop 1y dé tan dung co hoi ctia tu do hoa phat trién XK.
Han Qudc ngdy nay 1a mot nuée cong nghiép phét trién, Trung Qudc dang gia
tang toc do phat trién cdc nganh cong nghé cao, Malaysia duoc xép tha 17
(2002) vé phat trién kinh t€ tri thitc. Néu cham chuyén dich co céu kinh t€ theo
huéng phit trién cdc nganh cong nghiép ché tao thi kha niang cai thien CCTM
rat kho khan.

1.4.5. Pieu chinh chinh sach ty gia hoi doai

HAau hét cdc nudc trong giai doan dau thuc hién CNH déu thuc hién
chinh séch ty gia linh hoat di k&m v6i quan 1y chit ché ctia Nha nudc dé giit

1 Trong diéu kién gid nguyén liéu dau vao bién dong va canh tranh thu hit von FDI vio cdc nganh
ché tic hét sic gay git, su sdn c6 ngudn nguyén liéu dau vao 12 mot 1gi thé canh tranh to 16n. Céc nha dau tu
dang tap trung von 16n vao noi sin ¢6 ngudn nguyén liéu diu vao ré va sin ¢6. Trung Qudéc 14 mot minh ching
cho truong hop nay.

38



gia dong noi té. C6 nghia la dong noi té dugc dinh gia kha cao so véi cac dong
tiộn khộac, nhat 1a d6i vội dong do la MƠ. Bbi vi mot ty gid nhu vay sộ khuyộn
khich XNK cdc mat hang it co gidn vé gid nhu nong san, khoang san, cic mit
hang c¢6 ham luong nguyén liéu NK 16n nhu dét may, da giay. Viéc pha gia
dong noi té & giai doan nay 1a khong can thiét va c6 thé gy hau qua nghiém
trong d6i v6i 6n dinh kinh t€ vi mo6 nhu da dé cap & phan trén.

Dé khuyén khich XK cdc mat hang ¢6 ham lugng lao dong cao, ty trong
nguyén nhién liéu 16n, vao dau nhitng nam 60, Chinh phit Han Quéc da chuan
hoa hé thong ty gia hoi doai dugc dinh gid cao va hgp nhat hé thong ty gia hoi
dodi nhiéu cép phic tap thanh mot hé thong ty gid don nhat. Viéc cai cich hé
thong ty gid hoi dodi cung véi cdc chinh sich tai chinh va tién té trong giai
doan 1964 dén 1967 da thic ddy su ting trudng cla céc nganh cong nghiép
XK Han Quoc. Viéc cai thién hé thong ty gid hoi dodi hiéu qua nay da gép
phan duy tri stc canh tranh quéc t€ vé gia cua hang XK Han Qudc trong sudt
thoi ky m& rong nhanh XK va tang trong GNP cao. Tuong tu Thai Lan ciling
theo dudi chinh sach ty gid theo d6 dong Bath duoc dinh gid cao cho t6i nam
1997, khi khing hoang tai chinh tién t¢ khu vuc né ra. Trung Qudc hién nay
cling dang duy tri gid cua dong NDT & muc cao, bat chap stic ép budc nang gia
ti EU va Hoa Ky.

Dé tao diéu kién thuan 1gi cho cac doanh nghiép san xuat hang XK ché
tao, dac biét 1a cac mat hang c6 ham luong von va cong nghé cao, Han Qudc,
Pai Loan va sau d6 1a Thai Lan da dan dan loai bod nhitng kiém soét c6 tinh
chit ché vé ngoai hoi, tai chinh. Chinh sidch pha gia tién té di kém véi tu do
hoa thuong mai da c6 tic dung nhat dinh déi véi hoat dong XK, khuyén khich
su ¢4 mat ngay cang nhi€u cua cic nha dau tu nude ngoai. Tuy nhién, bai hoc
khung hoang kinh t€ cta khu vuc 1997-1998 cho thay khong nén duy tri qua
1au mot ché ty gia co dinh va dinh gid cao déng noi té qué lau khi chuyén sang
phat trién kinh t€ theo mo6 hinh khai thac 1oi thé canh tranh dong dé phat trién
cac nganh cong nghiép ché tao, dac biét la cac nganh cong nghiép dua vao von
va cong nghé NK. Su 1é thuoc qua mic vao dong do la My nhu truong hop ctia
Thai Lan ciing 1a diéu céc nudc di sau nhu Viét Nam phai can nhac.
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1.4.6. Cac bién phap khac

Céc nuéc mGi CNH déu phai dua vao ngudn von vay cua nuéc ngoai va
céc t6 chic tai chinh quoc t€. Pay 1a ngudn von hét sic quan trong dé phat
trién kinh t€ va 6n dinh CCTM. Khao sat kinh nghiém quéc t€ cho thay miic
vay no cao khong c6 nghia 12 mifc an toan doi véi nén kinh t&€ thap. Chang han,
Han Quoc la nudc trong nhitng nam 80 c¢6 muc vay no cao, c6 lic 1én dén
100% so v6i GDP. Tuy nhién nho sit dung hgp 1y nguon von vay nén kha nang
tra ng cia nudc nay rat cao. Ngugc lai, cac nuéc nhu Achentina, Brazil, Giodce-
dani, Gana da lam vao tinh trang ng va khung hoang tai chinh do viéc quan 1y
von vay kém.

Can than trong véi viéc cho vay von trong Iinh vuc thuong mai theo su
chi dao clia nha nude cudi cung sinh ra nhitng chi phi 16n khong hiéu qua dan
dén tinh trang mat can d6i vé co cau va ti chinh, mat 6n dinh vé tai chinh va
khing hoang. Pay la thuc t€ da dién ra tai Han Qudc vao cudi nhiing nam
1970 va dau nhitng nam 1980. Nha nuéc Han Qudc da chi dao cic ngan hang
cho céc tap doan Chaebol vay von dé ddu tu cho nhitng co s& cong nghiép
nang can nhiéu voén. Chinh diéu nay da dua Han Qudc di t6i bd vuc tham cla
cuoc khiing hoang tai chinh vao giita nhitng nam 1980. Trong nhiing nam gan
day, mac du thi truong tai chinh ctia Han Qudc da duoc tu do hoa phan nao,
song Chinh phu van tiép tuc "huéng dan" va thuyét phuc cac ngan hang trong
nudc cho cac tap doan Chaebol vay von ngay ca khi mot s6 tap doan nay to ra
kh6 ¢6 kha nang tra ng. Viộc cho vay von dudi su chi dao ctia nha nuộc cộ thé
12 nguyén nhan can trd su phat trién nhitng k§ nang nghiép vu ngan hang va tai
chinh cua tu nhan. Tuong tu, & Indonesia, viéc nha nuGc chi dao ngan hang
cho vay von phuc vu nhiing lgi ich ctia gia dinh Suharto da gép phan tao nén
phan 16n nhitng kh6 khan hién nay ctia dit nuéc nay. Viéc cho vay von theo su
chi dao ctia nha nudc t6 ra it nguy hai nhét, tham chi con c6 1oi trong mot s6
truong hop, khi viéc chi dao d6 duogc thuc hién néi chung theo phuong thiic
trung 1ap phuc vu cho muc dich tang cudng va phat trién XK.

Thu hit nguén kiéu héi, tranh thi ngudn vién trg ODA, ddy manh hoi
nhap kinh t€, tham gia cdc khu vuc mau dich tu do, di€u chinh chinh sach tai

40



khod... 1a nhitng bién phdp cdc nuéc méi CNH thuong sit dung dé phdt trién
kinh t€ va han ché€ tham hut CCTM. Trung Qudéc da biét khai thac nguén von
tir cong dong nguoi Hoa (khoang 57 triéu nguoi vé6i thu nhap khoang 500 ty
USD).

1.4.7. Bai hoc doi vo6i Viét Nam

1. Ap dung mo6 hinh CNH theo huéng XK dua trén lgi thé so sanh va tu
do hoa NK canh tranh dé khai thdc loi thé canh tranh ctia qu4 trinh tu do hod
thuong mai.

2. Thiic ddy phat trién khu vuc tu nhan va ddy manh thu hidt dau tu nuée
ngoai 12 dong luc chu yéu dé tang trudng XK. Pua doanh nghiép tham nhap
vao hé thong canh tranh toan cdu 1a cdch tot nhat d€ nang cao kha nang canh
tranh clia hang san xuat trong nudc va hang XK

3. Duy tri ty gid h6i dodi & muc canh tranh 12 mot van dé can ban dé
khuyén khich XK, giam mdc do 1& thuoc qua nhiéu vao NK, ciing nhu dam
bao viéc 1ap ké hoach tai chinh hop 1y va han ché tinh trang vay von nudc
ngoai vGi nhitng dong ngoai té bi mat gia.

4. Cai thién CCTM phai két hgp gitta khuyén khich XK va tu do hoa
NK. Cic bién phap han ché NK thai qua s€ lam giam tang trudng kinh t&€ va
anh huong cai thién CCTM.

5. Phét trién cdc nganh cong nghiép phu trg lam ting kha nang canh
tranh cta hang XK va giam NK nguyén, phu liéu, khuyén khich dau tu nuéc
ngoai.

6. C6 miic do m& cira dang ké dé dén nhan nhiing co hoi tir bén ngoai.
Bao ho cao va duy tri trong thoi gian dai s€ danh mit co hoi do qua trinh hoi
nhap mang lai. Bao ho lam cham budc tién cai cdch trong nudc, han ché doi
m&i cong nghé va doanh nghiép cham thich nghi v6i méi truong kinh t€ ngay
cang c6 nhi€u bién dong.

7. Han ch€ viéc vay von thuong mai theo su chi dao ctia nha nuéc vao
nhiing linh vuc san xuét thay thé NK kém hiéu qua.
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8. Quan 1y vi m6 mot cach than trong déi véi co cau thanh khoan va thoi
han cdc khoan ng nudc ngoai 13 hét stic quan trong nhim giam nguy co chuyén
von dot ngdt ra nudc ngoai, dan téi khiing hoang vé tién mat va cudi ciing anh
hudng téi kha nang thanh toan.

9. Cé4c chinh sach thuong mai bao ho nham thiét 1ap nhitng nganh cong
nghiép thay thé NK di nhanh chéng 1am ndy sinh cdc vin dé vé can can thanh
toan va thi€u tinh bộn viing vé phuong diộn tai chinh, nhat 1a ¢ nhiing noi cộ
quy mo thi truong ndi dia nho, do dé viéc cai thién CCTM trong dai han la rat
kho khan.

10. Xay dung hé thong chinh sach thuong mai theo huéng minh bach,
dé du dodn, khong phan biét doi xtr d€ han ché bao ho, doc quyén, gian lan
thuong mai, tham nhiing, déng thoi gép phan didy manh qu4 trinh hoi nhap vao
hé thong thuong mai toan cau.
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THUC TRANG CAN CAN THUONG MAI VIET NAM
GIAI DOAN 1991-2004

1.1. THUC TRANG XUAT NHAP KHAU VA CAN CAN THUONG MAI

1.1.1. Thue trang xuat khdu va chuyén dich co cau xuat khau giai
doan 1991-2004

(1) Két qud xudt khdu

Toc do tang truong XK hang nam thoi ky 1990-1999 dat 20%, 2000-
2004 1a 18%, duogc x€p vao muc cao nhit khu vuc, chi ding sau Trung Qudc.
Tl cho chi chiém ty trong nho trong GDP (24% nam 1991), dén nay XK da
chiém gin 58%. Néu nhu nam 1992 t6ng kim ngach XK cta Viét Nam chi dat
xap xi 2 ty USD thi nam 2004 da dat 26,5 ty USD, gap hon 13 lan so véi nam
1992 (xem phu luc 4).

Trong 15 nam qua (1991-2004) XK da trd thanh tru cot ctia nén kinh t&€
va la dong luc chu yéu cua tang trudng kinh t€. Muc tang truong XK trong thoi
gian ndi trén binh quan gip gan 2,6 1an muc tang GDP (19,0% so véi 7,2%).
Vi toc do tang trudng XK cao, hién nay, Viét Nam da tang ty phan hang XK
cua minh Ién miic 0,2% trong tong XK san phdm khong ddu mo cta thé giGi
va 0,6% trong tong XK san phdm khong phai ddu moé cia cdc nuc dang phat
trién.'*

(2) Chuyén dich co cdu hang hod xudt khdu

Theo céch tinh clia Téng cuc thong ké, co cdu XK ctia Viét Nam trong
15 nam gan day da thay doi theo hudng tich cuc. Ty trong nhém hang nong -
lam - thuy san da giam mot cidch ddng ké tir 52,2% nam 1990 xuéng con
khoang 20,7% nam 2004. Ty trong XK nhom hang cong nghiép nang va
khodng san twong doi 6n dinh: 33,4% nam 1991; 35,6% nam 2000 va 32,3%

'* Ngan hang thé gidi (2001), Viét Nam: Ddy manh déi méi dé ting trudéng XK, tr. 4
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nam 2002 (nam 2004 dat 39,6%, muc cao nhat tir truGc dé€n nay do gid nguyén
nhién liéu tang cao, dac biét 1a dau tho va than dd). Ty trong nhém hang cong
nghiộp nhe va ti€u thu cong nghiộp cÂ6 xu huộng tang: tir 14,4% nam 1991 lộn
37,6% nam 2002 va dat ty trong cao nhat 43% nam 2003, sut giam dộng ké
nam 2004 vội ty trong 39,7%.

Bang 3: Cd cau xuat khau cdia Viét Nam thai ky 1991 - 2004 (%)

1991 1992 1993 1994 |1994 [1996 |1997 (1998 (1999 |2000 [2001 |2002 |2003 |2004
Cong nghiép nang | 534 | 570 | 349 | 207 | 253 | 287 | 280 | 27.9 | 313 | 356 | 349 | 323 | 204 | 396
va khoang san

Congnghiepnhe | 144 | 135 | 17.6 | 214 | 284 | 200 | 367 | 366 | 363 | 343 | 357 | 37.6 | 430 | 397
va TTCN

Nong, Lam, Thuy | 555 | 495 | 475 | 489 | 46,3 | 423 | 353 | 355 | 324 | 301 | 204 | 301 | 2756 | 207

san

Nguon: Nién gidm thong ké cdc nam 1991 — 2004

Nhu vay co cdu XK cua nuée ta theo cdch tinh ctia Téng cuc thong ké
da c6 su chuyén bién tich cuc. Tuy nhién, ty trong hang XK ché bién (cong
nghiép nhe va tiéu thu cong nghiép) con kh4 khiém t6n, trong khi y trong cdc
mdt hang XK la khodng sdn va nong, lam, thuy sdan van con chiém ty trong lon.
Pay 1a mot trong nhitng han ch€ 16n nhét trong co cdu XK hién nay. Néu
khong tdng nhanh ty trong cdc mdt hang ché bién, xét vé dai han, tdang truong
XK sé rdt khé khan. Diéu nay sé anh hudng xau dén tang trudng kinh t€ néi
chung, CCTM va 6n dinh kinh t€ vi mo néi riéng.

Xét theo miic do ché bién cia hang hoa dua trén Bang phan loai thuong
mai quoc t€ chudn (SITC)", ty trong XK hang ché bién clia nudc ta so vé6i cdc
nu6c trong khu vuc tuy con thap, song ciing da thé hién nhiing thay déi theo
dinh huéng tang hang ché bién va da tinh ché, giam dan XK hang tho va méi
so ché.

13 SITC = Standard International Trade Classification: Bang phan loai thuong mai quéc t€ chudn
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Bang 4: Tri gia hang hoa xuat khau nam 1991 - 2004 phan loai theo SITC (%)

1991 {1992 | 1993 | 1994 1995 [1996 | 1997 | 1998 | 1999 2000 | 2001 {2002 | 2003 |2004
Hang thé, so ché| 58,0 | 67,7 | 63,6 | 60,5 |54,6 | 47 |424 |421 |519 | 558 |533 |51,3 (49,1 | 474
Hang chébién | 42,0 |32,3 [ 364 |395 |454 |53,0 | 57,6 |57,9 | 481 | 44,2 |46,7 | 487 | 50,9 |52,6

Nguon: Tong cuc Thong ké va tinh todn ciia nhém nghién ciiu

Tuy nhién, qua s6 liéu thong ké c6 thé thay ring chuyén dich co cau
hang XK theo mic do ché bién chua that su rd nét theo hudng tang ty trong
hang ché bién va giam ty trong hang tho, so ché, chuyén dich ciing chua thuc
su 6n dinh. T nam 1992 dén 1998, ty trong hang XK ché bién tang tir 32,3%
1én 57,9%, sau d6 chiing lai va sut giam. Pén nam 2002 giam xudng con
48,7% va mot vai nam gan day c6 xu hudng tang 1én, nhung mdc do van thap,
chua dat duoc ty trong ctia nam 1998. Diéu nay cho thdy chuyén dich co cau

cta ta chua that bén viing, con chita dung nhi€u yéu td rui ro.

Theo mot cach nhin khéc dé thay ro hon chuyén dich co cau hang XK Ia
phan tich ching theo co ciu ctia hang XK ché€ bién. Theo cach phan tich nay
hang XK ché bién dugc chia thanh ba nhém chinh (i) Nganh ché bién dua vao
nguon tai nguyén (ii) Nganh ché tao cong nghé thap sir dung nhiéu lao dong va

san xudt cac cau kién, cong nghé trung binh (iii) Cac nganh cong nghé cao, st

dung nhiéu von.

Bang 5: Su'thay ddi co cau xuat khau san pham ché bién thai ky 1985 - 2004

o Ty trong (%) Toc do tang truéng (%)
Ham lugng xuat khau 1985 | 2000 | 2004 | 1985- | 1990- | 1995- | 2000-
1990 1995 2000 2004

1. Nganh ché bién dua vao 74 176 | 178 91 23 5 48
nguon tai nguyén ’ ’ ’
2. Nganh ché tao cong nghé
thap st dung nhiéu lao dong | 4 7 | 77| 750 | 343 102 20 18
va san xuat cac cau kién, ’ ’ ’
cdng nghé trung binh
3. Cong nghé cao, s dung | 49 | 54 | g9 | 49 622 | 24 37
nhiéu von ’ ' ' ’ ’ ’

Nguon: Ngdn hang thé gioi, 2004 va tinh todn ctia nhém nghién
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XK san pham ché€ bién lic ban dau dugc tap trung & nhitng san pham
dua trén ngudn luc tu nhién, diac biét 1a c4, cao su ché bién, do gbd va thuc
pham ché bién, nam 1985 chi€m ty trong 16n (74%), sau d6 giam dan va dén
nam 2004 chi con 17,8%. Nhom hang ché tao cong nghé thap st dung nhiéu
lao dong va san xuat cdc cau kién, cong nghé trung binh di c6 su chuyén dich
16n, tir ché chiém 21,7% nam 1985 tang 1én 77% nam 2000 va bién dong
twong doi 6n dinh cho dén nay. Diéu nay phan anh ding xu huéng chuyén
dich'® trong khu vuc 12 tan dung loi thé vé lao dong ré va dich chuyén san xuat
tlr cac nude ¢6 cong nghé cao sang cong nghé thap. Trong nhiing nam gan day
c6 thé thdy su ting trudng nhanh & nhém hang nhu dién tr, d6 g6, dét may,
gidy da, xe dap... Nhém hang cong nghé cao, st dung nhiéu von con chiém ty
trong nho bé va khong c6 su thay déi dang ké, giit mic 4-5% trong thoi gian
20 nam qua. Trong diéu kién lgi th€ vé cdc yéu td tu nhién va lao dong ré dang
ngdy cang suy yé€u va miic do canh tranh ngay cang gay gt thi su cham thay
déi co cau hang XK theo huéng nang dan ty trong hang cong nghé cao st
dung nhiéu vén 1a mot han ché 16n d6i véi tang truong XK nudc ta. Trong dai
han, su cham tré nay sé lam giam t6c do tang trudng kinh té, giam stc canh
tranh va cai thién can can thanh toan.

Néu phan tich co cau XK ctia nudc ta ¢ tinh dén ca mic do gia tri tang
thém thi chiing ta con thay ty trong cdc mat hang tinh ché cé gia tri gia tang rat
thap, chi€ém khoang gan 30% (2004). S6 liéu nay dugc dua ra trén co s& chia
co cdu XK theo 3 nhém hang la cong nghiép nang (trir khoang san), cong
nghiép nhe va ti€u thli cong nghiép (trir dét may va da giay) va gop ba nhém
hang 1a khodng san, giay da va dét may vao nhém hang nong 1am, thuy san. S6
litu nam 2004 cho thdy nhém hang khoang san chiém tGi 23%, dét may:

16,5%; da giay: 10%; nong, lam, thuy san: 20,7%. Téng s6 cac mat hang tho,

'® Khao sét phan cong lao dong trộn thé gidi trong nira thap ky qua cho thay, cộc nuộc dang phột triộn
bat dau hoi nhap vội viộc dua chil yộu vao loi thé tu nhiộn, lao dong rộ, sau d6 timg buộc chuyộn sang phat
trién nhitng nganh nhiéu vén va cong nghé cao.
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so ché, gia cong chiém t6i 70,2%. Nhu vay nhom hang ché€ bién sau chi chiém

c6 27,3%. Bay 1a mot ty 1&€ qua nho bé.

Qua phan tich cho thdy Viét Nam dang & diém xuét phat clia Malaysia,
Indonesia va Thdi Lan trong thoi ky dau cudi thap ky 70". N6i mot cdch khéac,
ding sau nhitng con so thé hién su ting trudng trung binh kha 4n tuong clia
XK trong thoi ky 1991- 2004, c6 thé nhan thay ring XK cuia Viét Nam trong
hon mot thap ky vira qua vin chua c6 nhiing su thay d6i vé chat. XK nudc ta
chi méi khai thdac duoc loi thé so sanh san co vé tai nguyén va lao dong ré,
chua khai thdc duoc loi thé vé cong nghé va von cua qud trinh tu do hod.
Diéu nay anh hudng dén phét trién kinh t€ theo huéng CNH, hoi nhap kinh t€
va nhitng rui ro khdc nhu 6n dinh kinh t€ vi moé vi CCTM trong dai han s&

khong dugc cai thién.
(3) Co cdu xudt khdu phdn theo thanh phdn kinh té tham gia

S6 liéu Bang 6 cho thay ty trong dong gép cua doanh nghiép cé von
DTNN ngay cang gia tang trong téng kim ngach XK, nam 2004 chi€m dén
54,8%, trong khi chi chiém 17% téng von ddu tu toan xa hoi. Su sut gidm
tuong doi ty trong XK cua cdc doanh nghiép trong nudc phan nao phan anh vé
tinh trang kinh doanh kém hiéu qua ctia khu vuc kinh t€ nha nudc, su troi day
ctia xu hudng thay th€ NK. Xu huéng ciing néi 1én rang néu khong cé nhiing
cdi cdch rong lon va quyét liét (nhdt la doi voi doanh nghiép Nha nudc) thi
tang truong XK ciia ta sé rdt khé khdn, ddc biét trong boi canh cdc nudc trong

khu vitc dang tich cuc cdi cdch dé thu hiit von nudc ngoai.

7 Nam 1996, ty trong gid tri XK clia hang ché bién trong tdng gid tri XK ctia Trung Qudc, Indonesia,
Malaysia, Philippin va Thai Lan 14n lugt 14 85,4%, 60,6%, 80,5% va 81,5%
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Bang 6: Cd cau xuat khau giai doan 1994 dén nay phan theo thanh phan kinh té
tham gia xuat khau

1994 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | KH 2005

Téng kim ngach (tr. USD) | 4.054 | 5449 | 11.541| 14455/ 15027 | 16.706 | 20.176 | 26,500 | 30.502

Toc dd tang trudng (%) 358 | 344 | 233 | 253 4,0 M2 | 208 | 289 173

DN 100% vén trong nudc | 3.893 | 5000 | 6.850 | 7.646 | 8228 | 8834 | 10.015| 11.742| 13773
(tr. USD)

- Ty trong (%) 960 | 919 | 594 | 529 | 548 | 529 | 496 | 452 | 452
- Tang trudng (%) - | 287 | 16| 115 76| 74 | 134 | 172 | 173

DN c6 vén DTNN (tr. USD) | 161 440 | 4682 | 6809 | 6799 | 7.872 | 10.161 | 14261 | 16.727

- Ty trong (%) 40 | 81 | 406 | 471 | 452 | 471 | 504 | 548 | 548
- Tang trudng (%) - | 1733| 457 | 454 | 02 | 158 | 291 | 404 | 173

Nguon: Tong cuc Thong ké, Bé Thuong mai va tinh todn ciia nhém nghién ciiu

(4) Co cdu thi truong xudt khdu

Pén hét nam 2004 thi truong XK cta Viét Nam da duoc mé rong dén
220 nuéc va vang lanh tho. Tir chd ta phai 1é thudc hoan toan vao khu vuc thi
trudng Pong Au, tir nam 1991 dén nay, khu vuc thi trudng ngdy cang dugc md
rong tir ASEAN dén chau A, sang chau Au (EU) va dén chau M§. Néu nhu tix
nam 2000 try vé trudc ta phu thudc vao thi trudng chau A, thi tir 2001 dén nay
thi truong da duoc da dang hoa. Dac biét, thi trudng Bac My ngay cang chiém
ty trong 16n trong XK cua nudc ta, trong d6 Hoa Ky la doi tac thuong mai 16n

nhat véi tong kim ngach XK lén dén gan 5 ty USD nam 2004.
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Bang 7: Co ciu thj trudng xuat khau (%)

Khu vuc thi trudng 2000 2001 2002 2003 2004
Chau A 60,5 58,0 52,0 49,0 48,1
Chau Au 23,0 25,0 23,0 22,0 21,9
Chau My 6,7 9,0 16,0 20,2 22,6
Chau Phi 1,0 1,0 1,0 08 0,7
Chau Dai Duong 88 7.0 8,0 8,0 6,7
Téng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nguon: Tong cuc Thong ké va Bo Thuong mai

Trong s6 cdc mat hang XK chinh, xép hang cdc thi trudong thay doi rat
dang ké. Vi du, cdc thi trudng chinh cho diu tho 1a Australia, Trung Qudc,
Singapore va Nhat Ban; cac thi truong chinh XK ca phé 1a Thuy Sy, My va
Diic; cac thi truong chinh cho hang giay dép 1a Anh, Dic, Bi, Phap, Ha Lan va
My; thi truong cho hang dét may la Nhat Ban, Puc, Pai Loan va My; thi
truong cho hai san la Nhat va M§; con thi truong chinh cho XK rau 1a Trung
Qudc, toan bo cdc thi trudng khdc thudng 12 nho chi véi mot nuée chiang han
nhu gao chi ¢c6 mot thi trudng chu dao chinh 12 Irac (trude 2001) va Indonesia.

Cho dén nay, hang Viét Nam da tham nhap hau hét cac thi truong 16n.
Nhiing céan tré vé thuong mai hau nhu da duoc loai bd. Néu Viét Nam gia nhap
WTO, co hoi dé md rong thi trudng ngay cang 16n. Diéu nay cho thdy rdng,
viéc tang truong XK cua nudc ta chu yéu phu thuoc chu yéu vao phia cung,
va nhu vay, phu thuoc vao mirc do cdi cdach ¢ trong nudc.

'8 Trong nam 2004 Viét Nam da XK vao 13 thi trudng c6 kim ngach dat trén 500 triéu USD tr& 1én;
trong do, 6 thi trudng cé kim ngach trén 1 ty USD la Hoa Ky (gan 5,0 ty), Nhat Ban (3,35 ty), Trung Quoc
(2,7 ty), Australia (1,7 ty), Singapore (1,31 ty) va Diic (1,03 ty). Tinh chung, gid tri XK vao 13 thi trudng XK
16n nhat ude dat 19 ty USD, chiém t6i 75,3% kim ngach XK nam 2004. Miic tang trudng kim ngach XK vao
céc thi trudng nay déu dat trén 15%, dac biét vao thi truong Trung Qudc tang 54,6%, thi trudng Hoa K ting
gan 27%, thi trudng Singapore gan 28%, thi truong Anh gan 26%.
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(5) Xudt khdu dich vu

XK dich vu & Viét Nam trong nhitng nam gan day da c6 su tang trudng
dang ké (khoang 10%/nam) cht yéu dua vao mot s6 linh vuc truyén thong c6
loi th€ tu nhién va do doc quyén cao nhu van tai, du lich, XK lao dong va gin
day 1a buu chinh vién thong. Ty trong XK dich vu & Viét Nam trong tong kim
ngach XK tuong doi thap so vé6i cac nude trong khu vuc va trén thé€ gidi, chi
bang 15% cla Singapore, 30% cta Thai Lan, 32% cta Malaysia, 31% cua
Philippin va 70% so v6i Indonesia vao nam 1997.

Bang 8: Ty phan miu dich dich vu thuong mai cac nudc ASEAN, 1985 va 1997
Pon vi: ty USD

Nhap khau Xuat khau
1985 1997 1985 1997
Singapore 3,9(0,9) 14,9 (1,5) 6,3 (1,5) 30,4 (2,3)
Thai Lan 1,7(0,4) 17,2 (1,3) 1,9(0,5) 15,8 (1,2)
Philippin 0,8(0,2) 14,1 (1,1) 1,9 (0,4) 15,1(1,2)
Malaysia 3,9(0,9) 16,8 (1,3) 2,0 (0,5) 14,5 (1,1)
Indonesia 50(1,2) 16,1 (1,2) 0,8(0,2) 6,8 (0,5)

Nguon: Thong ké va cdc xu huong thuong mai quoc té, 1995 (WTO)
Bdo cdo thuong nién nam 1998 (WTO)

Ghi chi: Cac gid tri trong ngoac don cho biét ty phan phan tram trong thuong mai
dich vu thé gigi

Nhitng nganh ¢6 kim ngach XK cao la buu chinh vién thong, lao dong,
du lich. Cac nganh nhu van tai, tai chinh ngan hang c6 ty trong thap. Két qua
XK dich vu ciing cho thdy su yéu kém cua linh vuc dich vu Viét Nam cling
nhu mic d6 hoi nhap, mo cua cta linh vuc nay. Day 1a mot han ché rat 16n doi
v6i nén kinh t€ nudc ta va thé hieén mic do CNH, HDH thap cta linh vuc dich
vu. Trong diéu kién tang kim ngach hang hod XK ciia ta gdp nhiéu khé khdn,
ddy manh XK dich vu sé lam gidm dp luc doi voi tang trudng XK va tham hut
cdn cdn tai khodn vang lai.
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Bang 9: Xuat khau dich vu Viét Nam théi ky 1999-2004
Don vi: Triéu USD

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tdng kim ngach 2.070 2.404 3.009 3.590 4.330 4.764
Buu chinh - Vién thong 154 186 210 240 333 384
Van tai hang khong 279 356 318 339 324 405
Van tai bién 19 20 23 27 197 215
Tai chinh - Ngéan hang 518 442 508 584 605 660
Du lich 350 500 800 1.000 1.271 1.400
XK lao dong 750 900 1.150 1.400 1.600 1.700

Nguon: Vu Ké hoach - Thong ké, B6 TM

(6) Tinh hiéu qud ciia xudt khdu

Tinh vé hiéu qua XK, tic 1a phan gid tri ting thém, ting trudng XK cla
nudc ta trong nhitng nam qua chua that su bén viing, chia dung nhiéu yéu td
rai ro. Toc do tang gia tri tang thém giai doan 1991-2003 cua nganh cong
nghiép binh quan dat 11,2% va 4,1%/nam trong khu vuc nong, 1am, thuy san
(bang 10). Diéu nay c6 thé thay duoc néu xét theo kha niang canh tranh ctia céc
mat hang XK".

Bang 10: Téc do tang gia tri san xuat va gia tri tang thém qua cac nam (%)

Nganh Céng nghiép Khu vuc Nong, Lam, Thuy san
Nam Toc do tang Toc do tang gia tri Toc do tang Toc do tang gia tri
gia tri san xuat tang thém gia tri san xuat tang thém
1991 10,4 8,5 4.1 2,2
1992 17,1 13,4 74 6,9
1993 12,7 11,2 6,5 3,3
1994 13.7 11.9 6.8 3.4

' Mac di di c6 nhiéu tién bo, nhung so vé6i cdc nude, niang luc canh tranh quéc gia clia Viét Nam
con thap kém va cham duoc cdi thién. Diéu ddng lo ngai 1 trong khi kha ning canh tranh ctia Viét Nam bi sut
giam dang ké thi nhiộu nuộe trong khu vuc lai ¢6 su cai thiộn vé kha ning canh tranh, dic biột 1a Trung Quộc
va Thai Lan. Nam 2004 Thai Lan x&p hon ta 43 bac va Trung Qudc hon 31 bac.
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1995 14.5 13.9 5.9 48
1996 14.2 13.9 77 4.4
1997 13.8 13.1 6.4 43
1998 12,5 11.3 4.9 35
1999 11.6 9.3 74 5.2
2000 17.5 10,8 73 46
2001 14,6 97 4,9 3,0
2002 14,8 9,1 6,5 4,1
2003 16,0 10,3 4,9 3,2
1'?31“_‘*2”050% 14,0 11,2 6,2 4,1

Nguon: Tong cuc Thong ké va Bo Ké hoach va Ddu tu

Tém lai, co cdu XK di co su thay doi theo huéng tich cuc trong thoi
gian qua. Ty trong hang ch€ bién chi€m ty trong ngay cang cao trong khi do
hang nong san va khoang san XK giam dan. Tuy nhién t6c do chuyén dich
theo huéng ddp ung yéu cau bién déi cla thi trudng va xu thé thé gidi dién ra
con cham, ty trong hang tho, so ch€ van con cao. Hang ché€ bién XK nhiéu
nam gin day tang khong ddng ké, dic biét ty trong nhém hang ché bién cong
nghé cao con qua nho bé. Nhitng biéu hién néu trén chitng t6 chuyén dich co
céu kinh t€ néi chung va co cdu XK néi riéng con chua vitng chiac. Co cau kinh
t€ nhu vay sé chua dung nhi€u nguy co lam cham qué trinh tang trudng.
Nhitng mat hang cé toc do tang truéng nhanh va chiém ty trong 16n déu la
nhitng mét hang hodc 1a han ché vé céc yéu t6 co cdu nhu nang suat, dién tich,
kha nang khai thac (nhém nong, thuy san va khoang san) hoac la phu thuoc
qué nhi€u vao cong nghé va nguyén liéu cling nhu thi truong nudc ngoai do d6
gia tri gia tang thap (giay da va dét may).

Tuy nhién, hoat dong XNK trong thoi gian qua da dap ing duoc nhu
cdu tang trudng cua nén kinh t&, phu hgp véi kha nang tao ngudn hang va tiép
can thi truong cta Viét Nam trong bdi canh hoi nhap. Viét Nam van dang &
giai doan dau trong qué trinh CNH. San phdm XK chii yéu 1a nhitng san phim
ché bién cong nghé thip va tham dung lao dong nhu hang dét, may, giay dép,
san phdm nhua, thuc phdm ché bién va cdc san pham khac. Loi thé vé chi phi
nhan cong thap cua Viét Nam vén rat ddng ké ngay ca khi & nhiing thi trudng

52



bat loi nhat. Nhung Viét Nam da c6 thé bat ddu khai thdc tiém nang clia minh
trong viéc san xuat nhitng san phdm cong nghé trung binh nhung chi 1a phan
st dung lao dong.

Tur phan tich thuc trang XK ctia nudc ta trong 15 nim qua c6 thé riit ra
mot s6 nhan dinh quan trong lién quan dén CCTM:

- Trong diéu kién tham hut CCTM trién mién va ngay cang gia ting nhu
hién nay, tang trudng XK bén viing c6 vai tro quyét dinh cai thien CCTM, hoi
nhap kinh t€, chuyén dich co cau kinh t€, CNH, HDH.

- Véi ty trong nhém hang XK ché bién han ché€ va cham thay déi nhu
hién nay, viéc ting trudng XK dé cai thién CCTM trong ngin han 1a rat han
ché. Boi vi khong thé ting trudng dua vao cdc mit hang han ché vé niang sudt,
kha nang khai thac, ddnh bat va phu thudc qua nhi€u vao ngudn nguyén liéu
nudc ngoai.

- V6i mic d0 ma cura thi truong 16n nhu hién nay va ty trong XK qua
nho bé trong téng kim ngach thé gidi, viéc tang trudng XK chil yéu phu thuoc
vao kha nang cung cap hang hod XK, tifc 1a ddy manh phat trién san xuat va
nang cao suc canh tranh.

- Vội ty trong XK ngay cang gia tang ctia khu vuc ¢6 von dau tu nudc
ngoai, tang trudng XK cta nudc ta s& phu thudc chi yéu vao viéc thu hit dau
tu nuc ngoai dong thoi phai ddy manh céi cdch doanh nghiép trong nudc dé
tang ty trong XK cua khu vuc nay.

- V6i gia tri gia tang thap nhu hién nay, néu khong cai thién nang luc
canh tranh, chii dong nguoén nguyén liéu, trinh do cong nghé, chit luong lao
dong, giam chi phi trung gian thi rit khé c6 thé nang cao chat luong XK va cai
thién CCTM.

- Véi ty trong XK hang cong nghé cao va st dung nhi€u von thdp nhu
hién nay viéc tang truong XK phai gia tang ty trong nhom hang nay. Viéc gia
tang ty trong nhém hang nay trong ngan han con rat khé khan, nhung phai c6
chién luoc tir bay gio thi trong dai han méi tang XK bén viing va do d6 méi c6
thé cai thién CCTM trong dai han.
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- V61 muic do tham hut CCTM cÂ6 xu huộng gia tang nhu hiộn nay, viộc
tang XK dich vu 12 mot trong nhitng huéng chu dao dé cai thién CCTM.

- Nhiing han ché vé XK (ty trong ché bién thap, dong gép ctia khu vuc
trong nudc giam, gia tri gia tang thap, nhém hang cong nghé cao qua nho bé,
XK dich vu han ch€) néu trén dong thoi ciing cho thay tiém nang XK cua ta
con 16n, con c6 thé tang vi diém xuat phat thap.

1.1.2. Thuc trang nhap khau va chuyén dich co cau nhap khau giai
doan 1991-2004

(1) Két qud nhdp khdu

Toc do tang trudng NK binh quan thoi ky 1991 - 2000 1a 17,5%, giai
doan 2001-2004 1a 19,5%, vuot miic chi tiéu ké hoach dé ra. Néu nam 1991
tong kim ngach dat 3,3 ty USD thi nam 2004 12 31,5 ty USD. Tang truong NK
cuia nuéc ta khong on dinh qua cac thoi ky. Diéu nay phu thudc vao tinh hinh
kinh t& thé giGi va kha nang thu hit von dau tu nude ngoai cla ta. Giai doan
1993-1996 toc do tang trudng NK dat con s6 ky luc, ¢6 nam dat t6i 54,4%
(1993), sau d6 giam sit do 4nh hudng clia khiing hoang tai chinh chau A, phuc
héi & miic cao nam 2000 (33,2%), tit nam 2001 dén nay twong déi 6n dinh &
muc trén 20% (xem phu luc 4).

Trong giai doan 1990-2000 toc do tang trudng NK thap hon téc do tang
truong XK: 17,5% so v6i 19,8%; giai doan 2001-2004 xu huéng ngugc lai: toc
do tang trudng binh quan hang nam NK 1a 19,5% trong khi XK 1a 14,3%. Giai
doan 2001-2004, nuGc ta ddy manh hoi nhap va CNH, vi vay trong ngin han
XK chua thé tang kip so v6i NK. Tuy nhién, mot diéu dang luu y 12 nam 2004
XK da tang nhanh hon NK. Pay Ia tin hiéu didng quan tam trong n6 luc cai
thién CCTM dang & mic tham hut cao.

(2) Co cdu mdt hang nhdp khdu

Xét theo co cdu nhém hang, co cau NK c¢6 su bién dong gitra hai nhém
hang tu liéu san xuat va vat pham tiéu dung. NK hang tiéu dung c6 xu huéng
giam nhanh. Truéc nam 1995, ty trong nhom hang NK tiéu dung dao dong
trong khoang 13-15%. Tir nim 1996 dộn nay, ty 1¢ nay da giam xuộng dang ké
va 6n dinh & mic 7-8%. Xét trong ca giai doan tir 1986-2004, hang tiéu ding
NK chi€m ty trong binh quan 10,2%. Diéu nay da thé hién ding dinh huéng
NK cta nudc ta la giam ty trong hang NK phuc vu tiéu dung, tang ty trong
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hang NK la mdy moc thiét bi, nguyén vat liéu cho san xuat, dong thoi cling
phan 4nh NK da gộp phin phat triộn san xuat theo huộng thay thộÂ NK hang
tiéu dung.

Ty trong nhém hang NK 1a tu liéu san xuét tir nam 1996 dén nay tuong
doi on dinh, dao dong tir 91-93%. Trong nhém hang tu liéu san xuét, nhém
may moc thiét bi, dong co va phu tung va nguyén vt liéu chiém ty trong tuong
d6i 6n dinh, it c6 thay déi 16n. Tuy nhién, nguyén vat liéu van chi€ém ty 1& cao
nhat trong tong gid tri NK. Nam 1995, ty trong nguyén, nhién, vat liéu trong dé
célu hang NK 1a 59,1%, nam 2004 1én t6i 62,7% (Bang 11).

Bang 11: Nhap khau phan theo nhém hang (%)

Phan theo nhém hang | 1986 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
A. Tv liéu san xuat 86,6 | 851 | 84,8 | 915 916| 938 | 921 | 921 | 93,6 | 93,1
Méy moc va thiét by 348 | 273 | 257 | 305| 299 | 306| 305| 298| 324 | 304
Nguyén, nhién, vét liéu 519 | 578| 591 | 610| 61,7| 632| 616| 623 | 612 | 627
B.Vatphamtiéudung | 13,4 | 149 152 8,5 8,4 6,2 7,9 7,9 6,4 6,9
Thyc phém 1,6 2,5 3,5 2,4 2,5 1,9 3,0 2,5 2,3 24
Hang y t¢ 1,5 1,5 0,9 2,8 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,9
Hang tiéu dung khac 103 109 10,8 3,3 3,6 2,1 2,9 3,6 2,5 2,6
Téng s6 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0

Nguon: Tong cuc Thong ké va tinh todn ciia nhém nghién ciiu

Tri gia NK tang va xu hudng tang ty trong tu liéu san xuét la két qua tat
yéu cua tang cuong XK. Tuy nhién, téc do tang cao cua nhém nguyén nhién
vat liéu cling cho thay su phu thuoc cia hang XK vao nguyén liéu NK con kha
16n. Chang han, nguyén liéu NK trong nganh may mic chiém dén 70%, da
giay: 80%, nganh gb 50%, nganh nhua: 85%, nganh dién ti: 90%.

Ty trong NK cdc mat hang chli yéu ciing c6 nhitng thay déi. Néu so
sanh so liéu 10 mat hang cht yéu NK binh quan thoi ky 2001-2003 véi thoi ky
1996-2000 c6 thé thdy mic tiéu thu cdc mat hang nguyén nhién vat liéu ting
khd. Xang dau, nguyén phu liéu may mac, da giay va sat thép van l1a 3 mait
hang nguyén liéu cé kim ngach NK I6n nhat. NK cdc mat hang phan bén, xe
may cé xu huéng chiing lai hodc giam, trong khi d6 nhu cau NK 6 t6 nhiing
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nam gan day tang kha nhanh. Toc do tang NK nguyén phu liéu dét may, da
gidy (170%) ciling tuong duong toc do tang XK hai mat hang nay (172%).

So v6i cac nudc dang phat trién trong khu vuc, c6 ty 1¢é NK may méc -
thiét bi thudong chiém 30-40% tong kim ngach NK thi ty trong NK mdy méc &
Viét Nam nhu vira qua van con thap. Diéu nay cho thdy viéc Dién dan Kinh t&
thé gii xép nudc ta vao hang rat thap vé déi méi cong nghé va vé kha ning
canh tranh ctia nén kinh t€ 1a diéu khong khé hiéu.

Ty trong nguyén phu liéu NK chiém ty trong cao, dong thoi ty trong
NK mdy moéc thi€t bi kha nhd bé va hau nhu khong duge cai thién trong
khoang thoi gian dai (1996-2004) cho thay XK nudc ta qua phu thuoc vao
nguyén liéu nuGc ngodi va cong nghé cham duoc thay d6i va md rong. Diéu
nay cho thay su phat trién yéu kém ctia nganh cong nghiép phu tro ciing nhu
san xuat thay th€ NK, su yéu kém vé kha nang canh tranh ctia nén kinh t& xét
theo ning suat nhan t6 tong hop (TFP)*. Do d6 néu khong déi méi cong nghe,
viec NK cdc san pham trung gian s& khong cai thién dugc gid tri gia tang cla
hang XK. Diéu nay s€ han ché viéc cai thién CCTM trong dai han.

Bang 12: Nhap khau binh quan nam ctia 10 mat hang chi yéu
thai ky 1996-2000 va 2001-2003

Binh quan nam (triéu USD) Ty lé so

Mat hang 1996-2000 2001-2003 | sanh (%)
1| Xang dau 1.234 2.054 166,5
2 | Nguyén phu liéu may, da giay 1.042 1.767 170,0
3 | Satthép 586 1.384 236,2
4 | Vai may mac 410 1.125 2744
5 |Oto 190 597 314,2
6 | Chatdéo 357 617 172,8
7 | Phan bon 491 482 98,2
8 | Xe may 425 445 104,7
9 | Tan dugc 285 340 119,3
10 | To, xo, soi dét 188 361 192,0

Nguon: Kinh t¢'Viét Nam 2004 (Vien NCOQLKTTW)

% Nghién cttu ctia Robert Z. Lawrence va David E. Weinstein(2002) vé trudng hop clia Han Quéc
cho thay khi NK canh tranh xudt hién trong mot nganh dang lac hau vé cong nghé thi s& ¢4 rét it anh hudng
dén tang nang sudt. Xem: Ngan hang Thé gidi, Suy ngdm lai su than ky Pong A, NXB CTQG, Ha Noi, 2002,
tr. 503.
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(3) Co cdu thi truong nhdp khdu

bén hét nam 2004, thi truong NK cua Viét Nam da dugc mé rong téi
170 nuée va ving lanh thé. Khu vuc Chau A chiém t6i hon 70% thi phan NK,
Chau Au ding thit hai v6i khoang 15%, cic khu vuc khdc chiém ty trong
khong dang ké. Nhu vay, khu vuc Chau A (chii yéu 13 ASEAN, Trung Qudc,
Han Quoc Nhat Ban, Hong Kong, Pai Loan) 1a thi truong NK 16n nhat cla
nudc ta trong thoi gian qua do ¢6 nhiing 1gi thé€ vé vi tri dia ly, gid ca. Dong
thoi day ciing 1a khu vuc ¢6 von dau tu nudc ngoai nhi€éu nhat vao nudc ta.
Khu vuc nay cung cip chu yéu nguyén liéu, phu liéu, mdy moc phu ting va
hang tiéu dung.

Bang 13: Ty trong mét s6 thi trudng nhap khau chi yéu, 1996 - 2004 (%)

1996 — 2000 | 2001 2002 2003 2004
Chau A 74,2 79,7 78,2 76,5 74,2
Chéu Au 17,2 13,5 14,4 14,1 16,4
Chéu Phi 0,5 0,2 0,3 0,3 0,85
Chéau My 43 4,1 4,6 6,2 6,9
Chéu bai Duong 3.8 2,5 2,5 2,2 1,65

Nguon: Tong cuc Thong ké va Bo Thuong mai

Trong nhitng nam gan day, dac biét 1a tir nam 2000, nhap siéu cé xu
hudng gia tang tir cac thi truong ASEAN, Han Quoc, Trung Quoc, Pai Loan,
Héng Kong. Riéng nam 2004, tong kim ngach nhap siéu tir cc thi trudng nay
dat tG6i con sO ky luc 1a 11.814 triéu USD, trong d6 ASEAN la 3.392 triéu
USD, Han Quoc: 2.725 triéu USD; Pai Loan: 2.792 triéu USD, Trung Qudc:
1.721 triéu USD. Xu huéng nay la do gia tang hgp tac thuong mai va dau tu
trong khu vuc nhu thuc hién khu vuc mau dich tu do ASEAN (AFTA),
ASEAN- Trung Quoc (ACFTA), ASEAN + 3 (ASEAN + Nhat Ban, Trung
Quoc, Han Quoc); su phu thudc ngay cang 16n ctia Viét Nam vao cac thi
truong NK khu vuc, chu yéu 1a nguyén vat liéu cho XK, may moc thiét bi cong
nghé thap va trung binh; gia tang dau tu tr Han Quoc, Pai Loan, Thai Lan,
Malaysia... Trong khi d6 Viét Nam lai xuat siéu & nhitng thi truong khac nhu
EU (2.299 triéu USD nam 2004), Hoa Ky (3.865 triéu USD nam 2004),
Australia (1.363 triéu USD nam 2004).
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Bang 14: Can doi xuat nhap khau cla Viét Nam & mét sé thi trudng chinh, 1996-2004

Don vi: triéu USD

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CCT™M -3888 -2407 -2139 -201 -1154 -1135 -3028 -5050 -5513
ASEAN -1252,7 -1307 | 13994 -174,6 -1830 | -1618,7 |-2334,3 |-2958,5 |-3891,7
Trung Quéc 11,2 69,7 -74.9 73,3 135,3 -188,2 -640,5 |-1374,6 -1721
Han Quéc -1223 -1147 -1192 -1166 -1438 -1481 -1813 -2132 -2725
bai Loan -123 -610 -703 -614 -1140 -1213 -1725 -2166 2792
Héng Kéng -484 -135 -279 -321 -291 -253 -472 -617 -695
Nhat Ban 286 166 32,8 167,9 321,3 326,9 -66,7 -84,7 -92,7
EU -304 272,6 832,7 1420 1528 1496 1322 1381 2299
Hoa Ky -41,6 -143 143 599 978,2 654,3 1963 2795 3865
Australia -68 37,8 217,6 598,9 978,2 775,6 1042 1140 1363
Khu vyc khac 82,2 314,2 246,6 451 | 1279,6 269,3 -368,3 | -991,1 [-1102,4

Nguon: Tong cuc Thong ké va tinh todn ciia nhém nghién ciiu

DPang luu ¥ 12 co ciu thi trudng NK ciing ¢6 su chuyén bién tich cuc: do 1a
su gia tang NK mdy moc, thiét bi, phu tung tir nhiing thi truong cé trinh d6 cong
nghé cao nhu EU, My, Nhat Ban, Canada. .. Trung Quoc da vuon Ién trd thanh doi
tac cung cdp may moc thiét bi 16n thit 3 cho Viét Nam, sau Nhat Ban va My.

Nhu da néu, trong nam 2004 thi phan XK hang héa ctia Viét Nam vao
Trung Qudc tang manh nhét. Nén luu y 1a su gia tang gia tri XK vao thi truong
Trung Quoéc hang nam cha yéu 1a nho vao nhém hang nhién, nguyén liéu va
nong san (chiém 82% trong nam 2001). Trong khi d6, CCTM cua Viét Nam
v6i Trung Qudc chi bat dau tham hut tir 2001 va ¢6 xu huộng ting manh tir d6
dén nay. Diéu ddng quan ngai la trong khi Trung Qudc c6 thing du thuong
mai dang ké v6i Viét Nam thi lai chiu tham hut thwong mai rdt 16n va trién
mién doi v6i cac nuéc ASEAN -5.
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Tham hut thuong mai ctia Viét Nam d6i véi Trung Quoc trong boi canh
cac nudc ASEAN- 5 gin nhu luon c6 thing du thuong mai rat I16n phan nao thé
hién nang luc canh tranh yéu kém cua hang héa XK Viét Nam so véi cac nudc
nay. Diéu nay doi hoi Viét Nam phai cé chién luoc qudc gia dai han, cé hiéu
qua, nham nang cao nang luc hang héa va cai thien CCTM clia minh trong thoi

gian toi.

C6 thé thay rang, co ciu thi trudng NK clia nudc ta tir nam 1996 dén nay
khong c6 thay déi 16n va du bdo van chua cé su thay d6i dang ké trong nhiing
nam t6i. Chinh vi vay, d€ han ché nhap siéu can phai c6 nhitng bién phap tich
cuc trude hét 1a ddy manh XK vao céc thi trudng nay dong thoi phat trién cac

nganh cong nghiép phu trg dé han ché NK nguyén liéu ddu vao.
(4) Nhdp khdu theo thanh phén kinh té

NK di c6 su thay déi diang ké theo thanh phan kinh t€ tir nam 1995 dén
nay. Truéc nam 1995, NK chu yéu phuc vu cho cac nganh kinh t€ trong nudc.
Ké tir nam 1995, khi khu vuc ¢6 von dau tu nuGc ngoai ngdy cang cd vai trd
quan trong trong nén kinh t€, xu huéng la giam dan ty trong khu vuc kinh t&
trong nudc tir 80% xudng con 65,2% nam 2004. NK khu vuc cé von dau tu
nudc ngoai tang vGi toc dd cao (binh quan 34,7%/mam) va dén nay chiém
khoang 35% (2004). Mot diéu dang luu y 1a khu vuc FDI, NK chi bang 50%
khu vuc trong nudc nhung chiém t6i 55% gia tri XK. Va tir nam 1995 dén nay
khu vuc nay toan xut siéu véi mic do ngay cang tang. Nam 2004 xuit siéu téi
3,3 ty USD, trong khi d6 khu vuc trong nudc nhap siéu t6i 8,8 ty USD. Diéu
nay cho thdy, chi truong thu hidt von dau tu nudc ngoai vao cic nganh san xuat
phuc vu XK da phét huy hiéu qua, déng thoi thé hién kha ning canh tranh XK
ctia né hon han so vé6i khu vuc trong nude do ¢é 1gi thé vé cong nghé, dinh

huéng mat hang va thi truong.
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Bang 15: Cd cau nhap khau phan theo thanh phan kinh té, 1995-2004

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Tdng kim ngach 8.155 | 11.143 | 11.592 | 11.499 | 11.742 | 15.636 | 16.162 | 19.733 | 25.226 | 31.516
(tr. USD)
Téc do tang trudng (%) | 34,4 32,2 4,0 -0,8 21 33,2 3.4 21,8 27,8 249
DN 100% vén trong | 6.687 | 9.100 | 8.396 | 8.831 | 8.360 | 11.284 | 11.233 | 13.042 | 16.412 | 20.554
nudc (tr. USD)
- Ty trong (%) 80,2 81,7 72,4 76,8 71,2 72,2 69,3 66,1 65,1 65,2
- Tang trudng (%) 27,9 36,0 -7,8 5,1 -5,4 34,9 -0,5 16,1 25,8 25,2
Cén d6i XNK (tr. USD) | -2.711 | -4.000 | -2.424 | -2.868 | -1.500 | -3.612 | -3.002 | -4.208 | -6.397 | -8.812
DN c6 von DTNN | 1.468 | 2.043 | 3.196 | 2.668 | 3.382 | 4.352 | 4.985 | 6.704 | 8.815 | 10.962
(tr. USD)
- Ty trong (%) 18,0 18,3 27,6 23,2 28,8 27,8 30,7 33,9 34,9 34,8
- Tang trudng (%) 144,3 | 39,2 564 | -16,5 | 26,8 28,7 14,5 34,5 31,5 24,4
Cén d6i XNK (tr. USD) 5,0 1120 | 547,0 | 1.300 | 2.458 | 1.813 | 1.116 | 1.168 | 1.346 | 3.299

Nguon: Tong cuc Thong ké va tinh toan ciia nhém nghién ciiu

Do téc do tang NK cao hon XK nén nhap siéu nhitng nam gan day da
tang lén, trong d6é khu vuc c6 von dau tu truc ti€p nudc ngoai (ké ca dau tho)
luon xuét siéu; khu vuc kinh t€ trong nude luon nhap siéu. Udc tinh nam 2004
nhap siéu la 5,5 ty USD vé6i ty 1& nhap siéu xap xi 22%. Néu so véi muc tiéu
dinh hudng thoi ky 2001-2005, cac con s6 nay la kha cao song di€u d6 phan
4nh ding mic do phat trién kinh t€ cia nu6c ta dang trong giai doan ddu tu co
sd ha tdng, doi mdi thiét bi, tang ndng luc sdn xudt. Tuy kim ngach XK gia
tang nhung hang héa thudc loai hinh gia cong con 16n, ham luong nguyén liéu
phai NK cao. Vi vay kiém ché& va ha thap ty 1& nhap siéu tuy la nhitng muc tiéu
phan ddu nhung trong nhitng nam trudc mat con chua phi hop va khé thuc
hién.

Tu phan tich thuc trang va co cau XK trong thoi gian qua c6 thé rit ra
mot sO két luan so bo sau day:

- Ty trong nguyén nhién liéu NK cao, mdy moéc thiét bi thap nhu hién
nay cho thay miic do d6i méi cong nghé nuée ta riat cham. Xét vé dai han, yéu
kém vé cong nghé sé anh hudng dén kha nang canh tranh cta hang hod XK va
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hang hod thay th€ NK. Do d6, trong dai han s& kho c¢6 thé cai thién duoc
CCTM.

- Ty trong nguyén liéu nhap siéu cao cho thdy nganh cong nghiép phu
trg nudc ta dang con kém phat trién, do d6 cdc nganh san xudt phu thuoc qua
nhiéu vao nguyén liéu dau vao NK. Di€u nay s€ can trd viéc cai thien CCTM
vi khong thé giam NK nguyén liéu.

- Ty trong nguyén liéu, phu liéu NK phuc vu cho XK cao thé hién gi4 tri
gia tang thap cua hang XK nhu dét may, da giay, d6 g6, dién tir. NK chua kich
thich XK theo huéng CNH, HDH, nang cao gia tri gia tang. Han ch& nay s€
lam kho khan cho viéc cai thién CCTM.

- V6i ty trong NK cao tir cdc thi trudng Chau A (nhap siéu chi yéu véi
cac thi truong nay), nhitng nude cé trinh do cong nghé trung binh va xuit siéu
tir cac thi truong c¢6 cong nghé nguon, cho thady Viét Nam dang di theo 1y
thuyét dan sé€u bay mot cdch tuan tu nhung véi toc do cham hon nhiéu céc
nuéce NICs. Diéu nay sé gay kho khan cho viéc phat trién theo kiéu rit ngan, di
tat don dau, xac dinh vi thé qudc gia trong chudi gid tri toan ciu. Nguy co tut
hau s& rat 16n. Trong di€u kién nguon tai nguyén dang c¢6 xu hudng can kiét,
phat trién XK theo huéng sit dung ngay cang nhiéu nguén nguyén liéu nhu
hién nay thi han ché tang truéng la khé tranh khoi.

- Mudn han ché nhép siéu, lanh manh hoa CCTM dang trong tinh trang
tham hut, vé nguyén tic c6 thé han ché NK. Tuy nhién, trong boi canh nudc ta
dang ndi 16ng rao can dé thuc hién tu do hod thuong mai, diy manh NK dé bu
dap thi€u hut vé cong nghé va vat tu trong nudc, ti€p can véi cong nghé tién
ti€n, tan dung loi th€ so sanh trong diéu kién toan ciu hod, ddy manh CNH,
HDH va ting cuong XK thi viéc han ché NK ngay tic thi, trong ngan han la
khé c6 thé dat duoc.

- B6i v6i mot nuée nhu Viét Nam luc luong san xuat con 6 trinh do thap,
kim ngach NK con c6 han thi viéc nang cao ty trong NK thi€t bi may moc,
nguyén, nhién, vat liéu c6 y nghia quan trong thiic ddy toc do ting truéng kinh
t€, CNH, HPH va cai thién CCTM.
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1.1.3. Can can Thuong mai

T nam 1986 dén nay, CCTM nudc ta luén & trong tinh trang tham hut.
Tuy nhién, mic do tham hut va anh huéng cua né d6i véi cac van de€ kinh té vi
mo khédc nhau & nhiing giai doan khdc nhau. C6 thé chia ra 3 giai doan sau day
dé phan tich CCTM nudéc ta.

Giai doan thit nhdt: 1986-1992. Thoi ky nay tham hut CCTM & mic do
vira phai, trung binh khoang 50 triéu USD/nam. Pay 1a thoi kho khan doi véi
hoat dong ngoai thuong nudc ta, thoi ky khiing hoang ctua hé thong XHCN.
Mic du mic do tham hut CCTM khong 16n nhung thé hién su tri tré trong
quan hé thwong mai clia nuéc ta d6i véi cdc nude. Mot dic diém cia hoat dong
ngoai thuong nudc ta thoi ky truée 1986 1a su phu thudc qua mitc vao cac nudc
trong khoi SEV, dic biét 1a Lién Xo. Trao déi thuong mai dugc thuc hién cha
yéu thong qua hinh thitc hang d6i hang. Do d6 s6 liéu thong ké vé XNK theo
gid dong USD khong phéan 4nh diing thuc chat trao déi thuong mai. Vao cudi
nhitng nam 80, dau 90 cta thé ky trudc, thi truong XK va NK tir cac nudc Lién
X6 va Pong Au bj thu hep do khiing hoang kinh t€&, chinh tri ctia hé théng
XHCN, viéc m6 rong thi truong tim d6i tic méi ngoai khoi SEV gap nhiéu khé
khan, kinh t€ trong nudc tri tré, thi€u ngoai t¢ dé NK va san xuat chua dinh
hudng nhiéu vao XK, hon nita, do du giam sit vé NK cdc mat hang cha yéu
nhu xi mang, phan bén, sat thép, hang tiéu dung tir Lién X6 nén CCTM luon
tham hut. Tuy nhién thoi ky nay XK bat ddu tang trudng cao nho chinh sach
khuyén khich XK dugc khéi xuéng tir Pai hoi VI. Miac do tham hut thip va
twong doi 6n dinh phan 4nh xu huéng néi trén. Tham hut CCTM duoc bu dap
chli yéu bang ngudén von vién trg va di vay ctia Lién X6 va cdc nuéc XHCN
Pong Au.

Giai doan 1993-2000: Pay 1a thoi ky CCTM c6 nhiéu thay déi véi dic
trung 1a tham hut 16n trong nhitng ndm tr 1993-1997. Bac biét nam 1996 mic
tham hut da dén mic bao dong, chi€m t6i 16,3% so v6i GDP. Day 1a thoi ky
nén kinh t€ ¢6 miic tang trudng kinh t&€ cao (hon 9%/nam) va thu hit von dau
tu nudc ngoai tang nhanh lam cho nhu cau NK tang manh. Miac du XK tang
trudng ¢ muc cao (binh quan trén 30%), nhung NK tang nhanh hon nén tham
hut CCTM c6 xu huéng gia tang.
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T nam 1997-2000, mitc thaAm hut CCTM gidm manh, thé hién 1a ty 1é
nhap siéu trén XK giam tur 26,2% nam 1997 xudng t6i muc thap nhat 0,7%
nam 1999 va giit mic thap 8% nam 2000. Nguyén nhan chinh lam cho miic
tham hut CCTM trong nhiing nam nay thap 1a do Chinh phu da su dung cac
bién phdp phi thu€ quan mot cach manh mé dé lam giam t6c do tang trudng
NK?'. Mic tang truéng NK gidm t6i muc ky luc: 0,85% nam 1997; -2,11%
nam 1998; 1,1% nam 1999. Trong khi d6 t6c do tang truong XK, ngoai tru
nam 1998 véi muc tang 1,04%, van gitt & mic cao: 26,45% nam 1997; 23,2
nam 1999. Mot nguyén nhan nita lam cho tham hut CCTM thap giai doan nay
1a khiing hoang tai chinh chau A 1am han ché luéng dau tu vio nudc ta tir cac
thi truong ma Viét Nam thuong nhap siéu nhu Han Qudc, Dai Loan,
Singapore.

Do su giam stt vé tang trudng NK da dan dén chénh léch 16n giita miic
tang XK va muc tang NK, ty 1&€ nay giai doan 1996-2000 1a 7,3 ty USD so véi
4,5 ty USD. Mic du mitc do nhap siéu bi han ché dang ké, nhing sut giam NK
da kéo theo su sut giam vé tang trudng kinh té.

Giai doan 2001-2004: Tham hut CCTM cÂ6 xu huộng gia tang. Ty 1ộ
nhap siéu nam 2002 1a 18,1%; nam 2003: 25,7%; nam 2004: 21,2%* v6i miic
tham hut tuong tng 1a 3.023 trieu USD, 5.075 triéu USD va 5.520 triéu USD.
Ty 1& tham hut so v6i GDP dat muc cao: 12,75% nam 2003 va 12,15% nam
2004, mic cao nhat tir trudc dén nay. Diéu nay c6 thé 1y gidi mot cach don
gian 1a do (i) cdc bién phap ki€ém sodt NK duoc néi long dé thuc hién cac cam
két quoc t€ v6i Hoa Ky, AFTA, gia nhap WTO, (ii) Kinh t€ thé gi6i va nhat 1a
khu vuc di phuc héi va phét trién sau khung hoang tai chinh tién té chau
A, (iii) giai doan ddy manh hon nita CNH-HPH, (iv) ddu tu nudc ngoai phuc
héi tr& lai, (v) phét trién khu vuc kinh t€ tu nhan, (vi) nén kinh t€ cin phai
chuyén sang phét trién theo chiéu sau...

! Theo dénh gid ctia CIE va IMF (1999), céc bién phép phi thu€ ctia Viét Nam giai doan 1996-1999
tré nén manh hon. Cac bién phép 4p dung 1a 1& phi hai quan, thu€ tiéu thu dac biét, thu€ thu nhap trong nudc,
bang tinh gi4 t6i thiéu, yéu cAu giao nop ngoai hoi, yéu ciu vé két hoi ngoai té, gidy phép XK, quota va cic
bién phdp cam, cdc bién phap doc quyén, thi tuc hai quan dac biét. Xem Mc Carthy (1999).

2 Theo béo cdo vé tinh hinh thuong mai nuéc ta 6 thang dau nam 2005 ctia Bo Thuong mai, mtc
nhap siéu trong thoi gian nay 1én t6i 24,7% (3.561 trieu USD).
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Pay 1a mot két qua tat yéu doi véi cac nuée mGi CNH va hoi nhap kinh
t€. Tuy nhién, néu phan tich tinh chat tang truéng XK va NK trong vai ba nam
gan day, s€ thay tinh trang tham hut CCTM chda dung nhi€u yéu t6 rii ro anh
hudng dén 6n dinh kinh t€ vi mo. Nhitng biéu hién dé 1a: Hiéu qua st dung
von thap: dau tu vao nhitng nganh can nhiéu von va mdc sinh 16i thap, thay thé
NK, st dung it lao dong va kich thich tiéu dung trong nuéc hon la XK; Kha
nang cta nhitng nganh XK ¢6 gid tri gia ting cao con han ché, chuyén dich co
cdu XK sang cong nghiép ché bién va k§ thuat cao thé hién xu thé cia CNH va
hoi nhap sau chua that rd nét; Stc canh tranh ctia nén kinh t€ con thap va cham
duoc cai thién; Qud trinh xay dung céc thé ché clia kinh t€ thi trudng dién ra
cham.

Mot trong nhitng bi€u hién noéi trén 1a chénh léch kha 16n gitta miic ting
XK va mic tang NK giai doan 2001-2004: 10,5 ty so v6i 14,7 ty. Diéu nay thé
hién tinh gia cong XK trong 4 nam gan day da gia tang rat manh, thé hién chu
y€u O su gia tang cac mat hang nguyén liéu NK.

Bang 16: Tinh hinh xut nhap khau, Can can thuong mai, 1991 — 2004

Nam Kim Téc dd Kim Téc dd CCT™ Téng GDP | CCTM/GDP
ngach XK | tang XK | ngach NK | tang NK (tr. USD) (tr. USD) (%)
(tr. USD) (%) (tr. USD) (%)
1991 2.087 -13,2 2.338 -15,1 -251 15.620 -1,61
1992 2.580 23,7 2.540 8,7 40 16.970 0,24
1993 2.985 15,7 3.924 544 -939 18.340 -5,12
1994 4.054 35,8 5.825 48,5 -1.771 19.960 -8,87
1995 5.449 34,4 8.155 40,0 -2.706 21.850 -12,38
1996 7.255 33,2 11.143 36,6 -3.888 23.880 -16,28
1997 9.185 26,6 11.592 4,0 -2.407 25.840 -9,32
1998 9.360 1,9 11.499 -0,8 -2.139 27.340 -7,82
1999 11.541 23,3 11.742 2,1 -201 28.650 -0,70
2000 14.482 25,5 15.636 33,2 -1.154 30.570 3,77
2001 15.027 3,8 16.162 3,4 -1.135 32.685 -3,47
2002 16.705 11,2 19.733 21,8 -3.028 35.224 -8,60
2003 20.176 20,8 25.226 27,8 -5.050 39.623 -12,75
2004 26.500 28,9 31.516 24,9 -5.513 45.372 -12,15

Nguon: Thoi bdo kinh té'Viét Nam 2004-2005
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Tom lai, trong 15 nam qua, CCTM nudc ta luon & trong tinh trang tham
hut. Tinh trang thadm hut van & trong mitc do an toan cho phép, chua anh hudng
16n dén 6n dinh kinh t€ vi mo va no nudc ngoai (sé dugc chitng minh bing mo
hinh dong vé no ctia Jaime de Pine & Chuong 3). Tuy nhién da xuat hién nhiéu
yéu t6 bat 6n d6i véi CCTM néu khong c6 bién phap xur 1y kip thoi.

1.2. CAC NHAN TO TAC PONG PEN CAN CAN THUONG MAI NUGC TA
TRONG THOI GIAN QUA

Nhu da dé cap trong chuong I, dé diéu chinh CCTM, thudng 4p dung
mot s6 bién phap nhu pha gid dong noéi té, han ché NK, khuyén khich XK,
chinh sich d4u tu va chuyén dich co cau, vay ng nudc ngodi... Muc nay s&
phan tich cac yéu t6 lién quan dén cac bién phap néu trén & nude ta trong thoi
gian qua c6 anh hudng dén viéc diéu chinh CCTM, tap trung chu yéu vao cic
chinh sach 16n nhu thuong mai, dau tu, ty gia hoi doai.

1.2.1. Cai cach chinh sach thuwong mai

Céc chinh sdch thuong mai, dic biét 1a chinh sach thic ddy XK va quan
1y NK, c6 anh huong truc ti€p dén CCTM. Trong nhitng nam qua, cai cach
thuong mai theo huéng tu do hod da gép phan thic ddy tang trudng XK & miic
cao va twong doi 6n dinh, md cira thi trudng, cit giam cdc rao can thuong mai
tao thuan loi cho hoat dong NK.

Cai cach thuong mai & nudc ta trong thoi gian qua tap trung chu yéu vao
cac linh vuc (i) chinh sach thuong quyén (md rong quyén kinh doanh XNK);
(ii) chinh sach thué€ quan va phi quan thu€ (giam hang rao thu€ quan, ting
budc xod bo han ché dinh luong, giam bao hd, tro cap, thl tuc hai quan...);
(iii) ap dung cac bién phap khuyén khich XK va quan 1y NK; (iv) ky két va
thuc hién cac hiép dinh thuong mai khu vuc va toan cau.

Mo réng quyén kinh doanh XNK 1a khau dot pha trong qua trinh cai
cach chinh sach thuong mai Viét Nam c6 tac dung thic ddy XK va NK, gép
phan lam lanh manh hod CCTM. Tir nam 1980 tr& vé trude, voi nguyén tac
Nha nudc doc quyén vé ngoai thuong, ca nuéc chi c6 mot vai cong ty 16n truc
thuoc Bo Ngoai thuong dugc quyén kinh doanh XNK. Tir nim 1986, quyén
kinh doanh ngoai thuong timg budc duoc mé rong. Dau tién 1a cho phép cac
doanh nghiép quoc doanh, cht yéu 1a cac Tong cong ty XNK. Sau d6, viéc han
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ché thuong quyén dugc néi long dan, song cho dén truéc nam 1998, dé cho
phép tham gia XNK, cac doanh nghiép phai c6 diy du cac gidy phép nhu hop
dong thuong mai, gidy phép van tai hang hai quoc t€, von kinh doanh bat
buoc... N6i chung, trudc nam 1998 cac diéu kién tham gia XNK chl yéu nham
hé trg cdc doanh nghiép ngoai thuong nha nudc va han ché NK hang tiéu
dung.

Tur cudi nam 1997, Chinh pht ban hanh Ludt thuong mai va sau d6 la
Nghi dinh s6 57/1998/ND-CP cho phép tat ca cac doanh nghiép trong nudc c6
dang ky hoat dong thuong mai déu cé quyén truc ti€p XNK hang héa ma
khong can gidy phép XNK. Tuy nhién, cdc doanh nghiép ngoai quéc doanh
van chi dugc XNK hang héa duoc dang ky trong Gidy Pang ky kinh doanh.
Trén thuc t€, mot s6 doanh nghiép, dac biét 1a doanh nghiép tu nhan, con bi
han ché XNK trong mot s6 linh vuc boi mot s6 quy dinh cua co ché quan 1y
thuong mai. Nam 2001, Quyét dinh 46/2001/QD-TTg lan dau tién da cong bo
co ché quan 1y XNK trong 5 nam (2001-2005), dong thoi cho phép moi thuong
nhan cho phép XK hang héa khong phu thudc vao nganh nghé, nganh hang
dang ky.

Dai v6i cac doanh nghiép ¢6 von dau tu nudc ngoai, hoat dong XNK
dugc diéu tiét theo Luat dau tu nudc ngoai. Truéec nam 1998, cac doanh nghiép
ddu tu nudc ngoai ké ca xi nghiép lién doanh phai cam két XK theo mot ty 1é
nhat dinh san phidm clia minh theo gidy phép dau tu, chang han trong nim
1998 thi ty 1& nay la 80%. Trudc nam 1998 chi c6 cac doanh nghiép c6 gidy
phép XNK méi duoc tham gia ngoai thuong. Tt nam 1998, cdc doanh nghiép
dau tu nudc ngoai cling dugc khuyén khich XK hang hoa khong phai 1a san
phdm clia minh ngoai trir mot s6 hang héa dac biét. Tuy vay, van con mot sO
han ché doi véi hang NK, chiang han, doanh nghiép ddu tu nuéc ngoai trong
linh vuc cong nghiép ché bién chi cho phép NK cac nguyén vat liéu dau vao
cho qua trinh san xuat ch€ bién. Tuy nhién, cdc doanh nghiép c6 von dau tu
nudc ngoai van chua ¢6 toan quyộn vé phan phoi va thuong mai mac du cộc
doanh nghiép nay dugc cap gidy phép XNK cho tung truong hop. Hién tai,
theo Nghi dinh 24/2000/ND-CP cua Chinh pht ngay 31/7/2000 ciing nhu Nghi
dinh 27/2003/ND-CP ngay 19/3/2003 stra d6i Nghi dinh 24, dau tu ctia nudc
ngoai trong khu vuc phan phoi va NK s€ chiu su di€u chinh cua nhiing quy
dinh riéng ré do Thu tuéng ban hanh. Tuy nhién, dén nay nhiing quy dinh d6

66



van chua c6. Nhu vay, du khong bi cdm nhung dau tu nudc ngoai vao dich vu
phan phoi va NK van chua dugc phap luat quy dinh rd. Trong ban chao thi tu
ve viéc gia nhap WTO, Viét Nam cam két 10 trinh cho phép danh quyén kinh
doanh cho cac doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai trong linh vuc san xuat
va ché tao va cac doanh nghiép lién doanh c6 von nudc ngoai chi€ém khong qua
49% duoc tham gia vao XNK. Tu 1/1/2008, cac lién doanh c¢6 von nudc ngoai
chi€ém khong qua 51% s€ dugc quyén kinh doanh XNK va tir 1/1/2009 1a cac
doanh nghiép 100% von nudc ngoai. Ngay 25 thang 5 nam 2002, Viét Nam da
ban hanh Phdp lénh 41-2002-PL-UBTVQH X vé Quy ché t6i hué quoc va Dadi
ngd Quoc gia, ap dung cho hang hod NK va XK, dich vu va phdp nhan cung
cap dich vu nudc ngoai, dau tu va nha dau tu nudc ngoai, va céc t6 chic hay ca
nhan nudc ngoai ndm gitt quyén s hitu tri tué. Nghi dinh ciing bao gébm nhiing
truong hop ngoai 1€ cua thuong mai hang hoa khong ap dung MFN va NT.

Bang 17: Dang ky kinh doanh XNK cia céac thanh phan kinh té
thai ky 1995-2004

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Nha nuéc 1.076 2.560 2.634 2.770 2.943 3.153 2917
Khu vuc tu nhan 156 5.489 8.418 10.567 13.774 15.145 17.036
FDI - 1.274 1.470 1.852 2.226 4.101 4.517
Khac™ - 54 97 123 281 572 512
Téng s6 1.232 9.377 12.619 15.312 19.224 22971 24,982

Nguoén: Tong cuc hdi quan va Bo Thuong mai
*S6 liéu 10 thang dau nam 2004
*#* Khéc: Dang ky kinh doanh XNK ctia c4c t6 chic xa hoi

Viéc mo rong quyén kinh doanh XNK d6i v6i cac doanh nghiép trong
va ngoai nudc di thic ddy ting trudng XNK. Tir chd chi ¢c6 mot s6 doanh
nghiép Nha nuéc dugc quyén kinh doanh XNK, tinh dén hét thang 10 nam
2004 s6 luong cac doanh nghiép dang ky kinh doanh XNK da 1én dén 24.982
doanh nghiép. Mot thuc té€ cho thdy la cling véi su gia tang so6 lugng cac doanh
nghiép dang ky hoat dong XNK, kim ngach XK cé miic tang trudng cao hon
va 6n dinh hon. Déc biét cing véi su tham gia ngay cang nhiéu doanh nghiép
tu nhan va doanh nghiép c¢6 von dau tu nudc ngoai vao hoat dong XNK, dong
g6p cua hai khu vuc nay trong téng kim ngach XK c& nuéc ngay cang 16n.
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Bang 18: Ty 1é dong gop cla cac thanh phan kinh té trong tdng kim ngach xuat khau (%)

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Téng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Khu vuc nha nuéc | 67,0 48,4 40,0 41,2 35,5 29,9 24,8
Khu vuc tu nhan* 6,0 11,0 13,0 15,6 17,4 19,7 20,4
Khu vuc cé FDI 27,0 40,6 47,0 45,2 471 50,4 54,8

Nguon: Tong cuc Thong ké va Bo Thuong mai

*Tinh c& khu vuc tu nhan khong chinh thitc nhu ho gia dinh, céc té chitc xa hoi

Chinh sdach thué quan: Viéc cat giam thu€ quan XNK da anh hudng
ding ké dén XNK trong thdi gian qua. K€ tir nim 1988 ban hanh Luat Thué
XNK dau tién, 1ap ra hé thong thu€ XNK, Viét Nam da c6 nhiing budce tién rd
rét trong ba khia canh: (i) hai hoa hod biéu thu€ quan, (ii) thu€ hod cdc bién
phép phi thué€ va cat giam thué suit, song song véi viéc dan dua vao ap dung
céc bién phdp bao ho bang thu€ quan hop phép, va (iii) minh bach hoa ché do
thué quan va don gian hoa cac tha tuc hai quan. Pén nay muc thu€ binh quan
cta Viét Nam Ia 18,2%. Hang rao thu€ quan duoc cat giam da tao diéu kién
cho hoat dong NK, gép phan giam chi phi ddu vao cho san xuét, khac phuc bat
hop 1y vé mic thu€ suat NK giita nguyén liéu va thanh pham; thu hep s6 luong
muc thué suit. Cai cach hé thong thu€ gép phan giam chi phi dau vao cho san
xudt thay thé NK va XK, nang cao kha nang canh tranh ctia hang Viét Nam.
Bộn canh d6 chinh sach miộn giam thuộ€ XK, hoan thuộÂ XK, giam thuộ& doi vội
nguyén liéu dau vao phuc vu cho XK, thuong XK... la nhiing bién phap
khuyén khich XK hiéu qua gép phan tang truong XK & miuc cao trong nhiing
nam qua.

Chinh sach thué€ da gép phan tich cuc trong viéc khuyén khich, bao ho
san xuét trong nudc va ki€ém sodt NK theo dinh huéng ctia Nha nudc. Nhin
chung, cac mat hang tiéu dung déu chiu miic thu€ suat cao (trtr mot s6 loai duogc
coi la thiét yéu). Tu liéu san xuit, dac biét 1a cic nguyén liéu thd cé miic thu€
suat thap hon hoac khong phai chiu thu€. Vé6i hang gia cong cho nudc ngoai
hoic hang héa NK dé san xudt hang XK, hang dua vao khu ché xuat déu khong
phai chiu thué hoic dugc hoan thu€ sau khi XK san pham.
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Mic du di ¢6 su tu do hod déng ké trong NK nhung dén nam 2004, co
ché thuong mai ctia Viét Nam van c6 nhiing thién léch khong t6t cho XK va
NK canh tranh.

Thit nhdt, bao ho qua cao hang NK s& lam cho san xuat dé tiéu thu noi
dia c6 1ai hon san xuat dé XK, do trong trudng hop dau gia ban trong nudc c6
thé dugc dinh & mifc cao hon gia thi trudng quoc t€. Thém nita, c6 rat it 4p luc
lén céc nha san xuat dé budc ho phai ting cudng tinh hiéu qua clia minh.

Thit hai, bao ho NK lam tang chi phi cta nhiing hang héa phi thuong mai,
bao gdém ca lao dong va diéu nay 1am giam tinh canh tranh cia hang XK.

Thit ba, v6i mic thu€ NK hién nay, cac yéu té dau vao NK ctia hang XK
cta Viét Nam c6 chi phi cao hon gid thé€ giGi. Theo nhiing udc tinh vé su thién
léch bat l¢i v6i hang XK thi phan bu ddp van khong du cho mic ting nay.

Thir tu, bi€u thu€ quan & Viét Nam con phic tap v6i nhiéu mic thué
khac nhau. Mac dau mic thu€ trung binh tuong d6i thdp nhung con c¢6 nhiéu
miic thu€, trong d6 miic thué ctia nhiéu nhém hang c6 tri gia trao déi thuong
mai 16n con kha cao nhu xang diu, vat tu, linh kién. Diéu nay han ché€ NK
canh tranh dé€ ph4t trién cdc nganh thay thé NK, nhat 1a cong nghiép phu tro.

Chinh sdch phi thué’ quan: Viéc diéu chinh hang rao phi quan thué cé
tdc dung doi v6i ki€ém sodt hang NK, do d6 1a mot trong nhiing bién phap diéu
chinh CCTM. Trong thoi gian vira qua, dac biét 1a cac nam 1995,1996 khi
tham hut thuong mai & muc ky luc (12,8% so v6i GDP nam 1996), Chinh phu
da dp dung céc bién phdp han ch€ NK bang viéc 4p dung cdc cong cu phi thué
quan. Trong giai doan 1996-1999 cac bién phap phi thu€ ctia Viét Nam tré nén
manh hon. Cộc biộn phdp dp dung Ia 1¢ phi hai quan, thuộ tiộu thu dac biột,
thué thu nhap trong nudc, bang tinh gid t6i thiu, yéu ciu giao nop ngoai hoi,
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yéu cau vé két hoi ngoai té, gidy phép XK, quota va cdc bién phap cam,
céc bién phap doc quyén, thu tuc hai quan dic biet®,

Hién tai, rao can phi thu€ cua Viét Nam duoc duy tri dudi hinh thic
danh muc cac mat hang cam XNK; danh muc mat hang XNK bi han ché& dinh
luong va danh muc cdc mat hang thuoc dién quan ly chuyén nganh va mot so6
bién phap quan 1y c6 tinh chat nhu rao can phi thu€ quan khac nhu dinh gia hai
quan, céc tiéu chuin k§y thuat, cdc bién phdp kiém dich dong thuc vat, quy dinh
v€ ngoai h6i, cdc bién phdp trg cap, chong ban pha gid, cdc bién phép tu vé,
ma cua Iinh vuc dich vu...

Dé tham gia céc t6 chitc thuong mai khu vuc va thé gi6i, Viet Nam da
cam két thuc hién xod bo dan céac rao can phi thué€ quan. Budc ti€n quan trong
la trong ban chao thi tu, phién dam phan tha 8 da ¢6 nhiing cam két manh mé
vé loai bd va han ché cdc bién phdp phi thué.

Hép 2: Ban chao thir tu vé dam phan gia nhap WTO
(Phién dam phan thir 8)

Vé thué quan: Viét Nam da dua ra cam két rang budc gan nhu toan bo biéu thué, chi trir mot
s6 dong thué xang d&u. Thué suét binh quan gidm xuéng con 18,2%, tic 1a gidm 4 diém phan tram
S0 v6i B&n chao trudc, cing vai viec mé cira thi trudng cho nhiéu san pham quan trong. Ngoai ra,
Viét Nam ciing cam két chuyén phu thu d6i véi hang NK vao thué NK.

Vé han ngach thué quan: Viét Nam da gidm s6 nhom mat hang ap dung han ngach thué
quan tir 13 (tai Ban chao trudc) xuéng con 6 nhom.

Vé cac bién phap phi thué quan: Viét Nam cam két bai bd toan bo gidy phép mang tinh han
ché NK va céc bién phap han ché dinh lugng khac d6i véi hang NK tir thdi diém gia nhap WTO.

Vé dinh gia hai quan: Viét Nam cam két sé ap dung Hiép dinh dinh gia hai quan va loai bd
danh muc “gia tinh thué t6i thiéu” ngay khi gia nhap.

Vé rao can ky thuat déi véi thuong mai: Viét Nam cam két sé dua diém hoi dap va thong
bao qudc gia vao hoat dong day dd, cham nhat la vao nam 2005.

Vé kiém dich dong thuc vat: Viet Nam cam két sé thanh Iap diém hdi dap va thong bao quéc
gia trong nam 2004, va dua vao hoat dong ké tir thai diém gia nhap va sé chi dinh mot dau méi
cung cép thong tin vé kiém dich dong thuc vat. Viet Nam cam két thuc thi Hiép dinh vé kiém dich
dong — thuc vat ngay sau khi gia nhap, ngoai trir mét s6 giai doan chuyén tiép t6i nam 2008.

% Xem: V6 Tri Thanh (2002), Kha nang chiu dung tham hut cdn can thanh todn vang lai clia Viét
Nam, NXB Lao dong, Ha Noi, tr. 28
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Vé céc bién phap dau tu lién quan dén thuong mai: Viét Nam cam két loai bd tat ca cac
bién phap TRIMs khong phu hop véi WTO ngay sau khi gia nhap. Viét Nam cting khong yéu cau
mot giai doan chuyén tiép nao.

Vé trg cép XK ndng san: Vit Nam cam két loai bo trg c&p XK nong san, cu thé 1a vai ca phé
ngay sau khi gia nhap va dai véi cac san pham khac trong vong 3 nam sau khi gia nhap.

Vé;tl,l’ vé dac biét: Viet Nam chi dé nghi bao luu quyén ap dung tu vé dac biét doi vai mot vai
san pham thit — gidm dang ké so véi ban chao trudc.

V& s hitu tri tué lién quan dén thuong mai: Viét Nam cam két tuan thd Hiép dinh TRIPS,
phan I6n cac quy dinh phap luat vé thuc thi sé co hiéu luc tir nam 2004.

Vé quyén kinh doanh: Viét Nam cam két 16 trinh cho phép danh quyén kinh doanh cho cac
doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai trong finh vuc san xuat va ché tao va cac doanh nghiép
lien doanh c6 von nudc ngoai chiém khong qua 49% dugc tham gia vao XNK. Tur 1/1/2008, cac
lien doanh c6 von nudc ngoai chiém khong qua 51% sé duoc quyén kinh doanh XNK va tur
1/1/2009 la cac doanh nghiép 100% vén nudc ngoai.

Vé dich vu: Viét Nam da c6 budc tién dang ké trong cam két dich vu, bao gém khoang 90
phan nganh clia minh. Tai nhiéu phan nganh, ké c& mot s6 phan nganh c6 y nghia thuong mai
quan trong, cam két clia Viét Nam da & muc tu do hoa hoan toan. Viét Nam ciing da loai bd mién
trir t6i hué qudc d6i véi dich vu tai chinh va cam két mé cra thi trudng binh dang cho céc thanh
vién WTO ngay khi gia nhap.

Ciac chinh sach phi thu€ ciling déng vai trd quan trong trong viéc kiém
soat NK. Dé hé trg viéc kiém soat NK thong qua thu€, Chinh phu da dp dung
céac bién phdp nhu phan b6 han ngach NK mot s6 loai hang héa cho cdc don vi
dugc chi dinh 1am dau moéi (phan bén, xang dau, phoi thép...), han ché NK cac
mat hang trong nuéc da san xuat dugc. D€ kiém soat NK hang tiéu dung,
Chinh pht da quy dinh danh muc hang tiéu dung can han ché NK (14 nhém
mat hang truéc 1999 va danh muc chi ti€t theo HS 8 chit s6 hién nay). Ngoai ra
con ap dung cdc chinh sdch va bién phdp khdc nhu kiém soét ciia ngan hang
thong qua L/C, chinh sach dan tem mot s6 mat hang tiéu dung NK nhu xe dap,
quat dién, st vé sinh...

Chinh sdch tu do hod. M& cua thi truong, néi 1ong cac rao can thuong
mai 12 mot trong nhitng yéu t6 kich thich tang truong XK, kiém soat NK do d6
g6p phan cai thién CCTM. Viéc thuc hién cam két trong ASEAN vé khu vuc
AFTA, ky hi¢p dinh thuong mai Viét Nam- Hoa Ky, dam phan gia nhap WTO,
ma rong hop tac song phuong di thiic ddy cai cach trong nudc, md ra nhiéu thi
truong mdi cho XK ciing nhu thu hiit dau tu. Pén nay, Viét Nam da c6 quan hé
thuong mai v6i hon 170 quoc gia va viing 1anh thd. Thi truong XK da duoc md
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rong t6i 220 nudc va ving lanh thd, thi truong NK t6i 170 nudc va vung lanh
thd.

Hop 3: Nhitng méc quan trong trong chinh sach tu do hoa nham chi déng hdi nhap

1987: Qudc hoi thong qua Luat dau tu nude ngoai

1988: Quyén sir dung ngoai té¢ duoc tu do hod. Pha gid dong tién Viét Nam. Xay dung
biéu thu€ quan thuong mai

1989: Cho phép cac nha san xuat hang XK ban hang cho moi cong ty ngoai thuong. Thong
nhit ty gia hoi dodi. Bai bo hau hét ché do han ngach va trg cap XK tir ngan sach

1991: Mién thué€ NK cho san xuét hang XK. Céc cong ty tu nhan cho phép truc ti€p tham
gia vao thi truong qudc t&€

1992: Luat dau tu truc ti€p nuéc ngoai stra d6i theo hudng gidm phan biét doi xU giita cdc
lién doanh va cac doanh nghiép do nudc ngoai s6 hitu

1994: Viét Nam trd thanh quan sét vién cua Hiép dinh GATT. Thuc hién ty gia hoi doai
thi truong lién ngan hang

1995: N6i long quan ly han ngach XK gao. Viét Nam gia nhap ASEAN
1996: Thu€ suit NK cao nhat giam xuong con 80%

1997: Thong qua Luat Thuong mai c6 gid tri hiéu luc tir ngay 1 thang 1 nam 1998. Cam
NK dudng. Ap dung va sau d6 d& bo lénh cdm nhap tam thoi mot s6 hang hod tieu diing

1998: Thué suat NK tdi da giam xudng con 60%; hau nhu viéc NK hang tiéu dung duoc
quan 1y bang céc bién phdp thu€ quan thay cho cdc bién phap han ngach. Diéu chinh luat
thu€ suat — NK, dua ra 3 hang muc thué, cic diéu khoan chong ban phé gid va thu€ dén
bu. Cac doanh nghiép trong nudc cho phép truc ti€p tham gia XK ma khong can phai xin
gidy phép XNK tai B Thuong mai theo nghi dinh 57/1998/ND - CP.

1999: Ké& hoach hanh dong vé khu vuc tu nhan véi su ho trg cua sang kién Miazawa

2000: Luat doanh nghiép cho phép moi phap nhan XK hau hét cic mat hang khong phai
xin gidy phép. Xoa bo han ch€ dinh lugng NK véi 8 trong s6 19 mat hang. Ky hiép dinh
thuong mai Viét My

2001: Thong qua nghi dinh stta d6i luat thuong mai. Ban hanh quyét dinh 46/CP vé k&
hoach XNK Viét Nam giai doan 2001-2005. Giam yéu cau két hoi tir 50% xudng 40%.
Xoa bo han ché dinh luogng da phuong doi véi tat ca cac danh muc thu€ cua cac nhom
mat hang: ruou, clinker, gidy, gach lat, kinh xay dung, mot s6 loai thép va dau thuc vat,
Ky hiép dinh khung AFTA

2002: B¢ ra danh muc thu€ suat. Nghi quyét TW V thong qua nhiing chinh sich va co
ché thic ddy va tao diéu kién cho su phét trién ctia khu vuc tu nhan. Giam yéu cau két hoi
tlr 40% xuong 30%.

2003: Tu 1/7/2003 c6 thém 1.416 mat hang duoc dua vao danh muc cit gidm tam thoi
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theo cam két v6i AFTA; thuc hién chuong trinh non-visa v6i 5 nuéc thanh vién ASEAN;
ky két cac Hiép dinh bao ho dau tu v6i Nhat Ban va Hiép dinh Hang khong vé6i Hoa
Ky. Két thic phién thit 6, 7 dam phan gia nhap WTO.

2004: Thong qua Luat Canh tranh, Luat dat dai stra d6i, két thiic phién 8, 9 trong dam
phan gia nhap WTO, Hiép dinh bao ho dau tu v6i Nhat Ban ¢ hiéu luc. EU xod bo han
ngach d6i v6i hang dét may Viét Nam. Thong nhat ch€ do mot gia d6i voi hang khong va
dién luc.

Tom lai, cai cach thuong mai cua Viét Nam trong nhitng nam qua da
g6p phan lanh manh hod CCTM. XK ting trudng cao, NK dugc kiém soat mot
cach tuong doi hop ly phu hgp véi 10 trinh cam két hdi nhap. Tuy nhién, trén
thuc t€, van con nhiéu rao can thuong mai doi véi khu vuc tu nhan trong nudc
va doanh nghiép c¢6 von dau tu nudc ngoai. Nguyén nhan chu yéu & day la doc
quyén trong san xuat (bao ho doi véi doanh nghiép Nha nudc) dan dén doc
quyén trong thuong mai, dic biét 1a thuong mai qudc t€. Nhi€u chuyén gia
kinh t€ cho rang, nhiéu cai cdch thuong mai hién nay c6 loi nhiéu hon cho khu
vuc Nha nuée. Ching han thué NK thdp doi v6i cic nguyén liéu dau vao cho
san xuat va XK ctia khu vuc Nha nuéc!. Cac phan tich vé thu€ NK cho thiy co
ché thué quan hang NK van la nguén cha yéu dan dén su thién léch trong
chinh sach bat lgi cho XK. Mac du viéc cai thién tinh hiéu qua clia co ché
mién thu€ NK va mién céc loai thu€ khéc s& giam déang ké mic do thién léch
d6, nhung néu khong giam thu€ NK hon nita thi su thién 1éch cling van ci ton
tai. Miac du vé co ban da xoa bd ché do doc quyén trong hoat dong XNK, song
vGi chinh sdch bao ho san xuét trong nudc, nén cho dén nay van con khé nhiéu
rao can doi v6i doanh nghiép nhat 1a doanh nghiép tu nhan. D6 1a (i) biéu thué
quan & Viét Nam con phtc tap v6i nhiéu mdc thu€ khac nhau va do tan man
16n; (ii) cac bién phép phi thué€ quan nhin chung con thi€u minh bach, khé tién
liéu, trong thoi gian dai duoc quéan ly theo ki€u “ cho phép - ngimng- cho
phép”’; (iii) viéc phan loai hang hod NK theo ma s6 hé thong hai hoa hoa (HS)
chua du o rang va thi€u cu thé va (iv) viéc kiém hod, thong quan con bat cap
va tuy tién. Tinh hinh nay s€ han ché tang XK va viéc cai thién CCTM s€ kho
khan hon.

# Xem: Ngan hang Thé gi6i: Viét Nam cai cach dé ddy manh XK, Ha Noi, 2001, tr.151
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1.2.2. Cac nhan t6 lién quan dén chinh sach dau tu

Cac chinh sach va bién phap lién quan dén dau tu c6 anh hudng truc
ti€p hoac gian ti€p doi véi CCTM.

Trudc hét, dau tu lién quan dén NK. Dau tu tang manh 1a mot trong
nhitng nhan t6 chinh dan dén NK tang cao, do d6 gép phan lam tang nhap siéu.
Trong nhiing nam qua, dac biét 1a tir 1991, véi cha truong thu hidt moi ngudn
von dé phat trién kinh t€, von dau tu toan xa hoi da ting lén nhanh chéng. Nam
2004 dat 258.000 ty dong, gdp 3 lan so v6i nam 1995. Trong nhiing nam gan
day von dau tu toan xa hoi chién khoang 1/3 GDP. Nhiing chinh sach 16n tao
diéu kién thu hit von dau tu 1a ban hanh Luat dau tu nude ngoai va nhitng stra
ddi sau d6 nham hap din moi trudng ddu tu. Trong nhitng nam gin day von
FDI chi€m t6i 17-18%. Chi truong phét trién kinh t€ tu nhan thong qua cdc
chinh sach c¢6i m& nhu Luat doanh nghiép (2000), nghi quyét TW 5 (2002) vé
phat trién kinh t€ tw nhan da gép phén ting nhanh nguén von dau tu tir khu vuc
nay. Nam 2004 von dau tu tir khu vuc nay chi€m 27% tong von diu tu xa hoi.
Vo6n nha nuéc trong 5 nam gin day 6n dinh & miic cao, khoang 56%. Dau tu
cao din dén ting nhu cau NK. Bén canh d6 cht truong ddy manh hoi nhap
kinh t&, CNH, do thi hoa... ciing lam tang nhu cau dau tu va NK. Khao sat moi
quan hé gitta dau tu va NK tir nam 1986-2004 cho thdy toc do dau tu c6 su
bién dong 16n tir nam 1986 dén 1988 sau d6 6n dinh din va c6 chiéu huéng
giam. Nhung xét vé lugng tuyét doi thi c6 su tang lén lién tuc qua cdc nam.
Mot xu hudng tuong tu ciing xay ra véi dién bién NK, dac biét 1a tir nam 1994
tr¢ di.

Stt dung phuong phdp héi quy tuyén tinh dé udc lugng mdéi quan hé
gitta dau tu va NK trong cédc giai doan 1988-1994, 1995-2003. Két qua hoi
quy cho thay: (1) c6 mot moi quan hé tuong doi chat ché giita dau tu va NK tir
giai doan 1988-2003; (2) c6 su thay d6i rd rét vé moi quan hé dau tu va NK
gifta cdc giai doan 1988-1994, 1995-2003. Trong giai doan 1988-1994, quan
hé gitra dau tu va NK 1a 1: 0,054, nghia la néu dau tu tang 1 triéu USD thi NK
c6 xu huéng tang 54 nghin USD. Ty 1é nay tang 1én 1: 0,09 trong giai doan
1995-2003.
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Bang 19: M6i quan hé gitfa ddu tu va nhap khau

Téng von ddu | Mikc tang Técdd | Kimngach | Mirctang | Técdd | Ty lé gitra(2) CCTM
Nam tu xa hoi thém gia tang NK thém gia tang va (5) (tr. USD)
(r.USD) | (tr.USD) | (%) | (trUSD) | (tr.USD) | (%) (%)
(1) 2) (3) (4) () (6) (7)=(5)(2) (8)
1995 72.447 - 8.115 - -2.706
1996 87.39%4 14.947 20,6 11.134 3.019 3,7 20,2 -3.888
1997 108.370 20.976 24 11.592 458 4,1 2,2 -2.407
1998 117.134 8.764 8,1 11.499 93 -0,8 -1,1 -2.139
1999 131.170,9 14.036,9 12 11.742 243 2,1 1,7 -201
2000 145.333 14.162,1 10,8 15.636 3.894 33,2 275 -1.154
2001 163.543 18.210 12,5 16.162 526 3,4 2,9 -1.135
2002 193.098 29.555 18,1 19.733 3.571 221 12,1 -3.028
2003 219.675 26.577 13,8 25.226 5493 278 20,7 -5.050
2004 258.000 38.325 17.5 31.516 6.290 249 16,4 -5.313

Nguon: Bo ké"hoach va dau tu va tinh todn ctia nhém nghién ciiu

Nhu vay, & Viét Nam, dau tu va NK c6 mdi quan hé kha chat. Tuy
nhién, do anh hudng ctia hoi nhap, tic dong ctua dau tu t6i NK da c6 su thay
déi gifta hai giai doan truéc va sau nam 1995. Cu thé 13, tw do hoa thwong mai
va tang cuong dau tu “chiéu sau” da khién tic dong cta dau tu vao NK tré nén
manh mé hon trong giai doan 1995-2004 so véi giai doan trude do.

DPau tu gép phan thic ddy nhap siéu ting cao. Mot quan hé chat ché va
on dinh giita dau tu va NK (trong giai doan 1988-1994 va 1995-2003), nhu da
noi & trén, déng nghia vé6i viec ddu tu tang s&€ ddy NK ting theo, va néu nhu
XK khong tang tuong tng thi nhap siéu gia tang la diéu tat yéu.

Tac dong cua dau tu 1am ting nhu cdu NK duogc thé hién 16 nét & miic
tang khoi lugng cac mat hang NK phuc vu cho nhu cau dau tu. Trong co cau
hang NK, nhitng mat hang dung cho nhu ciu dau tu, m& rong nang luc san
xuat va tang XK chiém trén 70% tong gid tri NK.

Thir hai, ddu tu phat trién XK va thay thé€ NK khong hiéu qua trong
nam nhitng qua, nhit 1a nguoén vén nha nudc. Khu vuc nay chi€m téi 41%
trong tong dau tu nam 1993-1996 va 56% nam 2001-2004.

75



Bang 20: Vn dau tu phat trién phan theo thanh phan kinh t&

Nam Téng vén Khm:m:: * K:Sﬁ’::qgona%%al Vén BTNN
dau tu xa hoi " N - N » 5
(ty déng) ) 7VoA‘n Ty trong 7VoA‘n Ty trong 7VoA‘n Ty trong
(ty dong) (%) (ty dong) (%) (ty dong) (%)
1995 72.447 30.447 42,0 20.000 25,6 22.000 30,4
1996 87.3%4 42.849 49,0 21.800 25,0 22.700 26,0
1997 108.370 53.570 49,4 24.500 22,6 30.300 28,0
1998 117.134 65.034 55,5 27.800 23,7 24.300 20,8
1999 131.170,9 | 76.958,1 58,7 31.542 24,0 22.670 17,3
2000 145.333 | 83.567,5 57,5 34.593,7 23,8 27.171 18,7
2001 163.543 95.020 58,1 38.512 234 30.011 18,3
2002 193.098 106.231 57,2 52.111 24,0 34.755 18,8
2003 219.675 123.080 56,0 58.125 26,5 38.650 17,5
2004 258.000 154.000 56,0 69.500 27,0 44.200 17,0
Téng 1.009.191,9 | 550.745,6 54,6 245.2477 243 213.153,6 211

Nguon: Nién gidm thong ké cdc nam 1995 - 2004

Pau tu nha nuéc trong nhitng nam gan day tap trung cht yéu vao nhitng
nganh hiéu qua thap, thu hat it lao dong, bao ho cao. Pay la dau hiéu cua viéc
chuyén dich kinh t€ khong bén vitng. Diéu nay anh hudng dén kha nang canh
tranh ctia hang XK va hang thay th€ NK. Su kém hiéu qua ctia von dau tu Nha
nu6c s& lam tram trong hon tinh hinh CCTM. Céc khu vuc phi nha nuéc c6 thé
tao ra ngdy cang nhiéu viéc 1am 6n dinh va thu dugc nhiéu san lugng hon trén
mot dong dau tu. Néu nhu ho ¢6 duge mot vai trd 16n hon, thi sé ¢6 nhiéu hang
XK hon, it ng hon va lgi nhuan cao hon khong can téi bao ho. Hiéu suat su
dung von (ICOR) trong khu vuc nha nudc cao hon rat nhiéu so vé6i khu vuc tu
nhan. Nam 2004 ty 1é nay 1a 3,9 so véi 7,2. Theo danh gid cua cac nha kinh té,
mac du, hién nay, nudc ta cé mitic do dau tu cao nhu cac nuGe Nhat Ban nhiing
nam 50-60; Han Qudc nhitng nam 60-70; Singapore, Dai Loan, Hong Kong
nhitng nam 70, Trung Quoéc, Thai Lan nhiing nam 80, nhung do toc tang
trudng kinh t€ lai thap hon cdc nudc néi trén. Diéu nay cho thdy hiéu qua si
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dung von ddu tu & ta thip, khong tao diéu kién dé phat huy duoc cdc nguédn luc

lam tang nang suat.

Bang 21: Phan tich dong gép clia nang suat tdng hdp cac nhan té (TFP)

s Piém %
Chi tiéu 1992-1997 | 1998-2004 19921997 | 1992-2004
Dong gop clia von vao tang trudng
GDP (%) 36,02 28,76 68,78 60,20
Dong gop cla lao dong vao tang
trudng GDP (%) 8,87 12,12 16,94 25,37
TFP (%) 7,48 6,89 14,28 14,43
Tang tich luy binh quan (%) 120,51 110,65
ICOR 3,20 5,26

Nguon: Tinh todn ctia nhém nghién ciiu

Trong giai doan 1992 — 1997, déng gop cliia von vao tang trudng Ia
68,78% thi giai doan 1998 — 2004, miic nay chi con 60,20%, giam tGi 8,68 %,
trong khi d6 su dong gép cua lao dong lai tang tir 16,94% 1én t6i 25,37%.
Thuc ra trong giai doan 1998 — 2004, téng diu tu clia toan x4 hoi phét trién
tang nhanh va nam 2004 dat t6i mdc 258,7 ngan ty dong, chiém t6i 36,3%
téng san phdm quoc noi (GDP).Thuc t&€ cho thay xuat hién mot nghich 1y: diu
tu tu ban khong nguing gia tang, nhung mic déng gép vao tang trudng chung
lai giam sit. Nghich 1y nay duoc giai thich bang nhiing 1y do chii yéu sau day:

- Su tang trudng kinh t€ ctia Viét Nam chu yéu van theo chiéu rong trén
co s& khai thac cac nguodn luc tu nhién va sic lao dong.

- Hiéu qua dau tu thap kém, lugng von bd ra 16n nhung mic do phat huy
tac dung con hét stic han ché€ va su thit thoat von trong qua trinh quan 1y dau
tu.

Thit ba, ddu tu d6i méi cong nghé chua duoc chi trong ding muc. Diéu
nay thé hién ¢ ty trong khd nho bé kim ngach NK thiét bi nhu da phan tich &
trén. Cham d6i mdéi cong nghé s&€ 1am giam kha ning canh tranh clia cdc mat
hang XK va thay th€ NK. Mot diéu thay ro 1a gia tri gia ting ctia hang XK
nudéc ta con thip, cic san phdm san xuat trong nudc chua c6 kha niang thay thé
hang NK, nhat la cic mat hang la nguyén liéu phuc vu cho XK nhu phu liéu
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nganh may, da giay, vai, gb... K& hoach Nha nudc da c6 rat nhiéu chi tiéu cu
thé, nhung riéng vé chi tiéu d6i méi cong nghé moéi nam cin dat bao nhiéu
phan tram, vu tién cho nganh hang nao thi lai chua c6. Pugc biét, téng nhu cau
von dau tu phét trién cho thoi ky 2006-2010, du kién khoang 105 ty USD, dé
GDP ¢6 thé ting trudng 7,5-8%/nam. Nhung dé di t6i muc tiéu do thi hang
nam phai dau tu bao nhiéu dé mua sim cong nghé¢, may mdéc thiét bi hién dai,
tién ti€n? Chinh phu da d¢ ra cha truong tap trung dau tu cho nhiing nganh
hang c6 1¢i thé canh tranh, vi vay cin sém cu thé hod va hién thuc hod mau le
chi truong nay. Boi vi hién nay, diéu khé hon cé 1a phét trién co s& ha tang,
nhung néu chi thién vé phan ndy ma khinh suit dau tu d6i méi cong nghé cho
cac nganh hang, nhat 1a nhitng nganh hang XK chu luc, thi nhiing thua thiét
16n trong hoi nhap, dic biét 1a vé kha nang phat trién thi trudng XK, s& khong
con 12 nguy co, ma s& trd thanh hién hiru®.

1.2.3. Chinh sach ty gia hoi doai

Nhu da phan tich trong chuong I, ty gia hoi dodi c6 tac dong truc ti€p
do6i v6i hoat dong XNK va do d6 anh hudéng dén CCTM. Chinh vi vay, sit dung
chinh sach ty gid hoi doai 12 mot trong nhitng bién phap quan trong dé diéu
chinh CCTM, dic biét doi v6i cdc nudc dang phat trién can ddy manh hoi nhap
KTQT. Trong hoat dong KTDN, muc tiéu ctia chinh siach ty gia hoi doai la
khuyén khich XK va han ché€ NK, tao moi trudng dau tu 6n dinh, hap dan, ting
cuong nguon du trit ngoai té.

Truoc 1989, trong co ché tap trung, bao cdp, Viét Nam dp dung mot ty
gia co dinh, ap dat chu quan khong dua theo tin hiéu thi truong quoc t€ va nhu
cau trao d6i thuong mai gifta nudc ta va cac nudc. Ty gia hoi dodi trong thoi
gian nay khong dugc st dung véi tu cach 1a mot cong cu quan 1y kinh t&€ vi mo
ma chi 12 mot phuong tién ghi s6 dé theo doi hoat dong XNK giita céc nudc,

» Theo mot két qua diéu tra gan day ctia Chuong trinh phét trién Lién hop qudc va Vién nghién ctu
quan 1y kinh t&€ TW déi v6i 100 doanh nghiép & Ha Noi va thanh phé HCM cho thdy: (i) mitc ddu tu cho d6i
mdi cong nghé, thiét bi ctia doanh nghiép chi chi€m 3% doanh thu ca nam (ii) 80% doanh nghiép st dung
cong nghé cta nhitng nam 80 th& ky trudc, 7% cộn bo co trinh do kƠ thuat ti€p can vội cong nghé hiộn dai (iii)
ty 16 NK cong nghé ctia Viét Nam chi chi€ém dudi 10% trong khi d6 ty 1&€ nay & cdac nudc nhu Thai Lan,
Malaysia 12 40%. Cach day 30 nim céc nuéc ny (ké ca Han Qudc) chi c6 trinh do tuong duong Viét Nam.
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chu yéu véi Lién X06. Chinh sich ty gid hoi dodi nhu vay da kim ham dong luc
ctia cac doanh nghiép hoat dong XNK.

Trong giai doan 1989-1992, chinh sach ty gia cia Viét Nam da duoc
diéu chinh thich nghi hon véi xu huéng van dong cua nén kinh t&€ dang trong
qud trinh chuyén sang kinh t€ thi trudng va hoi nhap KTQT. Trong thoi gian
nay, ty gia duoc xac dinh thong qua cac giao dich tai hai trung tam giao dich
ngoai té¢ & thanh phd H6 Chinh Minh va thanh phé Ha Noi, do d6 khach quan
hon va sat véi thi truong hon. Chinh sach ty gia cling da tao thuén lgi cho hoat
dong XNK, thé hién viéc tang trudng XK va NK & mitc cao. Mot dic diém ndi
bat trong giai doan nay la ty gia hoi dodi trén thi truong tu do khac xa véi thi
truong chinh thic do ngan hang nha nudc cong bo, dac biét la nhitng nam
1989-1990. Nguyén nhan cua tinh trang nay la do Nha nudc chuyén tir hinh
thic ty gia két toan ndi bo binh quan cho tat ca caic nhom hang sang ché€ do ty
gid 6n dinh theo nhém hang nhim duy tri su 6n dinh gid ca vat tu va hoat dong
XNK. DBé giam b6t chénh léch ty gid nhim tién t6i diéu hanh ty gid dwa cha
y€u vao quan hé cung cau trén thi truong, Nha nudc da thong qua chinh sach
ty gid linh hoat hon - diéu chinh ty gid chinh thiic theo ty gid trén thi trudng tu
do sao cho mtc chénh léch nho hon 20%. Tuy nhién, hau qua cta su diéu
chinh nay la gid USD tang vot, dong tién VN lién tuc bi mat gia so vGi USD.
Trong lic XK chua khang dinh dugc vi thé trén thi trudng quéc t€, su giam gid
VND so v6i USD lam cho gid NK tang nhanh, tang chi phi dau vao cta san
xudt va gia tang lam phat. Trong giai doan nay, ty 1& lam phat tang trg lai: tur
34,7% nam 1989 1én 67,5% trong hai nam 1990 va 1991.

Mic dau con nhi€u bat cap, nhung dicu chinh ty gid trong giai doan
1989-1992 1a budc khoi dau cho su hinh thanh ty gia theo thi truong, 1a khau
dot ph4 trong qué trinh déi méi chinh s4ch ty gia ciia nudc ta. Ty gia duoc diéu
chinh sat hon véi quan hé cung cau ngoai t&€ va XNK. Gia clia dong Viét Nam
duoc dinh gan vai gia tri thuc ctia nd. Su pha gid cuia VND & giai doan nay la
can thiét, lam giam chénh léch gitta ty gia chinh thic va ty gia thi truong tu do.

Trong giai doan 1993-1996, Ngan hang Nha nudc gia tang miic do can
thiép vao thi trudng ngoai hoi dé 6n dinh ty gid va ting siic mua cia VND. Ty
gia chinh thic da dugc cong bo, thong nhat cho moi hoat dong c6 lién quan
dén ty gia chinh thic. Trén co s& ty gia chinh thic, ty gid giao dich gilra cac
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ngan hang thuong mai v6i khac hang duoc x4c dinh trong pham vi bién do +
0,5% so véi ty gia chinh thic. Su can thiép tich cuc cua Ngan hang Nha nudc
trong giai doan nay da gép phan han ché bién dong cua ty gia VND/USD trude
nhiing bién dong cta gia do la My, lam cho ty gia gitra dong Viét Nam va do
la M§ twong d6i 6n dinh, luon giao dong xung quanh mitc 11.000VND/USD.
Viéc duy tri ty gid 6n dinh trong giai doan ndy di clng c6 siic mua trong nudc
cua dong Viét Nam, kiém ché lam phét, thic ddy hoat dong thu hiit von noi té
vao ngan hang va khuyén khich dau tu nude ngoai. Tuy nhién viéc c¢6 dinh ty
gid trong mot thoi gian dai da lam nay sinh mot loat van dé. Qua 4 nam phat
trién kinh t&€ (1993-1996), ty 1¢ lam phat 12 37% trong khi ty gid clia dong VN
so vGi do la My chi tang 2% da dua dén mot thuc t€ 1a muc gia ca twong doi
cta hang noi dia thuc t€ da tang 1én 30% so véi hang ngoai. Hay néi cach
khac, hang noi da mat dan kha nang canh tranh cta minh trén ca thi truong
trong nudc va quoc t€, Ca XK va NK déu tang 1én trong giai doan nay, song
NK da tang nhanh hon ddng ké, 1am cho tham hut CCTM lién tuc ting lén, dat
muc ky luc 12,6% nam 1996.

Nhu vay, chinh sach ty gia trong giai doan nay la ciing ¢6 va duy tri stic
mua cta déng Viét Nam nhim tao moi trudng kinh t€ - xa hoi 6n dinh, thic
ddy phat trién kinh t€. Tuy nhién do su 6n dinh ty gid trong thoi gian dai da
lam cho dong Viét Nam tang gia so véi USD, diéu nay lam anh hudng xau dén
XK va san xuat thay thé NK. Két qua la gia tang tham hut CCTM.

Giai doan 1997 dén nay, chinh sach ty gid dugc di€u chinh theo hudng
tu do hod, giam dan yéu t6 hanh chinh trong viéc xac dinh ty gia giao dich trén
thi trudong nhim 6n dinh kinh t€ vi mo va lam cho nén kinh t& thich nghi din
v6i boi canh hoi nhap kinh t€. Nhin lai qua trinh dién bién ty gid va diéu chinh
ty gid ciia ngan hang nha nudc tir nam 1997 dén nay, ching ta nhan thay co
mot s6 mat tich cuc va han ch€ sau:

- Viéc tang cuong quan ly ngoai té trong giai doan 1997 - 1998 va di€u
chinh linh hoat hé thong ty gid tir nam 1999 da gép phan 6n dinh cung - cdu
ngoai té trong nudc, tap trung duoc mot s6 luong 16n ngoai té phuc vu cho nhu
ciu NK cutia nén kinh t€. Bén canh d6, hoat dong quan 1y ngoai héi trong thoi
gian nay ciing gép phan ngan chan anh hudng ctia cudc khung hoang khu vuc
d6i v6i nén kinh t€ - tai chinh Viét Nam. Co ché diéu hanh ty gia dua trén viéc
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quy dinh ty gia chinh thiic va bién do giao dich cho cac ngan hang thuong mai
da tao diéu kién cho ngan hang nha nudc dé dang kiém soat, diéu tiét dugc thi
truong hoi dodi, trudc hét 1a thi truong ngoai té lién ngan hang. Bién do dao
dong xung quanh ty gid chinh thic 12 mot cong cu hitu hiéu trong suét thoi ky
qua, gép phan dat duoc su 6n dinh twong d6i cia ty gia hoi dodi. Mic du ty gid
trén thi truong tu do ¢é khong it nhitng bié€n dong phiic tap nhung Nha nudc
vin 6n dinh duoc ty gid cho 90% lugng ngoai té giao dich. Nho 4p dung bién
d6 gi6i han mot cach cé hiéu qua nén trong thoi gian nay, ta da tranh dugc
nhiing dot bién 16n vé ty gia.

- Tt dau nam 1999 dén giita nam 2002, ngan hang nha nuéc quy dinh
tran ty gid giao ngay bang ty gid binh quan trén thi trudng ngoai té lién ngan
hang cong 0,1% ma khong quy dinh chiéu nguoc lai, nghia 1a ngan hang nha
nudc chi khong ché chiéu tang ty gid. Di€u nay tao tam 1y cho thi trudng 1a ty
gid chi bién dong tang mot chiéu, nén da kich thich cic hoat dong dau co ty
gia. Ngoai ra, viéc khong ché€ ty gia kinh doanh & muc 0,1% la qua hep, khong
thiic ddy duoc viéc yét gia canh tranh giita cdc ngan hang, tao stc i trong kinh
doanh va thu tiéu tinh nang dong cua thi truong. Pung truéc tinh hinh khan
hi€m ngoai té, thi truong ludn chiu 4p luc ciu 16n hon cung, trong khi ty gia lai
bi khong ché tran t6i da, nén thi truong c6 lic roi vao tinh trang "mua tranh,
ban ép". Trudc thuc trang nay, tir ngay 1/7/2002 ngan hang nha nudc néi 1ong
bién do ty gid mua, ban giao ngay gitta dong Viét Nam va do la My so véi ty
gia giao dich binh quan trén thi truong lién ngan hang tir 0,1% lén + 0,25%.

Xét trong Iinh vuc tién té, tir nam 1997 dén nay, viéc di€u chinh kip thoi
ty gia da gop phan giai quyét mot budc tinh trang ngung tré cua thi truong lién
ngan hang, doanh s6 giao dich trén thi truong ngoai té lién ngan hang da cé xu
hudng tang 1én, cung ngoai t& duoc khuyén khich hon, dap tng dugc nhu cau
ngoai té cho nén kinh t&€. Viéc di€u chinh nay da giam bét sic ép doi véi
nguon du trit nha nudc vé€ ngoai t€, lam tang du trit quoc t€. Mat khac, ngan
hang nha nuéc da nam bat dugc tinh hinh cung - ciu vé ngoai té thong qua thi
trudong lién ngan hang dé thuc hién can thiép v6i mitc do thich hop. Bing cach
két hop véi cédc bién phdp quan 1y ngoai hoi, cdc chinh sach thu hdt ki€u héi,
viéc di€u hanh ty gi4 trong nhitng nam nay di c6 tac dong tich cuc t6i tang

81



nguodn du trit ngoai t& (thong qua viéc thic ddy manh XK, kiém soat NK dan
t61 tang cung ngoai té).

Nhu vay, tac dong cua chinh sach quan 1y ngoai hoi va chinh sach ty gia
da xod bo dugc hinh trang mat can d6i cung ciu ngoai té trén thi truong, giai
quyét khé khin vé cung ngoai té, ddp ing nhu ciu ngoai té ctia cdc doanh
nghiép, giam stc ép 1én ty gid hoi dodi. Xét theo tién trinh thi chinh sach quan
1y ngoai hoi cua Viét Nam dén thoi ky nay da duoc xay dung mot cach c6 hé
thong hon truéc nhim timg budc thuc hién kha nang chuyén déi cua déng Viét
Nam trong céc giao dich ngoai hoi.

Xét trong linh vuc thuong mai, méi quan tam chinh cta chinh sach ty
gia trong giai doan nay xoay quanh mot van dé gy nhi€u tranh cai: ty gid nhu
the¢ nao 1a hop 1y? Nhiéu t6 chiic quoc t€ cling nhu nhiéu nha phan tich goi y
nén giam gid hon nita dong Viét Nam, mot s6 khac hoai nghi vé tic dong cta
viéc pha gia vi Iy do nhu cau NK cta Viét Nam hién nay rit cao va it nhay
cam véi ty gia, trong khi tong du ng USD & mic rat cao so véi GDP. Mic du
cudc tranh luan cho dén nay van chua nga ngii nhung chinh sach ty gia cua
Viét Nam trong giai doan nay van thé hién hai dac diém can ban: Thir nhdt,
khuynh huéng chl dao cua cdac nha lap chinh sach la thira nhan su can thiét
cua viéc giam gid dong Viét Nam; Thir hai, su thira nhan nay dugc thé hién
qua mdt ham y chinh sach giam gid theo phuong phap tir tir, chit khong dung
liéu phap soc. Day la bai hoc kinh nghiém rit ra trong giai doan 1993-1996,
nham tranh stc ép 1én dong noi té xudt phat tir tam 1y dau co.

Nhiéu nghién ctu dinh Iuong cho thdy, trong thdi gian qua, anh hudng
cua ty gid hoi dodi doi v6i CCTM la khong 16 nét*®. Nguyén nhan cha yéu la
do mot ty trong 16n san pham XK cua ta 1a san pham tho (du tho, thuy san, ca
phé, gao, hat diéu, che...). San lugng clia cdc san phdm nay 1¢é thudc kha nhiéu

? T4c gia Nguyén Van Cong cing nhém nghién ctiu dua vao mo hinh anh huéng ctia ty gid hoi dodi
doi v6i can can thuong mai ctia Marshall-Lerner dé xem xét dnh huéng clia ty gid hoi dodi thuc € dén khoi
luong XNK ctia Viét Nam trong thoi gian tir 1989 dén 2001. Két qua nghién ctu cho thdy viéc phd gid dong
Viét Nam khong c6 tdc dung cdi thién cdn can thuong mai & Viét Nam trong thoi gian nay. Xem thém:
Nguyén Vin Cong: Chinh sdch ty gid hoi doai trong ti€n trinh hoi nhap kinh t€ & Viét Nam, NXB Chinh tri
qudc gia, Ha Noi, 2004, tr.98-118.
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vao cdc diéu kién tu nhién (trit lugng tai nguyén, thoi tiét, dat dai...), nén vé co
ban it co gifn vé ngudn cung tng khi ¢ su thay doi gid ca twong doi, dic biét
trong ngin han. Trong khi d6, cdc san pham clia nganh cong nghiép ché bién
thuong dugc coi 1a nhay cam hon véi su bién dong ctia gia ca tuong doi thi mot
s san pham c6 kim ngach kha nhu hang may mic, giay dép, dién ti, d6 gb lai
phu thuoc ning né vao nguén nguyén lieu NK, con cdc san phidm ché bién
khéc lai chiém ty trong rit khiém ton trong téng kim ngach XK, nén it khai
thac duoc 1gi thé tir su thay déi ty gid (diac biét 1a trong trudng hop pha gid
dong noi té). Vé phia NK, phan 16n hang NK cua ta 1a mdy mdc, thiét bi,
nguyén, nhién liéu va phu ting ma san xudt trong nuéc chua thé dap ting dugc,
va do vay, ciing it nhay cdm vội nhitng biộn dong cua ty gid hoi doaiđ’.

Nén kinh t€ nudc ta hién dang & tinh trang vira thi€u hut cén can thanh
toan quoc té, vira c6 ty 1é that nghiép cao. Mot chinh sach giam gid nhe dong
Viét Nam duong nhu s€ c6 tac dung tich cuc trong viéc cai thién dong thoi ca
can bang bén trong va can bang bén ngoai: Khuyén khich XK, han ché NK, st
dung diy da hon cac nguon luc hién cd, lam tang viéc lam, tang san luong va
thu nhap ctia nén kinh t€. Tat nhién, chi riéng chinh sich ty gid hoi dodi khong
du kha nang duy tri dong thoi ca trang thdi can bang bén trong va can bing
bén ngoai. Vi vay, Chinh pht cin thuc thi dong bo nhiéu chinh sach, trong d6
trudc hét 1a cdc vai trd cua chinh sdch tai khod va tién té. Chinh sich tai kho4
va chinh séch tién té c6 anh hudng truc ti€p hon dén can bang bén trong thong
qua tic dong lén téng cdu, déng thoi ciing ¢ anh hudng nhat dinh dén can
bang bén ngoai thong qua anh hudng dén NK va dong luan chuyén von quoc té.

C6 nhiéu yéu t6 tdc dong dén kha nang canh tranh quoc t€ ctia hang Viét
Nam, trong d6 TGHD ddng vai tro quan trong. Tuy nhién tac dong cua ty gia
dén nén kinh t€ nhu "con dao hai Iudi". Chang han, chinh sich ph4d giad dong
noi té c6 thé kich thich XK, lam tang téng cdu va san lugng cua nén kinh t€
quoc dan, nhung lai 1am t6n thuong dén cdc nha san xuét trong nudc sur dung
cac dau vao NK (do ho phai d6i mat vé6i gia dau vao va gia thanh san xuat cao
hon), déng thoi ngudi tiéu dung trong nudc ciing bi tén hai do phai mua hang
NK vội gia cao hon. Nguoc lai, nộu dong ndi tÂ duoc danh gid qua cao sộ gay

% Nguyén Van Cong: Chinh s4ch ty gid hoi doai trong tién trinh hoi nhap kinh t€ & Viét Nam, NXB
Chinh tri quoc gia, Ha Noi, 2004, tr.133
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ra nhiéu tic dong xau doi v6i nén kinh t€, vi du nhu: Khuyén khich NK va thu
hep XK, cédn can tai khoan vang lai s€ ngay cang lin sau vao tham hut; lam
méo moé phan phai thu nhap theo huéng gay bat 1gi cho nhitng nguoi san xuét
cac mat hang c6 thé tham gia thuong mai qudc t€, 1am lgi cho nganh dich vu
va cdc nganh san xudt cdc mat hang khong thé tham gia vao thuong mai quoc
t€; 1am mat 6n dinh qua trinh di chuyén von va gan lién v6i van dé ng nudc
ngoai, lam cho moi trudng kinh t€ vi mo tré nén mat 6n dinh, gay bat lgi cho
cac hoat dong san xuét va dau tu trong nudc.

Nhu vay, trong thdi gian qua, viéc di€u chinh ty gid cua Viét Nam la
twong doi hop 1y gép phan 6n dinh kinh t€ vi mé va CCTM. Chu truong pha
gid manh dong Viét Nam so véi ngoai té khac 1a khong thuc té.

1.2.4. Cac chinh sach khac

- Chinh sdch qudn ly ngoai hoi: Cho dé€n nam 2000, cic bién phap vé
quan ly ngoai hoi duoc xem la mot trong nhiing rao can 16n nhat déi véi
thuong mai & Viét Nam vi n6 han ché cac cong ty, chu yéu la cac cong ty vira
va nho ti€p can dugc cdc ngudn ngoai t¢ dé NK. Ngoai muc tiéu han ché ludng
ngoai té chay ra ngoai, yéu ciu vé két hoi va cdac han ché cung cap ngoai hoi
khéac da dugc sir dung dé bao ho cdc nha san xuét trong nudc va han ché su
tham gia cua cac doanh nghiép ngoai quéc doanh va nudc ngoai tham gia vao
cac hoat dong ngoai thuong.

Cu thé, Quyét dinh 254/1998/QD-TTg yéu ciu hang hda tiéu diung va
nhiéu nguyén liéu nhap phai do cdc thé ché cliia ngan hang diéu tiét thong qua
hinh thic tu can do6i ngoai té. Trong thuc t€, Nha nudc quy dinh cac ngan hang
khong cho phép phét hanh thu tin dung tra cham dé NK nhiing hang héa nay.
Cac nha NK nhitng mit hang nay phai c6 dii von ngay dé trang trai cho céc
hang héa NK. Diéu nay dat ra mot trd ngai doi véi cac cong ty cd von luu
dong nho hoac chi chuyén NK. Cic yéu cau vé ban ngoai té cho ngan hang
lam tang thém khoé khan cho cac cong ty dang gap phai khé khan trong viéc
ti€p can von ding dé NK hang héa tiéu dung va céc loai hang héa khic. Két
qua 1a chi nhitng doanh nghiép cé anh huéng 16n méi c6 kha nang ti€p can véi
ngoai t&¢ d€ NK hang héa d6. Hoic khi phai lua chon gifta mua trong nudc va
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NK cdc san pham giay, thép, xi mang v.v. do cdc rdo can d6i véi cdc doanh
nghiép trong viéc mua ngoai t&€ 1a qua 16n nén ho budc phai quay sang cac
nguon cung cap trong nudc.

Trong nhiéu trudng hop, luong NK con bi kiém sodt theo nhiing uu tién
cua Chinh phu thong qua viéc cung cip ngoai té clia cidc ngan hang dé ddp ting
nhu cau NK. Vao cudi nam 1998, do tham hut vang lai tang sau khung hoang
tai chinh Chau A, chinh sach kiém soat NK d6i véi mot s6 nhom hang tiéu
dung da dugc ap dung thong qua hai cong cu chinh la han ch€ cung cip ngoai
té cho cdc doanh nghiép c6 von diu tu nudc ngoai d€ NK & mic ngoai t& ma
nhitng doanh nghiép nay dua vao dat nuGc trong nam (can doi ngoai t&) va
nhitng yéu cau tra truéc dé NK hang tiéu dung.

Sau khiing hoang tai chinh Chau A, NHNN di dua ra mot s6 bién phap
nhdm thét chit hon kiém sodt ngoai héi. Quyét dinh 37/1998/QD-TTg ngay
14/2/1998 yéu cau moi doanh nghiép gui ngoai t&€ vao tai khoan ctia minh tai
cac ngan hang cho phép kinh doanh ngoai t&. Quyét dinh 173/1998/Qb-TTg
ngay 12/9/1998 buoc cic t6 chiic kinh t€ phai giri 80% ngoai té vao ngan hang.

Tuy nhién, Viét Nam da dan dan tu do hod co ché€ quan 1y ngoai hoi.
Cu6i nam 2002, thué€ d4nh vao loi nhuan bing ngoai t& chuyén vé nudc cla céc
doanh nghiộp ¢6 von dau tu nudc ngoai da dugc bai bo, phit hop vội nhiing nod
luc hai hoa doi xtr gitta doanh nghiép trong nudc va doanh nghiép nudc ngoai.
Ty 1é két hoi cling duge giam dan, xudng con 50% vao thang 8/1999, 40% vao
nam 2001, con 30% vao nam 2002. Ngay 02/4/2003, Chinh phu da phé duyét
Quyét dinh 46/2003/QD-TTg, theo d6 doanh nghiép va cdc t6 chiic duoc
quyén dinh doat toan bo s6 ngoai té thu duoc (gitt trén tai khoan, ban mot phan
hay toan bo cho ngan hang), khong bat buoc ban cho ngan hang thuong mai.

- Chinh sach ODA va thu hiit kiéu hoi: K€ tir khi khai thong lai quan hé
véi IMF, WB va ADB (1992) t6i nay, qua 11 ky hoi nghi cic nha tai trg, Viét
Nam di nhan duoc cam két vién trg tir cdc nudc va cic t6 chifc tai chinh quéc
t€ v6i téng mic von gan 27 ty USD. Nam 2004, c4c nha tai trg dd dong y cho
Viét Nam vay va vién trg khong hoan lai 3,44 ty USD. Day la khoan vién trg
16n nhit tir truGec dén nay. S6 von ODA nhan dugc 1a nguon tai chinh quan
trong dé€ trang trai khoan tham hut thuong mai. M& ctlra hoi nhap tao diéu kién
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dé thu hiit nguon ngoai té ctia ngudi Viét Nam & nuGc ngoai. Trong giai doan
2001-2003, hang nam s tién kiéu hoi dua vao nudc ta binh quan khoang 2 ty
USD. Riéng nam 2004 lugng ngoai té nay 1én t6i 3,8 ty USD. Day 1a mot trong
nhitng ngudn von bd sung hét siic quan trong dé phat trién kinh t&, gép phan
giam stc ép 1én can can vang lai.

1.3. PANH GIA VE TINH TRANG CAN CAN THUONG MAI NUGC TA
THOI GIAN QUA

1.3.1. Nhan dinh vé tinh hinh nhap siéu hién nay

1. Mac dau CCTM nudc ta trong thoi gian qua ludn trong tinh trang
tham hut. Tuy nhién, nhap siéu & mitc do cho phép chua gay ra nhiing bién
dong 16n d6i véi 6n dinh kinh t€ vi mo, dac biét 1a kha niang tra no cua Viét
Nam. Diéu nay thé hién & t6c do tang truong XK binh quéan tir 1991-2004*®
luon 16n hon muc 1ai sudt binh quan ma ta phai tra. Chi s6 ng/XK dang & muc
do chiu dung duogc, do dugc bu dap biang céc khoan chuyén giao nhu kiéu hai,
XK lao dong, cac khoan vién trg... (xem bang 22).

Bang 22: Can can thuong mai, can can vang lai va ng nudc ngoai, 1991-2004

Kim Kim Tang Tang | Cancan | Cancan | Tongng | GDP Tong | Téngng | Chisd
ngach XK|ngach NK| truéng [trudngNK TM TKVL | nudc | (tr.USD) | nd/GDP | IXK(%) | tang
(tr.USD) | (tr. USD) | XK (%) (%) | (tr.USD) | (tr.USD) | ngoai (%) NKIXK
(tr. USD)*
1991 2087 | 2338 -13,2 -15,1 -251 -123 | 5987 | 15620 | 38,3 286,9 0,98
1992 2580 | 2540 | 237 8,7 40 8| 6421 16970 | 37,8 2489 0,88
1993 2985 | 3.924 | 157 544 939 | -1.395| 7.272| 18340 | 397 243,6 1,33
1994 4054 | 5825| 358 48,5 771 1197 | 8.022 | 19.960 | 40,2 197,9 1,09
1995 5449 | 8.155| 344 40 2706 | -1.868 | 9.214 | 21.850 | 42,2 169,1 1,04
1996 7.255 | 11.143 | 33,2 36,6 -3.888 | -2431| 11123 | 23.880 | 46,6 153,3 1,03
1997 9.185 | 11592 | 26,6 4 2407 | -1.664 | 10.840 | 25.840 | 42,0 118,0 0,82
1998 9.360 | 11.499 | 1,9 -0,8 2139 | -1.070 | 10161 | 27.340 | 37,2 108,6 0,97
1999 | 11541 | 11.742 | 23,3 2,1 -201 1477 | 11.334 | 28.650 | 39,6 98,2 0,83
2000 | 14.482 | 15.636 | 255 33,2 -1.154 1107 | 11.600 | 30.570 | 379 80,1 1,06

% Mic di nam 2004 mitc NK thuc t€ cao hon mifc cho phép nhung véi mic tai trg cao va ngudn kiéu
héi chuyén vé manh, XK dich vu ting, mitc tham hut 13 trong kha ning chiu dung.
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Kim Kim Tang Tang | Cancéan | Cancan | Tongng | GDP Tong | Téngng | Chisd
ngach XK|ngach NK| trudng [trudngNK TM TKVL | nudc | (tr.USD) | ng/GDP | /XK (%) | tang

(tr.USD) | (tr.USD) | XK(%) | (%) | (tr.USD) | (tr.USD)| ngoai (%) NKIXK
(tr. USDJ*
2001 | 15027 | 16.162| 38 34 | -1135| 682 | 12200 | 32685| 37,3 | 812 | 1,00

2002 16.705 | 19.733 | 11,2 21,8 -3.028 | -604 | 13.300 | 35224 | 378 79,6 1,10

2003 | 20.176 | 25.226 | 20,8 27,8 -5.050 | -1.879 | 14.300 | 39.623 | 36,1 70,9 1,06

2004 | 26.500 | 31.516 | 289 249 -5.116 | -1.437 | 15557 | 45372 | 343 59,8 0,97

Nguon: World Bank, IMF, Tong cuc Thong ké va tinh todn ciia nhém nghién ciiu

*Ghi_chii: Tong no ciia Viét Nam duoc tinh dua theo s6 liéu ciia IMF vdi ty
gid55R :1 USD.

Nhan dinh trén ¢ thé kiém tra bang viéc sit dung mo hinh phan tich
dong vé no cua Jaime De Pine. Két qua phan tich cho thdy, ngoai trir cic nam
1995, 1996, han ché nhap khau giai doan 1990-2000 da dugc diéu chinh qua
miic. Tinh todn clia ching toi cho thdy mitc chénh léch gifta gid tri nhap khau
cho phép va nhap khau thuc t€ 1a tuong d6i 16n, tic 1a NK ¢6 thé md rong hon
nita ma cén can tai khoan vang lai va ng nu6c ngoai van trong tdm ki€ém soat.

Bang 23: Su diéu chinh qua mirc nhap khau hang hoa giai doan 1990-2000

\K Chénh léch gitfa
Nam XK hang hoa | NK hang hoa v a b d v cho phé NK cho phép va
(triéu USD) | (triéu USD) tihan (triéupusg) NK thuc t&
; (triéu USD)
1990 1731 1772 1.02 | 0.82 1 509 | 1.88 3263 1491
1991 2087 2338 112 | 0.82 1 422 | 1.73 3619 1281
1992 2580 2540 098 | 0.82 1 360 | 1.62 4196 1656
1993 2985 3924 1.31 0.82 1 295 | 1.51 4519 595
1994 4054 5825 143 | 0.82 1 274 | 147 5991 166
1995 5449 8155 149 | 0.82 1 270 | 1.46 8006 -148
1996 7255 11143 153 | 0.82 1 2.71 1.47 10684 -458
1997 9185 11592 126 | 0.82 1 277 | 148 13613 2021
1998 9360 11499 122 | 0.82 1 254 | 144 13503 2004
1999 11541 11742 1.01 0.82 1 232 | 140 16206 4464
2000 14482 15636 1.07 | 0.82 1 1.93 | 1.33 19347 311
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Bang 23 cho thay mic chénh l1éch gitra gia tri NK cho phép va gia tri
NK thuc t€ thoi ky 1990-2000. Ngoai trir hai nam 1995 va 1996, nam tham hut
CCTM Ky luc, gia tri NK thuc t€ 16n hon gia tri NK cho phép tuong tng 1a 148
va 458 tricu USD. & mic chénh 1éch nay, tham hut CCTM la qua mic chiu
dung cla cộn can thanh todn vang lai va ng nudc ngoai. Con ¢ nhitng nam
khac mic do NK c¢6 thé mé rong hon va miic diéu chinh c6 thé 1én t6i 4,4 ty
USD tai thoi diém nam 1999 ma vén an toan d6i véi cdn can tai khoan vang lai
va ng nudc ngoai.Thuc trang cdn can thuong mai giai doan 2001-2004 duoc
phan tich trong muc 3.3 chuong III “Du bdo miic dé chiu dung cua CCTM
Viét Nam giai doan 2001-2010*.

D6 thi 1: D6 thij tuong quan giita nhap khau cho phép
va nhap khau thuc t& hang hoa giai doan 1990 - 2000

19347
20000 -

s
16206, *

’

13613 13503, - “ 15636

10000 -

Triéu USD

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

——+—NHAP KHAU THUC TE - === ‘NHAP KHAU CHO PHEP

2. Tham hut CCTM hang ho4 1a yéu t6 co ban gay nén tinh trang tham
hut cdn can tai khoan vang lai, do d6 anh huong dén can can thanh toan va no
qudc t&%°. Do d6, viéc diéu chinh CCTM c6 vai trd rat quan trong dé 1anh manh

» Thuc t&€ cho thdy & cdc nuộc mội cong nghiộp hod va hoi nhap KTQT, cdn can tai khoan vang lai
chil yộu phu thudc vao cdn can thuong mai hang hod bội vi XNK dich vu va cộc giao dich chuyộn giao khic
con rat han ché.
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hod can can thanh toan vang lai va ng nuéc ngoai. S6 liéu bang 22 cho thay
CCTM hang hoa am cua Viét Nam tir 1989 dén nay chi€m ty trong 16n trong
tham hut cdn can tai khoan vang lai. Bién dong cia CCTM s€ anh huéng truc
ti€p dén 6n dinh kinh t€ vi mo cuia nudc ta.

Moi lo lang thudng thay khi nhap siéu ting cao 1a s& lam tham hut cdn
can vang lai, de doa t6i cén can téng thé hoidc ting vay ng nudc ngoai. Song,
diéu nay khong xay ra & Viét Nam trong thoi gian qua. Nhap siéu tuy cao
nhung khong anh hudng manh t6i can can vang lai do dugc bu dip bdi cic
nguodn ngoai té nhu vién trg, ki€u hoi, su cai thién can can von do tang thu ht
von FDI.

3. Tham hut CCTM han ché€ tang trudng kinh t€ néu phan tich theo tong
cau. XK rong (XK-NK) 1a mot trong 3 thanh t6 cau thanh téng ciu cta nén
kinh t€. SO liéu thong ké dugc tr nam 1996 —2004 cho thiay dong gbp theo
diém phan tram tang trudng ciing nhu ty 1¢ phan tram ting trudng cua XK rong
6 nude ta luon 1a s6 am. Tham hut CCTM do d6 lam sut giam t6c do tang
truong GDP.

Bang 24: Dong gop tang trudng GDP theo cau thanh tdng cau, 1996-2004

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
GQP (déng gop theo | 9,34 8,15 5,76 4,77 6,76 6,89 7,08 7,34 7,69
diém phan tram)
Tiéu dung 7,25 4,63 3,44 1,40 2,84 3,42 9,33 9,40 5,48
Dau tu 3,87 2,67 3,63 0,37 3,02 3,29 4,02 4,02 2,85
XKrong -1,18 1,14 -1,20 3,01 0,72 -0,59 -3,32 -2,30 -0,59
GDP (déng gop theo | 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ty 18 %)
Tiéu dung 77,63 | 56,81 | 59,62 | 29,36 | 42,11 | 49,62 | 7524 | 7351 | 71,27
Dau tu 4149 | 32,72 | 63,03 7,70 47,38 | 47,65 | 56,82 | 54,74 | 37,06
XK rong -12,63 | 13,95 | -20,84 | 63,16 | 10,71 -8,53 | -46,83 | -31,34 | -7,62

Nguon: Tong cuc Thong ké, Kinh té'Viét Nam 2001, 2002, 2003, 2004

(Vién Nghién ciiu QLKTTW), tinh todn ciia nhom nghién ciiu
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4. Ty 1é nhap siéu & nudc ta trong nhitng nam gan day & muc tuong doi
cao. Tuy nhién, NK chui yéu trong thoi gian qua 1a may moc thiét bi, nguyén
nhién vat liéu dau vao phuc vu cho nhu cau dau tu cia Nha nudc va cta doanh
nghiép (chi€ém hon 90%). Kinh nghiém cac nudc cho thay, khi tang NK thong
qua ting ddu tu trong nudc thi hoan toan cé thé ky vong vio mot su ting
truong nang luc san xuit hang XK va tang truong kinh t€ trong tuong lai. Nhin
dudi géc do nay, NK cao 1a mot ddu hiéu tich cuc cta nén kinh t&. O Viét
Nam, khi tinh hinh tai chinh, tién té dién bién c6 loi cho viéc cung tng ngoai
té nhu thoi gian qua, thi viéc tranh thu NK dé dau tu ciing 1a diéu can thiét.

Tuy nhién, c6 thé thay ring ty 1¢ NK nguyén liéu tho, ban thanh phdm
chiém ty trong rat cao (trén 60% giai doan 1991-2000 va 57% trong giai doan
2001-2004). Ty trong kim ngach NK mdy moc thi€t bi qua thap (binh quan
28,7% giai doan 1991-2000 va 27% giai doan 2001-2004) so v6i cac nuéc
dang ti€n hanh CNH. NK dich vu qud nho bé va dac biét 1a cac phat minh,
sang ch€ gan nhu chua cé. Diéu nay mot mit 1am han ché qud trinh ddy manh
CNH, HPH bdi vi cong nghé cham dugc d6i méi, khong ti€p can dugc cong
nghé hién dai thi viéc di tit don dau, rit ngidn khoang cdch phat trién l1a rat
kho. NK chua thuc sy phtt hgp véi muc tiéu CNH, HDH. Mat khac, ty trong
NK mdy moc cong nghé, phat minh sang ché thap s€ lam cho nang luc canh
tranh ctia nén kinh t€ thap, thé hién & niang suat yéu td tong hop thap, hang VN
s& kho canh tranh v6i hang ngoai & c4 thi trudng trong nudc va XK*. Mit khac
su phu thudc qua mdc hién nay cua Viét Nam vao nguon nguyén liéu, ban
thanh phdm phuc vu cho XK lam gia ting mitc do rai ro XK boi vi day 1a
nhém hang cé do co gian vé gid cao, dé bi bién dong 16n vé gia khi moi trudong
kinh t€ thay dội. Nhitng yộ&u tÂ ndy 1am cho viộc cai thiộn CCTM trong dai han
gap nhiéu kho khan.

5. Tham hut CCTM cua Viét Nam chu yéu véi cac nuéc Chau a. Tu
1996 dén nay hau nhu Viét Nam nhap siéu tr cac thi truong ASEAN, Han
Quoc, Hong Kong, Nhat Ban, Pai Loan, Trung Qudc va xuat siéu d6i voéi thi
trudng cdc nude phat trién nhu EU, Nhat Ban, Hoa Ky. Tir nam 2000 dén nay

*Yéu t6 niang suat nhan t6 téng hop (TFP) trong co ciu gid tri san phdm clia VN chi chiém khodng
20%, trong khi d6 von chiém dén 60% va lao dong khoang 20%.
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mitc do nhap siộu tir khu vuc Chau A cÂ6 xu huộng gia tang, dic biột v6i Trung
Quéc, nam 2004 téng nhap siéu tir cdc nudc nay dat mic ky luc, 8.896 tricu
USD. Diéu nay cho thady, mot mat, mic do md ctra v6i khu vuc ctia Viét Nam
kha cao, mat khac, NK cua Viét Nam phu thuoc qua 16n vao cac thi truong
Chau A véi nguén nguyén, nhién liéu, cong nghé, mdy méc, hang tiéu ding
chat lugng trung binh. Di€u nay ciing phan dnh trinh d6 san xuat va kha nang
canh tranh thap ctia Viét Nam so v6i cac nuGe trong khu vuc. Xu hudng nay
khac hén véi cdc nuéc CNH Chau A truée day 1a NK cua ho tir cdc nuée phat
trién chiém ty trong I16n trong tong kim ngach NK.

6. Tham hut CCTM thé hién kha nang canh tranh thdp ctia hang hod XK
va hang hod thay th€ NK duoc san xudt trong nudc. Diéu nay thé hién trudc
hét 1a tang trudng XK cua ta chu yéu tang vé luong, yéu to gid tri gia ting chua
phai la dac trung ctia hang XK. Nhém hang nong san cua ta chu yéu la xuat
tho, v6i gid thap hon nhiéu so vé6i cdc san pham cung loai ctia Thai Lan, Trung
Quoc; cdc san pham ché bién nhu dét may, da gidy thap hon nhiéu so véi Théi
Lan, An Do, Trung Qudc. Nhom hang cong nghé cao gan nhu chua cé. Kha
nang canh tranh thip ctia hang hoa XK lam cho chat Iuong tang truong XK
thap va khong 6n dinh. Viét Nam c4n nhap nhiéu nguyén phu liéu, ban thanh
phdm bdi vi chat lugng nhém hang niy dugc san xudt trong nudc thap. Ching
han, nganh dét cta ta khong dap tng duoc yéu cau cho nganh may XK, nganh
thuoc da khong phuc vu duoc cho nganh déng gidy... Do d6, XK chua thé tiang
dé bu dip tham hut thuong mai, trong khi d6 van phai gia ting NK nguyén
liéu, thiét bi dé phuc vu san xuét tiéu ding trong nuéc va XK. Yéu kém vé kha
nang canh tranh ctia hang XK va thay thé NK 1a mot trong nhiing thach thic to
16n cua cac doanh nghiép Viét Nam khi hoi nhap ngay cang sau hon véi khu
vuc va th€ gidi.

7. Tham hut CCTM thé hiộn xu huộng dau tu thay thộÂ NK chiộm uu thé
va hiéu qua dau tu thap. Trong dai han, CCTM s€ dugc cai thién néu NK phuc
vu cho XK va cai thién kha nang canh tranh cua hang hod tiéu dung trong
nudc. Trong nhitng nam qua, dau tu va NK & nudée ta con tip trung 16n vao cac
nganh thay thé NK, st dung nhiéu von. Nhiéu du 4n dau tu mang lai hiéu qua
thap nhu xi mang, mia duong, thép, loc dau...
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8. Tham hut CCTM thé hién cham chuyén dich co cdu XK theo hudng
gia tang ty trong XK hang ch€ bién. Phan tich co cdu XK cua nudc ta trong
giai doan 1991-2004 cho thay mic do gia tang cua hang XK ché bién la qua
thdp so v6i cac nuéc CNH nhu Malaysia, Singapore, Thai Lan, Han Qudc,
Trung Quoc, Pai Loan. Hién nay ty trong nhéom hang ché& bién méi chiém
khoang 45% (2004), trong khi cac nudc néi trén cé ty 1& nay 1la 70-90%. Ty
trong XK hang khodng san, nong san, thuy san tuy c¢6 chiéu hudng giam
nhung van con cao. Diéu nay cho thdy chuyén dich co cdu hang XK cua ta
chuwa thé hién ré nét xu huéng CNH, HPH. Hang ché bién phu thuoc 16n vao
nguyén, phu liéu nuéc ngoai, cong nghé ché bién cham cai thién, trinh do quan
1y va lao dong thap.

Nhu da phan tich & trén, viéc gia tang XK cdc mat hang nong san, thuy
san, khodng san, xét vé dai han, 1a rdt kho khan boi vi gap phai nhiing han ché
mang tinh co cdu nhu nang suat, dién tich, kha nang khai thic, danh bat, 0
nhiém moi trudng, can kiét tai nguyén. Do d6, kim ngach XK cua nudc ta chi
c6 thé cai thién dua vao nhém hang ché bién va ché tao. Véi ty trong va chat
lugng nhu hién nay, viéc gia tang kim ngach la rat kho khan. Gia tang ty 1&
nhap siéu trong nhitng nam gin day va ¢ muc cao (trén 12% GDP nam 2003,
2004) cho thay ro han ch€ nay. Néu khong c6 su cai thién chit luong tang
truong XK theo hudng gia tang gia tri va so luong cua hang ché bién sé€ kéo
theo tinh trang tham hut cdn cén thuong mai ngay cang 16n va trién mién.

9. Khu vuc ¢6 von ddu tu nudc ngoai xuat siéu. Bat dau tir nam 1995,
khu vuc ¢6 von dau tu nuộc ngoai da bat dau xudt siộu vội ty trong ngay cang
tang. Diéu nay cho thay khu vuc FDI ngay cang dong vai trd quan trong trong
phat trién XK néi chung va kinh t€ néi riéng, gép phan lam lanh manh ho4
CCTM nudc ta. Nam 2004, XK cta khu vuc nay chi€ém 55% téng kim ngach
XK va xuat siéu gan 3,3 ty USD. Nhu vay, néu khong tinh yéu t6 nudc ngoai,
CCTM Viét Nam trong nam 2004 tham hut trén 8,8 ty USD. Pay 1a mot thach
thic rat 16n d6i véi nén kinh t€ nude ta. Tang cudng thu hiit dau tu nudc ngoai
la mot trong nhitng dinh huéng cai thién CCTM. Yé&u t6 nudc ngoai hét stc
quan trong trong dieu chinh CCTM. Dong thoi, cai cach doanh nghiép trong
nuéc (phét trién kinh t€ tu nhan, nang cao hiéu qua hoat dong cta khu vuc
kinh t€ nha nuéc) theo huéng nang cao kha niang canh tranh dé phét trién XK
va thay thé NK ciing 1a huéng chii dao dé cai thien CCTM.
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Bang 25: Kim ngach XNK va can cén thuong mai theo thanh phan kinh t&, 1994-2004

Don vi: triéu USD

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
KHU VUC KINH TE TRONG NUGC
Kim ngach XK | 3.8930 | 3.9758 | 5.100,9 | 59720 | 6.1453 | 6.8594 | 7.672,4 | 8.230,7 | 8.834,3 | 10.015 | 11.742
Kim ngach NK | 52250 | 6.687,3 | 9.100,9 | 8.396,1 | 8.831,6 | 8.359.9 | 11.284 | 11.233 | 13.042 | 16412 | 20.554
Can dai XNK 1332 | 2711 | -4.000 | -2424 | -2686 | -1.500 | -3612 | -3002 | -4.208 | -6.397 | -8.812
KHU VUC cO VON NUGC NGOAI
Kim ngach XK 161 | 1473 | 2155| 3213 | 3215| 4682 | 6810 | 6798 | 7.872 | 10.161 | 14.261
Kim ngach NK 601 | 1468 | 2043 | 319 | 2668 | 3382 | 4352 | 4985 | 6704 | 8815 10.962
Can dai XNK 4400 | 450 | +112| H#17| 4547 | +1300 | +2458 | +1813 | +1168 | +1346 | +3.299

Nguon: Tong cuc Thong ké, tinh todn ciia nhém nghién ciiu

10. CCTM cuia nudce ta trong thoi gian qua it chiu anh hudng cta ty gia
hoi dodi. Ty gia hoi dodi 1a mot trong nhitng yéu to hét stic co ban anh hudng
dén CCTM. Tuy nhién, thuc t€ cho thay, trong nhitng nim qua, viéc diéu chinh
ty gi4 hoi dodi & nudc ta it c6 anh hudng dén CCTM?'.

Nguyén nhan chii yéu 1a do mot ty trong 16n san pham XK cia ta 13 san
pham tho (dau tho, thuy san, ca phé, gao, hat diéu, che...). San luong cla cac
san pham nay I¢ thuoc khd nhiéu vao cdc diéu kién tu nhién (trit luong tai
nguyén, thoi tiét, dat dai...), nén vé co ban it co gidn vé nguoén cung tng khi
c6 su thay déi gid ca twong doi, dac biét trong ngin han. Trong khi d6, cdc san
phdm ctia nganh cong nghiép ché bién thudng dugc coi 1a nhay cam hon véi su
bién dong cua gid ca twong doi thi mot so san phdm c6 kim ngach kha nhu
hang may mac, giay dép, dién tlr, d6 g6 lai phu thudc nang né vao nguodn
nguyén liéu NK, con céc san pham ché bién khac lai chiém ty trong rat khiém
ton trong tong kim ngach XK, nén it khai thac dugc 1oi thé tir su thay doi ty
gid (dac biét la trong truong hop pha gid dong noi té). V€ phia NK, phan 16n

3 Xem: Nguyén Vian Cong: Chinh sich ty gid hoi dodi trong tién trinh hoi nhap kinh t€ & Viét Nam,
NXB Chinh tri quoc gia, Ha Noi, 2004, tr.133.
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hang NK cua ta la may mdc, thiét bi, nguyén, nhién liéu va phu ting ma san
xuat trong nudc chua thé dap tng duoc, va do vay, cling it nhay cam véi nhiing
bién dong cha ty gid hoi doai.

Tém lai, mac di tham hut CCTM nudce ta van ¢ miic cho phép, trudec mat
chua gay bién dong 16n d6i vé6i 6n dinh kinh t€ vi mo. Tuy nhién xét vé€ dai han
tiém 4n nhiéu yéu t6 anh hudng dén cai thien CCTM va tiang trudng kinh té,
Tham hut thuong mai lién tuc, kéo dai trong 15 ndm qua v6i mic do ngay cang
tang thé hién yéu kém ctia nén kinh t€, su kém thich ing ctia né vdi xu huéng
hoi nhap dang dién ra manh mé&. Qua do c6 thé thay ring, vé mat ban chat,
CCTM cuia ta chua thé hién ré nét xu huéong CNH, HDH. Thoi ky chuan bi
tién d€ CNH cua ta tuong doi dai va chua ¢ su chuan bi tich chuc cho thoi ky
ddy manh CNH.

1.3.2. Nhan dinh vé tinh hinh nhap siéu hién nay
(1) Nguyén nhdn khdach quan:

- Mo cua hoi nhdp, noi long cdc rao can thuong mai. Tu nam 1995 dén
nay, Viét Nam da mé rong quan hé kinh t&€ v6i nhiéu nudc va té chidc quoc té.
Viét Nam da tham gia khu vuc mau dich tu do ASEAN- AFTA (1986), ky hiép
dinh thuong mai v6i Hoa Ky, dam phan gia nhap WTO, thi€t 1ap quan hé
thuong mai vdi 170 nuée va ving 1anh thd, quan hé diu tu véi 70 nudce, trong
do da ky két hiép dinh thwong mai véi 90 quoc gia va vang lanh tho, 46 hiép
dinh khuyén khich va bao ho dau tu, 40 hiép dinh chong danh thu€ hai lan, c6
thoa thuan doi xu toi hué quoc véi 81 quoc gia. Thuc hién cac cam két thuong
mai, dau tu vé6i cac nudce, Viét Nam da giam dan cac hang rao thué va phi thué.
Miic thu€ quan trung binh hién nay da giam xuong con 18%. Cac rao can phi
thué€ da giam dang ké nhu han ché dinh luong, trg cdp XK, tiéu chuin k¥ thuat,
SPS, nguon goc xuat xd, ty 1& noi dia hoa... Cai cdch thuong mai theo yéu ciu
cua cdc t6 chiic ma Viét Nam gia nhap s& 1am néi 16ng cac han ché thuong
mai, do d6 lam gia tang ngudn NK. Viéc néi 10ng céc rao can thuong mai dé
thuc hiộn cac cam két quoc t€ 1am cho NK cÂ6 xu huộng tang nhanh hon XK
trong ngan han, do XK cộn phai Âc6 mot thdi gian mdội dat toc do tang trudng.
Pay 1a mot thuc t€ khach quan.
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- Yéu cdu ddy manh CNH, HPH ddt nudc. Kinh nghiém quéc t€ cho
thy, trong thoi ky dau thuc hién CNH, tang trudng kinh t€ ctia cac nudc dang
phat trién phai dua chil yéu vao ngudn von, cong nghé nuée ngoai. Do d6 trong
ngan han, CCTM thuong & trong tinh trang tham hut. Trong 20 nam qua, cac
chinh sach NK ctia Viét Nam dugc diéu chinh theo huéng tao thuan loi dé tié€p
nhan cong nghé, thiét bi, mdy méc va nguyén liéu phuc vu cho phat trién kinh
t€, trudc hét 1a linh vuc két cdu ha tang, khuyén khich XK, xay dung cac nganh
cong nghiép, chuyén dich co ciu kinh t€ nong nghiép, phat trién Ilinh vuc dich
vu nhu vién thong, tai chinh, cdc cong trinh van hod, gido duc, moi truong. ..
DPinh hudng néi trén khuyén khich NK. Trong dicu kién san xudt trong nudc
chua ddp ting yéu can vé cong nghé, thiét bi, nguyén vat liéu, gia tang NK
thuong kéo theo tinh trang thaAm hut CCTM.

- Dinh hudng phdt trién kinh té theo huéng XK va thay thé NK. Mot mit
can NK dé phat trién XK, miat khac, NK dé phat trién nhitng nganh cong
nghiép dam bao tiéu dung trong nudc, nang cao tinh doc 1ap tu chi cta nén
kinh t&. Nén kinh t€ nu6c ta trong qua trinh chuyén déi con phu thudc & miic
do 16n vao cong nghé, nguyén liéu clia nuéc ngoai. Piéu nay thé hién & ty 1é
cao cua NK trén GDP (khoang 60%). Pac biét, cic nganh hang ch€ bién XK
cta ta con phu thudc nang né vao nguon nguyén liéu, phu kién, thiét bi nuéc
ngoai. Chang han, nganh may mic phu thuoc t6i 70-60%, nganh da giay 80%,
nganh dién tir 95%, cong nghiép 6 to6, xe may <85%... Diéu nay cho thay céc
nganh cong nghiép phu trg ctia nudc ta con kém phat trién.

- Chinh sdch ddy manh thu hit ddu tw nudc ngoai. Khu vuc kinh t€ c6
von dau tu nudc ngoai dang ngay cang chiém ty trong 16n trong nén kinh t&€ va
duoc khuyén khich phat trién trong nhitng nam t6i. T naim 1992 - 1999 khu
vuc nay ludn & trong tinh trang nhap siéu do von dau tu chua phat huy hiéu
qua. Tir nam 2000 tré lai day, khu vuc nay bat ddu xuét siéu, nam 2004 xuat
siéu tGi 3,3 ty USD. Theo du bdo, trong nhitng nam tGi dong von dau tu vao
nudc ta s€ gia tang, kéo theo su gia tang cua kim ngach NK.

- Trinh do phdt trién kinh té thdp, phu thuéc thi truong thé giéi. La mot
nuéc dang trong qué trinh chuyén sang kinh t€ thi trudng va hoi nhap KTQT,
v6i trinh do phat trién thap, Viét Nam phai 1é thudc vao nguén von, cong nghé,
nguyén, nhiéu liéu cta nudc ngoai. Do do6, trong giai doan dau CNH xu huéng

95



NK thudng cao hon XK do cdn ¢6 mot thoi gian nhét dinh dé cdc nganh san
xudt da manh ddp tng yéu cau XK va thay thé NK.

- Toc do tang gid NK cao hon téc do tang gid XK do bién dong gia thé
gi6i. Khao sat mac do tang gia hang NK va hang XK trong nam 2004, mtc
tang NK do tang gid 1a 11,1%. 6 thang dau nam muc tang gia NK cao hon so
v6i XK khoang 20%.

(2) Nguyén nhdn chu quan:

- Chdm chuyén doi moé hinh CNH huéng vé XK tir chd dua vao loi thé so
sanh tinh (sdn c6) sang diua vao loi thé canh tranh dong. Mo hinh nudc ta
dang theo dudi 12 mo6 hinh CNH dua trén viéc khai thdc lgi thé so sanh tinh.
Qua chu trong dén khai thac 1gi th€ canh tranh XK tinh (von c¢6) nhu céac san
pham tho, khodng san, gia cong, ma chua coi trong vai tro ctia NK doi véi viec
nang cao nang sudt TFP. Nhu da trinh bay trong chuong I, XK chi 1a két qua
cua tang trudng kinh t€, cia tang truéng NK do déi méi cong nghé, ban than
XK khong c6 tac dung lam tang TFP. Trong mot thoi gian dai ching ta da su
dung qud nhiéu bién phdp dé han ché NK nhu bao ho bing thu€ quan va phi
thué quan. Canh tranh NK 1a quyét dinh viéc cai thién XK va CCTM

- Chdm chuyén dich co cdu hang XK theo hudng gia tdng ty trong hang
XK ché bién. Gan nhu trong 5 nam gan day ty trong hang XK ché& bién khong
c6 su cai thién dang ké. Trong khi cdc mat hang XK chii luc khac nhu dau tho,
khodng san, nong san, thuy san khé c6 thé ting truéng manh do gip phai han
ché mang tinh co cdu nhu nang suit, dién tich canh tac, san luong, yéu to tu
nhién, moi trudng thi ting hang ché bién XK 1a hudng chi dao dé ting XK va
cai thien CCTM.

Nguyén nhan chinh dan t6i tinh trang tang trudng thap cta ty 1& san
phdm ché bién trong co cdu hang XK d6 1a trinh do cong nghé cua Viét Nam
so VGi cac nude trong khu vuc rat thap. Nhém nganh cong nghé cao cua Viét
Nam chiém mot ty 1& qua nho 1a 20,6%, trong khi dé Singapore 1a 73%;
Malaysia 1a 51,1% va Thai Lan 1a: 30,3% (bang 25).
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Bang 26: Ty |& doanh nghiép ctia mét s6 nuéc ASEAN phan theo tiéu chuan
cong nghé ctia UNIDO nam 2002 (%)

Nuédc Nhom ngénh' Nhém nganh cong Nhém nganh
cong nghé thap nghé trung binh cdng nghé cao
Thai Lan 42,7 26,5 30,3
Singapore 10,5 16,5 73,0
Malaysia 24,3 24,8 51,1
Indonesia 47,7 22,6 29,7
Philippin 45,2 25,7 29,1
Viét Nam 58,7 20,7 20,6

Nguon: Tong cuc thong ké: Kinh té'xa hoi Viét Nam 3 nam 2001-2003,
NXB Théng ké, Ha Noi, 2003, tr. 87

- Chua c6 nhitng mdt hang co gid tri gia tang cao. Trong s6 hang XK
ché bién, ty trong hang gia cong gia tri gia tang thap, phu thudc nguyén liéu
nudc ngoai nhu dét may, da giay, dién tlr, d6 g6... chiém ty trong 16n, cac mat
hang c6 gia tri gia tang cao coOn qua it, cic mat hang cong nghé cao gan nhu
chua c6. Khong tang dugc gid tri gia ting va phat trién cdc mat hang st dung
cong nghé va von thi tang truéng XK 1a rat khé va viéc cai thién CCTM do d6
s€ kho khan hon.

- XK ciia khu vuc trong nudc chiém ty trong ngay cang giam trong khi
ddu tu ngay cang tang. Khu vuc tu nhan kém phat trién, XK ctia khu vuc Nha
nudc yéu kém. Cai cach doanh nghiép cham. Hiéu qua kinh t€ cua cac doanh
nghiép Nha nudc thap, khu vuc tu nhan khong duogc ti€p thém sic manh do d6
stic canh tranh cham dugc cai thién. Trong khi khu vuc ¢é von dau tu nude
ngoai cé tdc do tang trudng XK cao va chiém ty trong ngay cang 16n trong
tong kim ngach XK, mic dau chi chi€ém khoang 17% tong von ddu tu xa hoi
thi khu vuc trong nudc véi ty trong von dau tu cao lai XK it hon. Diéu nay cho
thdy dau tu phat trién XK chua hiéu qua. Néu khong c6 su cai thién trong tang
truong XK cua khu vuc trong nude thi viéc giam tham hut CCTM s€ rat kho
khan. Nguyén nhan cua tinh trang nay do bao ho trong nudc van con cao gay
nén tinh trang thién 1éch déi v6i XK, khu vuc tu nhan khong dugc ti€p thém
stic dé tao da phat trién, chi phi trung gian cao, cac dich vu hé trg XK kém

97



phat trién, cong tdc xtc tién thuong mai chua t6t, doanh nghiép nha nuéc cham
déi méi, con bi phan biét d6i xir trong thuong mai quoc té.

- Sitc canh tranh cua cdc san phdm sdn xudt trong nudc con thdp kém,
trudc hét la cac nganh cong nghiép phu tro. Do d6, ty trong NK nguyén nhién
liéu, phu liéu & mic qua cao va chua thady c6 dau hiéu giam. Cac nganh ché
bién XK cua ta phu thudc gan nhu hoan toan vao nguén nguyén liéu NK nhu
nganh dét, nganh may, da giay, ch€ bién god, dién tir... NK mdy mdc, thiét bi
chiém ty trong nho va chu yéu tir cic nuéc cong nghé trung gian do d6 cong
nghé cham dugc déi méi, din dén ning suat va chat lugng khong cao, 1am cho
kha nang canh tranh cua hang NK va thay th€ XK cham duoc cai thién. Han
ché vé€ cong nghé 1a mot trong nhiing nguyén nhan cha yéu cua stc canh tranh
cta hang Viét Nam.Theo tinh todn cua mot doanh nghiép da giay thi chi phi
san xuat mot doi gidy tai Viét Nam thuong gap 1,3 dén 1,5 1an so véi Trung
Quoc. Khong nhitng chiing ta duoc loi rét it tr XK, ma nhin & mot khia canh
khéc, su yéu kém trong nén cong nghiép phu tro ciing chinh 1a rao can trong
viéc thu hut cdc nha dau tu dén v6i Viét Nam. Mot s6 nha dau tu nudc ngoai
trong linh vuc san xudt gidy dép XK da nglmg san xuat va chuyén huéng sang
Trung Qudc, noi ¢6 nganh cong nghiộp phu trg dap tng kip thoi nguộn nguyộn
liộu dau vao. Day ciing 1a nguyộn nhan sut giam kim ngach XK hang dột may
ctia nudc ta trong 5 thang dau nam 2005 do chi phi nguyén liéu dau vao cao
hon cdc nudc khac khi han ngach dét may duoc bai bo.

O céc nuéc cong nghiép phat trién, nganh cong nghiép phu trg thudng
duoc phét trién di truGc mot budc hodc ngang bing so v6i nganh cong nghiép
chinh yéu. Nhung & nudce ta, 70 - 80% nguyén phu liéu cho cong nghiép XK
phai NK tr nuéc ngoai

Ho6p 4: Nganh cong nghiép nguoc

26,5 ty USD xuat khau 1a con s6 rat &n tuong ma Viét Nam dat dugc trong ndm 2004. Tuy
nhién, khong phai la khong co Iy do khi Pho Thi tuéng Vi Khoan cho rang, chung ta nhin vao con
s6 nay vai mot su "lac quan dé dat". Béi dé co duoc 26,5 ty USD do, chang ta da phai chi rat nhiéu
tién cho: phan phéi, xuc tién thuong mai dén cac dich vu tai chinh, bao hiém. Va chi phi [6n nhat 1
NK nguyén phu liéu dé san xuat ra hang XK. Cho nén, trong nhitng ndm gan day, nén kinh t& Viét
nam lun nhap siéu, c6 nhing thai diém, nhap siéu lén dén 20% téng kim ngach XK.
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Vay ta thuc thu dugc bao nhiéu trong con s6 26,5 ty USD kim ngach XK clia nam 2004 khi
¢t luon phai "bao tiéu" nganh cong nghiép phu trg con non nét nhu vay? Mot sé doanh nghiép XK
tinh toan, trong béi canh gia nguyén liéu tang cao & quy mé toan ciu nhu hién nay, dé thu duoc
mét USD tir XK, ho bat budc phai dat kim ngach 100 USD. Nhu vay ty sut loi nhuan chi 1a 1%.
Con néu tinh toan theo ty 1& 1/5 clia nganh dét may, thi phai chang, ta chi thu dugc vé 5 ty dola tir
kim ngach 26,5 ty USD clia nam 2004. Con s6 nay c6 1& can phai co nhitng nghién cltu va tinh
toan cu thé hon.

- Gia tang xu huong dau tu thay thé" NK. Trong dau tu, chinh sach cua
nha nudc van 12 tap trung phét trién san xudt thay thé NK (sit thép, xi ming,
duong), ké ca dua t6i viéc bao vé thi trudng noi dia cho diu tu nuée ngoai (xe
hoi, xe gin mdy), thay vi tap trung ddu tu phat trién XK va nang cao sic canh
tranh ctia hang thay th€ NK. Dau tu khong hiéu qua cac nganh cong nghiép
thay th€ NK da lam cho kha nang canh tranh cua cdc mat hang san xut trong
nudc ¢6 gid cao hon so vội thé gidi, do d6, lam suy yộu kha nang canh tranh
ctia hang XK.

- Hiéu qud ddu tu thdp. Tinh trang st dung khong hét cdc nguodn luc va
kém hiéu qua cac nguon luc lam cho tang trudng kinh t€ dudi miic ti€ém nang.
Tang trudng cua chu yéu van dua vao tang von. Tuy nhién téc do tang von tang
nhanh nhung mic déng gop vao tang truong lai giam sut. Pau tu tang, kéo
theo NK tang. Nhung d4u tu kém hiéu qua khong bu dap duoc NK din dén
tham hut CCTM.

- Tinh trang doc quyén, bao ho, bao cap, chinh sich thuong mai chua
minh bach, khé tién liéu, phan biét d6i xir dan dén tinh trang tham nhiing va
gian 1an thuong mai. Hau qua la 1am cho dau tu kém hiéu qua, lang phi va tang
gid hang NK.

Nhiing van dé dat ra

Viét Nam ciling nhu hau hét cic nudc trong giai doan hoi nhap va
chuyén déi co cdu kinh t&, khi mudn nang cao stic canh tranh trong nuéc déu
phai thong qua ddu tu. Nhu ciu dau tu & nhitng nudc dang phat trién sé& chuyén

thanh nhu cau NK. Trong ngén han, tham hut CCTM c6 thé chap nhan duoc,
nhung vé trung va dai han s& xuat hién mot s6 nguy co:
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+ Thir nhdt, nhu cau dau tu cho két cau ha ting cling nhu nang cao
nang luc san xudt trong nudc la chinh dang. Song néu st dung dau tu khong
hiéu qua thi kho c6 thé ky vong nang cao dugc niang luc san xuét cling nhu
tang GDP trong tuong lai. Thé thi, cac khoan vay ngoai té tir cic ngan hang
thuong mai cho dau tu s€ trd thanh nhitng ganh nang cho nguoi di vay.

+ Thit hai, dung ngoai t&¢ dé ddu tu san xuat hang XK c6 thé dem lai
ngoai té sau nay khi xuat hang ra thi truong thé giéi. Nhung doi véi cac khoan
dau tu vao cédc cong trinh 16n, két cau ha tang... khong thu dugc vé ngoai té thi
can phai c6 su can doi hop 1y, bdi vé trung va dai han c6 thé gay anh hudng t6i
cung - cau ngoai té va gay stic ép lén ty gia.

+ Thit ba, hién nguén ngoai té trang trai cho nhap siéu 1a tir ki€u hoi,
dau tu FDI, vién trg nudc ngoai, rit tién gui & nudc ngoai cua cidc ngan hang
thuong mai. RO rang, tién gui cua ciac ngan hang thuong mai l1a ¢6 han, dau tu
FDI va vién trg nuGc ngoai thoi gian gan day c¢6 ddu hiéu chiing lai. Néu nhap
siéu ¢t ti€p tuc ting cao ma luong ki€u hoi glii vé khong dép tng dugc thi Viét
Nam s& thi€u ngoai té, ldc d6 thi chi con cach tang vay ng nudc ngoai hoac
pha gia dong Viét Nam.
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QUAN DIEM, DINH HUGNG VA CAC GIAI PHAP DIEU CHINH
CAN CAN THUONG MAI TRONG DIEU KIEN CONG NGHIEP HOA,
HIEN DAI HOA O VIET NAM

3.1. NHONG NHAN TO ANH HUONG PEN CAN CAN THUONG MAI VIET
NAM TRONG NHUNG NAM TOI

3.1.1. Nhiing nhan to tich cuc

- Trong nhitng nam t6i, Viét Nam s& ddy manh hoi nhap KTQT véi viéc
thuc hién CEPT/AFTA, Hiép dinh thuong mai Viét Nam Hoa Ky, mé& rong hop
tac thuong mai song phuong va gia nhap WTO. Thuc hién nhiing cam két néi
trén, Viét Nam s& c¢6 thém co hoi d€ md rong viéc ti€p can thi trudng, hang rao
thué quan va phi thué€ giam xudng tao diéu kién phan bd cic ngudn luc mot
cach hiéu qua hon, thu hit nhiéu hon vén va cong nghé, dic biét l1a cac nudc
phat trién. Nhitng yéu t6 nay thic ddy tang trudng XK va nang cao kha niang
canh tranh ctia nén kinh t&€. Nhi€u nghién ctu cho thay, sau khi gia nhap WTO,
XK cua Viét Nam sang cac thi truong EU, Hoa Ky, Nhat Ban s€ tang dot bién
vGi cdc mat hang nhu dét may, da giay, thuy san, néng san, thu cong m§
nghé... VGi cac thi truong ndi trén, Viét Nam van ti€p tuc xuat siéu, nhung
NK tiang 1én vé tuyét doi, chi yéu 1a cong nghé. Diéu nay, mot mat bu dap
phan nao tham hut thuong mai tai cac thi truong khac nhu ASEAN, Trung
Quéc, mat khac thic ddy viéc doi méi cong nghé, do do ting kha nang canh
tranh cta hang hoa Viét Nam.

- Chién lugc phat trién kinh t€ xa hoi nudc ta tir nay dén 2010 va tdm
nhin 2020 1a ddy CNH, HPH dat nuéc. Dinh huéng nay sé& tao diéu kién doi
moi cong nghé nang cap két cau ha tAng, nang cao stc canh tranh cuia nén kinh
t€ do dau tu duoc tang cudng. T4t ca nhitng yéu t6 néi trén s& thic ddy tang
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truong XK va kha nang canh tranh cua cac nganh san xuat thay th€ NK. Do d6
CCTM sé duoc cai thién do ting XK va han ché NK nguyén, nhién liéu*.

- Tang cuong thu hidt dau tu nude ngoai. V4i viéc tham gia khu vuc mau
dich tu do, gia nhap WTO, ky cac hiép dinh vé dau tu, moi truong dau tu duoc
cai thién s€ tao di€u kién cho Viét Nam thu hiit ngay cang nhiéu thém von dau
tu nudc ngoai. Xu huéng ndy sé thic ddy tang trudng XK, d6i méi cong nghé,
nang cao kha nang canh tranh cua cac nganh san xuat thay th€ NK, do d6 giam
b6t ap luc doi véi CCTM.

- Binh huéng XK dugce tang cuong nho cac chinh sach khuyén khich
XK nhu m& rong quyén kinh doanh thuong mai, cit giam céc rao can thué
quan va phi quan thué€, m& cta thi trudng dich vu, phét trién khu vuc tu nhan,
cai cach doanh nghiép nha nudc, hoan thué XK, thuéng XK, cac chuong trinh
xtc tién XK, da dang hod thi truong, mat hang XK.

- V6i phuong cham ti€p tuc ddy manh hoi nhap theo huéng tich cuc va
cht dong, tu do hod thuong mai di doi v6i ddy manh cai cach trong nudc, trong
nhitng nam t6i Viét Nam van ti€p tuc nhan dugc su trg giip clia cdc nudc va
céc t6 chiic quoc t&€. Ngudn von vién trg s€ gia ting, thu hit ddu tu nuéc ngoai
nhi€u hon, lugng ki€u héi, du trit ngoai té tang do XK tang nhanh. Day la
ngudn ngoai t& von rat cin thiét dé bu dip tham hut CCTM, giam 4p luc doi
v6i cdn can thanh todn vang lai va ng nuéc ngoai.

3.1.2. Nhiing nhan té tiéu cuc

- Sau khi gia nhap WTO, chinh sach thuong mai tr& nén tu do hon. Két
qua 12 NK cÂ6 thé tang l1ộn vội toc do cao trong khi taing XK can phai cộ thoi
gian mội dat dugc muic do tuong tng (hiộu ing duong cong J). Tinh huoộng nay
dan dén sy tham hut cdn can thanh toan sau khi gia nhap WTO va doi hoi moi
nudc phai diéu chinh linh hoat chinh sich tién té va tai chinh. Day 1a van dé lo
ngai chung clia cdc nuéc dang phat trién noéi chung va Viét Nam néi riéng.

32 Chéng han véi viéc nha may loc ddu Dung Quit di vio hoat dong, nganh cong nghiép phu trg di cé
chién lugc phét trién, ddu trr nudc ngoai vao cdc nganh thay the NK s& han ché duge NK nguyén, nhién liéu.
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Nghién cttu dinh Iuong vé tic dong cta viéc gia nhap WTO d6i v6i XNK cta
Lé Qudc Phuong (2001) theo M6 hinh phan tich thuong mai toan cau (GTAP)
cho thdy, sau khi gia nhap WTO, NK c6 thé tang thém 1,3 diém phan traim so
véi trude khi gia nhap®. Mot nghién citu khdc ciia Roland-Holst va céc cong
st (2002) v6i mo hinh can bing téng thé (CGE) dua trén ban chao dau tién cla
Viét Nam dé dua ra nhitng tdc dong kinh t&€ dai han cua viéc Viét Nam gia
nhap WTO. Theo d6, néu Viét Nam khong cai cdch dé cdc doanh nghiép trong
nuéc dén bat dugc co hoi ma thi truong thé€ giéi mang lai thi viéc gia nhap
WTO chi c6 tac dong rat nho t6i tang trudng kinh té€, trong khi phan 16n loi ich
lai thudc vé cdc doi tac thuong mai cta Viét Nam. Nguyén nhan la viéc mo
clra mot cdch thu dong chi 1am ndi troi hon 1oi the so sdnh ctia Viét Nam trong
cdc nganh st dung nhi€u nguyén liéu va lao dong ré. Di€u nay s€ lam ting NK
nguyén vat liéu von di & miic rat cao trong téng kim ngach NK, din dén tinh
trang tham hut cia CCTM*.

- Trong nhiing nam t6i, mic d0 ma& clra ciia khu vuc sé ngay cang gia
tang. Truc hét 1a thuc hién chuong trinh CEPT trong ASEAN dé thanh lap
khu vuc mau dich tv do AFTA. Cu thé, dén nam 2006 Viét Nam phai giam
muc thu€ suat trung binh xuong con 0-5%. Mac dau hién nay mic thu€ suit
trung binh da giam xuodng déng ké, nhung nhitng nhém hang ¢6 kim ngach NK
16n thué sudt van dang cao do ta tri hodn viéc cat giam nhu xang diu, xi mang,
sit thép, linh kién phu ting xe mdy, 0-t0, nguyén liéu thudc 14, bot gidy. Do
do, sau 2006, kim ngach NK c6 thé ting manh do thu€ clia nhung mit hang
NK c6 kim ngach 16n phai giam theo cam két.

- Mot xu huéng quan trong khac 1a qud trinh xay dung khu vuc mau
dich tv do ASEAN-Trung Quoc, ASEAN-Nhat Ban, ASEAN- Han Quoc dang
dugc ddy nhanh, dac biét 1a ACFTA. Viéc hinh thanh céc khu vuc mau dich tu
do néi trén s€ lam tang luong hang NK cua ta tir cdc nudc trong khu vuc, dac
biét 1a nhitng nuéc ma hién nay ta dang nhap siéu véi gia tri tuong doi 16n nhu

3 Xem: Lé Quéc Phuong (2001), Téc dong c6 thé clia viéc gia nhap WTO doi v6i nén kinh &€ Viet Nam.

¥ Xem: Vién nghién ctiu quan 1y kinh t¢€ TW (2004), Kinh t€ Viét Nam 2004, NXB Khoa hoc va K§
thuat, Ha Noi, tr. 88.

103



Trung Qudc, Han Qudc. Mat khac, dau tu tir cac nuGe ndi trén cling s€ gia tang
va két qua 1a kéo theo ludng NK gia ting™.

- Theo du béo, trong nhitng nam t6i nén kinh t€ thé gidi ti€p tuc 6n dinh
va tang trudng cao. Pac biét, Trung Quoc van la nude c6 téc do tang trudng
kinh t€ cao nhat thé¢ gigi. V6i da phat trién cta kinh t€ th€ gidi noi chung,
Trung Qudc ndi riéng, cong vGi canh tranh gay git gifta cdc trung tam va khu
vuc kinh t€, mot s6 nguyén, nhién liéu s€ c6 xu huéng tang gia hoac ding &
mifc cao nhu hién nay, dic biét 1a gid xang dau va sat thép, vat tu. Véi su phu
thudc kha 16n ctia nén san xudt nudc ta vao nguyén, nhién lieu NK nhu hién
nay, xu huéng néi trén sé lam gia tang tri gia NK va giam kha nang canh tranh
cta nhitng mat hang XK phu thudc nguyén liéu nudc ngoai. Do do, viéc cai
thién CCTM trong ngéan han 1a rat kho khan.

- Khu vuc kinh t€ Chau A, va dac biét 1a Trung Qudc va cic NIEs trong
nhiing nam tGi van gitt mic do tang trudng cao, dong thoi dang tich cuc cai
cach dé nang cao suc canh tranh von da rat cao hién nay, dic biét 1a nhitng mat
hang cong nghé trung binh sir dung nhiéu lao dong. Diéu nay, trudc hét, ngudn
nguyén liéu, phu liéu va cong nghé NK cua ta van chu yéu tir nhitng thi truong
nay va s€ c6 xu huéng gia tang. Mat khac, NK hang tiéu dung ciing s€ c6 xu
huéng tuong tu. Nhitng mat hang nay nho 1oi thé chat luong cao, gia ré, mau
ma ching loai da dang, t6i day lai dugc cat giam thu€ NK theo cam két s&
cang ré hon, s€ l1an chi€ém thi phan ciia hang hoa san xuit trong nudc, kich
thich tam ly sinh dung hang ngoai. Canh tranh ctia hang XK nudc ta véi cac
nudc trong khu vuc & thi truong trong nudc va ngoai nudc ciing hét sic gay
git, dac biét 1a v6i Trung Qudc. Néu khong c6 su chuyén dich co cau XK va
cai thién stc canh tranh hang trong nudc thi viéc cai thién CCTM la hét stc

% Két qua nghién citu clia nhém nghién ciu vé tic dong cia ACFTA doi véi thuong mai cdc nuée
trong khdi cho thdy miic do tang XK cua Viét Nam v6i khu vuce va céc thi truong khac nhu EU va My 1a hét
sttc khiém ton trong khi mitc ting XK ctia cdc nudc khéc tai thi trudng Viét Nam 1a déng ké. Véi gia dinh 1a
muc thu€ suat giam xudng 0%, két qua nghién citu cho thdy mic tang XK ctia Viét Nam sang Trung Qudc va
cac nuéc ASEAN+6 thiap hon muc taing NK tlr cic nudc nay. Xem: Trinh Minh Anh, Tac dong cla viéc hinh
thanh khu vuc mau dich tw do ASEAN-Trung Quộc dộn kinh t€ thuong mai Viột Nam, DÂ tai khoa hoc cap Bo,
Ha Noi-2004, tr. 69.
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khé khan. Hién nay tat ca cdc miat hang XK ché bién cua ta déu c6 stic canh
tranh thap so v6i Trung Qudc (1oi thé nhd quy mo). Néu chi dua vao cac mat
hang c6 ngudn goc thién nhién va hang gia cong thi viéc cai thién CCTM trong
dai han s€ hét stic kho khan.

- Theo du bdo, tir nay dén 2010, NK tir cdc thi trudng Chau A vén chiém
ty trong 16n, nhit 1a gia tang NK tr cic nuGc Viét Nam nhap siéu 16n. Trong
khi d6, XK cua ta vao cac thi truong nay cé xu huéng giam trong nhitng nam
gan day. Nghién citu ctia Pham Lan Huong® (2005) vé tic dong clia hoi nhap
KTQT dén Viét Nam stir dung Mo hinh can bing tong thé (CGE) cho thay véi
viéc mé ctra thuong mai sau rong nhu hién nay, dac biét 1a khi cac rao can phi
thué quan giam va cai céch trong nuéc tao diéu kién cho chuyén dich co ciu
kinh t€ d€ tan dung cdc co hoi do hoi nhap mang lai, XK s& m& rong véi toc do
tang trudng cao nhit sang cac thi truong cac nude cong nghiép nhu EU, Hoa
Ky, Nhat Ban, trong khi d6 XK sang cac nuéc ASEAN va Trung Quoc tang
cham hoac tham chi giam, do thuong mai Viét Nam da huéng vao cac nganh
c6 loi th€ tuong tu nhu cac nude nay. Nguoc lai, Viét Nam van chi tang cuong
NK manh hon tir cic nudc khoi ASEAN va Trung Quéc. Khoi luong NK tur
Nhat ciing s& ting manh, chli yéu 1a cdc san phdm cong nghiép. Chua c6 su
dich chuyén 16n vé thi truong NK trong vong 10 nam t6i. Chinh vi vay, viéc xUr
Iy CCTM véi cac nuée trong ASEAN, Trung Qudc va Nhat Ban van kho khan.

- Mac dau no nudc ngoai cua Viét Nam dang & trong miic do an toan
cho phép. Tuy nhién, ty trong no khong uu dai tang va cac khoan vay véi lai
sut tha ndi chi€m hon nita téng s6 ng vay khong vu dii thi no nudc ngoai tré
nén dé bi tén thuong khi c6 bién dong trén thi trudng tai chinh quoc t€. Xem
xét tac dong cua chinh sach pha gid 1én CCTM cung véi rti ro vé ty gia hoi
dodi v6i ng nudc ngoai cua Viét Nam la can thiét.

3 Theo nghién cttu nay (Kich ban 4) kim ngach XK sang ASEAN chi ting thém 3,1%, gidm 6,4%
sang Trung Qudc, trong khi d6 XK sang EU tang 34,4%, Nhat 19% va Hoa Ky 7,4%. Trong khi d6 NK tang
tuong ting 12 ASEAN: 33,9%; EU: 29,6%; Trung Quoc: 48,2%; Hoa Ky: 21,6%; Nhat Ban: 38,8% (Luu y la
phan tich nay chua tinh dén yé&u td hiép dinh BTA v6i Hoa Ky va FTA, ASEAN- Trung Qudc)
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- Dong Viét Nam dang bi mat gid so vé6i cdc dong tién khac. Di€u nay
thé hién ty gia gitta dong Viét Nam so v6i dong do la My trong vai nam trd lai
day it c6 bién dong 16n, bién do khoang 0,2-0,5%, trong khi dong do6 la My lai
mat gid manh so véi cac dong tién khiac nhu Euro, yén Nhat, nhan dan té
Trung Qudc... Vi thé, dong Viét Nam dang bi stic ép pha gid, dac biét la khi
dong USD tang gia. Trong boi canh d6, van dé ng nude ngoai cua Viét Nam va
stt dung cong cu ty gia hoi dodi dé quan 1y XNK 1a hét sic kho khan. Diéu nay
anh hudng dén viéc xu ly CCTM tham hut.

- Trong giai doan 2006-2010, Viét Nam ti€p tuc diy manh CNH, HDH,
hoi nhap KTQT, dam bao tang trudng kinh t€ cao 7,5-8%, phat trién nong
nghiép va nong thon, cong nghiép, co s& ha tang theo huéng hién dai. Von dau
tu xa hoi dat khoang 37-38%/GDP. Nhu cau dau tu 16n sé kéo theo gia tang
NK. Xu huéng nay c6 thé s& lam tham hut CCTM néu khong cé nhiing bién
phép di€u chinh thich hop.

- Nhitng yéu kém cua nén kinh t€ hién nay s& c6 tic dong tiéu cuc doi
véi phét trién XK va kiém soat NK, do d6 s& c6 anh hudng nhat dinh d6i véi
cai thien CCTM. D6 la:

+ Thé ché kinh t€ cham duoc cai thién, nhat 12 c4c thé ché€ KTTT nhu
van dé s& hitu, tinh dong bo cla thi truong, vai tro di€u tié€t kinh t€ cua Nha
nudc; Khu vuc kinh t€ nha nudc hoat dong kém hiéu qua, chua thuc su theo co
ché thi truong va mo cua hoi nhap; Khu vuc tue nhan chua duoc quan tam ding
muc, van con su phan biét doi xr;

+ Trinh d6 lao dong thép, s6 luong dong nhung chuyén mon kém, kinh
nghiém quan ly con yéu. Han ché€ nay sé anh hudng dén viéc ti€p nhan cong
nghé hién dai, kha nang lién két, lién doanh trong kinh doanh véi doi tac bén
ngoai. Trong boi canh thé giGi dang ¢ su chuyộn dich co cdu huộng vé nhing
nganh san xuat ¢6 ham luong tri thifc cao, su yộu kém nay c6 thé nội 1a nguyộn
nhan chinh gay nén tinh trang canh tranh yéu kém ctia cac doanh nghiép Viét
Nam, déng thoi viéc NK cong nghé tién tién va déi méi sé han ché kéo theo
viéc cham thay déi co cau NK theo huéng gia tang ty trong NK mdy méc cong
nghé cao.
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- Su ting trudng chua that bén vitng. Diéu nay thé hién truc hét & co
célu dau tu. Pau tu 16n & cac nganh kém hiéu qua va ty 1é st dung lao dong va
cong nghé thiap (mia duong, xi mang, thép, dién, co s& ha tang...). Do do, tuy
ty trong cong nghiép tang trong GDP nhung chat luong ting trudng xét vé ca
trinh d6 cong nghé, kha nang canh tranh va hiéu qua kinh t€ dang con thap.
Linh vuc dich vu con yéu kém. Diéu nay thé hién kha nang tiép cin cong nghé
cao, tri thirc cao cua ta la rat han ché.

- XK tang nhung kha nang canh tranh clia cic mat hang cham dugc cai
thién, ty trong hang cong nghiép ché bién XK thdp, chua c6 nganh cong
nghiép miii nhon ¢6 kha nang canh tranh cao, gia tri gia tang 16n. Chién lugc
phat trién kinh t€ dinh huéng XK khong dugc quén triét lién tuc. Bao ho va
thay thé NK dang c6 chiéu huéng lan at xu hudng nay.

- Cham tré trong viéc tham gia vao cdc t6 chiic kinh t€ toan cau va khu
vuc ciing 12 nhan t6 han ché€ kha nang chuyén dich co ciu kinh t€ theo hudng
XK. Diéu nay lam cho doanh nghiép nudc ta mat di nhiéu co hoi dé phat trién
kinh doanh, m& rong thi truong, thu hit von va cong nghé, kinh nghiém quan
ly, dac biét 1a 1am quen v6i moi trudng canh tranh toan cau. Cham tré trong
viéc tham gia thi trudong thé€ gidi, Viét Nam da danh mat nhi€u co hoi ti€p can
ngudn von, k§ thuat dé phat trién nhitng mat hang XK c6 1oi thé nhu dét may,
giay da, dién tu, tin hoc va & vao vi tri bat loi so v6i cac doi thu canh tranh
trong khu vuc nhu Trung Quoc va Thai Lan.

- He thong co s& ha tang ciia Viet Nam kém phat trién, dic biét 1a khu
vuc nong thon va mién nui, trong diéu kién toan cau héa va hoi nhap, ting
cuong dau tu nudc ngoai, ma ctlra thi truong thuong mai va dich vu sé€ tac dong
16n dén céc van dé moi trudng va phat trién bén ving.

Nhu vay, nhitng xu huéng néi trén vua c6 tac dong tich cuc vura tiéu cuc
doi véi viec diéu chinh CCTM theo huéng 6n dinh kinh t€, ting trudng cao,
phuc vu CNH, HDH. C6 nhiéu yéu t6 tich cuc song nhiéu yéu t6 gay rui ro 16n
dei véi CCTM.
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3.2. QUAN PIEM VA PINH HUONG PIEU CHINH CAN CAN THUGNG MAI

3.2.1. Quan diém diéu chinh Can can thuong mai trong diéu kién
cong nghiép hoa, hién dai hoa

- Diéu chinh CCTM theo hudng on dinh kinh té’ vi moé. Trong ngan han,
CCTM nudc ta chua thé can bing, xu huéng NK vén s& gia tang so véi XK. Vi
vy can ¢6 su diéu chinh dé 1am th€ nao bu dip tham hut CCTM, khong 1am
anh hudng dén can can thanh todn va ng qudc t€, ddm bao 6n dinh hé thong
tién t& va ty gia hoi doai, han ché lam phat. Cu thé 1a diéu chinh nhu thé nao dé
dam bao chi s6 no trén XK c¢6 xu hudng giam; Tong s6 ng trén XK (< 275%),
va tong s6 no trén GDP (<50%) trong gidi han cho phép; Chi s6 gifta ting
truong NK trén tang truéng XK hop 1y.

- Diéu chinh CCTM phdi theo huéng ddy manh CNH, HDH, thu hit
von, cong nghé bén ngoai va oén dinh sdn xudt va tiéu dung trong nudc. Dé cai
thien CCTM phai nhanh chéng chuyén sang mo hinh CNH dinh huéng XK
trén co s& dua vao loi th€ canh tranh. D6 1a phat trién XK cdc nganh cong
nghiép ché tao va tu do hoa NK, dac biét 1a NK canh tranh. Néu chi dua vao
loi thé sdn c6 vé tu nhién va lao dong ré thi viéc di€u chinh CCTM trong dai
han s€ rat khé khan va khong phu hop véi xu huéng CNH, HDH.

- Bé diéu chinh CCTM cdn cé nhitng gidi phdp mang tinh tong thé, su
phoi hop chinh sdch cua nhiéu nganh lién quan nhu thuong mai, ddu tu, tai
chinh, ngdn hang... Mac dau tham hut thuong mai lién quan truc ti€p dén cac
chinh sach khuyén khich XK va quan Iy NK, nhung g6c ré cla tinh trang tham
hut CCTM bt nguén tir su yéu kém vé san xuét, co cau diu tu, chuyén dich co
cau kinh t€, chinh sdch ty gia hoi dodi. Do vay, khong thé diéu chinh theo cach
ti€p can truyen thong 1a xir 1y vé thi truong, cac bién phdp thuong mai. Nhiéu
giai phdp dua ra gan day chi tap trung vao cac giai phap tinh thé lién quan dén
céc chinh sach xudt, nhap khau.

- Diéu chinh CCTM phdi dam bdo qud trinh tu do hod thuong mai, thuc
hién cdc cam két quoc té. Trong ngan han, cing véi viéc md cua thi trudng,
nGi 1ong cộc rdo can thuong mai, NK ¢6 thé ting nhanh chua thé cai thiộn mot
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cach co ban tinh trang tham hut CCTM nhu da phan tich & trộn. Vi vay, khong
thé dung bién phap han ch€ NK nhu ting 4p dung trong nhitng nam 1995,
1996 thong qua cac bién phap phi thu€ quan nhu cdm NK, han ch€ dinh lugng,
tro cdp XK, 1é phi hai quan, yéu cdu vé két hoi ngoai té, gidy phép XK, céc
bién phap doc quyén, thu tuc hai quan dac biét... N6i 1ong cac rao can thuong
mai dé tranh thi NK canh tranh 1a cén thiét dé nang cao kha nang canh tranh
cta hang XK va thay th€ NK trong dai han. Trong ngan han, mot s6 nganh c6
stic canh tranh thdp s€ rat kho khan, nguon thu nhéan sach thi giam tir thué€ NK.
Tuy nhién, né€u vi lgi ich cuc bo va ngin han, duy tri bao ho s& khé c6 thé cai
thién dugc nang luc canh tranh ctia nén kinh té.

- Muc tiéu khong phdi diéu chinh theo hudéng cdn bang ma giit duoc én
dinh kinh té'vi mo dé tang trudng kinh té, tang trudng XK, ndng cao khd ndng
canh tranh, HPH kinh té. Do vy, quan diém diéu chinh CCTM Ia tao diéu
kién dé khai théc loi th€ canh tranh do qud trinh m& cira hoi nhap mang lai, cu
thé 1a thu hit cong nghé, kinh nghiém quan 1y, k§ niang lao dong nham nang
cao suc canh tranh ctia hang hoa.

3.2.2. Huéng diéu chinh Can can thuong mai trong diéu kién cong
nghiép hoa, hién dai hoa

- Phat trién XK, dic biét 13 tang ty trong cong nghiép ché bién va dich
vu, nang cao siic canh tranh ctia hang hoa XK. Pay 1a huéng cht dao dé cai
thien CCTM déng thoi ddy manh qud trinh chuyén dich co cdu kinh t€ theo
huéng CNH, HDH. Trong di€u kién can tranh tha von, cong nghé, kinh
nghiém quan ly cua cac nudc tién tién, han ché€ NK sé anh huong dén mic do
déi méi cong nghé HDH nén kinh €.

- Tang ty trong NK thiét bi mdy mdc tir cdc nudc c¢6 cong nghé nguodn
dé nhanh chéng dé6i méi cong nghé, tang nang suat TFP, dong thoi tao diéu
kién dé phat trién cdc nganh cong nghiép phu trg thay thé NK nguyén liéu.

- Pa dang hoa thi truong XNK, giam NK thi truong Chau 4, tang ty trong
NK & cac thi truong khac nhu EU, Nhat Ban, Hoa Ky, nhiing thi truong ta dang
xuat siéu.
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- Cai cach doanh nghiép nha nuéc, phét trién kinh t€ tu nhan, thu hit
dau tu nudc ngoai. Pua doanh nghiép nha nudc vao moi truong kinh doanh
quoc t€, han ché€ doc quyén, bao ho va bao cap. Ti€p thém stc cho khu vuc tu
nhan bing viéc ddm bdo mai truong kinh doanh binh dang, khong phan biét
doi xtr. Cai thién moi truong diu tu nude ngoai.

- Diéu chinh ty gid héi dodi mot cach linh hoat nham dam bao tang kha
nang canh tranh ctia hang XK, thuan loi hod NK ma khong gay bién dong xau
d6i v6i nén kinh t€ nhu lam phat, ng nuGe ngoai.

3.3. DUBAO MUC PO CHIU PUNG CUA CAN CAN THUONG MAI NUGC
TA GIAI POAN 2001-2010

Can ctt vao cac diéu kién dam bao stic chiu dung ctia can can thanh toan
vang lai va no nude ngoai duoc dé cap 6 muc 1.3.6 chuong I va phu luc 9 (mo
hinh dong vé ng clia Jaime de Pine); xuét phat tir quan diém diéu chinh cdn
can thuong mai phai ddm bao 6n dinh kinh t€ vi mo va no nuéc ngoai, titc 1a
kha nang chiu dung cua cdn can thanh toian vang lai, dong thoi phai phuc vu
cho yéu cdu ddy manh CNH, HDH, tic 1a tan dung dugc co hoi ctia hoi nhap
dé thu hiit dugc cdc nguodn luc cho ting trudng kinh t€. Nhu vay, trong giai
doan tir nay dén nam 2010 cdn phdi duy tri CCTM nhu thé” nao dé dam bdo
duoc nhitng diéu kién néu trén, tiic la mitc chiu dung (thdm hut) cé thé ciia
CCTM dam bao khd ndng chiu dung cha cdn cdn tai khoan vang lai va khd
ndng trd ng nuoc ngoai. Ciing c6 nghia la tuong quan giita XK va NK phdi nhu
thé" nao dé ddam bdo cdc diéu kién néi trén. C6 nhu vay ching ta méi c6 mot
cach nhin tdng quat cho van dé nhap siéu va dé xuit cac giai phap nhim cai
thién chtt khong phai ¢6 tim moi cdch dé giam miic nhap siéu trong khi kha
nang chiu dung cia CCTKVL va ng nuéc ngodi van con c6 thé.

Chién luge phét trién XK cta Viét Nam thoi ky 2001-2010 da du bdo
toc do tang truong XK va toc do tang trudng NK trong tir giai doan 2001-2005;
2006-2010. Theo d6, XK hang hoa tang 16% trong giai doan 2001-2005 va
14% trong giai doan 2006-2010; NK hang ho4 tang 15% trong giai doan 2001-
2005 va 13% trong giai doan 2006-2010; va XK dich vu tang 15% va NK dich
vu tang 11% trong giai doan 2001-2010. Vé6i muc tiéu nay, CCTM cua Viét
Nam lién tuc duoc cai thién va bat ddu thang du vao nam 2009, cic chi s6 nhu
NK trén XK va ty s6 ng trén XK déu trong gidi han an toan cho phép (xem
bang 26). Mot co cau xuat nhap khau theo nhu muc tiộu cÂ6 thé nội 12 rit an
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toan doi v6i nén kinh t€ (chi s6 ng trộn xuat khau giam tr 0,86 nam 2000
xuong 0,53 nam 2010, bang 27).

Bang 27: Kim ngach XNK, ng nudc ngoai, ty s6 NKIXK,
ty s6 ng/XK giai doan 2001-2010

XK X . Tong s6 ng Y N e s
= 5 . NK hang hoa . Ty s6 NK trộn XK Ty s6 ng trộn XK

Nam hing hoa (triéu USD) nt{c?c ngoai

(triéu USD) (triéu USD)
2000 14.482 15.636 12.511 1.08 0.86
2001 16.799 17.981 15.648 1.07 0.93
2002 19.486 29.677 17.425 1.52 0.89
2003 22.604 23.78 19.141 1.05 0.85
2004 26.221 27.347 20.869 1.04 0.80
2005 30.417 31.499 22.642 1.04 0.74
2006 34.675 35.538 24126 1.02 0.70
2007 39.53 40.157 25.811 1.02 0.65
2008 45.064 45.378 27.647 1.01 0.61
2009 51.373 51.277 28.467 1.00 0.55
2010 58.565 57.934 30.939 0.99 0.53

Nguon: Tinh todn dua vao toc do ting trudng XNK theo chién liugc phdt trién XK
ctia Viét Nam thoi ky 2001-2010 bao gém cd XNK khdu dich vu (2001-2004 khong tinh
theo gid tri thuc té).

Tuy nhién, van dé dit ra 1a trong diéu kién nuéc ta dang ddy manh cong
nghiép ho4, can nhap khau canh tranh d€ hién dai hod nén kinh t€ va nang cao
kha niang canh cua hang hod xuét khau va thay thé nhap khau, mot cén can
thuong mai nhu vay ¢6 dam bao dugc cac yộu cau noội trộn hay khong, hay nội
cach khac muc nhap khau muc tiéu dé ra trong chién lugc so v6i nhap khau
cho phép 1a cao hay thip va c6 thé diéu chinh & miic nao dé vira ddm bao an
toan cho nén kinh t€ vira dam bao thu hit nguon luc cho tang trudng. Bai vi,
phan tich cuia ching t6i & chuong II dua vao mo hinh dong vé ng cua Jaime De
Pine cho thdy muc nhap khau thuc t€ trong giai doan 2000-2004 nhin chung c6
thé md& rong ma van dam bao dugc céc diéu kién 6n dinh kinh t€ vi mo.
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Trén co so dieu chinh gid tri NK theo mic do cho phép dam bao kha
nang chiu dung cta can can TKVL va tra no nuéc ngoai. Duéi day s€ trinh bay
hai kich ban vé CCTM Viét Nam thoi ky 2001-2010 1am céan ¢t dé diéu chinh
muc tiéu XNK cung thoi ky.

Kich ban 1:

Kich ban 1 s€ tinh toan mic do NK hang hoa cho phép thoa man cac
diéu kién ctia mo6 hinh Jaime de Pine véi gia dinh 1a cdn can tai khoan vang lai
la khoan chénh léch gitta NK va XK hang hod, khong tinh dén XNK dich vu
va khoan chuyén giao.

Dé thay duoc CCTM clia nudc ta trong giai doan 2001-2010 thoa man
cdc diéu kién cua mo hinh Jaime de Pine, va s6 liéu vé muc tieu XNK thoi ky
2001-2010 duoc tinh todn dua trén s6 liéu nam goc cua Tong cuc Thong ké va
muc tang trudng theo chi tiéu chién lugc.

Cac tham s6 dugc tinh toan trong bang 28 dudi day duoc lay tir cac
nguon khac nhau: toc do tang trudng XK va NK ky vong lan lugt 1a 15% va
14%/nam duoc dé cap trong chién lugce phat trién XNK thoi ky 2001-2010 va
nhu vay tham sd b tinh duogc bang 0,99; téng ng nuéc ngoai theo du bdo cua
IMF, ty 1é 14i sudt binh quan gia quyén d6i véi no nudc ngoai cua Viét Nam
trong tuong lai 1a 4%. Véi toc do tang truong XK 15% va 1ai suat 4% thi tham
s a s& bang 0,90

Bang 28: Su diéu chinh qua mirc NK hang hoa giai doan 2001 - 2010

Chénh léch
Chénh léch | giita nhap
. " NK cho | giita NK cho | khdu muc
Nam )((tlli(:llulﬁst;;;] (Tli:l%csg? a b d, | V, |Visina| Phép(triéu | phép va NK |tiéu va xuat
; ; USD) muc tiéu khau
(triéu USD) | cho phép
(triéu USD)
2001 16799 17981 0.90 | 099 | 1.07 | 0.88 | 1.08 18209 227 -1410
2002 19487 20679 0.90 | 099 | 1.06 | 0.85| 1.08 21067 388 -1580
2003 22605 23780 0.90 | 099 | 1.05|0.81| 1.08 24349 568 -1744
2004 26222 27347 0.90 | 099 | 1.04 | 0.76 | 1.07 28131 783 -1909
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Chénh léch
Chénh léch | giita nhap
. . NK cho | giita NK cho | khau muc
Nam )((tlli(:llulﬁst;;;] (Tli:l%csg? a b d, | V, |Visina| Phép(triéu | phép va NK |tiéu va xuat
; ; USD) muc tiéu khdu
(triéu USD) | cho phép
(triéu USD)
2005 30417 31450 0.90 | 099 | 1.03 | 0.71| 1.07 32496 1046 -2079
2006 34676 35538 0.90 | 099 | 1.02 | 0.67 | 1.06 36896 1358 -2220
2007 39530 40158 0.90 | 099 | 1.02 | 0.63 | 1.06 41912 1754 -2382
2008 45064 45379 0.90 | 099 | 1.01 | 0.59| 1.06 47622 2243 -2558
2009 51373 51278 090 | 099 | 1 |0.54|1.05 54010 2732 -2637
2010 58566 57944 0.90 | 0.99 | 0.99 | 051 1.05 61438 3494 -2872

14.482 trieu USD va NK 1a 15.636 tri¢u USD.

Nguon: Tinh todn ctia nhém nghién ciiu

Ghi chii: Nam co s& dé du bdo kim ngach XNK 1a nam 2000 véi kim ngach XK 1a

K&t qua tinh toan trong bang 28 cho thay NK hang hoa cho phép so véi

NK hang hoé theo muc tiéu giai doan 2001-2010. Theo d6 mic NK cho phép
c6 thé cao hon mitc NK muc tiéu dugc dé ra trong chién lugc. Mic cao nhat 1a
nam 2010 vé6i tri gid 3494 triéu USD. Tuy nhién, mic NK thuc t€ trong hai

nam 2003 va 2004 cao hon mic NK cho phép.

Bang 29: So sanh mifc d6 nhap hang hoa khau cho phép va NK hang hoa
thuc té giai doan 2001-2004 (Kich ban 1)

Don vi: trieu USD

Nam 2001 2002 2003 2004
NK cho phép (1) 18.209 21.067 24.349 28.131
NK thutc t& (2) 16.162 19.733 25.226 31516
Can déi (1) va (2) 2.047 1.334 877 -3.385
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D6 thi 2: Tuong quan giita NK cho phép va NK muc tiéu
hang hoa giai doan 2001 - 2010
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Kich ban 2

Kich ban 2 s€ tinh toan mitc do0 NK hang hoa cho phép thoa man cac
diộu kiộn cia mo hinh Jaime de Pine cÂ6 tinh dộn cộc khoan chuyộn giao nhu
tai trg nudc ngoai, kiéu hoi, cac khoan thu nhap cua cong dan Viét Nam &
nudc ngoai. Trong kich ban 2, toan bo thong tin trong kich ban 1 s€ duoc su
dung, nhung s& sir dung thém thong tin vé chuyén giao trong tai khoan vang lai

khong ké 13i suat nhuw mot ngudn thu ngoai hoi giong nhu ngudn thu tir XK.

Su tién trién cua tai khoan vang lai Viét Nam trong giai doan 1996 —
2004 da cho thay Viét Nam thu vé mot khéi Iuong 16n kiéu héi ctia Viét kiéu
glri vé ké tir nam 1996 (khoang 1 ty USD méi nam giai doan 1996-2000 va 2
ty USD giai doan 2001-2004). Cdc khoan chuyén giao giai doan 2001 — 2010
dugc du bao hang nam s€ tang binh quan la 15%/nam, néi cach khac 1a khoi
luong chuyén giao s& tang tir 1.700 trieu USD nam 2001 1én t6i 6.000 triéu
USD vao nam 2010.
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Bang 30: Su diéu chinh qua miic NK hang hoa giai doan 2001-2010

(Kich ban 2)
y Chénh lech | Chénh léch
XK muc tiéu o giira xuat
N o . NK cho | giita NKcho | A % ‘s
3 va chuyén |NK muc tiéu . PN khau muc tiéu|
Nam . " a b | dy | Vo [Vina PhEp phépvaNK [ " -
giao (triéu USD) A o " va nhap khau
L (triéu USD)| muc tiéu .
(triéu USD) (triéu USD) cho phép
i (triéu USD)
2001 18511 17981 0.90(099|0.97| 0.8 |1.08 19921 1940 -3122
2002 21473 20679 0.90(0.99|0.96 | 0.77 | 1.07 23053 2374 -3566
2003 24909 23780 0.90{0.99(0.95(0.73|1.07 26653 2872 -4048
2004 28894 27347 0.90|0.99|0.95|0.69 | 1.07 30803 3456 -4581
2005 33517 31450 0.90(0.99|0.94 | 0.65| 1.06 35596 4146 -5179
2006 38210 35538 0.90(0.99{0.93|0.61|1.06 40430 4892 -5754
2007 43559 40158 0.90|0.99|0.92|0.57 | 1.05 45941 5783 -6411
2008 49657 45379 0.90(0.99|0.91(0.54 | 1.05 52215 6836 7151
2009 56609 51278 0.90(0.99|0.91(0.49]1.05 59246 7968 -7873
2010 64535 57944 0.90(099| 0.9 [0.47|1.04 67407 9463 -8841

Nguon: Dua trén mo hinh phan tich ng déong ¢ muc 1.3.6

Theo mo hinh phan tich no dong dugc gidi thiéu & trén c6 thé tinh duoc
mutic do NK cho phép so véi mic d6 NK muc tiéu. Cac so liéu tinh toan duoc
thé hién trong bang 31. Theo két qua nay, NK c6 thé mo rong hon so véi kich
ban 1 boi vi dugce tai trg boi ngudn chuyén giao tir bén ngoai. Tuy nhién, mifc
NK nam 2004 vuot qua mic cho phép.

Bang 31: So sanh mifc d6 nhap hang hoa khau cho phép va XNK hang hoa
thuc té giai doan 2001-2004 (Kich ban 2)

Don vi: triéu USD

Nam 2001 2002 2003 2004
NK cho phép (1) 19921 23053 26653 30803
NK thuc té (2) 16162 19733 25226 31516
Can doi (1) va (2) 3759 3320 1427 -713
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D6 thi 3: Tuong quan giita NK cho phép va NK muc tiéu
giai doan 2001 - 2010 (kich ban 2)
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Theo kich ban 2, khi tinh dén cac khoan chuyén giao thi mitc NK cho
phép c¢6 thé cao hon mitc muc tiéu ma vin dam bdo diéu kién clia mo hinh.
Nhu vay, mitc NK muc tiéu duoc dé ra trong chién lugc XNK 1a qud thap.

Bang 32: Piéu chinh vugt mirc ké hoach giai doan 2001-2010

Don vi: trieu USD

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Kich ban 1 227 388 568 783 | 1046 | 1358 | 1754 | 2243 | 2732 | 3494

Kich ban 2 1940 | 2374 | 2872 | 3456 | 4146 | 4892 | 5783 | 6836 | 7968 | 9463

Mic chénh léch | 1713 | 1986 | 2304 | 2673 | 3100 | 3534 | 4029 | 4593 | 5236 | 5969

Ching t6i ciing thtr tinh mdac d6 NK cho phép khi tinh dén can céan
thuong mai dich vu. S6 liéu xuat nhap khau dich vu giai doan 1989-1999 duoc
1dy tir nguodn ctia Ngan hang th€ gidi va IMF. S6 liéu giai doan 2000-2004 1a
udc tinh cua Bo Thuong mai. Miic do cho phép NK hang hoa va dich vu theo
hai kich ban duoc th€ hién & phu luc 10 va 11. K&t qua tinh toan ciing cho thay
c6 thé gia taing NK hang hod va dich vu cao hon muc tiéu dé ra trong chién
luoc XNK cua nudc ta thoi ky 2001-2010.

Tuy nhién, du bdo miic diéu chinh qua mic vé NK trong tuong lai
khong thé coi nhu hoan toan chinh x4c, ma phan 4nh xu huéng, do né phu
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thuoc rat nhiéu vao gia thuyét vé miic ting trudng thuong mai. Diém co ban
trong phan tich ciia nhom nghién ctru ¢ day 1a mic do tuong doi ma toc do
tang truong NK vuot qua toc do tang truong XK nhung van cé thé dam bao
kha nang duy tri ng nudc ngoai va tham hut tai khoan vang lai quoc gia. VGi
miic ¥ nghia nay, Viét Nam duong nhu qud than trong trong viéc dé ra muc
tieu tang truong NK cho giai doan 2001 — 2010. M& rong NK hop 1y ¢6 thé
dong g6bp tich cuc vao ting trudng kinh t€. Quan trong hon né cé thé 1a diéu
kién tot d€ ddy nhanh qu4 trinh tu do hod thuong mai ma hién dang trd nén
khong thé tranh khoi khi Viét Nam thuc thi nhitng cam két hoi nhap quéc t€
v6i khu vuc thuong mai tu do ASEAN (AFTA), hiép dinh thuong mai song
phuong Viét Nam — Hoa Ky va gia nhap WTO... Triét Iy 4n bén trong d6 1a
nhiing thanh cong vé mit XK hiém khi 1a muc tiéu cu6i cling ctia bat ci mot
chinh sach phét trién nao; thay vao do, dong co thic ddy XK Ia tao kha ning
NK hiéu qua hon. Trén thuc t€, m6i twong quan da duogc thao luan rit nhiéu
giita thanh cong XK va ting trudng kinh t€ ¢6 an chita mot su két ndi nhan qua
giita kha nang NK va tang trudng kinh t&€ (Kokko, 2001)*’.

Theo hai kich ban trén day cho thay miic NK c6 thé md rong va tham
hut CCTM chua lam anh hudng dén can can TKVL va no nudc ngoai. Tuy
nhién diéu déng néi & day 1a can phai 1am gi dé c6 thé cai thién dugc CCTM
nuéc ta trong thoi gian t6i dé khong gay suc ép d6i véi CCTKVL va ng nuée
ngoai va néu dam bao dugc mitc NK cao nhu trén ma CCTM duoc cai thién thi
cang tot. Tic 1a nhap khau trudc mat phai thic ddy xuat khau va thay thé nhap
khau trong dai han.

3.4. CAC GIAI PHAP PIEU CHINH CAN CAN THUONG MAI TRONG
PIEU KIEN CONG NGHIEP HOA, HIEN PAI HOA

3.4.1. Nang cao kha nang canh tranh cua hang xuat khau

Theo du bdo vé kha nang chiu dung cia CCTM nudc ta dé€n nam 2010
dugc dua ra & muc 3.3 thi trong ngin han, viéc han ché NK dé cai thien CCTM
la hét stic khé khan, anh huéng dén tang truéng kinh t€ va thuc hién cac cam
két hoi nhap. Do d6 giai phdp mang tinh quyét dinh dé cai thien CCTM nuéc
ta 1a thiic ddy tang truéng XK. Nhu di phan tich trong chuong II, nguyén nhan
cht yéu ctia tham hut CCTM c¢6 ngudn goc tir cic nguyén nhan lam han ché

7'V& Tri Thanh, Kha nang chiu dung tai khodn vang lai Viét Nam, NXB Lao dong, Ha Noi, 2002,
tr. 65
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toc do va chat lugng tang trudng XK. Véi ty trong XK clia nudc ta trong tong
kim ngach XK ctia th€ giGi hién nay hét stiic nho bé nén van dé dat ra la phai
tang nguon cung XK. Viéc tang XK ciing chi dua vao tang cdc mat hang XK
ché bién, ché tao, bdi vi cdc mat hang c6 ngudn gdoc tu nhién va gia cong gap
phai nhi€u han ché€ tiang trudng. Thi truong XK cta ta d@ md rong dén hon 220
nuéc va viing lanh thd, nén dé tang trudng XK phai chi trong & khau san xudt,
cai cach trong nudc. Khu vuc kinh t€ trong nudc ludn trong tinh trang nhap
siộu va ty trong kim ngach XK c6 xu huộng giam xudng, nén van dÂ 1a phai
nang cao hiéu qua XK ctia doanh nghiép trong nudc, dac biét 1a cic doanh
nghiép nha nudc. Thu hit dau tu nuée ngoai vao cac nganh dinh huéng XK
ciing 12 mot trong nhitng huéng cht dao dé taing XK. Theo cdc huéng nhu vay,
c6 thé dé xudt mot s6 gidi phap dé ting XK nhu sau:

- Chuyén dich co cdu hang hod XK theo hudng gia ting ty trong hang
cong nghiép ché bién dua vao loi thé lao dong va cong nghé nguon. Ti€p tuc
ddy manh phét trién san xudt dua vao ngudn lao dong déi dao va ky thuat trung
binh dé tang 1¢i thé vé quy mo, dong thoi nhanh chéng chuyén sang phat trién
cac nganh san xuat XK dua vao von va ky thuat cao dé gia tang nhanh gi4 tri.

- Pdy manh cdi cdch doanh nghiép, trudc hét la doanh nghiép Nha
nudc, cé chinh sdch tiép thém sitic manh cho khu vuc tw nhdn. Theo kinh
nghiém cta Trung Qudc, mudn nang cao kha nang canh tranh ctia nén kinh t€
can phai dua hé thong doanh nghiép thAm nhap vao hé thong kinh doanh toan
cu, trudc hét 1a hé théng ciac cong ty xuyén quoc gia (TNC), bién ho thanh
mot bd phan cta cdc TNC bang cédch sap nhap, hodc ban lai cho cac TNC .
Nhu vay moi chinh sdch, bién phdp dé cai thién nang luc canh tranh la tap
trung thdo d& moi rao can doi v6i doanh nghiép, ti€p stic cho ho dé c6 thé hoa
nhap dugc. Khi cac doanh nghiép nudc ta da tré thanh mot bo phan cau thanh
ctia hộ thong kinh doanh toan cau thi ho ¢6 kha nang canh tranh vội hang hoa
ctia cac hang kinh doanh khac & thi truong trong nudc va cac doi thu khac & thi
truong ngoai nudc. Néu khong hoi nhap dugc thi viéc nang cao kha nang canh
tranh 12 hét sitc kho khan vi khong ti€p can mot cach hiéu qua ngudn von,
cong nghé va phuong cich quan ly méi. Nhu hién nay, khu vuc doanh nghiép
nudGe ta gan nhu tach roi v6i hé thong san xuat toan cau, dac biét 1a cac doanh
nghiép Nha nudc. Diéu ndy thé hién 12 hau hét cdc doanh nghiép FDI dang
hoat dong & nudc ta phan 16n (3/4) 1a cac doanh nghiép 100% von nuGc ngoai.
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- Cdn c6 chinh sdch toan dién tao diéu kién thudn loi cho doanh nghiép
phadt trién. Tao diéu kién thuan lgi cho viéc thanh 1ap doanh nghiép, néi 1ong
quy dinh vé di€u kién kinh doanh. M& rong quyén tu chu kinh doanh cta
doanh nghiép, trude hét 1a trong linh vuc xac dinh giad ca, quang cdo, quan ly
nhan sy, quan 1y tai chinh tién luong, ché do khuyén khich, thanh 1ap chi
nhanh va van phong dai dién. Ra soat lai nhitng rao can phap 1y hién nay doi
v6i doanh nghiép dé€ c6 phuong 4n thdo g&, nhat 1a tao diéu kién cho cdc doanh
nghiép thuoc moi thanh phan kinh t&€ binh dang trong viéc ti€p can véi cic
nguon luc va dich vu nhu von, dat dai, lao dong, cac dich vu ho tro khac. Trén
co s& d6 hoan thién hé thong phap luat da c6 va xay dung cac luat méi nhu
Luat canh tranh va kiém soat doc quyén, Luat vé cdc nganh doc quyén tu
nhién, Phip Iénh chong ban phd gid, trg cip, quy tic xudt xit va cdc van ban
phdp ly lién quan dén kiém dich dong thuc vat, Luat kinh doanh bat dong sén,
tién té, san pham khoa hoc cong nghé. ..

- Xdy dung chién lugc phat trién cdc nganh kinh té¢ mii nhon dua trén
nhing loi th€ vé canh tranh dé trong mot thoi gian nhat dinh tao ra nhitng san
phdm c6 kha nang canh tranh cao, c6 4nh hudng qudc t€, chiém vi thé trong
chudi gia tri toan cau. Trong giai doan tir nay dén 2010 tap trung phat trién céc
nganh kinh t&€ st dung nhiéu lao dong. Ting buéc xay dung nén tang dé phat
trién nhitng nganh kinh t€ dua vdo cong nghé cao va tri thic, dic biét chd
trong phét trién cdc nganh dich vu nhu thong tin, ti chinh, du lich, gido duc va
dao tao.

- Gidm chi phi kinh doanh, ndng cao chdt luong sdn phdm dich vu.
Danh gid lai kha nang cung cap dich vu va mic gia dich vu dé c6 huéng giam
bét chi phi san xuat nham tao moi truong thuan loi va giam chi phi dau vao va
chi phi trung gian cho doanh nghiép, truéc hét 1a giam gia cac hang hoa va
dich vu cong c6 tac dong lam tang chi phi san xuat ctia hang hoa va dich vu
nhu gid dién, nudc, buu chinh vién thong, nang luong, cudc phi van tai, phi
dich vu bén cang, san bay, dich vu hanh chinh. Khuyén khich canh tranh, kiém
sodt doc quyén va giam ganh niang thu€, phi va 1é phi. M& rong canh tranh
trong xay dung va cung cap cac dich vu ha ting, m& rong ddu thau quyén cung
cép dich vu. Xay dung yéu ciu vé chat luong dich vu doc quyén, déi chiéu véi
két qua hoat dong cta cdc doanh nghiép doc quyén véi cac nude ¢6 diéu kién
tuong tu. Tach by phan kinh doanh khdi nhitng khau doc quyén va nghia vu
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thuc hién chinh sdch xa hoi. Ddnh thué bé sung d6i vé6i loi nhuan doc quyén.
Xo4 bo phu thu va giam thu€ NK d6i v6i nhitng mat hang khong can bao ho
biang bién phip thu€¢ quan. Xod bod thu€ chuyén lgi nhuan vé nuéc doi véi
DTNN. Diéu chinh mdc thu€ tuong duong véi miic binh quan trong khu vuc.
Chuyén sang ché do tu khai thu€, phat trién dich vu tu van thué. Giam miic thu
doi vé6i nhitng loai phi va 1& phi qua cao so vé6i cac nue. P4y nhanh tién do
thong nhit muc gid va phi gitta dau tu trong nudc va nude ngoai.

- Co cdu lai nén kinh té, phat trién nhitng nganh cé loi thé canh tranh.
Nghién ctru kha nang canh tranh ctia cac nganh khac nhau theo mic gia thé
gi6i (xét theo tiéu chi gia tri gia tang). Trén co s& d6 xay dung chién lugc phat
trién nhitng nganh c6 1oi thé canh tranh. Hét siic can nhéc trong viéc lua chon
cac du an dau tu, nhit 1a dau tu vao nhiing nganh khong hiéu qua (t6n kém
nhiéu nguén luc hon dé san xuét ra mot san pham cu thé so véi chi phi NK san
pham tuong tu). P4nh gi4 lai cac nganh hién nay dang san xudt vdi chi phi cao
hon gia thé gidi va dat ra nhitng van dé vé tdi co cau, trudc hét can ra sodt lai
cdc nganh tap trung nhi€u von thudc cic doanh nghiép Nha nudc. Trén co s
d6 dua ra céc phuong 4n cu thé nhu: dong cira, xay dung méi, chuyén déi s
hitu, bo sung déu tu.

- Giam bdo ho c¢6 hiéu luc cho san xuat trong nudc dé khic phuc tinh
trang thién 1éch bat 1gi cho XK. Bao ho cao & mdt s6 nganh hién nay dang
khuyén khich tiéu thu trong nudc hon 1a xuét khau, bdi vi bdo ho cao kinh
doanh trén thi trudng noi dia thu 1gi nhiéu hon xuét khau va giam duoc rui ro
khi thi trudong thé gidi thay doi.

- Bon gian hod thu tuc hai quan, thuc hién cic hiép dinh quoc t€ vé hai
quan. Thuc thi Hiép dinh vé tri gid tinh thué€ hai quan. Nén bo gid tinh thu€ t6i
thi€éu do 1am mat tinh lién tuc cho céc giao dich va nhiéu khi gi4 nay lai cao
hon nhi€u so v6i muc gid trén thi truong. Tri gid tinh thué theo cam két quoc t€
la tr1 gid giao dich (gié tri da thanh todn hodc thanh todn). Ngoai ra, nuéc ta
nén ban hanh nghi dinh vé xuat xit hang héa do hién nay van chua cé quy dinh
luat phdp va thim dinh ching nhan xuét xtt hang héa do cdc nudc khéc cp.

- Can phai quan tam ding muc hon hoat dong va hiéu qua cong tac xuc
tién thuong mai, ddm bao cac co ch€ tai chinh thich hop cho co quan xtc tién
thuong mai; nang cao hiéu qua hoat dong xuc ti€n thuong mai dac biét la hoat
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dong nghién citu thi trudng, ddy manh xiic tién thuong mai & cip chinh phu,
phat trién thuong mai dién tlr d€ giam chi phi ti€p thi.

3.4.2. Chinh sach quan ly nhap khau

Trong diéu kién nhap siéu gia tang, ki€ém sodt va han ché NK la mot
trong nhitng bién phdp c6 y nghia d€ cai thién CCTM. Tuy nhién, nhu phan
tich & trén, miic do nhap siéu cla ta hién nay van trong vong kiém soat, chua
anh huong 16n dén can can tai khoan vang lai va ng nudc ngoai. Hon nita, mic
d6 nhap theo muc tiéu chién luge con thap so véi mitc do NK cho phép. Do do,
cac bién phap han ch€ NK thai qua s€ anh huong dén tang trudng kinh t€, thuc
hién cac cam két hoi nhap. Chinh vi vy, bién phdp chi yéu 1a kiém sodt NK,
hoan thién chinh sach NK dé khuyén khich NK canh tranh nhim d6i méi cong
nghé, phat trién cong nghiép phu trg, nang cao kha niang canh tranh ctia hang
XK va hang san xuột thay thộÂ NK. Day c6 thé coi 1a dinh huộng chiộn luoc d6i
v6i NK trong nhitng nam tGi.

Mot so biộn phap dộ kiộm sodt NK gộp phan lam lanh manh hoa CCTM
can thuc hién la:

- Uu tién NK cong nghé tién ti€n, cong nghé nguén, NK béang sang ché&
phat minh vé dé ting dung, tang cudng hop tidc quoc t€ dé hoc hoi kinh nghiém
va ph6i hop nghién citu trién khai. Xay dung trung tim cong nghé cao thu hiit
ddu tu nu6c ngoai clia cac cong ty da quoc gia dé ting budc rit ngin khodng
cach vé cong nghé véi cac nudc trong khu vuc. Chinh pht phai sém nghién
cttu va dua ra chinh sach wu dai thué dac biét cho loai hinh nay.

- Pa dang hoa thi truong NK, han ch€ su phu thuéc qua mudc vao mot s6
thi trudng. Trudc mét cin c6 gidi phdp dé diéu chinh mot s6 thi trudng nhap
siéu trong khu vuc Chau A. Giai phdp chi dao 1a ddy manh XK vao cic thi
truong nay. M& rong XK tir cdc thi trudong xuat siéu nhu EU, Hoa Ky dé tranh
tha cong nghé nguon.

- P4y manh thu hdt ddu tr vao cdc nganh cong nghiép phu trg dé ting
budc han ch€ NK nguyén vat liéu, phu kién.

- Tang cudng kiém soat NK. Trudc hét 1a ngan chin viéc nhap lau hang
tir cdc nuéc ASEAN va Trung Quéc dé bao vé hang san xudt trong nudc.
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- Hoan thién va xay dung hé thong tiéu chudn d6i véi cong nghé NK dé
han ché NK cong nghé lac hau, cong nghé cii. Tich cuc hop tdc khu vuc nham
hai hoa hod tiéu chudn. Cén ting cudng bdo ho NK hang hoa theo tiéu chuin
va k¥ thuat (dugc WTO thira nhan) nham han ch€ mdy méc thiét bi cii k¥, lac
hau cÂ6 tac dong khong nho dộn hiộu qua vay ng nuộc ngoai va tinh canh tranh
nganh va san pham hang héa Viét Nam;

- DBon gian hon ntta thu tuc cap gidy phép NK, bao gom ca gidy phép
quan ly bdi cac co quan chuyén nganh, mé rong hon nita trén thuc té€ doi tugng
cho phép tham gia XNK hang héa va dich vu, dac biét 1a khu vuc kinh té tu
nhan va c4 nhan kinh doanh. Viéc cap gidy phép (tu dong va khong tu dong)
c6 thé chuyén thanh thué€ va phan thanh nhém: (1) bd gidy phép ma khong
nang thué€ va (2) bd gidy phép va nang thué;

- Ting budc don gian hod hé thong thué quan; thué€ quan héa cac bién
phap phi thu€ quan, dac biét la nhitng bién phap cAm nhap bat cap va quota
thuan tiy chi mang tinh chat bao ho;

- S6m cong bd danh muc hang hoa du kién cdm XNK theo han ngach
bing gidy phép khong tu dong va danh muc hang hod thudc dién quan ly
chuyén nganh dé doanh nghiép XK chi dong hoach dinh chién lugc va ké
hoach kinh doanh.

- Nghién cttu xay dung 16 trinh cat giam thu€ quan NK d6i v6i cdc nhém
hang hién nay dang c6 ty trong kim ngach 16n nhu bot gidy, linh kién dién tu,
xang dau, phan bén, hoé chat... dé thuc hién cam két hoi nhap va khuyén
khich cac doanh nghiép trong nude va nudc ngoai dau tu vao cac nganh nay.

3.4.3. Cai thién moi truong dau tu va chuyén dich co cau Kinh té&

- B6 tri hop 1y von dau tu: Viéc di€u chinh co cau diu tu phai gan véi
qua trinh hoi nhap KTQT, vdi tong thé chién Iuge va k& hoach phat trién kinh
t€ - x4 hoi; can dua trén viéc phan tich, xdc dinh cdc nganh nghé, san phdm c6
kha ning canh tranh vao thoi diém hién tai va trong tuong lai dé dinh huéng va
khuyén khich phat trién manh. Co cdu dau tu hop ly truéc hét phai duoc xay
dung dua trén co cdu lgi th€ so sanh cua dat nude, cua dia phuong, gan véi quy
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hoach viing, quy hoach lanh thé, dic biét 1a quy hoach phét trién kinh t& - xa
hoi thong nhat gitra cac khu vuc va cac nganh trén dia ban.

Trong bd tri diu tu, xay dung can chon thi tu wu tién phi hop véi dieu
kién cta timg thoi ky. O giai doan déu, khi kinh t&€ con kém phét trién, lao
dong xa hoi du thira, kha nang von c6 han trong khi phai phat trién cong
nghiép, xay dung nong thon, bén canh mot s6 cong trinh cong nghiép nang,
cong trinh quy mo 16n ¢é chon loc, ¢6 hiéu qua, phai hét stic coi trong nhiing
nganh va doanh nghiép str dung nhiéu lao dong, dic biét 1a doanh nghiép vira
va nho, dugc trang bi hién dai, c6 cong nghé tién tién dé tao ra san pham c6
chat lugng cao, tiéu thu duoc va thu hoi dugc von, tra duoc ng.

Khéc phuc nhitng han ch& diu tu vao nhiing cong trinh nhiéu vén hon 1a
can nhiéu lao dong, ddu tu vao nhitng san phim ma cung di vuot ciu, vdo
nhitng san phdm thay thé hang NK.

Xa hoi hod diu tu thong qua hinh thanh cac du an dau tu Nha nudc hoac
tuw nhan 16n va kéu goi c6 phan dau tu tir tat ca nhitng doi tdc c6 kha ning va
nhu cdu dau tu. Khuyén khich BOT bang ngudn von trong nudc.

Trong qua trinh xay dung co cau dau tu hop 1y phai coi trong cac yéu to
thi trudong. M rong pham vi dau tu do céc t6 chitc san xuét kinh doanh lua
chon trén co s& dinh huéng ctia Nha nuGe va thuc tién van dong cua thi truong.
Cac du an nén tap trung lam t6t khau nghién ctu thi truong. Cac co quan quan
1y nha nudc trong linh vuc dau tu khong nén can thiép qua sau vao hoat dong
ddu tu cu thé ma tap trung stic 1am tot viéc du béo, cung cap thong tin kinh t€,
dinh huéng dau tu, ki€ém tra cong tdc quan ly diu tu & co s0.

Von dau tu tr NSNN nén tap trung vao két cilu ha tang san xuit. Riéng
linh vuc nong nghiép, can dau tu vao khau tao giong, NK giong mdéi nang suit
cao... Pau tu vao nhitng nganh ma Trung Qudc va ASEAN khong c¢6 uu thé, wu
thé thap hoac giam dan.

V6i nhitng doanh nghiép ma Nha nudc dang ndm quyén sé hitu, cAn mo
rong quyén quyét dinh cho Hoi dong quan tri va gidm doc vé phuong hudng
phat trién, dau tu, nhan su va tidc nghiép kinh doanh... trén co s& quy dinh trach
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nhiém va ché tai cu thé. Gidm dan va tién t6i cham dut cip tin dung wu dii cho
doanh nghiép tir nguon ngan sach hoac thong qua ngan hang.

- Cac chinh sach khuyén khich dau tu can uwu tién cho viéc xoa bo cac
han ché thuong mai lam tang gia cac tu liéu san xudt; tang cac bién phap trg
cép cho du tu san xuat dugc dp dung theo nguyén tic khong phan biét doi xur;
don gian hoa ch€ d6 khuyén khich dau tu theo hudng lam rd cdc muc tiéu,
cong khai hod va giam bột thu tuc hanh chinh; chd ¥ hon dộn dau tu san xuột
cac nganh hang phuc vu cho tiéu dung trong nudc va XK; da dang hod co cau
nén kinh t€; dau tu nha nudc vao co so ha tang, thuy 1gi, cang va cdc nganh san
xudt tu liéu san xuat cé tic dung khuyén khich dau tu tu nhan; két hop tot gitta
cac bién phap tang cuong XK véi thay th€ NK ¢ mot so [inh vuc nhat dinh.

- Cai thién moi trudong dau tu dé thu hidt von dau tu nuéc ngoai. Xem
day 12 mot trong nhitng bién phép then chét dé nang cao trinh do cong nghé va
tao stic ép cai thién chat lugng lao dong, quan ly & nudc ta. M6 rong hinh thiic
thu hit von dau tu nuéc ngoai, truéc hét 1a bo cic han ché€ vé hinh thic dau tu
doi v6i du 4n trong nganh san xuat ché tao hoic c¢é ty 1& XK san phdm cao,
nhitng han ché€ vé von gép va huy dong von. Cu thé hoa va thu hep cac linh vuc
khong cap gidy phép dau tu va cip phép dau tu c6 di€u kién. Thay thé cic yéu
cau XK, noi dia hod, phét trién ngudn nguyén liéu trong nudc biang nhiing
cong cu va bién phap thich hop.

- Tang cudng t6 chiic hoat dong xiic tién va cung cap dich vu ddu tu.
Nghién citu bo sung hoan chinh chinh sach déi véi ddu tu ra nudc ngoai vé thu
tuc cap phép, chuyén von, nhan su, ché do thu€ va bdo céo. Diéu chinh diu tu
nha nudc, stra doi va bd sung quy hoach, chién luoc phat trién nganh, dia
phuong.

- Giam dau tu tir Ngan sach nha nude vao kinh doanh, trudc hét 1a nhiing
nganh da du thira cong suit. Chua dau tu vao san pham khong c6 nang luc
canh tranh, khong c¢6 thi truong tiéu thu, nang luc san xuat cua cac khu vuc
kinh t€ khac da du 16n.

- Can ¢6 cdc quy dinh va co ché kiém tra, gidm sat chong that thodt dau
tu, dac biét 1a dau tu xay dung co ban.
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3.4.4. Dau tu phat trién cac nganh cong nghiép phu tro

Nhu da phan tich trong chuong II, mac dau trong co cau NK cua Viét
Nam, ty 1¢ gia tri NK tu liéu san xuit rat cao (trén 90%). Tuy nhién ty trong
NK la nguyén vat liéu, phu liéu cho san xuét trong nudc va XK con rat 16n,
chiém dén hon 60% va trong 10 nam trd lai day khong c6 su thay doi dang ké.
Hién nay, nganh dét méi dap ung dugc khoang 30% nhu cau trong nudc, con
lai phai NK, dau vao NK ctia nganh giay dép chiém tGi 80% gia thanh, chi phi
bot gidy chi€ém 65-70% gia thanh. Nam 2004, 3 mat hang xang dau, thép va
phoi thép chiém t6i 36,9% téng kim ngach NK. Trong c4c nganh cong nghiép
ché tao khic nhu 0 to, xe may, dién, dién tl, hod chat... van dé nguyén, phu
liu ciing hét stc bic xic. Cac xi nghiép c¢6 von dau tu nudc ngoai trong linh
vuc nay dang lo ngai vi thiéu cdc nganh cong nghiép phu trg, kha nang canh
tranh ctia ho kho c6 thé dugc cai thién. Nhu vay, c6 thé néi nganh cong nghiép
phu trg clia ta con chua phét trién ddp tng yéu cdu san xudt trong nuéc va san
xuat XK. Trong xu thé tang gia cic nguyén liéu dau vao do kinh t€ thé gidi
phuc hoi va tang trudng néng cua Trung Quoc, su phu thudc nguyén nhién liéu
nudc ngoai s€ lam bién dong gia ca gay tinh trang lam phat, giam kha nang
canh tranh ctia hang trong nudc va XK, giam stic thu hit FDI va gy tinh trang
tham hut CCTM. Chinh vi vay, viéc xay dung va phdt trién cdc nganh cong
nghiép phu trg dé han ch€ NK nguyén liéu va san phdm trung gian nhim nang
cao stc canh tranh ctia hang san xuat trong nudc, dong thoi phuc vu hiéu qua
cho cac nganh san xuat XK, han ch€ nhap siéu l1a hét sic cap bach. Mot so
bién phap can thuc hién:

- Nhanh chéng x4y dung chién lugc phét trién cdc ngdnh cong nghiép
phu trg, truéc mat tap trung vao viéc ddp ing dau vao cho cdc nganh san xuét
c6 ty trong XK cao nhu dét may, da gidy, dién tir. Ting budc phat trién céc
nganh cong nghiép phu tro phuc vu cho ciac nganh ché€ tao nhu 6 t6, xe may,
cong nghé phian mén...

- Diéu chinh chinh s4ch thu€ dé khuyén khich cdc doanh nghiép trong
nuéc ddu tu vao phat trién cdc nganh cong nghiép phu trg. Hién nay ta chua c6
chinh sdch wu dii nham khuyén khich DN st dung phu liéu san xuét trong
nuéc, thué NK nhitng mit hang nay (dé€ tai xuat) bing 0%. Nhung céc DN st
dung nguyén vat liéu sdn xuat trong nuéc dé may hang XK ching nhiing

125



khong dugc hudng vu dai ma con bi dong thu€ gia tri gia tang dau vao. Tuy
duoc hoan tra nhung phai lam nhiéu thu tuc.

- Timg budc cit giam bao ho d6i véi cac mat hang nguyén nhién liéu
san xuat trong nudc dé dua cdc doanh nghiép vio moi trudng canh tranh, thich
ung véi moi truong tu do hod dang ngay cang ma rong.

- Viét Nam phai dua ra dugc mot tim nhin rd rang va cu thé vé phat
trién cdc nganh cong nghiép phu trg khién cdc nha ddu tu yén tam lam an.
Déng thoi tao mai lién két chuyén giao cong nghé giita cic cong ty FDI véi
cdc doanh nghiép trong nudc (quoc doanh va tu nhan) tao di€u kién cho cong
nghiép phu trg phat trién. Trudc mit, can c6 chinh sdch vu dii dé thu hit von
dau tu nudc ngoai vao cac nganh cong nghiép phu trg nhu giam thué NK may
moc, mién thu€ doanh nghiép trong mot thoi gian nhét dinh. Van dé nay c6 thé
hoc thém kinh nghiém cua Thai Lan.

- D€ phét trién nganh cong nghiép phu trg, Chinh phu can cho quy
hoach téng thé phat trién ting nganh, véi 10 trinh va chinh séch 6n dinh lau
dai. Chinh sich thu€ can huéng dén wu dai cho nhitng DN san xuit hang phu
trg, stt dung nguyén phu liéu trong nuéc 1am ra dé gia cong hang XK. Quy
hoach dau tu can huéng DN san xuat chuyén mon héa nhitng mat hang phu trg
dé nang cao chat luong, ting kha ning canh tranh va trdnh dau tu chéng chéo.

3.4.5. Chinh sach ty gia hoi doai

Quan diém vé lua chon ty gid hoi dodi. Hién nay & nudc ta ¢6 hai quan
diém khéc nhau vé lua chon ty gid h6i doai. Mot quan diém cho ring nén thuc
hiộn chinh sich ty gid c6 dinh. B&i vi chi ¢6 ¢6 dinh ty gid mội tao di€u kiộn
cho doanh nghiép 6n dinh dugc chi phi san xuat, gidm tinh bat dinh trong giao
dich quoc t€. Diéu nay c6 tic dung khuyén khich san xuat trong nudc va
thuong mai quoc t€, thu hiit dau tu nuéc ngoai, kiém ché€ dugc lam phat va tao
da cho tang trudng kinh t€. Quan diém nguoc lai cho ring, cin phai tha ndi ty
gid hoi dodi, do ché€ do nay c6 wu diém 1a ty gid luon luon gin véi quan hé
cung cau va thich hgp véi xu thé€ toan cau hoa va hoi nhap KTQT hién nay.
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Tuy nhién, trong di€u kién md ctra va hoi nhap hién nay cta Viét Nam,
viéc theo dudi ché do ty gia c6 dinh, thodt ly su nhay bén cua thi trudong sé din
dén cac van dé sau:

+ Néu ty 1é lam phat trong nuéc cao hon thé€ gidi, Viét Nam s€ mat dan
kha ning canh tranh trén céc thi trudng XK, gay ton that cho cdn can thanh
toan va anh hudng xau dén san xuét trong nudc.

+ Dé bdo vé ty gid cd dinh, chinh phti thudng phéi sitr dung cic cong cu
han ché€ NK nhu thu€ quan, phi thu€ quan va han ché& cac luong von luan
chuyén quéc t€ nhim kiém ché tham hut can can thanh todn. Diéu nay s& can
tr& qué trinh ddy manh hoi nhap, han ché luéng NK ma hién nay nuéc ta dang
can thiét dé thuc hién CNH.

Mait khéc, 4p dung ché do ty gid hoi dodi tha ndi 1a phi hop v6i xu the
toan cau hoa kinh t€, nhung do6i véi Viét Nam, mot qudc gia dang trong qua
trinh chuyén déi, mitc do hoi nhap con thap, cdc cong cu thi trudng chua phat
trién, hé thong ngan hang con yéu kém, thi trudng ngoai héi dang trong giai
doan hinh thanh, du trit ngoai t&€ con thap, ng nudc ngoai dang & mic cao va co
xu huéng gia tang, cic doanh nghiép kinh doanh XNK chua thich tng linh
hoat véi su bién dong cua thi truong. Trong di€u kién nhu vay, mot ché do ty
gid hoi dodi tha néi hoan toan s& dé gay rii ro cho nén kinh té,

T4t ca nhiing 1y do néu trén, trong thoi gian t6i, Viét Nam van can thuc
hién mot chinh sich ty gid tha ndi c6 su diéu ti€t cia Nha nuée. Didu d6 c6
nghia 1a mot ty gid hoi dodi vé co ban phai do thi truong quyét dinh nhung
Ngéan hang Nha nuéc van phai can thiép khi can thiét nham han ché nhiing
bié€n dong qua nhanh ciia TGHD.

Nhu vay, trong thoi gian téi, chinh sach ty gid hoi dodi cua Viét Nam
can dugc di€u chinh linh hoat theo hudng thi trudng hon, nhung Nha nudc van
can can thiép vao thi trudng héi dodi khi can thi€t nham han ché nhitng bién
dong bat loi cua ty gia hoi dodi. Trudc mat, Nha nude ¢6 thé diéu chinh TGHD
theo huéng giam nhe gid dong Viét Nam nham cai thién kha ning canh tranh
quoc t&€ ctia hang Viét Nam trong khi vin duy tri dugc 6n dinh kinh t&€ vi mo.
Tuy nhién, trong di€u kién lam phat c¢6 xu huéng gia tang do gid mot s6 mat
hang ting manh nhu xang dau, sat thép xi mang..., dong d6 la c¢6 xu hudng
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tang gid, do d6 cin hét stc than trong khi diéu chinh ty gid h6i dodi, pha gia
dong tien Viét Nam. Va nhu phan tich & chuong II, viéc phd gid manh dong
tién Viét Nam la khong can thiét. Tuy vay, cling khong nén giit gid dong noi té
qua lau va qua phu thudc vao dong USD. Truong hop ctia Thai Lan trong
khiing hoang tai chinh chau A (1997-1998) cho thdy diéu nay.

Mot s6 giai phap can thuc hién dé nang cao hiéu luc quan ly ty gid hoi
doai & nudc ta trong thoi gian t6i 1a ting budc thuc hién ché do luvu hanh duy
nhat VND trén 1anh thé Viét Nam va tao diéu kién dé tién Viét Nam chuyén
déi duoc; hoan thién hé thong thi trudng hoi dodi; c6 su phoi hop dong bo giita
chinh sach ty gia hoi dodi v6i cac chinh sach kinh t€ vi mo khac.

3.4.6. Pay manh hoi nhap kinh té quoc té

Hoi nhap KTQT, dic biét 1a gia nhap WTO, xét ca vé 1y thuyét va kinh
nghiém thuc t€, dem lai nhiéu 1oi ich rit to 16n. Viéc cat giam cdc hang rao
thu€ quan va phi thu€ quan gidp loai bo nhiing sai léch trong phan bé cac
nguon luc, 1am cho nén kinh t€ van hanh c¢6 hiéu qua hon. Tu do héa thuong
mai con gép phin ddy nhanh ti€n bo cong nghé, thiic ddy ting ning suat thong
qua canh tranh, mé& rong céac thi truong tiém nang va XK, gép phan duy tri
tang trudng bén ving. Hoi nhap (gia nhap WTO) tao co hoi dé nudc ta cai
thién vi th€ ctia minh, giam bét cac bat 1gi vé vi thé dam phan trong tranh chap
thuong mai. Hon nita, phic lgi xa hoi tang do ngudi dan dugc ti€p can, tiéu
dung cac hang hoa va dich vu véi chung loai da dang, chat luong tot hon va gia
ré hon. Hoi nhap kinh té toan cau doi hoi cac nudc, nhat 1a cac nudc dang phat
trién nhu Viét Nam, phai ddy manh cai cach thé ché kinh t€. Pay 1a tic dong
c6 ¥ nghia nhit d6i vội cdc nuộe dang trong qud trinh xay dung thé chộ kinh t€
thi trudng. Trung Qudc coi viéc trd thanh thanh vién WTO 1a nhan t6 thic ddy
mot 1an séng mdi vé cai cdch thé ché.

Mot s6 giai phap cu thé:

- Tich cuc tién hanh dam phdn dé gia nhap WTO (WTO) theo cédc
phuong an va 19 trinh hop 1y, phu hop véi hoan canh cua nudc ta 1a mot nude
dang ph4t trién & trinh do thap va dang trong qué trinh chuyén déi co ché kinh

t€. Gan két qud trinh ddm phdn véi qud trinh d6i méi moi mit hoat dong kinh
t€ & trong nudc.
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- Tich cuc thuc hién cdc cam két khu vuc va song phuong, dac biét 1a
thuc hién CEPT/AFTA, ACFTA, BTA Viét-My.

- Xay dung Chién lugc tong thé vé hoi nhap v6i mot 19 trinh cu thé dé
cac nganh, cdc dia phuong, cdc doanh nghiép khan truong sip xép lai va nang
cao hiéu qua san xuit, nang cao nang luc canh tranh, bao dam cho hoi nhap ¢6
hiéu qua.

- Tang cuong nang luc va su phéi hop cia Bo/nganh trong tién trinh hoi
nhap KTQT. Trudc hét 1a ting cudng nang luc diéu phoi hoat dong Hoi nhap
KTQT & cap quoc gia.

- Tang cuong nang luc thuc hién hoi nhap KTQT cta cac bo, nganh.
Hinh thanh dau m&i thuc thi hoi nhap KTQT cua cac bo, nganh.

- Nang cao nang luc cho doi ngii nhitng ngudi thuc hién hoat dong Hoi
nhap KTQT. Trudc hét 1a nhém chuyén gia cao cap trong UBQG vé HTKT
qudc t€ va doan dam phén cua Chinh pht; nhitng chuyén gia & cac dau mai chi
dao thuc thi HNKT qudc t€ ctia bd, nganh va mang luéi cia UBQG vé HTKT
quoc t&; nhitng ngudi truc ti€p thuc thi hoat dong HNKT qudc t&€ & cac bo,
nganh va tai cdc DN v cdc t6 chiic kinh t€ khdc; doi ngii dang vién va cdc nha
tu van vé HNKT quoc t€ nhu cdc giang vién tir cac trudong dai hoc, vién nghién
cttu, cac chuyén gia cua cac B, Nganh.

- Tang cuong co s& vat chat, trang thiét bi va tai chinh cho hoat dong
HNKT quoc t€. Trudc hét can tao dieu kién lam viéc cho cdc nhém chuyén gia
vé HNKT qudc t€. Dac biét can trang bi hé thong mdy tinh két ndi mang, thu
vién va cac co s& dit lieu. M& rong nguon tai chinh cho hoat dong HNKT quoc
t€ thong qua ngan sdch va céc ngudn tai trg clia cdc t6 chiic quoc té.

- Nang cao nhan thic cua toan xa hoi, dac biét 1a doanh nghiép vé loi
ich va thach thic ctua hoi nhap KTQT.

- Chuén bi d6i phé véi nhitng thay déi v6i nhitng tic dong bat loi cia
TCH trong bdi canh thé gigi dang c¢6 nhi€u bién dong phic tap nhu gid nguyén
vat liéu tang, cdc rao can phi thué€ quan ngay cang tinh vi va thay déi kho
luong. ..
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3.4.7. Mot so giai phap khac

- Ning cao hiéu qua quan 1y ng nudc ngoai, han ché vay thuong mai dé
NK hang tiéu dung va hang xa xi, nang cao hiéu qua cta cac du an su dung
von vay nudc ngoai ODA, phat hanh trdi phi€u chinh phu ra nuéc ngoai thu
hut kiéu hoi.

- P4y manh XK dich vu dé gidm siic ép d6i v6i tham hut CCTM hang

hod va ¢6 thé md rong hon NK canh tranh.

- Tranh thu cac nguon tai trg nudc ngoai va ¢6 chinh sach thu hut 1au dai
kiéu hoi dé tai trg cho tham hut CCTM.

- Ti€p tuc ddy manh cai cdch thé ché thi trudong nhu 1a mot diéu kién
tién quyét doi vé6i viec thuc hien CNH, HDH dong thoi 1am cho thé ché kinh t€
minh bach hon, nang dong hon, han ch€ dugc nhiing té nan tiéu cuc nhu tham
nhiing, gian l1an thuong mai. Py 1a nhitng yéu t6 tich cuc dé cai thien CCTM.

- Tang cuong su phoi hop chinh siach va diéu tiét can can thuong mai
thong nhat tur trung wong dén dia phuong.
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KET LUAN VA KIEN NGHI

Diéu chinh CCTM ¢4 vai trd quan trong trong viéc 6n dinh kinh t€ vi
mo, thic ddy ting trudng kinh t€. Trong boi canh toan ciu hoa va hoi nhap
KTQT dang dién ra sau rong va phic tap nhu hién nay, viéc diéu chinh CCTM
c6 y nghia vo cling quan trong d6i véi nén kinh t€ nudc ta dang trong qua trinh
ddy manh CNH va hoi nhap KTQT. Huéng diéu chinh 12 1am thé nao dé dam
bao tang trudng kinh t&€, nang cao kha nang canh tranh cua hang hoa XK va
thay th¢ NK ma khong lam anh hudng dén 6n dinh kinh t€ vi mo6 nhu no nuée
ngoai, bi€n dong gia ca va thuc hién cac cam két hoi nhap KTQT.

Tir nghién ciu CCTM vé ca co s6 1y thuyét va phan tich thuc tién & Viét
Nam trong nhitng nim qua, c6 thé dua ra mot s6 két luan sau day:

1. CCTM thé hién mic do 6n dinh ctia céc chi s6 kinh t€ vi mo nhu siic
chiu dung cta can can tai khoan vang lai, ng nuéc ngoai, sttc canh tranh cua
nén kinh t&, chinh sich ty gid hoi dodi, ty 1¢ tiét kiém va dau tu, mic do tu do
ho4 thuong mai va cac phuong thitc thuc hién CNH.

2. Diéu ti€t CCTM trong dai han nhim 6n dinh kinh t€ vi mo va phat
trién kinh t€ bén vitng phai stt dung déng bo cdc bién phap thuong mai, ddu tu,
ty gid hoi doai, quan 1y no nudc ngoai va cac bién phap khac.

3. Tham hut CCTM nudc ta trong giai doan 1990-2004 & trong gidi han
cho phép néu xét theo cac chi s6 nhu no trén XK, no trén GDP, ty 1¢é ting
truong XK va ty 1é tang trudng XK, ty 1é gitta mic do tang XK va 1ai suat tra
no. Mtic NK trong giai doan nay (trlt nim 1995, 1996, 2004) c6 thé diéu chinh
& miic cao hon mifc thuc t€ ma van dam bdo 6n dinh c4c chi s6 kinh t€ vi mo.
Viéc kiém soat qua mitc NK trong thoi ky nay 1a khong hop ly.

4. Tinh trang tham hut CCTM nudc ta trong nhitng nam qua, dac biét 1a
nhitng nam gan day cho thiy kha nang canh tranh thap clia hang san xuét thay
th€ NK va hang XK. Ching ta méi khai thac duoc 1gi thé so sanh san c6 (tu
nhién, lao dong) chit chua khai thac dugc 1gi thé canh tranh dong do qua trinh
hoi nhap kinh t€ mang lai. Diéu nay thé hién & ty trong XK hang ché bién thap
va cham duoc cai thién, ty trong NK nguyén vat liéu cao. Pinh huéng phat
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trién cong nghiép theo hudéng XK chua duoc quan triet. CCTM ciia ta chua thé
hién ro nét xu huéng CNH, HDH.

5. Dua vao mo hinh phan tich dong no ctia Jaime de Pine c6 thé du bdo
vé kha nang chiu dung ctia CCTM nudc ta dé€n nam 2010. Phan tich ctia ching
t0i cho thay c6 thé diéu chinh miic NK cao hon theo muc tiéu ctia chién lugc
XNK nuéce ta thoi ky 2001-2010 ma van dam bao dugc cdc diéu kién 6n dinh
kinh t& vi m6. Mot CCTM tham hut trong giéi han cho phép s€ khuyén khich
NK canh tranh va dam bao tang truéng cua XK.

6. D€ cai thien CCTM trong dai han bién phap chi dao 1a phat trién XK.
Moi ¢6 giang han ché NK sé& khong hiéu qua khi NK dang & miic do cho phép.
Han ch& NK sé& lam han ché tang trudng trong bdi canh nudc ta dang can khai
théac 1gi thé canh tranh ctia qua trinh hoi nhap KTQT. Van dé 1a NK phai thic
ddy tang nang suat TFP, thiic ddy phdt trién cong nghé dé nang cao kha ning
canh tranh va chuyén dich co cdu hang XK va thay thé NK.

7. Tich cuc hoi nhap kinh t€, giam va xod bo cac rao can thuong mai s€
thiic ddy canh tranh ctia hang san xuột thay thộÂ NK va XK. Cang bao ho, cang
khoé tan dung dugc 1¢i th€ canh tranh dong do qua trinh hoi nhap mang lai.

8. Phat trién céc nganh cong nghiép phu trg 12 mot trong nhitng bién
phdp quan trong dé giam NK nguyén vat liéu va phu kién, nang cao stc canh
tranh ctia hang XK dong thoi tao di€u kién thu hidt von dau tu nude ngoai.

9. Chua thdy ¢6 moi quan hộ cua viộc pha gia dong Viột Nam doi vội
viéc cai thien CCTM. Do d6 phai can nhac khi pha gid dong noi té. Trong diéu
kién ng nudc ngoai & muc cao, gia ca thé giéi bién dong manh, do co gian cua
cac mat hang XK va NK thap, pha gid dong noi t& s& dé lai hau qua nghiém
trong nhu gia tang ng nudc ngoai, lam phat, ... Tuy nhién, dong Viét Nam
dang c6 xu hudng bi stic €p pha gid. Do vay, cung vé6i qua trinh tu do hoa ty
gid hoi dodi, ting budc di€u chinh ty gid VND theo huéng st véi gid thi
trudng dé tranh tinh trang phé gia dot ngot khi tinh hinh kinh té tai chinh ¢
bién dong 16n.
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10. Két hop chinh sach trong viéc dieu chinh CCTM (tai chinh, dau tu,
quan 1y no) 12 hét siic can thiét. Gidi phap thuong mai tu né khong thé cai thién
CCTM trong dai han.

11. Can c6 nghién citu dé tinh to4n lai cdc muc tiéu vé tang trudng XNK
dam bdo khai thac cac 1¢i thé cia m& cira hoi nhap. Cu thé 1a diéu chinh miic
NK cho phép so v6i muc tiéu.

CCTM chiu anh hudng ctia nhiéu yéu t6 nhu chinh sach thuong mai,
chinh sich dau tu, chinh sich tai chinh, tién té, chinh sach tiéu dung... Do do,
pham vi nghién ctu cua dé tai rat rong, lién quan dén nhicu linh vuc. Day la
mot dé tai rit khé. Trong khuon khé mot dé tai cip bo bi han ché boi thoi gian
va kinh phi, chdng t6i chi c6 gang dua ra va gidi quyét mot s6 van dé mang
tinh 1y thuyét, goi mé huéng nghién ctu va thir dua ra du bao xu huéng van
dong cia CCTM theo mot mo hinh mang tinh thir nghiém. Dé c6 mot céch
nhin téng thé vé xu huéng bién dong CCTT trong diéu kién CNH va hoi nhap
KTQT cén c6 nhitng nghién ctu ti€p theo. Ban chu nhiém dé tai xin chan
thanh cam on cac chuyén gia da giip d& ching t6i trong qua trinh thuc hién
nghién citu ndy va mong nhan dugc céc y kién déng gop dé dé tai dugc tiép tuc
hoan thién.

BAN CHU NHIEM PE TAI
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PHAN PHU LUC
Phu luc 1: Can can thanh toan cua Han Quoéc giai doan 1962 — 1995

Don vi: triéu USD

1962 1965 1975 1980 1990 1995

CCTM -335 -241 -1.671 -4.384 -2.003 -4.749
XK 95 175 5.003 17214 | 63.124 | 123.242
NK 390 416 6.674 21598 | 65.127 | 127.991
Can cén dich vu (2) 43 46 -442 -1.386 452 -3.511
Thu 108 114 881 5.363 14.267 | 29.899
Chi 65 68 1.323 6.749 14.719 | 33.410

Chuyén khoan (rong) (3) 236 203 227 449 274 556

Tai khoan hién co (4) -56 9 -1.887 | -5.321 2179 | -8.816
(4 = 1+2+3)

Vén dai han (réng) (5) 8 37 1.178 1.857 547 7.903
Can can cd ban (4+5) (6) -48 46 -709 -3.464 | -1.632 913

Vén ngan han (rong) (7) -7 23 680 1.944 3.334 5.631

Sai s6 (8) -2 -2 -122 -370 -1.976 | -1.639
Can bang chung (6+7+8) -57 21 -151 1.890 -274 3.079
Dy trit ngoai té 167 138 1.550 6.571 14.822 | 32.712
Ty gia hdi doai, Won/USD 130 272 484 660 716 775

Nguon: Ngdn hang Han Qudc, Niém gidm thong ké kinh té, cdc nam va Cuc thong
ké Quoc gia Han Quoc, Thong ké co ban vé kinh té’ Han Quoc va Niém gidm thong ké Han

Quoc
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Phu luc 2: Can can thanh toan cua Thai Lan giai doan 1981 - 2002

DPon vi: Tr.USD.

1981 | 1985 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
CCTM -2030 | -1333 | 6612 | -7693 | 14025 | 11708 | 8552 | 9074
XK 6902 | 7077 | 22881 | 55731 | 56801 | 67889 | 63070 | 66092
NK 8932 | 8410 | 29493 | 63424 | 42776 | 56181 | 54518 | 57018
Dich vu va chuyén -708 -358 -738 | 6028 | -1912 | -2965 | -2946 | -2669
khoan
Thu 2352 | 3165 | 8486 | 18664 | 17749 | 18103 | 16859 | 18745
Chi 3060 | 3523 | 9224 | 24692 | 19661 | 21068 | 19805 | 21414
Tai khoan hién co -2569 | -1525 | -7136 | -13206 | 12466 | 9328 | 6236 | 7631
Vén dai han (rong) 2020 | 1326 793 4975 | 1394 | -4968 | -5373 | -1405
Vén ngan han (rong) 120 227 4489 | 11758 | -14938 | -7953 | -2146 | -1765
Sai s6 143 133 1182 | -1479 26 -684 165 1113
Cén bang chung 46 -12 3790 | 7236 | 4584 | 1617 | 1317 | 4234
Du trif ngoai té 70 | 72 | 3790 | -7236 | -4584 | 1617 | -1317 | -4234

Nguon: Ngdan hang TW Thdi Lan
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Phu luc 3: Kim ngach XNK cua Trung Quéc
giai doan 1978 — 2003

Pon vi: ty USD

Nam XK NK CCTM XK/ GDP (%) | NKI/ GDP (%)
1978 9,8 10,9 1,1 4 45
1980 18,1 20,0 1,9 6 12,7
1985 25,1 38,2 13,1 8,2 12,5
1990 51,5 424 9,1 13,3 10,9
1995 128,1 110,1 18,0 18,3 15,7
1999 194,7 158,7 36,0 19,6 16,0
2000 2491 2147 34,5 23,1 19,9
2001 266,1 232,1 34,0 22,6 19,7
2002 325,7 2815 442 25,6 22,2
2003 438,3 393,6 44,7 31,0 27,9

Nguon: Bo Thuong mai Trung Quoc
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Phu luc 4: Kim ngach XNK va CCTM Viét Nam thoi ky 1991-2004

Nam Kim Toc do Kim Toc do CCTM Téng Téng kim
ngach tang XK ngach tang NK | (tr. USD) GDP ngach
XK (%) NK (%) (tr. USD) | XNKI/GDP (%)
(tr. USD) (tr. USD)
1991 2.087 -13,2 2.338 -15,1 -251 | 15.620 28,33
1992 2.580 237 2.540 87 40 | 16.970 30,17
1993 2.985 15,7 3.924 54,4 939 | 18.340 37,67
1994 4,054 358 5.825 485 1771 | 19.960 49,49
1995 5.449 34,4 8.155 40 -2.706 | 21.850 62,26
1996 7.255 332 | 11.143 36,6 -3.888 | 23.880 77,04
1997 9.185 266 | 11.592 4 -2.407 | 25.840 80,41
1998 9.360 19 | 11.499 -0,8 -2.139 | 27.340 76,29
1999 11.541 233 | 11.742 2,1 201 | 28.650 81,27
2000 14.482 255 | 15.636 33,2 -1.154 | 30.570 98,52
2001 15.027 38 | 16.162 34 1135 | 32.685 95,53
2002 16.705 112 | 19.733 218 -3.028 | 35,224 104,26
2003 20.176 208 | 25226 278 -5.050 | 39,623 121,14
2004 26.500 289 | 31.516 24,9 -5.116 | 45.373 142,49

Nguon: Téng cuc Thong ké va Thoi bdo kinh té'Viét Nam 2004-2005
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Phu luc 5: Ty trong cac thi truong XK 16n cua Viét Nam (%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ASEAN 13,79 17,99 | 20,44 16,85 17,4 17,41 14,46 14,66 14,52

Trung Quéc 4,7 5,16 4,7 6,46 10,61 9.43 8,94 8,65 10,37

Dai Loan 7,46 8,5 7,1 5,9 5,23 5,36 4,86 3,71 34

Hong Kéng 4,3 5,14 3,38 2,0 2,18 2,11 2,0 1,85 1,43

Han Qudc 1,72 4,54 2,45 2,77 2,18 2,7 2,79 2,44 2,27

Nhat Ban 214 18,2 16,18 15,47 18,13 16,7 14,6 14,42 13,2
Hoa Ky 2,8 2,97 5,0 4,37 5,06 7,09 14,49 19,52 18,83
Australia 0,89 2,5 5,0 7,06 8,8 6,93 7,95 7,04 6,87
EU 11,74 175 | 22,21 21,79 19,7 19,98 18,93 19,09 18,75
Khac 25,2 17,5 10,54 17,33 10,71 12,29 10,98 8,62 10,36

Nguon: Ngdn hang Thé gioi
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Phu luc 6: Ty trong thi truong NK chinh cua Viét Nam
giai doan 1996 — 2004 (%)

1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
ASEAN 26,07 | 27,78 | 29,08 | 28,02 | 28,45 258 | 2415 | 20,99 24,3
Trung Quéc 2,95 3,49 4,48 5,73 8,96 9,94 | 10,93 | 1237 | 13,94
bai Loan 11,33 128 | 1198 | 1334 | 12,02 | 1243 | 12,79 | 11,56 11,6
Hong Kong 7,13 5,17 4,85 4,3 3,83 3,33 4,07 3,93 3,36
Han Quéc 15,98 13,5 | 12,35 | 12,65 11,2 | 11,67 | 11,55 104 | 10,41
Nhat Ban 11,3 13 | 12,88 | 13,78 14,7 135 | 12,68 | 11,86 | 11,11
Hoa Ky 2,2 2,17 2,82 2,75 2,32 2,54 2,32 4,53 3,53
Australia 1,19 1,66 2,2 1,83 1,88 1,65 1,45 1,11 1,43
EU 10,34 | 11,51 | 10,83 9,32 8,42 9,32 9,32 9,79 8,36
Khéc 11,51 8,92 8,5 8,28 8,22 982 | 10,74 | 13,46 | 11,96

Nguon: Tong cuc Thong ké

139




Phu luc 7: Co cau ciac nguon von dau tu phat trién (%)

Khu vuc trong nudc

Khu vuc ¢6 vén dau

, : , ] ] ] tu truc tiép

Nam Tong so Tongsdé | Kinhté Nha | Ngoai quéc nudc ngoai
nudc doanh

1991 100,0 85,7 38,0 47,7 14,3
1992 100,0 79,0 35,1 43,9 21,0
1993 100,0 70,8 40,0 30,8 29,2
1994 100,0 69,6 38,3 31,3 30,4
1995 100,0 67,7 42,0 25,7 32,3
1996 100,0 74,0 49,1 249 26,0
1997 100,0 72,0 49,4 22,6 28,0
1998 100,0 79,3 55,5 23,7 20,7
1999 100,0 82,7 58,7 24,0 17,3
2000 100,0 81,3 57,5 23,8 18,7
2001 100,0 81,6 58,1 23,5 18,4
2002 100,0 81,5 56,2 25,3 18,0
2003 100,0 82,5 56,0 26,5 17,5
2004 100,0 82,9 56,0 26,9 17,1

Nguon: Tong cuc Thong ké
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Phu luc 8: Tri gia NK phan theo danh muc tiéu chuan

ngoai thuong SITC
Don vi: triéu USD
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 2001 2002
Tc";ng tri gia 8155.4 (11143.6|11592.3 | 11499.6 (11742.1| 15636.5 | 16217.9 | 19745.6
A. Hang tho hay mdi so ché 1914.5| 2145.6| 2136.5| 1962.8| 2264.5| 3527.6| 3666.1| 4200.6
Ty trong (%) 235| 193 184 17.3| 193| 228| 227 213
Luong thuc, thuc pham va dong vat
song 379.9| 408.5| 430.3| 461.7| 5059| 6265 8342| 939.2
Ty trong (%) 47| 37| 37| 40| 43| 40 5.1 48
D6 udng va thudc la 80.9 43.1 83.2| 1221 85.7| 102.8 108.4 149.3
Ty trong (%) 10| 04| 07| 11| 07| 07 0.7 0.8
NVL dang tho, khong dung dé an, trir
nhién liéu 456.9| 407.3| 369.7| 381.8| 452.8| 590.8| 690.1 816.1
Ty trong (%) 56/ 37| 32| 33| 39| 38 43 4.1
Nhiéu liéu, dau m@ nhon va NVL lién
quan 901.6| 1238.0| 11945 964.4| 1120.3| 2121.1| 1970.3| 21655
Ty trong (%) 11| 11| 103] 84| 95| 136 121] 110
Dau, m@, sap dong thuc vat 95.0 48.6 58.8 52.9 99.8 86.5 83.1 130.6
Ty trong (%) 12| 04| 05| 05| 08| 06 0.5 0.7
B. Hang ché bién hay da tinh ché 6240.9| 8973.1\ 9428.6| 9512.0\ 9470.5)| 12101.2| 12531.8| 15531.8
Ty trong (%) 765| 805 813| 87| 806| 770 773 787
Hoa chét va san phém lién quan 1285.2| 1814.6| 1948.5| 2153.8| 2040.4| 2401.7| 2490.0| 2932.6
Ty trong (%) 158 16.3| 168| 18.7| 174 154 154 149
Hang ché bién chli yéu phan theo
loai NVL 1511.8| 2389.2| 2676.2| 2379.9| 2736.0| 3402.2| 3729.4| 5414.8
Ty trong (%) 185 214 231 207| 233| 218| 230 274
May mac, phuong tién van tai va phu
tung 2343.3| 3400.3| 3432.6| 3487.3| 3452.7| 4711.0| 4865.1| 5757.6
Ty trong (%) 287| 305 206| 303| 294| 301 300 292
Hang ché bién khac 1100.6| 1369.1| 1371.3| 1491.1| 1241.3| 1586.4| 1447.3| 1426.8
Ty trong (%) 135 123| 118 13| 106 101 8.9 7.2
Hang hoa khéng thuéc cac nhém
trén 0.0 24.9 27.3 4.8 7.0 7.7 0.0 13.1
Ty trong (%) 00 02| 02 o004 01| 005 0.0 0.1

Nguon: Tong cuc Thong ké
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Phu luc 9: M6 hinh phan tich dong vé no cia Jaime de Pine

Mo hinh dong vé€ ng ctia Jaime de Pine dugc st dung trong nghién ctu
nay nhim xdc dinh xem mtic NK cho phép clia mot nudc c6 thé dam bao kha
niang chiu dung clia cdn can tai khodn vang lai va no nudc ngoai. Do d6, c6 thé
stt dung dé du bao vé kha ning chiu dung ctia CCTM. Muc dich ctia mo hinh
nay la chi ra chi s6 ng trén XK va mot ty 1¢ tang trudng NK va XK dam bao
stic chiu dung ctia can can tai khoan vang lai va ng nuée ngoai. Chi s6 ng trén
XK dugc tinh bang cong thiic:

. Gb'-a) a-g)
d = a'd, + b, I?b_g) -l

Trong do:
dO = Dt

t

(chi s6 ng trén XK nam goc),

{4
q = (I+7)

= (chi s6 giita 1ai sudt trén tang trudng XK).
(I+gx)

b Urem)

(chi s6 giita tang trudng NK trén tang trudng XK).
(I+gx)

V, = Mt—l

t-1

(chi s6 gitta NK trén XK hay cén can vang lai khong ké
phan tra 1ai nam gaoc).

Chi s6 no trén XK, d, duoc xac dinh bdi hai chi s0: 1ai suat trén tang
truong XK, a, va tang truong XK trén tang trudong NK, b, hai bién s6 biét trude
1 chi s6 no trén XK, d, va chi s6 NK trén XK hay cdn can vang lai khong ké
phan tra 1ai, v,. Tham s6 a va b xac dinh su bién dong cua chi s6 no trong
tuong lai. Jaime De Pines (1989) cho rang: "Néu chi s6 no trén XK tdang 1én vo
han, thi diéu nay cho thdy cd no va thdm hut cdn cdn thanh todn sé khong cé
khd ndng chiu dung duoc. Trdi lai, néu chi s’ no' ¢6 xu hudng gidm xuong, thi
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no s€ ¢6 kha ndng chiu dung duoc va nudc vay no cộ khd ndng thanh todn no,
nghia la nudc vay no co khd ndng tra no cua minh”.

Hinh sau ¢6 thé gidp giai thich rd hon diéu trén. Truc tung bi€u thi toc
do tang trudng XK va truc hoanh thé hién mifc 13i suat. Pudong a =1 tap hop tat
ca cdc diém ma tai d6 toc do tang trudng biang mic 14i sudt. Puong b = 1 1a
quy tich céc diém c6 toc do tang trudng XK bang toc do ting trudng NK.
Puong a =1 va b =1 chia cung phan tu thi nhat trong hinh 2 thanh 4 mién, &
mién 1 (a<1, b<1), t6c do tang trudng XK cao hon mic 1ai suat va téc do tang
trudng NK. Trong miộn nay, chi s6 no trộn XK ¢6 xu huộng giam xudng.

M6 hinh dong vé nd clia Jaime de Pine

&X, (2): a>1, b<1
(1): a<1,b<1

(3): a>1, b>1

(a =b) i

Nguoc lai, & mién 3 (a>1, b>1), chi s6 ng trén XK sé bung phat. Néu
nhu moi nd luc di€u chinh trude day, v, (chi s6 ng NK trén xuat khau ban dau
hay can can vang lai khong tinh 14i suat ban dau) nho honl, thi chi s6 no trén
XK c6 thé giam trong mot giai doan nhét dinh. Tuy nhién, néu téc do tiang
trudng nhap khau va mic 1ai sut cao hon mac do XK, thi chi s6 no trén XK s€
c6 xu huéng tang, va can can vang lai khong tinh 14i suét chic chan s& tham
hut 16n hon, do d6, moi nd luc diéu chinh truéc day, v,, s€ bi xod bd. Moi nd
luc diéu chinh trudc day, v,, chi c¢6 thé duy tri anh hudng trong twong lai khi
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toc do tang trudong NK twong xiing véi toc do tang trudng XK (b =1). Dé cho
diéu nay xdy ra, chi s6 NK trén XK can phai thod man bat dang thifc sau:

y,<l=d @=1)

Tdm quan trong cua dang thitc trén la chi ré gid tri cia chi s6' NK trén
XK ban ddu dé dam bdo xu huong chi s6 no trén XK gidm ddn trong khi cho
phép toc do tiang NK bdng toc do ting XK. Tt dang thiic trén c6 thé tim dugc
giGi han tran t6i da cua chi s6. Bat ky chi s6 NK trén XK nao, v, thdp hon gidi
han tran t6i da déu c6 thé cho ring c¢6 su han ché€ NK qua miic. N6i cach khac
dua vao bat dang thic trén, gid tri t6i han v, c6 thé tinh duoc va gia tri NK cho
phép c6 thé tim duoc™.

Mién 2 (a>1; b<1) con chua thé 6 ngay vi cic chi s6 bung phat va
nguoc nhau trong mién nay. Trong khi thu XK c¢6é xu hudng lam cho chi s6 no
trén XK giam, tra 1ai vay ng lai lam cho chi s6 nay tang 1én. Néu toc do tang
NK han ch€ du 16n so véi toc do tang XK, chi s6 ng trén XK sé giam tham chi
ngay ca khi miic 13i suat vugt qua nhip tang XK va chi s6 NK trén XK ban dau
16n hon 1. Piéu nay s& x4y ra néu thod man bat dang thic sau:

b < az(z-v,) trong d6 z=d, + 1/(1-a)

Bdt ddng thiic trén chi ré gid tri ciua tham sé' b dé ddm bdo khd ndng
chiu dung cua cdn cdn thanh todn.

Trong miộn 3 (a<1; b>1), chi s6 ng trộn XK ¢6 xu huộng tang lộn, va bat ky
mot nén kinh t€ nao roi vao trong miộn nay dộu khong cộ kha niang chiu dung
dugc ng va tham hut can can vang lai. Nguyộn nhan 1a do vội toc do tang NK
cao hon tộc do tang NK cao hon toc do tang XK, can can vang lai khong tinh
13i sudt s€ tham hut nhiéu hon.

% NK cho phép trong nghién citu nay dugc dinh nghia la khoi lugng NK t6i da khong 1am cho chi s&
ng trén XK ting 1én déu din (nghia 1a duy tri duoc kha nang chiu dung clia cén can vang lai). V€ khia canh
kinh t€&, khai lugng NK nay khong can thiéu 1a khéi lugng t6i uu.
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Phu luc 10: Su diéu chinh qua mic NK hang hoa va dich vu
giai doan 2001-2010

Nam (trief)till(JSD) (triefl:II(JSD) a b do | Yo | Visinan Tﬁ.ﬁ'ﬂ%‘é‘gf ;EE‘%E’EEEE%%‘E;
2001 20473 21655 091 | 099 | 1.05 | 064 | 1.05 21664 9
2002 23565 24756 0.91 099 | 105|062 | 1.05 24904 147
2003 27131 28307 091 | 0.99 | 1.04 | 0.60 | 1.05 28621 314
2004 31246 32372 091 | 0.99 | 1.03 | 0.58 | 1.05 32888 515
2005 35994 37027 091 | 099 | 1.02 | 054 | 1.04 37783 756
2006 40866 41729 0.91 099 [ 1.02 051 | 1.04 42765 1036
2007 46402 47030 091 | 099 | 1.01 | 047 | 1.04 48389 1359
2008 52692 53006 091 | 0.99 | 1.00 | 0.42 | 1.03 54738 1732
2009 59840 59744 091 | 099 | 099 | 038 | 1.03 61906 2161
2010 67964 67342 0.91 099 [ 099 |0.33]| 1.02 69998 2656
D6 thj twong quan gitra nhap khau cho phép va nhap khau muc tiéu
hang hoa va dich vu giai doan 2001 - 2010
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Phu luc 11: Su diéu chinh qua mic NK hang hoa va dich vu
¢6 tinh dén chuyén giao giai doan 2001-2010

?hérll\lh Klec}?
P
Nam (trié)lflI{JSD) (triélzll(JSD) a b d, Vo Vigi han Ttljlz:%%lll;)p g"‘g‘;cvf‘i elcjl 12
(triéu USD)
2001 22185 21656 0.91 0.99 0.98 0.66 1.06 23525 1869
2002 25551 24757 0.91 0.99 0.97 0.65 1.06 27052 2295
2003 29436 28307 0.91 0.99 0.96 0.62 1.06 31092 2785
2004 33919 32372 0.91 0.99 0.95 0.59 1.05 35733 3360
2005 39095 37027 0.91 0.99 0.95 0.56 1.05 41070 4043
2006 44401 41729 0.91 0.99 0.94 0.52 1.05 46510 4781
2007 50431 47030 0.91 0.99 0.93 0.49 1.04 52694 5664
2008 57285 53007 0.91 0.99 0.93 0.47 1.04 59715 6708
2009 65076 59745 0.91 0.99 0.92 0.42 1.04 67581 7837
2010 73933 67342 0.91 0.99 0.91 0.41 1.04 76662 9320

D6 thi twong quan gitra nhap khau cho phépva nhap khau muc tiéu

hang hoa va dich vu c6 tinh dén chuyén giao giai doan 2001 — 2010
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MG bAU

Cén can thuong mai (CCTM) 1a mot trong nhitng van dé co ban cua kinh
t€ vi mo, 1a mot bo phan cau thanh cua can can thanh toan va dugc phan anh
cu thé trong cdn can tai khoan vang lai. Vé mit k§ thuat, cdn can thuong mai
12 can d6i giita xuat khiu va nhap khiu. Vé y nghia kinh t€, tinh trang clia cdn
can thuong mai (tham hut hay thiang du) thé hién trang thai ciia nén kinh té.
Thir nhdt, can can thuong mai cung cdp nhiing thong tin lién quan dén cung va
cau tién t& cia mot quoc gia. Thir hai, dit liéu trén cdn can thuong mai c6 thé
dugc sir dung dé danh gia kha niang canh tranh trén thi trudng quoc t€ ciia mot
nuSc. Thir ba, tham hut hay thing du cdn can thuong mai c6 thé lam ting
khoan no nuéc ngoai hoic gia ting miic du trit ngoai té, tic 12 thé hién mitc do
an toan hodc bat 6n cua nén kinh t€. Thir ti, tham hut hay thang du cén can
thuong mai phan danh hanh vi tiét kiém, dau tu va tiéu dung ctia nén kinh té.
Nhu vay, cdn can thuong mai thé hién mot cdch khd tong qudt cac chinh sach
diéu tiét kinh t€ vi mo nhu chinh sich thuong mai, chinh sach tién té (ty gia,
1ai sudt), chinh sach co cdu, chinh sach dau tu va tié€t kiém, chinh siach canh
tranh... Boi vay, viéc diéu chinh cdn can thuong mai dé can doi vi mo va kich
thich tang truéng kinh t€, nang cao kha nang canh tranh dugc cac qudc gia trén
th€ gidi hét stic quan tam. Dac biét, trong bdi canh tu do hoa thuong mai, bién
dong cuia cdn can thuong mai trong ngan han va dai han 1a co s& dé€ cdc chinh
phu diéu chinh chién lugc va mo hinh phat trién kinh t€, chinh sach canh tranh,
phuong thic thuc hién cong nghiép ho4, hién dai hoa.

Tham hut c4n can thuong mai thé hién su mat can doi gitta xuat khau va
nhap khau, tic 12 nhap khiu vuot qud xudt khiau. Néu tinh trang nay duy tri
trong dai han va vuot qua miic do cho phép c6 thé anh hudng xau dén cén can
vang lai va gay nén nhiing bién dong bat loi doi véi nén kinh t€ nhu gia ting
tinh trang ng quoc té, han ch€ kha ning canh tranh cua nén kinh té€, tic dong
tieu cuc dén thu nhap va viéc 1am, va & mic tram trong c6 thé gay nén khing
hoang tai chinh tién t¢. D6i vdi cdc nuc dang phat trién dang trong thoi ky
cong nghiép hoa va md clra hoi nhap kinh t€, tham hut can can thuong mai la
mot hién tugng khd phé bién vi yéu cau nhap khau rat 16n trong khi kha ning
canh tranh ctiia nén kinh t€ con han ché, do d6 mic ting truéng xuét khau
trong ngin han khong thé bu dip dugc tham hut thwong mai. Tuy nhién, néu
tinh trang nay dién ra thudong xuyén va dai dang cho thiy su yéu kém trong
diéu tiét kinh t& vi mo v hau qua doi v6i nén kinh té€ rat tram trong, chiang han



Mở đầu


Cán cân thương mại (CCTM) là một trong những vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô, là một bộ phận cấu thành của cán cân thanh toán và được phản ánh cụ thể trong cán cân tài khoản vãng lai. Về mặt kỹ thuật, cán cân thương mại là cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Về ý nghĩa kinh tế, tình trạng của cán cân thương mại (thâm hụt hay thặng dư) thể hiện trạng thái của nền kinh tế. Thứ nhất, cán cân thương mại cung cấp những thông tin liên quan đến cung và cầu tiền tệ của một quốc gia. Thứ hai, dữ liệu trên cán cân thương mại có thể được sử dụng để đánh giá khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế của một nước. Thứ ba, thâm hụt hay thặng dư cán cân thương mại có thể làm tăng khoản nợ nước ngoài hoặc gia tăng mức dự trữ ngoại tệ, tức là thể hiện mức độ an toàn hoặc bất ổn của nền kinh tế. Thứ tư, thâm hụt hay thặng d​ư cán cân thương mại phản ánh hành vi tiết kiệm, đầu t​ư và tiêu dùng của nền kinh tế. Như vậy, cán cân thương mại thể hiện một cách khá tổng quát các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô như chính sách thương mại, chính sách tiền tệ (tỷ giá, lãi suất), chính sách cơ cấu, chính sách đầu tư và tiết kiệm, chính sách cạnh tranh... Bởi vậy, việc điều chỉnh cán cân thương mại để cân đối vĩ mô và kích thích tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh được các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm. Đặc biệt, trong bối cảnh tự do hoá thương mại, biến động của cán cân thương mại trong ngắn hạn và dài hạn là cơ sở để các chính phủ điều chỉnh chiến lược và mô hình phát triển kinh tế, chính sách cạnh tranh, phương thức thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


 Thâm hụt cán cân thương mại thể hiện sự mất cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu, tức là nhập khẩu vượt quá xuất khẩu. Nếu tình trạng này duy trì trong dài hạn và vượt quá mức độ cho phép có thể ảnh hưởng xấu đến cán cân vãng lai và gây nên những biến động bất lợi đối với nền kinh tế như gia tăng tình trạng nợ quốc tế, hạn chế khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, tác động tiêu cực đến thu nhập và việc làm, và ở mức trầm trọng có thể gây nên khủng hoảng tài chính tiền tệ. Đối với các nước đang phát triển đang trong thời kỳ công nghiệp hoá và mở cửa hội nhập kinh tế, thâm hụt cán cân thương mại là một hiện tượng khá phổ biến vì yêu cầu nhập khẩu rất lớn trong khi khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, do đó mức tăng trưởng xuất khẩu trong ngắn hạn không thể bù đắp được thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và dai dẳng cho thấy sự yếu kém trong điều tiết kinh tế vĩ mô và hậu quả đối với nền kinh tế rất trầm trọng, chẳng hạn như ở Mê-hi-cô trong thập kỷ 80 và Brazil và Achentina trong những năm gần đây. Mức thâm hụt cán cân thương mại sẽ được cải thiện nếu như luồng nhập khẩu hiện tại tạo mức tăng trưởng xuất khẩu bền vững trong tương lai (trường hợp của các nước NICs châu á, đặc biệt là Singapore và Hàn Quốc trong thập kỷ 70).


Trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới, do mức độ mở cửa kinh tế còn thấp, quy mô thương mại còn hạn chế, công nghiệp hoá đang ở giai đoạn chuẩn bị các tiền đề, do vậy, mặc dù ở một số thời điểm cán cân thương mại bị thâm hụt nặng (năm 1995, 1996), nhưng thâm hụt cán cân thương mại không ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền kinh tế do được bù đắp bằng khoản vay trong kiểm soát, nguồn vốn đầu tư nước ngoài và viện trợ không hoàn lại. Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế cao nên thâm hụt cán cân vãng lai trên GDP thấp, xuất khẩu tăng liên tục với tốc độ bình quân hàng năm trên 20% thể hiện khả của nó có thể bù đắp được sự thâm hụt trong dài hạn. Chính sách điều tiết vĩ mô cũng có tác dụng tốt đối với cân bằng cán cân tài khoản vãng lai như duy trì tỷ giá hợp lý trong những điều kiện đặc biệt (khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á). Những yếu tố này đã làm lành mạnh hoá cán cân thương mại trong giai đoạn tiếp đó 1999-2001 với mức thâm hụt thấp (tỷ lệ nhập siêu năm 1999 là 1,7%; 2000: 8%; 2001: 7,6%).


Những năm gần đây đặc biệt là từ năm 2002-2004, thâm hụt cán cân thương mại có xu hướng gia tăng (tỷ lệ nhập siêu năm 2002 là 18,1%; năm 2003 là 25,7%, 2004 là 21,3%
). Điều này có thể lý giải một cách đơn giản là do nước ta đẩy mạnh mở cửa, hội nhập, do nhu cầu cần thiết phải đẩy nhanh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hoá, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nền kinh tế cần phải chuyển sang phát triển theo chiều sâu... Đây là một kết quả tất yếu đối với các nước mới công nghiệp hoá. Tuy nhiên, nếu phân tích tính chất tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu trong những năm gần đây, sẽ thấy tình trạng thâm hụt cán cân thương mại chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Những biểu hiện đó là: Hiệu quả sử dụng vốn thấp: đầu tư vào những ngành cần nhiều vốn và mức sinh lời thấp, thay thế nhập khẩu, sử dụng ít lao động và kích thích tiêu dùng trong nước hơn là xuất khẩu; Khả năng của những ngành xuất khẩu có giá trị gia tăng cao còn hạn chế, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang công nghiệp chế biến và kỹ thuật cao thể hiện xu thế của công nghiệp hoá và hội nhập sâu chưa thật rõ nét; Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chậm được cải thiện; Quá trình xây dựng các thể chế của kinh tế thị trường diễn ra chậm. Những lý do này làm hạn chế khả năng tăng trưởng xuất khẩu trong dài hạn để bù đắp thâm hụt cán cân thương mại. Trong xu hướng gia tăng thâm hụt cán cân thương mại trong những năm tới, những hạn chế này có thể sẽ gây nên tình trạng xấu đối với nền kinh tế như tăng dư nợ nước ngoài, làm yếu khả năng cạnh tranh, giảm mức độ hội nhập và công nghiệp hoá. Chính vì vậy, cần phải có những giải pháp khắc phục và phòng ngừa.



Trong những năm tới, Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Yêu cầu hiện đại hoá nền kinh tế và mở cửa thương mại có thể làm gia tăng mức thâm hụt cán cân thương mại. Trong điều kiện như vậy, cần thiết phải có những nghiên cứu đánh giá xem (i) tình trạng thâm hụt CCTM nước ta hiện nay ở mức độ nào, có ở trong khả năng giới hạn chịu đựng của nền kinh tế hay không, (ii) dự báo khả năng chịu đựng có thể của CCTM trong những năm tới (đến 2010), và (iii) phải có những chính sách và biện pháp như thế nào để lành mạnh hoá cán cân thương mại, vừa đảm bảo tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, vừa ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. 


Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 


Cho đến nay đã có một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Chẳng hạn, Shishido (1996) và Fry (1997) cho rằng thâm hụt lớn tài khoản vãng lai của Việt Nam giữa thập niên 90 có thể duy trì đ​ược do đư​ợc tài trợ gần như​ hoàn toàn bởi đầu tư​ trực tiếp n​ước ngoài và tỷ lệ vay ngắn hạn còn thấp. RIDA (1999) đã phân tích khả năng duy trì nợ nư​ớc ngoài của Việt Nam trong giai đoạn 1999-2020 bằng cách sử dụng hai chỉ số, tỷ lệ nợ trên GDP và dịch vụ nợ. Theo RIDA, khả năng duy trì nợ n​ước ngoài của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào sự cải thiện có hiệu quả nền kinh tế thông qua cải cách khu vực nhà n​ước, phát triển khu vực tư​ nhân và tự do hóa th​ương mại quốc tế. Đồng thời, khả năng duy trì nợ n​ước ngoài của Việt Nam cũng bị tác động nhiều bởi các điều kiện vay nợ cũng như​ sự thu hút đầu t​ư trực tiếp n​ước ngoài. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Nam, Hồ Trung Thanh và Lê Xuân Sang (1999) về tác động của tự do hoá thương mại đối với việc đảm bảo an ninh tài chính quốc gia cũng đề cập đến vấn đề thâm hụt thương mại. Đặc biệt, nghiên cứu của Võ Trí Thành và các cộng sự (2002) đã phân tích khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai Việt Nam sử dụng mô hình phân tích nợ động của Jaime de Pine. Đây là một nghiên cứu hết sức quan trọng chỉ ra mức nhập khẩu cho phép của Việt Nam trong khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai. Tuy nhiên, số liệu được lấy làm năm gốc quá chênh lệch so với số liệu thực tế, do đó, không phản ánh đúng thực trạng xuất nhập khẩu hiện tại. Nghiên cứu của chúng tôi sẽ sử dụng mô hình này để phân tích định lượng mức nhập khẩu hàng hoá cho phép và chỉ ra mức độ thâm hụt cán cân thương mại cho phép để vừa bảo đảm an ninh tài chính, vừa đảm bảo nhu cầu nhập khẩu cho phát triển kinh tế. 


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:


- Làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến cán cân thương mại và điều tiết cán cân thương mại trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá; 


- Đánh giá thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam trong những năm qua và dự báo đến năm 2010; 


- Đề xuất giải pháp điều chỉnh cán cân thương mại trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài:


- Đối tượng: Nghiên cứu cán cân thương mại Việt Nam trong mối quan hệ với các yếu tố khác có ảnh hưởng như chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách đầu tư... nhằm chỉ ra tình trạng CCTM trong thời gian qua và dự báo khả năng chịu đựng của nó đến năm 2010. Từ đó đề xuất các giải pháp điều chỉnh cán cân thương mại trong thời gian tới đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế. 


- Phạm vi: 


+ CCTM được nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập kinh tế và đẩy mạnh CNH, HĐH. Tuy nhiên, trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ, nghiên cứu này không đi sâu phân tích mối quan hệ giữa CCTM và quá trình thực hiện CNH, HĐH theo lộ trình và mục tiêu thực hiện CNH, HĐH do Đảng ta đề xướng. Đây là một chủ đề lớn nên nghiên cứu của chúng tôi chỉ tập trung phân tích tình trạng hiện tại và khả năng chịu đựng của CCTM trong giai đoạn tới theo các tiêu chí như ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo hiệu quả kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng XK...


+ Tập trung chủ yếu vào thương mại hàng hoá 


+ Thời kỳ nghiên cứu tính từ 1991-2004 và dự báo xu hướng đến 2010 


Phương pháp nghiên cứu:



- Phương pháp tổng hợp



- Phương pháp so sánh, phân tích



- Mô hình phân tích nợ động của Jaime de Pine



- Phương pháp chuyên gia, hội thảo khoa học


 
Nội dung nghiên cứu:



Đề tài được kết cấu thành 3 chương (ngoài phần mở đầu, kết luận), nội dung nghiên cứu cụ thể của từng chương như sau:


Chương I: Những vấn đề cơ bản về cán cân thương mại và điều tiết cán cân thương mại. 


Chương II: Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 1991-2004. 


Chương III: Quan điểm, định hướng và các giải pháp điều chỉnh 
cán cân thương mại trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam


Chương I


Những vấn đề cơ bản về cán cân thương mại và
điều tiết cán cân thương mại


1.1. Cán cân thương mại và ảnh hưởng của nó đối với phát triển kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá


1.1.1. Khái niệm, bản chất của cán cân thương mại 


Cán cân thương mại (cán cân trao đổi) là bảng đối chiếu giữa tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá (thường tính theo giá FOB) với tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá (thường tính theo giá CIF) của một nước với nước ngoài trong một thời kỳ xác định, thường là một năm. 


Cán cân thương mại là một phần của Cán cân thanh toán của quốc gia, theo dõi các hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hoá thương phẩm (hay hữu hình) và được phản ánh chi tiết trong cán cân tài khoản vãng lai. Khi tính đến cả “hàng hoá vô hình” hay dịch vụ (gồm cả thu nhập yếu tố ròng và các khoản chuyển giao) thì tổng lượng xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ được gọi là cân đối tài khoản vãng lai. 


Cán cân thương mại hàng hoá và dịch vụ (X-M)
 cùng với các yếu tố khác như chi cho tiêu dùng (C), chi tiêu đầu tư (I), chi tiêu của chính phủ (G) cấu thành Tổng thu nhập quốc dân (GDP). Như vậy, cán cân thương mại là một bộ phận cấu thành Tổng thu nhập quốc dân, thặng dư hay thâm hụt CCTM ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế.


 Y =C + I + G + (X-M)


Như vậy, cán cân thương mại có mối quan hệ mật thiết với các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản. Trạng thái của cán cân thương mại thể hiện động thái của nền kinh tế ở những thời điểm khác nhau. Chính vì vậy, biến động của cán cân thương mại trong ngắn hạn và dài hạn là cơ sở để các chính phủ điều chỉnh chiến lược và mô hình phát triển kinh tế, chính sách cạnh tranh, phương thức thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


Cán cân thương mại chỉ đơn thuần là phần chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia. Do đó, khi một quốc gia có thặng dư thương mại thì xuất khẩu vượt nhập khẩu. Doanh thu từ việc bán hàng ở nước ngoài mà lớn hơn phần dùng để mua hàng từ nước ngoài sẽ được người nước ngoài trả. Do vậy, thặng dư thương mại làm cho một quốc gia có thể tích luỹ của cải và làm cho nước đó giàu lên. 


Ngược lại, cán cân thương mại thâm hụt (tức là tiền trả cho nhập khẩu vượt quá tiền thu được từ xuất khẩu) kéo dài nhiều năm, điều này đồng nghĩa với việc phải cắt bớt nhập khẩu như là một phần của những biện pháp tài chính và tiền tệ khắc khổ. Kết quả là làm giảm tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, gia tăng tình trạng thất nghiệp. 


Tuy nhiên, tình trạng của cán cân thương mại thặng dư hay thâm hụt trong ngắn hạn chưa nói lên được trạng thái thực của nền kinh tế. Chẳng hạn, để giữ cho CCTM trong trạng thái thặng dư hay cân bằng mà chính phủ áp dụng các biện pháp cứng rắn để hạn chế nhập khẩu (nhất là nhập khẩu cạnh tranh
) thì việc hạn chế này có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và việc cải thiện cán cân thương mại sẽ hết sức khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tự do hoá thương mại. 


Thâm hụt CCTM được bù đắp bởi thặng dư trong tài khoản về xuất khẩu dịch vụ, các yếu tố thu nhập, các khoản chuyển giao và cán cân tài khoản vốn. Trong trường hợp ngược lại, thâm hụt CCTM phải bù đắp bởi nguồn dự trữ ngoại tệ của chính phủ hoặc các khoản vay khác.


1.1.2. Mối quan hệ và ảnh hưởng của cán cân thương mại đối với các biến số kinh tế vĩ mô 

Thứ nhất, cán cân thương mại cung cấp những thông tin liên quan đến cung cầu tiền tệ của một quốc gia, cụ thể là thể hiện sự thay đổi tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ so với ngoại tệ. Chẳng hạn, nếu một nước nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu nghĩa là cung đồng tiền quốc gia đó có khuynh hướng vượt cầu trên thị trường hối đoái nếu các yếu tố khác không thay đổi. Và như vậy, có thể suy đoán rằng đồng tiền nước đó sẽ bị sức ép giảm giá so với các đồng tiền khác. Ngược lại, nếu một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu thì đồng tiền của quốc gia đó có khuynh hướng tăng giá.

Thứ hai, cán cân thương mại phản ảnh khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế của một quốc gia. Giả định như một quốc gia bị thâm hụt thương mại nhiều năm liền, dữ liệu này báo hiệu các ngành sản xuất trong nước thiếu khả năng cạnh tranh quốc tế. Có nghĩa là tăng trưởng xuất khẩu không thể bù đắp được khoản nhập khẩu. Và ngược lại, thặng dư cán cân thương mại, có nghĩa là xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, phản ánh khả năng cạnh tranh cao của hàng xuất khẩu trên thị trường quốc tế. 


Thứ ba, tình trạng của cán cân thương mại phản ánh tình trạng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài, do đó có ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Thâm hụt hay thặng dư cán cân thương mại thể hiện mức độ thâm hụt hay thặng dư của cán cân tài khoản vãng lai. 


Thứ tư, cán cân thương mại thể hiện mức tiết kiệm, đầu tư và thu nhập thực tế. Nếu cán cân thương mại bị thiếu hụt (XK-NK<0), điều đó có nghĩa là quốc gia chi nhiều hơn thu nhập của mình. Ngược lại, cán cân thương mại thặng dư (XK-NK>0), quốc gia đó chi tiêu ít hơn so với thu nhập của mình. 


Một cán cân thương mại lành mạnh là tình trạng thặng dư hay thâm hụt của nó không gây ra tình trạng bất ổn đối với nền kinh tế, trong khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài, thể hiện năng lực cạnh tranh quốc tế của quốc gia, kích thích đầu tư và tiêu dùng, tăng thu nhập và tăng việc làm, không gây lạm phát và rối loạn tiền tệ.


1.1.3. Cán cân thương mại và việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá


Vai trò của việc điều tiết CCTM đối với việc thực hiện CNH, HĐH thể hiện ở một số điểm sau đây:


Thứ nhất, điều chỉnh cân đối xuất khẩu và nhập khẩu trong khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài nhằm ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện cần thiết để thực hiện công nghiệp hoá.


Thứ hai, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia thực hiện công nghiệp hoá thành công là các nước có nền kinh tế mở. Như vậy, có thể khẳng định rằng, hoạt động ngoại thương là điều kiện quyết định sự thành công của việc thực hiện quá trình công nghiệp hoá. 


Thứ ba, điều chỉnh hợp lý cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu trong từng thời gian nhất định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh để đẩy mạnh CNH, HĐH. Trong giai đoạn chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá, khuyến khích xuất khẩu đi đôi với các biện pháp hạn chế nhập khẩu hợp lý sẽ tạo điều kiện thác lợi thế so sánh sẵn có để tăng trưởng xuất khẩu, tạo tiền đề ổn định kinh tế và tích luỹ ban đầu cho công nghiệp hoá. Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, đi đôi với việc khuyến khích xuất khẩu cần tự do hoá nhập khẩu nhằm tận dụng vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, marketing từ các nước tiên tiến để khai thác lợi thế cạnh tranh, tăng năng suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. ảnh hưởng rõ nét nhất của việc điều tiết CCTM ở đây là góp phần đổi mới công nghệ, năng lực quản lý, do đó đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế. 


Kinh nghiệm của các nước công nghiệp hoá mới cho thấy các nước thực hiện công nghiệp hoá theo hai cách là công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu và công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu. 


Nội dung cơ bản của chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu là đẩy mạnh sự phát triển của các ngành công nghiệp trong nước, trước hết là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, sau đó là các ngành công nghiệp thay thế các sản phẩm nhập khẩu. 


Nhìn chung, những nước theo mô hình thay thế nhập khẩu thường thiếu khả năng đáp ứng theo hướng nâng cao tính cạnh tranh trong giai đoạn tăng trưởng toàn cầu trì trệ. Lý do cơ bản là chủ nghĩa bảo hộ thường gây ra hàng loạt vấn đề bất lợi cho nền kinh tế như: Mất cân đối giữa phát triển nông nghiệp và công nghiệp; Tạo ra cơ cấu công nghiệp bất hợp lý; Tạo ra bất lợi cho xuất khẩu; Mất cân đối giữa quy mô thị trường và quy mô năng lực sản xuất. 


Mô hình công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu đã đem lại thành công cho một số nền kinh tế đang phát triển và được bàn luận nhiều trong mấy thập niên qua. Nhưng nghiên cứu sâu hơn, các học giả lại phân mô hình này thành hai loại: 


Một là, mô hình công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu chủ yếu dựa vào khuyến khích xuất khẩu các sản phẩm sơ cấp (nông sản và các sản phẩm khai khoáng). Trường hợp này có thể dẫn tới sự cạn kiệt tài nguyên, không nâng cao được trình độ kỹ thuật và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế . Đây là mô hình công nghiệp hoá dựa vào lợi thế so sánh tĩnh, mang tính ngắn hạn. Sử dụng hợp lý mô hình này sẽ tạo được những tích luỹ ban đầu cho quá trình công nghiệp hoá.


Hai là, mô hình công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu chủ yếu dựa vào thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm của công nghiệp chế tạo. Trong trường hợp này, các nước công nghiệp hoá dựa vào khai thác lợi thế trong nước và cơ hội của tự do hoá thương mại để phát triển các ngành công nghiệp chế biến như dệt may, chế biến thực phẩm, điện tử dân dụng... Đây là mô hình công nghiệp hoá dựa vào lợi thế cạnh tranh động, mang tính dài hạn.


1.2. Những nhân tố tác động tới cán cân thương mại 


1.2.1. Chính sách thương mại 


Chính sách thương mại là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân thương mại. Điều chỉnh cán cân thương mại thường được thực hiện thông qua các biện pháp như khuyến khích xuất khẩu, quản lý nhập khẩu. Những cải cách thương mại quan trọng là (i) mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập khẩu (chính sách thương quyền); (ii) chính sách thuế quan và phi thuế quan (iii) tham gia các hiệp định thương mại khu vực, song phương và toàn cầu.


Điều tiết chính sách thương mại có ảnh hưởng đến tình trạng của cán cân thương mại. Chính sách thương mại khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng thô, sơ chế hay xuất khẩu các sản phẩm chế tạo có liên quan đến tình trạng cán cân thương mại trong ngắn hạn hoặc trong dài hạn như hai mô hình của công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu được giới thiệu ở trên. Chính sách khuyến khích nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến tình trạng CCTM. Khuyến khích nhập khẩu hàng tiêu dùng (nhập khẩu phi cạnh tranh) sẽ làm xấu đi tình trạng CCTM. Ngược lại, khuyến khích nhập khẩu tư liệu sản xuất sử dụng để phát triển xuất khẩu sẽ cải thiện cán cân thương mại trong dài hạn.


1.2.2. Chính sách đầu tư 


Đầu tư liên quan đến nhập khẩu, hiệu quả đầu tư liên quan đến khả năng cạnh tranh của hàng thay thế nhập khẩu và hàng xuất khẩu. Các luồng vốn đầu tư gián tiếp, hoặc nguồn viện trợ nước ngoài, kiều hối cũng ảnh hưởng đến cán cân thương mại. Những yếu tố nêu trên có thể có ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp, cải thiện hoặc gây tình trạng thâm hụt cán cân thương mại 


1.2.3. Chính sách tỷ giá


Tỷ giá thường có ảnh hưởng quan trọng đến cán cân thương mại của một nước. Chính sách tỷ giá cố định hay linh hoạt có tác động khác nhau đối với cân đối xuất nhập khẩu qua từng thời kỳ. điều chỉnh tỷ giá hối đoái, làm cho đồng nội tệ mạnh lên hay yếu đi cũng có tác động đến khuyến khích hay hạn chế xuất nhập khẩu, do đo ảnh hưởng đến CCTM. 


1.2.4. Các chính sách khác 



Các chính sách như chính sách thuế, tài khoá, chính sách lãi suất, quản lý nợ nước ngoài, chính sách tiêu dùng có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với CCTM. Một số chính sách khác cũng có thể ảnh hưởng đến cán cân thương mại như chính sách bảo hộ như đã phân tích ở trên. Sự yếu kém của thể chế kinh tế thị trường, các chính sách kinh tế (không minh bạch, khó dự đoán) gây ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, gian lận thương mại làm trầm trọng hơn tình trạng CCTM.

1.3. Các phương thức điều chỉnh cán cân thương mại.


1.3.1. Khuyến khích xuất khẩu


Đẩy mạnh xuất khẩu là giải pháp cơ bản nhất để cải thiện cán cân thương mại. ở giai đoạn đầu của công nghiệp hoá, các biện pháp khuyến khích xuất khẩu thường được tập trung vào việc khai thác tối đa lợi thế so sánh tĩnh, tức là xuất khẩu các sản phẩm sẵn có như nông sản, khoáng sản, hoặc các sản phẩm chế biến sử dụng nhiều lao động. ở giai đoạn tiếp theo các nước theo đuổi mô hình CNH dựa vào các ngành chế tạo, trên cơ sở phát huy các lợi thế cạnh tranh động từ công nghệ và vốn. Thu hút đầu tư nước ngoài là biện pháp có tính quyết định. Những biện pháp thường được sử dụng là mở rộng quyền kinh doanh xuất khẩu, giảm thuế xuất khẩu, hỗ trợ xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đàm phán quốc tế. 


1.3.2. Quản lý nhập khẩu


Biện pháp quản lý nhập khẩu thường được sử dụng song hành với các biện pháp khác để điều chỉnh cán cân thương mại. Thông thường, các biện pháp quản lý nhập khẩu là làm thế nào để hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng, khuyến khích nhập khẩu tư liệu sản xuất, nhất là công cụ sản xuất liên quan đến đổi mới công nghệ phục vụ cho sản xuất định hướng xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. Khi có thâm hụt CCTM, các biện pháp nhập khẩu các nước thường sử dụng là khuyến khích phát triển các ngành thay thế nhập khẩu bằng các biện pháp bảo hộ và kích thích các ngành công nghiệp nội địa để thay thế cho hàng công nghiệp nhập khẩu trước đó tại thị trường trong nước; hoặc hạn chế nhập khẩu bằng các biện pháp phi thuế quan như hạn ngạch hàng, hay cấm nhập khẩu những hàng tiêu dùng mà trong nước có thể sản xuất được.


Kinh nghiệm cho thấy, hạn chế nhập khẩu, chậm mở cửa trong nước làm cho các ngành công nghiệp chậm thích ứng với môi trường cạnh tranh toàn cầu, không khai thác được lợi thế về lao động và tài nguyên và sức ép đổi mới và cải cách các doanh nghiệp trong nước và do đó trong dài hạn không cải thiện được CCTM.


1.3.3. Điều chỉnh tỷ giá hối đoái


Một tỷ giá làm cho giá đồng nội tệ thấp hơn so với ngoại tệ làm tăng khả năng của hàng hoá xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu. Ngược lại, đồng nội tệ tăng giá sẽ khuyến khích nhập khẩu, giảm khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu. Do đó điều chỉnh tỷ giá hối đoái sẽ có tác dụng cải thiện hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng của CCTM. 


Trong trường hợp thâm hụt cán cân thương mại, biện pháp nhiều nước thường áp dụng là phá giá đồng nội tệ để khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu. Tuy nhiên, việc phá giá đồng nội tệ phải hết sức thận trọng vì có thể gây bất ổn định như lạm phát, tăng nợ... Nếu đồng nội tệ được định giá quá cao sẽ có tác dụng thúc đẩy nhập khẩu (cạnh tranh) và vì vậy trong dài hạn có thể cải thiện CCTM, giảm bớt áp lực đối với các khoản trả nợ. Tuy nhiên, đồng nội tệ được đánh giá quá cao sẽ gây ra nhiều tác động xấu đối với nền kinh tế, trước hết là giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.


1.3.4. Điều chỉnh chính sách đầu tư


Thông thường, việc lựa chọn cách thức tiến hành công nghiệp hoá quyết định hướng đầu tư: thay thế nhập khẩu hay định hướng xuất khẩu. Kinh nghiệm cho thấy, các nước thực hiện chính sách phát triển công nghiệp theo hướng xuất khẩu và tự do hoá nhập khẩu có sự cải thiện dài hạn cán cân thương mại. Các nước đi theo định hướng thay thế nhập khẩu và phát triển xuất khẩu dựa trên lợi thế so sánh tĩnh có cán cân thương mại không ổn định, nguy cơ thâm hụt lớn và khó điều chỉnh. Các biện pháp được áp dụng để cải thiện CCTM là thu hút đầu tư nước ngoài, các nguồn viện trợ, kiều hối, quản lý vốn vay, tăng hiệu quả đầu tư...


1.3.5. Các biện pháp khác


Vay nợ nước ngoài cũng là cách các chính phủ thường dùng để bù đắp thâm hụt cán cân thương mại. Các nước có thể tìm cách xoa dịu ảnh hưởng có hại của những thâm hụt cán cân vãng lai bằng cách tăng khối lượng dự trữ tiền tệ chính phủ. Đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế thị trường, minh bạch hoá các chính sách thương mại theo hướng dễ tiên liệu, không phân biệt đối xử, cải cách hành chính, xoá bỏ độc quyền, bao cấp, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu vực tư nhân, thực hiện tự do hoá thương mại là các biện pháp mang tính dài dạn đảm bảo cải thiện CCTM.


1.3.6. Phương pháp xác định mức chịu đựng của cán cân thương mại (Mô hình phân tích động về nợ của Jaime de Pine)


Mô hình động về nợ của Jaime de Pine được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm xác định xem mức nhập khẩu cho phép của một nước có thể đảm bảo khả năng chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Do đó, mô hình này có thể sử dụng để dự báo về khả năng chịu đựng của cán cân thương mại. Dựa vào mô hình này có thể tính được mức nhập khẩu tối đa cho phép đảm bảo sức chịu đựng của cán cân vãng lai và nợ nước ngoài. Từ đó có thể xác định được mức độ thâm hụt cán cân thương mại cho phép đảm bảo duy trì ổn định cán cân thanh toán và nợ nước ngoài. Để đưa ra mức nhập khẩu tối đa cho phép cần xác định được chỉ số nợ trên xuất khẩu, tỷ lệ tăng trưởng nhập khẩu và xuất khẩu cũng như tỷ lệ giữa mức lãi suất trả nợ và mức tăng xuất khẩu đảm bảo sức chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Đề tài sẽ áp dụng mô hình này để đánh giá tình trạng CCTM nước ta trong thời gian qua và dự báo về mức độ chịu đựng của nó trong thời gian từ nay đến năm 2010. Qua đó, kiểm tra lại chỉ tiêu xuất khẩu và nhập khẩu trong chiến lược phát triển xuất nhập khẩu nước ta thời kỳ 2001-2010.


1.4. Kinh nghiệm điều tiết cán cân thương mại của một số nước


Đề tài phân tích kinh nghiệm của một số nước trong việc điều tiết CCTM để ổn định và tăng trưởng kinh tế. Các nước được lựa chọn phân tích là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Các biện pháp các nước thường sử dụng là như khuyến khích xuất khẩu, quản lý nhập khẩu, chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách đầu tư, quản lý nợ nước ngoài... Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam là:


1. áp dụng mô hình công nghiệp hoá theo hướng xuất khẩu dựa trên lợi thế so sánh và tự do hoá nhập khẩu cạnh tranh để khai thác lợi thế cạnh tranh của quá trình tự do hoá thương mại. 


2. Thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài là động lực chủ yếu để tăng trưởng xuất khẩu. Đưa doanh nghiệp thâm nhập vào hệ thống cạnh tranh toàn cầu là cách tốt nhất để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng sản xuất trong nước và hàng xuất khẩu


3. Duy trì tỷ giá hối đoái ở mức cạnh tranh là một vấn đề căn bản để khuyến khích xuất khẩu, giảm mức độ lệ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu, cũng như đảm bảo việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và hạn chế tình trạng vay vốn nước ngoài với những đồng ngoại tệ bị mất giá. 


4. Cải thiện cán cân thương mại phải kết hợp giữa khuyến khích xuất khẩu và tự do hoá nhập khẩu. Các biện pháp hạn chế nhập khẩu thái quá sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế và cải thiện CCTM. 


5. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu và giảm nhập khẩu nguyện, phụ liệu, khuyến khích đầu tư nước ngoài.


6. Có mức độ mở cửa đáng kể để đón nhận những cơ hội từ bên ngoài. Bảo hộ cao và duy trì trong thời gian dài sẽ đánh mất cơ hội do quá trình hội nhập mang lại. Bảo hộ làm chậm bước tiến cải cách trong nước, hạn chế đổi mới công nghệ và doanh nghiệp chậm thích nghi với môi trường kinh tế ngày càng có nhiều biến động. 


7. Hạn chế việc vay vốn thương mại theo sự chỉ đạo của nhà nước vào những lĩnh vực sản xuất thay thế nhập khẩu kém hiệu quả.


8. Quản lý vĩ mô một cách thận trọng đối với cơ cấu thanh khoản và thời hạn các khoản nợ nước ngoài là hết sức quan trọng nhằm giảm nguy cơ chuyển vốn đột ngột ra nước ngoài, dẫn tới khủng hoảng về tiền mặt và cuối cùng ảnh hưởng tới khả năng thanh toán. 


9. Các chính sách thương mại bảo hộ nhằm thiết lập những ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu đã nhanh chóng làm phát sinh các vấn đề về cán cân thanh toán và thiếu tính bền vững về phương diện tài chính, nhất là ở những nơi có quy mô thị trường nội địa nhỏ, do đó việc cải thiện CCTM trong dài hạn là rất khó khăn. 


10. Xây dựng hệ thống chính sách thương mại theo hướng minh bạch, dễ dự đoán, không phân biệt đối xử để hạn chế bảo hộ, độc quyền, gian lận thương mại, tham nhũng, đồng thời góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập vào hệ thống thương mại toàn cầu.


Chương II


Thực trạng cán cân thương mại Việt Nam 
giai đoạn 1991-2004


1.1. Thực trạng xuất nhập khẩu và cán cân thương mại


1.1.1. Thực trạng xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu giai đoạn 1991-2004


Mục này tập trung phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu và ảnh hưởng của nó đến CCTM. Các khía cạnh được đề cập là chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo lĩnh vực như công nghiệp nặng và khoáng sản, công nghiệp nhẹ và nông nghiệp; chuyển dịch theo mức độ chế biến; chuyển dịch theo giá trị giá tăng, chuyển dịch theo hiệu quả xuất khẩu, chuyển dịch theo thành phần kinh tế, chuyển dịch theo cơ cấu thị trường, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu dịch vụ.



Từ phân tích thực trạng xuất khẩu của nước ta trong gần 20 năm qua có thể rút ra một số nhận định quan trọng liên quan đến cán cân thương mại:


- Trong điều kiện thâm hụt cán cân thương mại triền miên và ngày càng gia tăng như hiện nay, tăng trưởng xuất khẩu bền vững có vai trò quyết định cải thiện cán cân thương mại, hội nhập kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


- Với tỷ trọng nhóm hàng xuất khẩu chế biến hạn chế và chậm thay đổi như hiện nay, việc tăng trưởng xuất khẩu để cải thiện cán cân thương mại trong ngắn hạn là rất hạn chế. Bởi vì không thể tăng trưởng dựa vào các mặt hàng hạn chế về năng suất, khả năng khai thác, đánh bắt và phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nước ngoài. 


- Với mức độ mở cửa thị trường lớn như hiện nay và tỷ trọng xuất khẩu quá nhỏ bé trong tổng kim ngạch thế giới, việc tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu phụ thuộc vào khả năng cung cấp hàng hoá xuất khẩu, tức là đẩy mạnh phát triển sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh.


- Với tỷ trọng xuất khẩu ngày càng gia tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng xuất khẩu của nước ta sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc thu hút đầu tư nước ngoài đồng thời phải đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp trong nước để tăng tỷ trọng xuất khẩu của khu vực này.


- Với giá trị gia tăng thấp như hiện nay, nếu không cải thiện năng lực cạnh tranh, chủ động nguồn nguyên liệu, trình độ công nghệ, chất lượng lao động, giảm chi phí trung gian thì rất khó có thể nâng cao chất lượng xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại.


- Với tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao, sử dụng nhiều vốn thấp như hiện nay việc tăng trưởng xuất khẩu phải gia tăng tỷ trọng nhóm hàng này. Việc gia tăng tỷ trọng nhóm hàng này trong ngắn hạn còn rất khó khăn, nhưng phải có chiến lược từ bây giờ thì trong dài hạn mới tăng xuất khẩu bền vững và do đó mới có thể cải thiện cán cân thương mại trong dài hạn.


- Với mức độ thâm hụt CCTM có xu hướng gia tăng như hiện nay, việc tăng xuất khẩu dịch vụ là một trong những hướng chủ đạo để cải thiện cán cân thương mại.


- Những hạn chế về xuất khẩu (tỷ trọng thấp chế biến thấp, đóng góp của khu vực trong nước giảm, giá trị gia tăng thấp, nhóm hàng công nghệ cao quá nhỏ bé, xuất khẩu dịch vụ hạn chế) nêu trên đồng thời cũng cho thấy tiềm năng xuất khẩu của ta còn lớn, còn có thể tăng vì điểm xuất phát thấp.


1.1.2. Thực trạng nhập khẩu và chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu giai đoạn 1991-2004


Mục này tập trung phân tích cơ cấu nhập khẩu theo mức độ ảnh hưởng của nó đến cán cân thương mại như tỷ trọng nhập khẩu hàng tiêu dùng, thiết bị, phụ tùng, nguyên, nhiên, phụ liệu, cơ cấu nhập khẩu của các khu vực kinh tế, các khu vực thị trường…


Từ phân tích thực trạng và cơ cấu xuất khẩu trong thời gian qua có thể rút ra một số kết luận sơ bộ sau đây:


- Tỷ trọng nguyên nhiên liệu nhập khẩu cao, máy móc thiết bị thấp như hiện nay cho thấy mức độ đổi mới công nghệ nước ta rất chậm. Xét về dài hạn, yếu kém về công nghệ sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá thay thế nhập khẩu. Do đó, trong dài hạn sẽ khó có thể cải thiện được cán cân thương mại.


- Tỷ trọng nguyên liệu nhập siêu cao cho thấy ngành công nghiệp phụ trợ nước ta đang còn kém phát triển, do đó các ngành sản xuất phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu đầu vào nhập khẩu. Điều này sẽ cản trở việc cải thiện cán cân thương mại vì không thể giảm nhập khẩu nguyên liệu.


- Tỷ trọng nguyên liệu, phu liệu nhập khẩu phục vụ cho xuất khẩu cao thể hiện giá trị gia tăng thấp của hàng xuất khẩu như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử. Nhập khẩu chưa kích thích xuất khẩu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao giá trị gia tăng. Hạn chế này sẽ làm khó khăn cho việc cải thiện cán cân thương mại. 


- Sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường châu á, những nước đang công nghiệp hoá cho thấy Việt Nam đang đi theo lý thuyết đàn sếu bay một cách tuần tự nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều các nước NICs. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc phát triển theo kiểu rút ngắn, đi tắt đón đầu, xác định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nguy cơ tụt hậu sẽ rất lớn. Trong điều kiện nguồn tài nguyên đang có xu hướng cạn kiệt, phát triển xuất khẩu theo hướng sử dụng ngày càng nhiều nguồn nguyên liệu như hiện nay thì hạn chế tăng trưởng là khó tránh khỏi.


- Muốn hạn chế nhập siêu, lành mạnh hoá cán cân thương mại đang trong tình trạng thâm hụt, về nguyên tắc có thể hạn chế nhập khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta đang nới lỏng rào cản để thực hiện tự do hoá thương mại, đẩy mạnh nhập khẩu để bù đắp thiếu hụt về công nghệ và vật tư trong nước, tiếp cận với công nghệ tiên tiến, tận dụng lợi thế so sánh trong điều kiện toàn cầu hoá, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tăng cường xuất khẩu thì việc hạn chế nhập khẩu ngay tức thì, trong ngắn hạn là khó có thể đạt được.

- Đối với một nước như Việt Nam lực lượng sản xuất còn ở trình độ thấp, kim ngạch nhập khẩu còn có hạn thì việc nâng cao tỷ trọng nhập khẩu thiết bị máy móc, nguyên, nhiên, vật liệu có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

1.1.3. Cán cân thương mại


Cán cân thương mại được phân tích trong mục này theo ba giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 1986 -1992; giai đoạn 2 từ 1993-2000 và giai đoạn 3 từ 2001-2004. Nhìn chung, cán cân thương mại nước ta luôn ở trong tình trạng thâm hụt. Tuy nhiên, mức độ thâm hụt và ảnh hưởng của nó đối với các vấn đề kinh tế vĩ mô khác nhau ở những giai đoạn khác nhau. Trong giai đoạn 1, do mức độ tự do hoá thấp nên cân đối xuất nhập khẩu không thể hiện rõ nét, mức thâm hụt chỉ vào kháng 50 triệu USD/năm. Giai đoạn 1993-2000 là giai đoạn có nhiều biến động đối với CCTM. Đặc biệt, hai năm 1995 và 1996 mức thâm hụt ở vào tình trạng nguy hiểm (mức nhập khẩu thực tế vượt quá mức cho phép và sức chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài). Giai đoạn này chính phủ đã dùng nhiều biện pháp phi thuế quan để hạn chế nhập khẩu quá mức. Giai đoạn 2001-2004 với đặc trưng là mức độ nhập siêu gia tăng, đặc biệt là năm 2004, cao hơn mức cho phép theo các tiêu chí của mô hình động về nợ của Jaime de Pine. Tuy nhiên, nhờ được bù đắp bới các khoản chuyển giao và cán cân vốn nên không gây biến động xuất đối với nền kinh tế. 

Bảng 1: Tình hình xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, 1991 – 2004


		Năm

		Kim ngạch XK (tr. USD)

		Tốc độ tăng XK (%)

		Kim ngạch NK (tr. USD)

		Tốc độ tăng NK (%)

		Cán cân thương mại (tr. USD)

		Tổng GDP (tr. USD)

		Cán cân
thương mại/GDP (%)



		1991

		2.087

		-13,2

		2.338

		-15,1

		-251

		15.620

		-1,61



		1992

		2.580

		23,7

		2.540

		8,7

		40

		16.970

		0,24



		1993

		2.985

		15,7

		3.924

		54,4

		-939

		18.340

		-5,12



		1994

		4.054

		35,8

		5.825

		48,5

		-1.771

		19.960

		-8,87



		1995

		5.449

		34,4

		8.155

		40,0

		-2.706

		21.850

		-12,38



		1996

		7.255

		33,2

		11.143

		36,6

		-3.888

		23.880

		-16,28



		1997

		9.185

		26,6

		11.592

		4,0

		-2.407

		25.840

		-9,32



		1998

		9.360

		1,9

		11.499

		-0,8

		-2.139

		27.340

		-7,82



		1999

		11.541

		23,3

		11.742

		2,1

		-201

		28.650

		-0,70



		2000

		14.482

		25,5

		15.636

		33,2

		-1.154

		30.570

		-3,77



		2001

		15.027

		3,8

		16.162

		3,4

		-1.135

		32.685

		-3,47



		2002

		16.705

		11,2

		19.733

		21,8

		-3.028

		35.224

		-8,60



		2003

		20.176

		20,8

		25.226

		27,8

		-5.050

		39.623

		-12,75



		2004

		26.500

		28,9

		31.516

		24,9

		-5.513

		45.372

		-12,15





 Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam 2004-2005


Tóm lại, Trong 20 năm qua, cán cân thương mại nước ta luôn ở trong tình trạng thâm hụt. Tình trạng thâm hụt vẫn ở trong mức độ an toàn cho phép, chưa ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô và nợ nước ngoài. Tuy nhiên đã xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn đối với cán cân thương mại nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. 


1.2. Những nhân tố tác động đến cán cân thương mại trong thời gian qua


1.2.1. Chính sách thương mại 


Các chính sách thương mại, đặc biệt là chính sách thúc đẩy xuất khẩu và quản lý nhập khẩu, có ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân thương mại.Trong gần 20 năm qua cải cách thương mại theo hướng tự do hoá đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu ở mức cao và tương đối ổn định, mở cửa thị trường, cắt giảm các rào cản thương mại tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu. Cải cách thương mại ở nước ta trong thời gian qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực (i) chính sách thương quyền (mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập khẩu); (ii) chính sách thuế quan và phi quan thuế (giảm hàng rào thuế quan, từng bước xoá bỏ hạn chế định lượng, giảm bảo hộ, trợ cấp, thủ tục hải quan…); (iii) áp dụng các biện pháp khuyến khích xuất khẩu và quản lý nhập khẩu; (iv) ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại khu vực và toàn cầu.


Mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập khẩu là khâu đột phá trong quá trình cải cách chính sách thương mại Việt Nam có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu và nhập khẩu, góp phần làm lành mạnh hoá cán cân thương mại. Việc cắt giảm thuế quan xuất nhập khẩu đã ảnh hưởng đáng kể đến xuất nhập khẩu trong thời gian qua. Cải cách hệ thống thuế đã do đó góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản xuất thay thế nhập khẩu và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam. Bên cạnh đó chính sách miễn giảm thuế xuất khẩu, hoàn thuế xuất khẩu, giảm thuế đối với nguyên liệu đầu vào phục vụ cho xuất khẩu, thưởng xuất khẩu… là những viện pháp khuyến khích xuất khẩu hiệu quả góp phần tăng trưởng xuất khẩu ở mức cao trong những năm qua. Việc điều chỉnh hàng rào phi quan thuế có tác dụng đối với kiểm soát hàng nhập khẩu, do đó là một trong những biện pháp điều chỉnh CCTM. Mở cửa thị trường, nới lỏng các rào cản thương mại là một trong những yếu tố kích thích tăng trưởng xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu do đó góp phần cải thiện cán cân thương mại. 

Tóm lại, cải cách thương mại của Việt Nam trong những năm qua đã góp phần lành mạnh hoá cán cân thương mại. Xuất khẩu tăng trưởng cao, nhập khẩu được kiểm soát một cách tương đối hợp lý phù hợp với lộ trình cam kết hội nhập. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều rào cản thương mại đối với khu vực tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là độc quyền trong sản xuất (bảo hộ đối với doanh nghiệp Nhà nước) dẫn đến độc quyền trong thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nhiều cải cách thương mại hiện nay có lợi nhiều hơn cho khu vực Nhà nước. Chẳng hạn thuế nhập khẩu thấp đối với các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và xuất khẩu của khu vực Nhà nước
. Các phân tích về thuế nhập khẩu cho thấy cơ chế thuế quan hàng nhập khẩu vẫn là nguồn chủ yếu dẫn đến sự thiên lệch trong chính sách bất lợi cho xuất khẩu. Mặc dù việc cải thiện tính hiệu quả của cơ chế miễn thuế nhập khẩu và miễn các loại thuế khác sẽ giảm đáng kể mức độ thiên lệch đó, nhưng nếu không giảm thuế nhập khẩu hơn nữa thì sự thiên lệch cũng vẫn cứ tồn tại. Mặc dù về cơ bản đã xoá bỏ chế độ độc quyền trong hoạt động xuất nhập khẩu, song với chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, nên cho đến nay vẫn còn khá nhiều rào cản đối với doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân. Đó là (i) biểu thuế quan ở Việt Nam còn phức tạp với nhiều mức thuế khác nhau và độ tản mạn lớn; (ii) các biện pháp phi thuế quan nhìn chung còn thiếu minh bạch, khó tiên liệu, trong thời gian dài được quản lý theo kiểu “ cho phép - ngừng- cho phép”; (iii) việc phân loại hàng hoá nhập khẩu theo mã số hệ thống hài hoà hoá (HS) chưa đủ rõ ràng và thiếu cụ thể và (iv) việc kiểm hoá, thông quan còn bất cập và tuỳ tiện. Tình hình này sẽ hạn chế tăng xuất khẩu và việc cải thiện cán cân thương mại sẽ khó khăn hơn.


1.2.2. Chính sách đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế


Các chính sách và biện pháp liên quan đến đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cán cân thương mại. Trước hết, đầu tư liên quan đến nhập khẩu. Đầu tư tăng mạnh là một trong những nhân tố chính dẫn đến nhập khẩu tăng cao, do đó góp phần làm tăng nhập siêu. Thứ hai, đầu tư phát triển xuất khẩu và thay thế nhập khẩu không hiệu quả trong năm những qua, nhất là nguồn vốn nhà nước đã góp phần làm tăng nhập siêu. Thứ ba, đầu tư đổi mới công nghệ chưa được chú trọng đúng mức. Chậm đổi mới công nghệ sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu và thay thế nhập khẩu, do đó ảnh hưởng đến việc cải thiện CCTM. 


1.2.3. Chính sách tỷ giá hối đoái


Chính sách tỷ giá hối đoán của nước ta từ năm 1989 đến nay đã có tác dụng tích cực đối với cân đối xuất nhập khẩu, đảm bảo khai thác lợi thế so sánh để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá nước ta. Những điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo một lộ trình khá hợp lý, từ cố định sang linh hoạt và từng bước nới lỏng dần các biện pháp quả lý của Nhà nước, tăng vai trò điều tiết của thị trường, sát với biến động thị trường tiền tệ thế giới. Việc giữ giá đồng VM trong một thời kỳ dài theo đồng USD là hợp lý, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Bởi vì, việc phá giá đồng nội tệ trong giai đoạn đầu của công nghiệp hoá, khi các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu của ta ít chịu ảnh hưởng do biến động giá cả (độ co giản về gía thấp) không có tác dụng cải thiện khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu. 


1.2.4. Các chính sách khác


Các chính sách khác như quản lý ngoại hối, chính sách lãi suất, chính sách thuế và các điều chỉnh chính sách theo hướng minh bạch, dễ dự đoán, không phân biệt đối xử theo các chuẩn mực quốc tế làm lành mạnh hoá môi trường kinh doanh, hạn chế đầu cơ, gian lận thương mại, tham nhũng... có ảnh hưởng nhất định đối với việc cải thiện CCTM. Chính sách ODA và thu hút kiều hối có vai trò hết sức quan trọng trong việc bù đắp thâm hụt CCTM. 


1.3. Đánh giá về tình trạng cán cân thương mại nước ta thời gian qua


1.3.1. Nhận định về tình hình nhập siêu hiện nay


1. Mặc dầu CCTM nước ta trong thời gian qua luôn trong tình trạng thâm hụt, Tuy nhiên, nhập siêu ở mức độ cho phép chưa gây ra những biến động lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là khả năng trả nợ của Việt Nam. 


2. Thâm hụt cán cân thương mại hàng hoá là yếu tố cơ bản gây nên tình trạng thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai, do đó ảnh hưởng đến cán cân thanh toán và nợ quốc tế. 


3. Thâm hụt cán cân thương mại hạn chế tăng trưởng kinh tế nếu phân tích theo tổng cầu. Số liệu thống kê được từ năm 1996 –2004 cho thấy đóng góp theo điểm phần trăm tăng trưởng cũng như tỷ lệ phần trăm tăng trưởng của xuất khẩu ròng ở nước ta luôn là số âm. Thâm hụt cán cân thương mại do đó làm sụt giảm tốc độ tăng trưởng GDP.


4. Tỷ lệ nhập siêu ở nước ta trong những năm gần đây ở mức tương đối cao. 


5. Thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam chủ yếu với các nước châu ¸. 


6. Thâm hụt cán cân thương mại thể hiện khả năng cạnh tranh thấp của hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá thay thế nhập khẩu được sản xuất trong nước. 


7. Thâm hụt cán cân thương mại thể hiện xu hướng đầu tư thay thế nhập khẩu chiếm ưu thế và hiệu quả đầu tư thấp. 


8. Thâm hụt cán cân thương mại thể hiện chậm chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến. 


9. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu với tỷ trọng ngày càng tăng


10. Cán cân thương mại của nước ta trong thời gian qua ít chịu ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là một trong những yếu tố hết sức cơ bản ảnh hưởng đến cán cân thương mại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong những năm qua, việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái ở nước ta ít có ảnh hưởng đến CCTM. 


1.3.2. Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại


(1) Nguyên nhân khách quan:


- Mở cửa hội nhập, nới lỏng các rào cản thương mại. 


- Yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


- Định hướng phát triển kinh tế theo hướng xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. 


- Chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài


- Trình độ phát triển kinh tế thấp, phụ thuộc vào thị trường thế giới. 


- Tốc độ tăng giá nhập khẩu cao hơn tốc độ tăng giá xuất khẩu do biến động giá thế giới. 


(2) Nguyên nhân chủ quan:


- Chậm chuyển đổi mô hình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu từ chỗ dựa vào lợi thế so sánh tĩnh (sẵn có) sang dựa vào lợi thế cạnh tranh động. 


- Chậm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu chế biến. 


- Chưa có những mặt hàng có giá trị gia tăng cao. 


- Xuất khẩu của khu vực trong nước chiếm tỷ trọng ngày càng giảm trong khi đầu tư ngày càng tăng. 


- Sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trong nước còn thấp kém, trước hết là các ngành công nghiệp phụ trợ. 


- Gia tăng xu hướng đầu tư thay thế nhập khẩu. 

- Hiệu quả đầu tư thấp. 


- Tình trạng độc quyền, bảo hộ, bao cấp, chính sách thương mại chưa minh bạch, khó tiên liệu, phân biệt đối xử dẫn đến tình trạng tham nhũng và gian lận thương mại. Hậu quả là làm cho đầu tư kém hiệu quả, lãng phí và tăng giá hàng nhập khẩu.


- Nhận thức chưa đúng về phát huy nội lực và ngoại lực


Chương III


Quan điểm, định hướng và các giải pháp điều chỉnh cán cân thương mại trong điều kiện công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá ở Việt Nam


3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại Việt Nam trong những năm tới


3.1.1. Những nhân tố tích cực


- Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với việc thực hiện CEPT/AFTA, Hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ, Mở rộng hợp tác thương mại song phương và đàm phán gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới. Thực hiện những cam kết nói trên, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để mở rộng việc tiếp cận thị trường, hàng rào thuế quan và phi thuế giảm xuống tạo điều kiện phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả hơn, thu hút nhiều hơn vốn và công nghệ. Những yếu tố này thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, do đó góp phần cải thiện CCTM. 


- Chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta từ nay đến 2010 và tầm nhìn 2020 là đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Định hướng này sẽ tạo điều kiện đổi mới công nghệ nâng cấp kết cấu hạ tầng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế do đầu tư được tăng cường. Tất cả những yếu tố nói trên sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của các ngành sản xuất thay thế nhập khẩu. Do đó cán cân thương mại sẽ được cải thiện do tăng xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu nguyên, nhiên liệu. 


- Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Với việc tham gia khu vực mậu dịch tự do, gia nhập tổ chức thương mại thế giới, ký các hiệp định về đầu tư, môi trường đầu tư được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam thu hút ngày càng nhiều thêm vốn đầu tư nước ngoài. Xu hướng này sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngành sản xuất thay thế nhập khẩu, do đó giảm bớt áp lực đối với cán cân thương mại. 


- Định hướng xuất khẩu được tăng cường nhờ các chính sách khuyến khích xuất khẩu như mở rộng quyền kinh doanh thương mại, cắt giảm các rào cản thuế quan và phi quan thuế, mở cửa thị trường dịch vụ, phát triển khu vực tư nhân, cải cách doanh nghiệp nhà nước, hoàn thuế xuất khẩu, thưởng xuất khẩu, các chương trình xúc tiến xuất khẩu, đa dạng hoá thị trường, mặt hàng xuất khẩu.


- Với phương châm tiếp tục đẩy mạnh hội nhập theo hướng tích cực và chủ động, tự do hoá thương mại đi đôi với đẩy mạnh cải cách trong nước, trong những năm tới Việt Nam vẫn tiếp tục nhận được sự trợ giúp của các nước và các tổ chức quốc tế. Nguồn vốn viện trợ sẽ gia tăng, thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn, lượng kiều hối, dự trữ ngoại tệ tăng do xuất khẩu tăng nhanh. Đây là nguồn ngoại tệ vốn rất cần thiết để bù đắp thâm hụt cán cân thương mại, giảm áp lực đối với cán cân thanh toán vãng lai và nợ nước ngoài.


3.1.2. Những nhân tố tiêu cực


- Sau khi gia nhập WTO, chính sách thương mại trở nên tự do hơn. Kết quả là nhập khẩu có thể tăng lên với tốc độ cao trong khi tăng xuất khẩu cần phải có thời gian mới đạt được mức độ tương ứng. trong ngắn hạn CCTM sẽ bị thâm hụt. 


- Mức độ mở cửa của khu vực sẽ ngày càng gia tăng. Trước hết là thực hiện chương trình CEPT trong ASEAN để thành lập khu vực mậu dịch tự do AFTA, xây dựng khu cực mậu dịch tự doa ASEAN- Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Hàn Quốc. Do đó, việc cải thiện cán cân thương mại với các nước hiện nay ta đang nhập siêu lớn là hết sức khó khăn.


- Kinh tế thế giới tiếp tục ổn định và tăng trưởng cao, đặc biệt, Trung Quốc sẽ làm tăng giá các nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, sắt thép, nguyên phụ liệu. Với mức độ phụ thuộc lớn của nước ta vào các nguồn nhập khẩu nói trên, việc cải thiện cán cân thương mại trong ngắn hạn là rất khó khăn


- Khu vực kinh tế châu á, và đặc biệt là Trung Quốc và các NIEs trong những năm tới vẫn giữ mức độ tăng trưởng cao, đồng thời đang tích cực cải cách để nâng cao sức cạnh tranh vốn đã rất cao hiện nay, đặc biệt là những mặt hàng công nghệ trung bình sử dụng nhiều lao động. Điều này, trước hết, nguồn nguyên liệu, phụ liệu và công nghệ nhập khẩu của ta vẫn chủ yếu từ những thị trường này và sẽ có xu hướng gia tăng. Mặt khác, nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng sẽ có xu hướng tương tự. Nếu xuất khẩu của ta chỉ dựa vào các mặt hàng có nguồn gốc thiên nhiên và hàng gia công thì việc cải thiện cán cân thương mại trong dài hạn sẽ hết sức khó khăn. 


- Mặc dầu nợ nước ngoài của Việt Nam đang ở trong mức độ an toàn cho phép. Tuy nhiên, tỷ trọng nợ không ưu đãi tăng và các khoản vay với lãi suất thả nỗi chiếm hơn nữa tổng số nợ vay không ưu đãi thì nợ nước ngoài trở nên dễ bị tổn thương khi có biến động trên thị trường tài chính quốc tế. 


- Đồng Việt Nam đang bị mất giá so với các đồng tiền khác. Trong bối cảnh đó, vấn đề nợ nước ngoài của Việt Nam và sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái để quản lý xuất nhập khẩu là hết sức khó khăn. Điều này ảnh hưởng đến việc xử lý cán cân thương mại thâm hụt.


- Trong những giai đoạn 2006-2010, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao 7,5-8%, phát triển nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp, cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại. Vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 37-38%/GDP. Nhu cầu đầu tư lớn sẽ kéo theo gia tăng nhập khẩu. Xu hướng nay có thể sẽ làm thâm hụt cán cân thương mại nếu không có những biện pháp điều chỉnh thích hợp.


- Những yếu kém của nền kinh tế hiện nay sẽ có tác động tiêu cực đối với phát triển xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu, do đó sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với cải thiện cán cân thương mại như chất lượng tăng trưởng thấp, chính sách thương mại còn thiếu minh bạch, khó dự đoán, bảo hộ, bao cấp, độc quyền vẫn còn ở mức cao, nạn tham nhũng và gian lận thương mại còn phổ biến… 


3.2. Quan điểm và định hướng điều chỉnh cán cân thương mại


3.2.1. Quan điểm điều chỉnh CCTM trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá


- Điều chỉnh cán cân thương mại theo hướng ổn định kinh tế vĩ mô. 


- Điều chỉnh cán cân thương mại phải theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thu hút vốn, công nghệ bên ngoài và ổn định sản xuất và tiêu dùng trong nước


- Để điều chỉnh cán cân thương mại cần có những giải pháp mang tính tổng thể, sự phối hợp chính sách của nhiều ngành liên quan như thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng. 


- Điều chỉnh cán cân thương mại phải đảm bảo quá trình tự do hoá thương mại, thực hiện các cam kết quốc tế. 


- Điều chỉnh CCTM không phải là để đạt được sự cân bằng. Cân bằng cán cân thương mại không phải là mục tiêu cuối cùng, mà phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô.


3.2.2. Hướng điều chỉnh CCTM trong điều kiện CNH, HĐH


- Phát triển xuất khẩu, đặc biệt là tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến và dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu. 


- Tăng tỷ trọng nhập khẩu thiết bị máy móc từ các nước có công nghệ nguồn để nhanh chóng đổi mới công nghệ, tăng năng suất TFP, đồng thời tạo điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thay thế nhập khẩu nguyên liệu.


- Đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu, giảm nhập khẩu thị trường châu á, tăng tỷ trọng nhập khẩu ở các thị trường khác như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, những thị trường ta đang xuất siêu.


- Cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài. Đưa doanh nghiệp nhà nước vào môi trường kinh doanh quốc tế, hạn chế độc quyền, bảo hộ và bao cấp. Tiếp thêm sức cho khu vực tư nhân bằng việc đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử. Cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài.


- Điều chỉnh tỷ giá hối đoái một cách linh hoạt nhằm đảm bảo tăng khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu, thuận lợi hoá nhập khẩu mà không gây biến động xấu đối với nền kinh tế như lạm phát, nợ nước ngoài.


3.3. Dự báo mức độ chịu đựng của cán cân thương mại nước ta giai đoạn 2001-2010


CCTM là một bộ phận của cán cân tài khoản vãng lai. Thâm hụt hay thặng dư CCTM sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Do đó, cần phải xác định xem thâm hụt CCTM ở mức độ nào thì cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài có thể chịu đựng được. Dựa vào mối liên hệ này, Jaime de Pine đã xây dựng mô hình động về nợ  để xác định mức nhập khẩu tối đa cho phép mà vẫn đảm bảo sức chịu đựng của cán cân vãng lai và nợ nước ngoài. Để đưa ra mức NK tối đa cho phép cần xác định được chỉ số nợ trên XK, tỷ lệ tăng trưởng NK và XK cũng như tỷ lệ giữa mức lãi suất trả nợ và mức tăng XK đảm bảo sức chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai và nợ nước ngoài. Đề tài sẽ áp dụng mô hình này để đánh giá tình trạng CCTM nước ta trong thời gian qua và dự báo về mức độ chịu đựng của nó trong thời gian từ nay đến năm 2010. Qua đó, kiểm tra lại chỉ tiêu XK và NK trong chiến lược phát triển XNK nước ta thời kỳ 2001-2010.


Kịch bản 1:


Kịch bản 1 sẽ tính toán mức độ nhập khẩu hàng hoá cho phép thoả mãn các điều kiện của mô hình Jaime de Pine với giả định là cán cân tài khoản vãng lai là khoản chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá, không tính đến xuất nhập khẩu dịch vụ và khoản chuyển giao.


Bảng 2: Sự điều chỉnh quá mức nhập khẩu hàng hoá giai đoạn 2001 – 2010


Đơn vị: triệu USD


		Năm

		Xuất khẩu
mục tiêu




		Nhập khẩu
mục tiêu

		a

		b

		do

		vo

		vtới hạn

		Nhập khẩu
cho phép

		Chênh lệch giữa NK cho phép và NK mục tiêu 

		Chênh lệch giữa NK mục tiêu và XK cho phép



		2001

		16799

		17981

		0.90

		0.99

		1.07

		0.88

		1.08

		18209

		227

		-1410



		2002

		19487

		20679

		0.90

		0.99

		1.06

		0.85

		1.08

		21067

		388

		-1580



		2003

		22605

		23780

		0.90

		0.99

		1.05

		0.81

		1.08

		24349

		568

		-1744



		2004

		26222

		27347

		0.90

		0.99

		1.04

		0.76

		1.07

		28131

		783

		-1909



		2005

		30417

		31450

		0.90

		0.99

		1.03

		0.71

		1.07

		32496

		1046

		-2079



		2006

		34676

		35538

		0.90

		0.99

		1.02

		0.67

		1.06

		36896

		1358

		-2220



		2007

		39530

		40158

		0.90

		0.99

		1.02

		0.63

		1.06

		41912

		1754

		-2382



		2008

		45064

		45379

		0.90

		0.99

		1.01

		0.59

		1.06

		47622

		2243

		-2558



		2009

		51373

		51278

		0.90

		0.99

		1

		0.54

		1.05

		54010

		2732

		-2637



		2010

		58566

		57944

		0.90

		0.99

		0.99

		0.51

		1.05

		61438

		3494

		-2872





Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu


Ghi chú: Năm cơ sở để dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu là năm 2000 với kim ngạch xuất khẩu là 14.482 triệu USD và Nhập khẩu là 15.636 triệu USD.


Kết quả tính toán trong bảng 3 cho thấy nhập khẩu hàng hoá cho phép so với nhập khẩu hàng hoá theo mục tiêu giai đoạn 2001-2010. Theo đó mức nhập khẩu cho phép có thể cao hơn mức nhập khẩu mục tiêu được đề ra trong chiến lược. Mức cao nhất là năm 2010 với trị giá 3494 triệu USD. Tuy nhiên, mức nhập khẩu thực tế trong hai năm 2003 và 2004 cao hơn mức nhập khẩu cho phép. 

Bảng 3: So sánh mức độ nhập hàng hoá khẩu cho phép và nhập khẩu hàng hoá 
thực tế giai đoạn 2001-2004 (Kịch bản 1)


Đơn vị: triệu USD


		Năm

		2001

		2002

		2003

		2004



		Nhập khẩu cho phép (1)

		18209

		21067

		24349

		28131



		Nhập khẩu thực tế (2)

		16162

		19733

		25226

		31516



		Cân đối (1) và (2)

		2047

		1334

		-877

		-3385





Đồ thị 1: Tương quan giữa nhập khẩu được phép và nhập khẩu mục tiêu
hàng hoá giai đoạn 2001 - 2010 (Kịch bản 1)
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Kịch bản 2


Kịch bản 2 dự báo mức độ nhập khẩu cho phép có tính đến các khoản chuyển giao như viện trợ nước ngoài, kiều hối và các khoản thu nhập khác từ nước ngoài của công dân Việt Nam. 


Bảng 4: Sự điều chỉnh quá mức nhập khẩu hàng hoá
giai đoạn 2001-2010 ( kịch bản 2)


Đơn vị: triệu USD


		Năm

		XK mục tiêu và chuyển giao




		NK mục tiêu




		a

		b

		do

		vo

		vtới hạn

		NK cho phép

		Chênh lệch giữa NK cho phép và NK mục tiêu

		Chênh lệch giữa xuất khẩu mục tiêu và nhập khẩu cho phép



		2001

		18511

		17981

		0.90

		0.99

		0.97

		0.8

		1.08

		19921

		1940

		-3122



		2002

		21473

		20679

		0.90

		0.99

		0.96

		0.77

		1.07

		23053

		2374

		-3566



		2003

		24909

		23780

		0.90

		0.99

		0.95

		0.73

		1.07

		26653

		2872

		-4048



		2004

		28894

		27347

		0.90

		0.99

		0.95

		0.69

		1.07

		30803

		3456

		-4581



		2005

		33517

		31450

		0.90

		0.99

		0.94

		0.65

		1.06

		35596

		4146

		-5179



		2006

		38210

		35538

		0.90

		0.99

		0.93

		0.61

		1.06

		40430

		4892

		-5754



		2007

		43559

		40158

		0.90

		0.99

		0.92

		0.57

		1.05

		45941

		5783

		-6411



		2008

		49657

		45379

		0.90

		0.99

		0.91

		0.54

		1.05

		52215

		6836

		-7151



		2009

		56609

		51278

		0.90

		0.99

		0.91

		0.49

		1.05

		59246

		7968

		-7873



		2010

		64535

		57944

		0.90

		0.99

		0.9

		0.47

		1.04

		67407

		9463

		-8841





Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu dựa trên mô hình phân tích nợ động của Jaime de Pine


Kết quả tính toán của bảng 5 cho thấy nhập khẩu có thể mở rộng hơn so với kịch bản 1 bởi vì được tài trợ bởi nguồn chuyển giao từ bên ngoài. Tuy nhiên, mức nhập khẩu năm 2004 vượt quá mức cho phép. 


Bảng 5: So sánh mức độ nhập hàng hoá khẩu cho phép và xuất nhập khẩu hàng hoá thực tế giai đoạn 2001-2004 (kịch bản 2)


Đơn vị: triệu USD


		Năm

		2001

		2002

		2003

		2004



		Nhập khẩu cho phép (1)

		19921

		23053

		26653

		30803



		Nhập khẩu thực tế (2)

		16162

		19733

		25226

		31516



		Can đối (1) và (2)

		3759

		3320

		1427

		-713





Đồ thị 2: Tương quan giữa nhập khẩu được phép và nhập khẩu mục tiêu 
 giai đoạn 2001 – 2010 (kịch bản 2)
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Bảng 7: Điều chỉnh nhập khẩu vượt mức kế hoạch giai đoạn 2001-2010 (triệu USD)


		Năm

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010



		Kịch bản 1

		227

		388

		568

		783

		1.046

		1.358

		1.754

		2.243

		2.732

		3.494



		Kịch bản 2

		1.940

		2.374

		2.872

		3.456

		4.146

		4.892

		5.783

		6.836

		7.968

		9.463



		Mức chênh lệch

		1.713

		1.986

		2.304

		2.673

		3.100

		3.534

		4.029

		4.593

		5.236

		5.969





Theo hai kịch bản trên đây cho thấy mức nhập khẩu có thể mở rộng và thâm hụt cán cân thương mại chưa làm ảnh hưởng đến cán cân TKVL và nợ nước ngoài. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là cần phải làm gì để có thể cải thiện được cán cân thương mại nước ta trong thời gian tới để không gây sức ép đối với CCTKVL và nợ nước ngoài và nếu đảm bảo được mức nhập khẩu cao như trên mà CCTM được cải thiện thì càng tốt.


3.4. Các giải pháp điều chỉnh Cán cân thương mại trong điều kiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá


3.4.1. Nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu


- Chuyển dịch cơ cấu hàng hoá xuất khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến dựa vào lợi thế lao động và công nghệ nguồn. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất dựa vào nguồn lao động dồi dào và kỹ thuật trung bình để tăng lợi thế về quy mô, đồng thời nhanh chóng chuyển sang phát triển các ngành sản xuất xuất khẩu dựa vào vốn và kỹ thuật cao để gia tăng nhanh giá trị. 


- Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp Nhà nước. Có chính sách tiếp thêm sức mạnh cho khu vực tư nhân. 


- Cần có chính sách toàn diện tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp, nới lỏng quy định về điều kiện kinh doanh. Mở rộng quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, trước hết là trong lĩnh vực xác định giá cả, quảng cáo, quản lý nhân sự, quản lý tài chính tiền lương, chế độ khuyến khích, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện. Rà soát lại những rào cản pháp lý hiện nay đối với doanh nghiệp để có phương án tháo gỡ, nhất là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trong việc tiếp cận với các nguồn lực và dịch vụ như vốn, đất đai, lao động, các dịch vụ hỗ trợ khác. Trên cơ sở đó hoàn thiện hệ thống pháp luật đã có và xây dựng các luật mới như Luật cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, Luật về các ngành độc quyền tự nhiên, Pháp lệnh chống bán phá giá, trợ cấp, quy tắc xuất xứ và các văn bản pháp lý liên quan đến kiểm dịch động thực vật, Luật kinh doanh bất động sản, tiền tệ, sản phẩm khoa học công nghệ…


- Xây dựng chiến lược phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên những lợi thế về cạnh tranh để trong một thời gian nhất định tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, có ảnh hưởng quốc tế, chiếm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong giai đoạn từ nay đến 2010 tập trung phát triển các ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động. Từng bước xây dựng nền tảng để phát triển những ngành kinh tế dựa vào công nghệ cao và tri thức, đặc biệt chú trọng phát triển các ngành dịch vụ như thông tin, tài chính, du lịch, giáo dục và đào tạo. 


- Giảm chi phí kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đánh giá lại khả năng cung cấp dịch vụ và mức giá dịch vụ để có hướng giảm bớt chi phí sản xuất nhằm tạo môi trường thuận lợi và giảm chi phí đầu vào và chi phí trung gian cho doanh nghiệp, trước hết là giảm giá các hàng hoá và dịch vụ công có tác động làm tăng chi phí sản xuất của hàng hoá và dịch vụ như giá điện, nước, bưu chính viễn thông, năng lượng, cước phí vận tải, phí dịch vụ bến cảng, sân bay, dịch vụ hành chính. Khuyến khích cạnh tranh, kiểm soát độc quyền và giảm gánh nặng thuế, phí và lệ phí. Mở rộng cạnh tranh trong xây dựng và cung cấp các dịch vụ hạ tầng, mở rộng đấu thầu quyền cung cấp dịch vụ. Xây dựng yêu cầu về chất lượng dịch vụ độc quyền, đối chiếu với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp độc quyền với các nước có điều kiện tương tự. Tách bộ phận kinh doanh khỏi những khâu độc quyền và nghĩa vụ thực hiện chính sách xã hội. Đánh thuế bổ sung đối với lợi nhuận độc quyền. Xoá bỏ phụ thu và giảm thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng không cần bảo hộ bằng biện pháp thuế quan. Xoá bỏ thuế chuyển lợi nhuận về nước đối với ĐTNN. Điều chỉnh mức thuế tương đương với mức bình quân trong khu vực. Chuyển sang chế độ tự khai thuế, phát triển dịch vụ tư vấn thuế. Giảm mức thu đối với những loại phí và lệ phí quá cao so với các nước. Đẩy nhanh tiến độ thống nhất mức giá và phí giữa đầu tư trong nước và nước ngoài. 

- Cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các ngành khác nhau theo mức giá thế giới (xét theo tiêu chí giá trị gia tăng). Trên cơ sở đó xây dựng chiến lược phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh. Hết sức cân nhắc trong việc lựa chọn các dự án đầu tư, nhất là đầu tư vào những ngành không hiệu quả (tốn kém nhiều nguồn lực hơn để sản xuất ra một sản phẩm cụ thể so với chi phí nhập khẩu sản phẩm tương tự). Đánh giá lại các ngành hiện nay đang sản xuất với chi phí cao hơn giá thế giới và đặt ra những vấn đề về tái cơ cấu, trước hết cần rà soát lại các ngành tập trung nhiều vốn thuộc các doanh nghiệp Nhà nước. Trên cơ sở đó đưa ra các phương án cụ thể như: đóng cửa, xây dựng mới, chuyển đổi sở hữu, bổ sung đầu tư.


- Giảm bảo hộ có hiệu lực cho sản xuất trong nước để khắc phục tình trạng thiên lệch bất lợi cho xuất khẩu


- Đơn giản hoá thủ tục hải quan, thực hiện các hiệp định quốc tế về hải quan. Thực thi Hiệp định về trị giá tính thuế hải quan. Nên bỏ giá tính thuế tối thiểu do làm mất tính liên tục cho các giao dịch và nhiều khi giá này lại cao hơn nhiều so với mức giá trên thị trường. Trị giá tính thuế theo cam kết quốc tế là trị giá giao dịch (giá trị đã thanh toán hoặc thanh toán). Ngoài ra, nước ta nên ban hành nghị định về xuất xứ hàng hóa do hiện nay vẫn chưa có quy định luật pháp và thẩm định chứng nhận xuất xứ hàng hóa do các nước khác cấp. 


- Kinh nghiệm khuyến khích xuất khẩu ở châu á cho thấy cần phải khuyến khích phát triển tất cả mọi ngành xuất khẩu có lợi thế so sánh chứ không nên lựa chọn một số ngành nào đó (được coi là chiến lược và then chốt). 


- Các biện pháp khuyến khích xuất khẩu thông qua việc ưu đãi thuế, tín dụng, lãi suất, trợ cấp cần được tăng cường và thực hiện hiệu quả hơn, cụ thể là hỗ trợ yếu tố đầu vào sản phẩm, đầu ra sản phẩm và khuyến khích phát triển thể chế (các khu chế xuất, các khu trung tâm thương mại và các dự án đầu tư vào hạ tầng). Các biện pháp này có khả năng thành công hơn nếu thực hiện dưới dạng can thiệp ngầm (hơn là trực tiếp), để giảm thiểu nguy cơ của những hành động trả đũa, như các khoản thuế quan đối trọng lại về phía các nước nhập khẩu. 


- Cần phải quan tâm đúng mức hơn hoạt động và hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đảm bảo các cơ chế tài chính thích hợp cho cơ quan xúc tiến thương mại; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại đặc biệt là hoạt động nghiên cứu thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại ở cấp chính phủ, phát triển thương mại điện tử để giảm chi phí tiếp thị.


3.4.2. Quản lý nhập khẩu


- Ưu tiên nhập khẩu công nghệ tiến tiến, công nghệ nguồn, nhập khẩu bằng sáng chế phát minh về để ứng dụng, tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và phối hợp nghiên cứu triển khai. Xây dựng trung tâm công nghệ cao thu hút đầu tư nước ngoài của các công ty đa quốc gia để từng bước rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các nước trong khu vực. Chính phủ phải sớm nghiên cứu và đưa ra chính sách ưu đãi thuế đặc biệt cho loại hình này.

- Đa dạng hoá thị trường nhập khẩu, hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào một số thị trường. Trước mắt cần có giải pháp để điều chỉnh một số thị trường nhập siêu trong khu vực châu á. Giải pháp chủ đạo là đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường này. Mở rộng xuất khẩu từ các thị trường xuất siêu như EU, Hoa kỳ để tranh thủ công nghệ nguồn.


- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ để từng bước hạn chế nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ kiện.


- Tăng cường kiểm soát nhập khẩu. Trước hết là ngăn chặn việc nhập lậu hàng từ các nước ASEAN và Trung Quốc để bảo vệ hàng sản xuất trong nước.


- Hoàn thiện và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đối với công nghệ nhập khẩu để hạn chế nhập khẩu công nghệ lạc hậu, công nghệ cũ. Tích cực hợp tác khu vực nhằm hài hoà hoá tiêu chuẩn. Cần tăng cường bảo hộ nhập khẩu hàng hóa theo tiêu chuẩn và kỹ thuật (được WTO thừa nhận) nhằm hạn chế máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu có tác động không nhỏ đến hiệu quả vay nợ nước ngoài và tính cạnh tranh ngành và sản phẩm hàng hóa Việt Nam;


- Đơn giản hơn nữa thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, bao gồm cả giấy phép quản lý bởi các cơ quan chuyên ngành, mở rộng hơn nữa trên thực tế đối tượng được phép tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân và cá nhân kinh doanh. Việc cấp giấy phép (tự động và không tự động) có thể chuyển thành thuế và phân thành nhóm: (1) bỏ giấy phép mà không nâng thuế và (2) bỏ giấy phép và nâng thuế;


- Từng bước đơn giản hoá hệ thống thuế quan; thuế quan hóa các biện pháp phi thuế quan, đặc biệt là những biện pháp cấm nhập bất cập và quota thuần túy chỉ mang tính chất bảo hộ; 


- Sớm công bố danh mục hàng hoá dự kiến cấm xuất nhập khẩu theo hạn ngạch bằng giấy phép không tự động và danh mục hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành để doanh nghiệp xuất khẩu chủ động hoạch định chiến l​ược và kế hoạch kinh doanh.


- Nghiên cứu xây dựng lộ trình cắt giảm thuế quan nhập khẩu đối với các nhóm hàng hiện nay đang có tỷ trọng kim ngạch lớn như bột giấy, linh kiện điện tử, xăng dầu, phân bón, hoá chất… để thực hiện cam kết hội nhập và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào các ngành này. Mức thuế hiện nay và hướng cắt giảm của một số ngành như sau:


3.4.3. Cải thiện môi trường đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


- Bố trí hợp lý vốn đầu tư: Việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư phải gắn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, với tổng thể chiến l​ược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cần dựa trên việc phân tích, xác định các ngành nghề, sản phẩm có khả năng cạnh tranh vào thời điểm hiện tại và trọng tương lai để định hư​ớng và khuyến khích phát triển mạnh. Cơ cấu đầu t​ư hợp lý trư​ớc hết phải đư​ợc xây dựng dựa trên cơ cấu lợi thế so sánh của đất nư​ớc, của địa phương, gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch lãnh thổ, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thống nhất giữa các khu vực và các ngành trên địa bàn.


- Các chính sách khuyến khích đầu tư cần ưu tiên cho việc xoá bỏ các hạn chế thương mại làm tăng giá các tư liệu sản xuất; tăng các biện pháp trợ cấp cho đầu tư sản xuất được áp dụng theo nguyên tắc không phân biệt đối xử; đơn giản hoá chế độ khuyến khích đầu tư theo hướng làm rõ các mục tiêu, công khai hoá và giảm bớt thủ tục hành chính; chú ý hơn đến đầu tư sản xuất các ngành hàng phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; đa dạng hoá cơ cấu nền kinh tế; đầu tư nhà nước vào cơ sở hạ tầng, thuỷ lợi, cảng và các ngành sản xuất tư liệu sản xuất có tác dụng khuyến khích đầu tư tư nhân; kết hợp tốt giữa các biện pháp tăng cường xuất khẩu với thay thế nhập khẩu ở một số lĩnh vực nhất định.


- Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Xem đây là một trong những biện pháp then chốt để nâng cao trình độ công nghệ và tạo sức ép cải thiện chất lượng lao động, quản lý ở nước ta. Mở rộng hình thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trước hết là bỏ các hạn chế về hình thức đầu tư đối với dự án trong ngành sản xuất chế tạo hoặc có tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm cao, những hạn chế về vốn góp và huy động vốn. Cụ thể hoá và thu hẹp các lĩnh vực không cấp giấy phép đầu tư và cấp phép đầu tư có điều kiện. Thay thế các yêu cầu xuất khẩu, nội địa hoá, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước bằng những công cụ và biện pháp thích hợp.


- Tăng cường tổ chức hoạt động xúc tiến và cung cấp dịch vụ đầu tư. Nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh chính sách đối với đầu tư ra nước ngoài về thủ tục cấp phép, chuyển vốn, nhân sự, chế độ thuế và báo cáo. Điều chỉnh đầu tư nhà nước, sửa đổi và bổ sung quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, địa phương. 


- Giảm đầu tư từ Ngân sách nhà nước vào kinh doanh, trước hết là những ngành đã dư thừa công suất. Chưa đầu tư vào sản phẩm không có năng lực cạnh tranh, không có thị trường tiêu thụ, năng lực sản xuất của các khu vực kinh tế khác đã đủ lớn.


- Cần có các quy định và cơ chế kiểm tra, giám sát chống thất thoát đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản. 


3.4.4. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ 

- Nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, trước mắt tập trung vào việc đáp ứng đầu vào cho các ngành sản xuất có tỷ trọng xuất khẩu cao như dệt may, da giày, điện tử. Từng bước phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành chế tạo như ô tô, xe máy, công nghệ phần mÒn…


- Điều chỉnh chính sách thuế để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. Hiện nay ta chưa có chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích DN sử dụng phụ liệu sản xuất trong nước, thuế nhập khẩu những mặt hàng này (để tái xuất) bằng 0%. Nhưng các DN sử dụng nguyên vật liệu sản xuất trong nước để may hàng xuất khẩu chẳng những không được hưởng ưu đãi mà còn bị đóng thuế giá trị gia tăng đầu vào. Tuy được hoàn trả nhưng phải làm nhiều thủ tục. 


- Từng bước cắt giảm bảo hộ đối với các mặt hàng nguyên nhiên liệu sản xuất trong nước để đưa các doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh, thích ứng với môi trường tự do hoá đang ngày càng mở rộng.


- Việt Nam phải đưa ra được một tầm nhìn rõ ràng và cụ thể về phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ khiến các nhà đầu tư yên tâm làm ăn. Đồng thời tạo mối liên kết chuyển giao công nghệ giữa các công ty FDI với các doanh nghiệp trong nước (quốc doanh và tư nhân) tạo điều kiện cho công nghiệp phụ trợ phát triển. Trước mắt, cần có chính sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp phụ trợ như giảm thuế nhập khẩu máy móc, miễn thuế doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Vấn đề này có thể học thêm kinh nghiệm của Thái Lan.

- Để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, Chính phủ cần cho quy hoạch tổng thể phát triển từng ngành, với lộ trình và chính sách ổn định lâu dài. Chính sách thuế cần hướng đến ưu đãi cho những DN sản xuất hàng phụ trợ, sử dụng nguyên phụ liệu trong nước làm ra để gia công hàng xuất khẩu. Quy hoạch đầu tư cần hướng DN sản xuất chuyên môn hóa những mặt hàng phụ trợ để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và tránh đầu tư chồng chéo.


3.4.5. Chính sách tỷ giá hối đoái


Trong thời gian tới, chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam cần được điều chỉnh linh hoạt theo hướng thị trường hơn, nhưng Nhà nước vẫn cần can thiệp vào thị trường hối đoái khi cần thiết nhằm hạn chế những biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái. Trước mắt, Nhà nước có thể điều chỉnh TGHĐ theo hướng giảm nhẹ giá đồng Việt Nam nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh quốc tế của hàng Việt Nam trong khi vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, trong điều kiện lạm phát có xu hướng gia tăng do giá một số mặt hàng tăng mạnh như xăng dầu, sắt thép xi măng…, đồng đô la có xu hướng tăng giá, do đó cần hết sức thận trọng khi điều chỉnh tỷ giá hối đoái, phá giá đồng tiền Việt Nam. Việc phá giá mạnh đồng tiền Việt Nam là không cần thiết. Tuy vậy, cũng không nên giữ giá đồng nội tệ quá lâu và quá phụ thuộc vào đồng USD. Một số giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu lực quản lý tỷ giá hối đoái ở nước ta trong thời gian tới là từng bước thực hiện chế độ lưu hành duy nhất VNĐ trên lãnh thổ Việt Nam và tạo điều kiện để tiền Việt Nam chuyển đổi được; hoàn thiện hệ thống thị trường hối đoái; có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tỷ giá hối đoái với các chính sách kinh tế vĩ mô khác.


3.4.6. Đẩy mạnh hội nhập KTQT


- Tích cực tiến hành đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) theo các phương án và lộ trình hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh của nước ta là một nước đang phát triển ở trình độ thấp và đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế. Gắn kết quá trình đàm phán với quá trình đổi mới mọi mặt hoạt động kinh tế ở trong nước.



- Tích cực thực hiện các cam kết khu vực và song phương, đặc biệt là thực hiện CEPT/AFTA, ACFTA, BTA Việt -Mỹ.


- Xây dựng Chiến lược tổng thể về hội nhập với một lộ trình cụ thể để các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp khẩn trương sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho hội nhập có hiệu quả. 


- Tăng cường năng lực và sự phối hợp của Bộ/ngành trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trước hết là tăng cường năng lực điều phối hoạt động Hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp quốc gia. 


- Tăng cường năng lực thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế của các bộ, ngành. Hình thành đầu mối thực thi hội nhập kinh tế quốc tế của các bộ, ngành. 


- Nâng cao năng lực cho đội ngũ những người thực hiện hoạt động Hội nhập kinh tế quốc tế. Trước hết là nhóm chuyên gia cao cấp trong UBQG về HTKT quốc tế và đoàn đàm phán của Chính phủ; những chuyên gia ở các đầu mối chỉ đạo thực thi HNKT quốc tế của bộ, ngành và mạng lưới của UBQG về HTKT quốc tế; những người trực tiếp thực thi hoạt động HNKT quốc tế ở các bộ, ngành và tại các DN và các tổ chức kinh tế khác; đội ngũ đảng viên và các nhà tư vấn về HNKT quốc tế như các giảng viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia của các Bộ, Ngành.


- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính cho hoạt động HNKT quốc tế. Trước hết cần tạo điều kiện làm việc cho các nhóm chuyên gia về HNKT quốc tế. Đặc biệt cần trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng, thư viện và các cơ sở dữ liệu. Mở rộng nguồn tài chính cho hoạt động HNKT quốc tế thông qua ngân sách và các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế.


- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp về lợi ích và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế. 


- Chuẩn bị đối phó với những thay đổi với những tác động bất lợi của TCH trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp như giá nguyên vật liệu tăng, các rào cản phi thuế quan ngày càng tinh vi và thay đổi khó lường…


3.4.7. Một số giải pháp khác


- Năng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài, hạn chế vay thương mại để nhập khẩu hàng tiêu dùng và hàng xa xỉ, nâng cao hiệu quả của các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài ODA, phát hành trái phiếu chính phủ ra nước ngoài thu hút kiều hối.


- Đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ để giảm sức ép đối với thâm hụt cán cân thương mại hàng hoá và có thể mở rộng hơn nhập khẩu cạnh tranh.


- Tranh thủ các nguồn tài trợ nước ngoài và có chính sách thu hút lâu dài kiều hối để tài trợ cho thâm hụt cán cân thương mại.


- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế thị trường như là một điều kiện tiên quyết đối với việc thực hiện CNH, HĐH đồng thời làm cho thể chế kinh tế minh bạch hơn, năng động hơn, hạn chế được những tệ nạn tiêu cực như tham nhũng, gian lận thương mại. Đây là những nhân tố tích cực để cải thiện CCTM.


Kết luận và Kiến nghị


Điều chỉnh cán cân thương mại có vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sâu rộng và phức tạp như hiện nay, việc điều chỉnh cán cân thương mại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Hướng điều chỉnh là làm thế nào để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu và thay thế nhập khẩu mà không làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô như nợ nước ngoài, biến động giá cả và thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.


Từ nghiên cứu cán cân thương mại về cả cơ sở lý thuyết và phân tích thực tiễn ở Việt Nam trong những năm qua, có thể đưa ra một số kết luận sau đây:


1. Cán cân thương mại thể hiện mức độ ổn định của các chỉ số kinh tế vĩ mô như sức chịu đựng của cán cân tài khoản vãng lai, nợ nước ngoài, sức cạnh tranh của nền kinh tế, chính sách tỷ giá hối đoái, tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư, mức độ tự do hoá thương mại và các phương thức thực hiện công nghiệp hoá.


2. Điều tiết cán cân thương mại trong dài hạn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế bền vững phải sử dụng đồng bộ các biện pháp thương mại, đầu tư, tỷ giá hối đoái, quản lý nợ nước ngoài và các biện pháp khác.


3. Thâm hụt cán cân thương mại nước ta trong giai đoạn 1990-2004 ở trong giới hạn cho phép nếu xét theo các chỉ số như nợ trên xuất khẩu, nợ trên GDP, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu và tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu, tỷ lệ giữa mức độ tăng xuất khẩu và lãi suất trả nợ. Mức nhập khẩu trong giai đoạn này (trừ năm 1995, 1996, 2004) có thể điều chỉnh ở mức cao hơn mức thực tế mà vẫn đảm bảo ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô. Việc kiểm soát quá mức nhập khẩu trong thời kỳ này là không hợp lý.


4. Tình trạng thâm hụt cán cân thương mại nước ta trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây cho thấy khả năng cạnh tranh thấp của hàng sản xuất thay thế nhập khẩu và hàng xuất khẩu. Chúng ta mới khai thác được lợi thế so sánh sẵn có (tự nhiên, lao động) chứ chưa khai thác được lợi thế cạnh tranh động do quá trình hội nhập kinh tế mang lại. Điều này thể hiện ở tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến thấp và chậm được cải thiện, tỷ trọng nhập khẩu nguyên vật liệu cao. Định hướng phát triển công nghiệp theo hướng xuất khẩu chưa được quán triệt.


5. Dựa vào mô hình phân tích động nợ của Jaime de Pine có thể dự báo về khả năng chịu đựng của cán cân thương mại nước ta đến năm 2010. Phân tích của chúng tôi cho thấy có thể điều chỉnh mức nhập khẩu cao hơn theo mục tiêu của chiến lược xuất nhập khẩu nước ta thời kỳ 2001-2010 mà vẫn đảm bảo được các điều kiện ổn định kinh tế vĩ mô. Một cán cân thương mại thâm hụt trong giới hạn cho phép sẽ khuyến khích nhập khẩu cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng của xuất khẩu.


6. Để cải thiện cán cân thương mại trong dài hạn biện pháp chủ đạo là phát triển xuất khẩu. Mọi cố gắng hạn chế nhập khẩu sẽ không hiệu quả khi nhập khẩu đang ở mức độ cho phép. Hạn chế nhập khẩu sẽ làm hạn chế tăng trưởng trong bối cảnh nước ta đang cần khai thác lợi thế cạnh tranh của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.


7. Một giải pháp cho phát triển công nghệ (nhập khẩu) là hết sức quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh và chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, nhập khẩu mang tính cạnh tranh có vai trò quyết định làm tăng năng suất (TFP).


8. Tích cực hội nhập kinh tế, giảm và xoá bỏ các rào cản thương mại sẽ thúc đẩy cạnh tranh của hàng sản xuất thay thế nhập khẩu và xuất khẩu. Càng bảo hộ, càng khó tận dụng được lợi thế cạnh tranh động do quá trình hội nhập mang lại.


9. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ là một trong những biện pháp chủ đạo để giảm nhập khẩu nguyên vật liệu và phụ kiện, nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu đồng thời tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài.


10. Chưa thấy có mối quan hệ của việc phá giá đồng Việt Nam đối với việc cải thiện cán cân thương mại. Do đó phải cân nhắc khi phá giá đồng nội tệ. Trong điều kiện nợ nước ngoài ở mức cao, giá cả thế giới biến động mạnh, độ co giãn của các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu thấp, phá giá đồng nội tệ sẽ để lại hậu quả nghiêm trong như gia tăng nợ nước ngoài, lạm phát, ổn định tài chính…


11. Kết hợp chính sách trong việc điều chỉnh cán cân thương mại (tài chính, đầu tư, quản lý nợ) là hết sức cần thiết. Giải pháp thương mại tự nó không thể cải thiện CCTM trong dài hạn.


12. Cần có nghiên cứu để tính toán lại các mục tiêu về tăng trưởng xuất nhập khẩu đảm bảo khai thác các lợi thế của mở cửa hội nhập. Cụ thể là điều chỉnh mức nhập khẩu cho phép so với mục tiêu.


Cán cân thương mại chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như chính sách thương mại, chính sách đầu tư, chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách tiêu dùng... Do đó, phạm vi nghiên cứu của đề tài rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Đây là một đề tài rất khó. Trong khuôn khổ một đề tài cấp bộ bị hạn chế bởi thời gian và kinh phí, chúng tôi chỉ cố gắng đưa ra và giải quyết một số vấn đề mang tính lý thuyết, gợi mở hướng nghiên cứu và thử đưa ra dự báo xu hướng vận động của CCTM theo một mô hình mang tính thử nghiệm. Để có một cách nhìn tổng thể về xu hướng biến động CCTT trong điều kiện công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế quốc tế cần có những nghiên cứu tiếp theo. Ban chủ nhiệm đề tài xin chân thành cảm ơn các chuyên gia đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu này và mong nhận được các ý kiến đóng góp để đề tài được tiếp tục hoàn thiện.


Ban chủ nhiệm đề tài





































� 6 tháng đầu năm 2005 tỷ lệ nhập siêu lên tới 24,7% (Bộ Thương mại: Báo cáo tình hình thương mại tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2005)



�X- Xuất khẩu, M- Nhập khẩu



� Nhập khẩu mang tính cạnh tranh là nhập khẩu các sản phẩm trung gian để tạo ra sản phẩm bán ở thị trường khác (sản phẩm trung gian ở đây được hiểu là tư liệu sản xuất). Nhập khẩu phi cạnh tranh là nhập khẩu sản phẩm cuối cùng (hàng hoá tiêu dùng). Xem: Ngân hàng thế giới: Suy ngẫm lại sự thần kỳ Đông á, NXB CTQG, Hà Nội, tr. 501.



� Xem: Ngân hàng thế giới: Việt Nam cải cách để đẩ mạnh xuất khẩu, Hà Nội, 2001, tr.151
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nhu & Mé-hi-co trong thap ky 80 va Brazil va Achentina trong nhitng nam gan
day. Mic tham hut cdn can thuong mai s€ duogc cai thién néu nhu luéng nhap
khau hién tai tao mifc ting trudng xuat khau bén viing trong tuong lai (trudng
hop ctia cac nude NICs chau A, dac biét 12 Singapore va Han Qudc trong thap
ky 70).

Trong nhitng nam ddu thuc hién dudng 16i d6i méi, do mic do md cira
kinh t€ con thap, quy mo thuong mai con han ché, cong nghiép hoa dang & giai
doan chudn bi cdc tién dé, do vay, mic di & mot so thoi diém cdn can thuong
mai bi tham hut ndng (ndm 1995, 1996), nhung tham hut cdn can thuong mai
khong anh hudng nghiém trong doi vé6i nén kinh t€ do duge bu dap biang khoan
vay trong kiém sodt, ngudn von dau tu nuéc ngoai va vién trg khong hoan lai.
Hon nifa, tang trudng kinh t€ cao nén tham hut can can vang lai trén GDP thap,
xuat khdu tang lién tuc véi toc do binh quan hang nam trén 20% thé hién kha
ctia né ¢ thé bu dap dugc su tham hut trong dai han. Chinh sdch diéu tiét vi
mo ciing ¢6 tdc dung t6t d6i v6i can bang cdn can tai khoan vang lai nhu duy
tri ty gid hop 1y trong nhiing diéu kién dac biét (khung hoang tai chinh tién té
chau A). Nhiing yéu t6 niy di 1am lanh manh hod cdn can thuong mai trong
giai doan ti€p d6 1999-2001 véi muiic tham hut thap (ty 1é nhap siéu nam 1999
la 1,7%; 2000: 8%; 2001: 7,6%).

Nhitng nam gan day dac biét 1a tr nam 2002-2004, tham hut can can
thuong mai c6 xu hudng gia tang (ty 1& nhap siéu nam 2002 1a 18,1%; nam
2003 12 25,7%, 2004 1a 21,3%"). Diéu nay c6 thé 1y giai mot cdch don gian 1a
do nuGc ta ddy manh md ctlra, hoi nhap, do nhu ciu can thiét phai ddy nhanh
hon nita su nghiép cong nghiép hod, phat trién khu vuc kinh t€ tu nhan, nén
kinh t€ cin phai chuyén sang phat trién theo chiéu sau... Pay 12 mot két qua tat
yéu doi véi cac nudec méi cong nghiép hoa. Tuy nhién, néu phan tich tinh chat
ting trudng xudt khau va nhap khau trong nhitng nam gin day, sé thdy tinh
trang tham hut cdn can thuong mai chia dung nhiéu yéu t6 rai ro anh hudng
dén on dinh kinh t€ vi mo. Nhiing biéu hién d6 1a: Hiéu qua st dung von thap:
dau tu vao nhiing nganh cin nhi€u von va mic sinh 16i thap, thay thé nhap
khau, str dung it lao dong va kich thich tiéu dung trong nudc hon 12 xuat khau;
Kha ning cta nhitng nganh xuat khau c6 gid tri gia ting cao con han ché,
chuyén dich co ciu xuat khiu sang cong nghiép ché bién va k¥ thuat cao thé

' 6 thang ddu nam 2005 ty 1& nhap siéu lén t6i 24,7% (Bo Thuong mai: B4o cdo tinh hinh thuong mai
thang 6 va 6 thang dau nam 2005)



hién xu th€ ctia cong nghiép hoa va hoi nhap sau chua that rd nét; Stic canh
tranh cua nén kinh t€ con thap va cham dugc cai thién; Qua trinh xay dung céac
thé ché ctia kinh t€ thi trudng dién ra cham. Nhitng 1y do nay 1am han ché kha
nang tang trudng xuét khau trong dai han dé bu dap tham hut cdn can thuong
mai. Trong xu huéng gia tang tham hut cdn can thuong mai trong nhitng nam
t6i, nhitng han ché nay c6 thé s& gay nén tinh trang xau doi v6i nén kinh t€ nhu
tang du ng nudc ngoai, lam yéu kha nang canh tranh, giam muc do hoi nhap va
cong nghiép hoa. Chinh vi vay, can phai c6 nhitng giai phdap khac phuc va
phong ngtra.

Trong nhitng nam t6i, Viét Nam dang ddy nhanh qué trinh hoi nhap
kinh t€ quoc t€ va thuc hién cong nghiép hod, hién dai hoa dat nudc. Yéu cau
hién dai hoa nén kinh t€ va md& cira thuong mai ¢ thé 1am gia ting mitc tham
hut cdn can thuong mai. Trong diéu kién nhu vay, can thiét phai c¢6 nhiing
nghién ctu danh gid xem (i) tinh trang tham hut CCTM nudc ta hién nay &
muc do nao, c6 & trong kha nang giGi han chiu dung clia nén kinh t€ hay
khong, (ii) du bao kha nang chiu dung c6 thé cia CCTM trong nhitng nim t6i
(dén 2010), va (iii) phai c6 nhitng chinh sich va bién phdp nhu thé nao dé lanh
manh hod cdn can thuong mai, vira dam bao tang kha niang canh tranh ctia nén
kinh t&, vira 6n dinh kinh t€ vi mo, phuc vu su nghiép cong nghiép hod, hién
dai hoa va ddy manh hoi nhap kinh t&€ qudc t€.

Tinh hinh nghién citu trong va ngoai nuéc

Cho dén nay di c6 mot s6 nghién citu lién quan dén van dé nay. Chang
han, Shishido (1996) va Fry (1997) cho rang tham hut 16n tai khoan vang lai
cua Viét Nam gitta thap nién 90 c6 thé duy tri dugc do dugc tai trg gan nhu
hoan toan boi diu tu truc ti€p nudc ngoai va ty 1& vay ngan han con thap.
RIDA (1999) da phan tich kha nang duy tri ng nuéc ngoai cua Viét Nam trong
giai doan 1999-2020 bang céch st dung hai chi s6, ty 1& no trén GDP va dich
vu ng. Theo RIDA, kha nang duy tri ng nudc ngoai ciia Viét Nam phu thudc
nhi€u vao su cai thién cé hiéu qua nén kinh t€ thong qua cai cach khu vuc nha
nuéc, phét trién khu vuc tu nhan va tu do héa thuong mai quoc t€. Pong thoi,
kha nang duy tri ng nudc ngoai ciia Viét Nam ciing bi tdc dong nhiéu boi céc
diéu kién vay ng ciing nhu su thu hit dau tu truc ti€p nuéc ngoai. Nghién citu
cta Nguyén Van Nam, H6 Trung Thanh va Lé Xuan Sang (1999) vé tic dong
cta tuy do hod thuong mai do6i véi viéc dam bao an ninh tai chinh qudc gia cling
dé cap dén van dé tham hut thuong mai. Dac biét, nghién citu cia Vo Tri
Thanh va cac cong su (2002) da phan tich kha nang chiu dung ctia can can tai



khoan vang lai Viét Nam sit dung mo hinh phan tich no dong cta Jaime de
Pine. Pay 1a mot nghién ctu hét siic quan trong chi ra mic nhap khiu cho
phép ctia Viét Nam trong kha nang chiu dung cta can can tai khoan vang lai.
Tuy nhién, s6 liéu duge 14y lam nam goc qua chénh 1éch so véi so liéu thuc té,
do d6, khong phan 4nh ding thuc trang xuat nhap kh4u hién tai. Nghién ctu
cua ching t6i s& sit dung mo hinh nay dé€ phan tich dinh lugng mic nhap khau
hang ho4 cho phép va chi ra mic do tham hut cdn can thuong mai cho phép dé
vira bdo dam an ninh tai chinh, vira dim bao nhu c4u nhap khau cho phat trién
kinh té.

Muc tiéu nghién ciru cua de tai:

- Lam r6 mot s6 van dé 1y luan lién quan dén cén can thuong mai va
diéu tiét can can thuong mai trong diéu kién cong nghiép hoda, hién dai hod;

- Banh gia thuc trang can can thuong mai cua Viét Nam trong nhitng
nam qua va du bao dé€n nam 2010;

- Dé xuat giai phdp diéu chinh cédn can thuong mai trong di€u kién cong
nghiép hod, hién dai hoa.

DPoi tuong, pham vi nghién citu cua dé tai:

- Dol tuogng: Nghién ctu can can thuong mai Viét Nam trong m6i quan
hé véi cac yéu t6 khac cé anh hudng nhu chinh sach ty gia héi doai, chinh sach
dau tu... nham chi ra tinh trang CCTM trong thdi gian qua va du bdo kha ning
chiu dung ctia n6 dén nam 2010. Tir d6 dé xuat cac giai phap di€u chinh can
can thuong mai trong thoi gian t6i dam bao 6n dinh kinh t€ vi mo, ting trudng
kinh té.

- Pham vi:

+ CCTM duoc nghién cttu trong béi canh hoi nhap kinh t€ va ddy manh
CNH, HDH. Tuy nhién, trong khuon khé dé tai cap Bo, nghién citu nay khong
di sau phan tich moi quan hé gitta CCTM va qua trinh thuc hién CNH, HDH
theo 10 trinh va muc tiéu thuc hién CNH, HDH do Dang ta dé xuéng. Day la
mot chu dé 16n nén nghién citu clia ching toi chi tap trung phan tich tinh trang
hién tai va kha nang chiu dung cia CCTM trong giai doan tGi theo céc tiéu chi
nhu 6n dinh kinh t€ vi mo, dam bdo hiéu qua kinh t€, thic ddy ting trudng

+ Tap trung chu yéu vao thuong mai hang hoa
+ Thoi ky nghién ctu tinh tir 1991-2004 va du bdo xu huéng dén 2010



Phuong phap nghién ciru:

- Phuong phép tong hop

- Phuong phép so sanh, phan tich

- M6 hinh phan tich ng dong cua Jaime de Pine

- Phuong phap chuyén gia, hoi thao khoa hoc

Noi dung nghién ciru:

Dé tai duoc két cau thanh 3 chuong (ngoai phan md& dau, két luan), noi
dung nghién cttu cu thé cia timg chuong nhu sau:

Chuong I: Nhiing van d€ co ban vé can can thuong mai va di€u tiét can
can thuong mai.

Chuong II: Thuc trang cén can thuong mai Viét Nam giai doan 1991-
2004.

Chuong III: Quan diém, dinh huéng va cic giai phdp diéu chinh
can can thuong mai trong di€u kién cong nghiép hod, hién dai hod & Viét Nam




CHUONG |

NHUNG VAN DE cO BAN VE CAN CAN THUONG MAI VA
DIEU TIET CAN CAN THUONG MAI

1.1. CAN CAN THUONG MAI VA ANH HUGNG CUA NO POI VOI PHAT
TRIEN KINH TE VA THUC HIEN CONG NGHIEP HOA

1.1.1. Khai niém, ban chat cta can can thuong mai

Cén can thuong mai (cén can trao doi) 1a bang doi chi€u gita tong gid
tri xudt khau hang hoa (thudng tinh theo gid FOB) véi tong gi4 tri nhap khau
hang hoa (thuong tinh theo gid CIF) cua mot nude v6i nude ngoai trong mot
thoi ky xac dinh, thudong 12 mot nam.

Can can thuong mai 1a mot phan ctia Can can thanh toan ctua qudc gia,
theo doi céc hoat dong xudt khau hay nhap khau hang hod thuong pham (hay
hitu hinh) va dugc phan anh chi tié€t trong can can tai khoan vang lai. Khi tinh
dén ca “hang hod vo hinh” hay dich vu (gém ca thu nhap yéu t6 rong va cac
khoan chuyén giao) thi téng lugng xuat khau hang hoa va dich vu dugc goi 1a
can doi tai khoan vang lai.

Cén can thuong mai hang hoa va dich vu (X-M)? cing véi céc yéu to
khac nhu chi cho tiéu dung (C), chi tiéu dau tu (I), chi tiéu cua chinh pha (G)
cau thanh Tong thu nhap quéc dan (GDP). Nhu vay, c4dn can thuong mai 1a
mot bo phan ciu thanh Tong thu nhap quéc dan, thing du hay tham hut CCTM
anh hudng truc tiép dén tang trudng kinh té.

Y=C+1+G+ (X-M)

Nhu vay, cdn can thuong mai ¢6 moi quan hộ mat thiột vội cac chi s6
kinh t€ vi m6 co ban. Trang thdi clia cdn can thuong mai thé hién dong thdi ctia
nén kinh t€ & nhing thoi di€ém kh4c nhau. Chinh vi vay, bién dong cuia cén can
thuong mai trong ngin han va dai han 1a co s& dé cic chinh pht diéu chinh
chién lugc v mo hinh phat trién kinh t&, chinh sich canh tranh, phuong thiic
thuc hién cong nghiép ho4, hién dai hoa.

Cén can thuong mai chi don thuén 1a phin chénh léch gifta xuét khau va
nhap khau clia mot quoc gia. Do do, khi mot quoc gia c6 thang du thuong mai
thi xudt khau vugt nhap khau. Doanh thu tir viéc ban hang & nudc ngoai ma 16n
hon phin dung dé mua hang tir nuéc ngoai s& dugc ngudi nudc ngoai tra. Do

2X- Xuét khdu, M- Nhap khau



vay, thing du thuong mai lam cho mot quéc gia c6 thé tich luy clia cai va 1am
cho nuéc do giau 1én.

Nguoc lai, can can thuong mai tham hut (ttc 12 tién tra cho nhap khau
vuot qué tién thu duge tir xuat khau) kéo dai nhiéu nam, diéu nay dong nghia
v6i viéc phai cit b6t nhap khiu nhu 13 mot phan cuia nhitng bién phép tai chinh
va tién té khic kho. Két qua 1a 1am gidm tang trudng kinh t€, 6n dinh kinh t€ vi
mo, gia tang tinh trang that nghiép.

Tuy nhién, tinh trang cua can can thuong mai thang du hay tham hut
trong ngan han chua néi lén duoc trang thai thuc ctia nén kinh t€. Chiang han,
dé gitt cho CCTM trong trang thdi thing du hay can bing ma chinh phu dp
dung céc bién phdp cing rian dé han ché nhap khau (nhat 12 nhap khiu canh
tranh®) thi viéc han ché nay c6 thé 1am giam ting trudng kinh t€ trong dai han
va viéc cai thién can can thuong mai sé hét sic kho khan, dac biét trong boi
canh tu do hoa thuong mai.

Tham hut CCTM duoc bu dip bdi thing du trong tai khoan vé xuat khau
dich vu, cdc yéu t6 thu nhap, ciac khoan chuyén giao va cdn can tai khoan von.
Trong trudong hop nguoc lai, tham hut CCTM phai bu dap bdi nguon du trit
ngoai té cua chinh pht hoac cac khoan vay khac.

1.1.2. Méi quan hé va anh huong cua can can thuong mai doi voi
cac bién so kinh té vi mo

Thir nhdt, can can thuong mai cung cap nhiing thong tin lién quan dén
cung cau tién t& cia mot quoc gia, cu thé 1a thé hién su thay doi ty gid hoi dodi
clia dong noi té so véi ngoai té. Ching han, néu mot nuée nhap khiu nhiéu hon
xuat khiu nghia 1a cung dong tién quoc gia d6 c6 khuynh huéng vuot cdu trén
thi trudng hoi dodi néu cac yéu t6 khac khong thay déi. Va nhu vay, c6 thé suy
doédn rang dong tién nudc d6 sé bi siic ép giam gid so véGi ciac dong tién khéac.
Nguoc lai, néu mot quoc gia xudt khau nhiéu hon nhap khau thi dong tién ctia
quoc gia d6 ¢6 khuynh huộng tang gia.

Thit hai, can can thuong mai phan anh kha nang canh tranh trộn thi
truong quoc té cua mot quoc gia. Gia dinh nhu mot quoc gia bi tham hut

* Nhap khiu mang tinh canh tranh 13 nhap khéu c4c sin phdm trung gian dé tao ra san phdm ban & thi
trudng khac (san pham trung gian & day duoc hiéu la tu liéu san xuét). Nhap khau phi canh tranh 1a nhap khau
san phim cudi ciing (hang hod tiéu ding). Xem: Ngan hang thé gii: Suy ngam lai su than ky Dong A, NXB
CTQG, Ha Noi, tr. 501.



thuong mai nhi€u nam lién, dir liéu nay bdo hiéu cdc nganh san xuit trong
nu6c thi€u kha ning canh tranh quoc t€. C6 nghia 1a ting trudng xudt khau
khong thé bu dip duoc khoan nhap khau. Va nguoc lai, thing du cdn can
thuong mai, c6 nghia 13 xuat khau 16n hon nhap khau, phan 4nh kha nang canh
tranh cao clia hang xuat khau trén thi trudng quoc té.

Thit ba, tinh trang cua can can thuong mai phan anh tinh trang ctua can
can tai khoan vang lai va ng nudc ngodi, do d6 c6 anh huéng dén 6n dinh kinh
t€ vi mo. Tham hut hay thang du cén can thuong mai thé hién mitc do tham hut
hay thang du cua can cén tai khoan vang lai.

Thit tw, can can thwong mai thé hién mc tié€t kiém, ddu tu va thu nhap
thuc t€. Néu can can thuong mai bi thi€u hut (XK-NK<O0), diéu d6 cé nghia la
quoc gia chi nhi€éu hon thu nhap ctia minh. Nguoc lai, cdn can thuong mai
thang du (XK-NK>0), qudc gia d6 chi tiéu it hon so v6i thu nhap cua minh.

Mot can cdan thuong mai lanh manh la tinh trang thdang du hay tham
hut cia né khong gdy ra tinh trang bdt én doi véi nén kinh té, trong khd
nang chiu dung cua cdn cdn tai khodn vdng lai va no nudc ngodi, thé hién
ndang luc canh tranh quéc té ciia quoc gia, kich thich ddu tu va tiéu dung,
tang thu nhdp va tang viéc lam, khong gdy lam phdt va roi loan tién té.

1.1.3. Can can thuong mai va viéc thuc hién cong nghiép hoa, hién
dai hoa

Vai trd cua viéc diéu ti€t CCTM d6i véi viéc thuc hien CNH, HDH thé
hién & mot s6 diém sau day:

Thir nhdt, diéu chinh can doi xuét khau va nhap khdu trong kha ning
chiu dung ctia cén can tai khoan vang lai va ng nudc ngoai nhim 6n dinh kinh
t€ vi mo 12 diéu kién can thiét dé thuc hién cong nghiép hoa.

Thir hai, kinh nghiém quoéc t€ cho thdy, cac qudc gia thuc hién cong
nghiép ho4 thanh cong 14 cic nudc c¢6 nén kinh t&€ mé. Nhu vay, c¢é thé khang
dinh ring, hoat dong ngoai thuong 1a diéu kién quyét dinh su thanh cong cla
viéc thuc hién qué trinh cong nghiép hoa.

Thit ba, diéu chinh hop 1y can d6i giita xudt khau va nhap khiu trong
timg thoi gian nhat dinh sé€ tao di€u kién thuan loi cho viéc khai thac 1oi thé so
sanh va loi thé canh tranh dé ddy manh CNH, HDH. Trong giai doan chuén bi
tién dé cho cong nghiép hoa, khuyén khich xuat khau di doi vdi céc bién phap
han ché nhap khau hop 1y s€ tao diéu kién thac 1gi th€ so sdnh sdn c6 dé tiang



trudng xudt khau, tao tién dé 6n dinh kinh t€ va tich lu§ ban dau cho cong
nghiép hod. Trong giai doan ddy manh cong nghiép hoa, di doi vé6i viéc
khuyén khich xuat khdu can tu do hod nhap khau nhim tan dung von, cong
nghé, kinh nghiém quan 1y, marketing tlr cdc nudc tién ti€n dé khai thdc 1gi thé
canh tranh, ting nang sudt, thic ddy tang trudng kinh t€ nhanh. Anh hudng ro
nét nhat cua viéc diéu tiét CCTM & day 1a gép phan doi mdéi cong nghé, nang
luc quan 1y, do d6 ddy nhanh qu4 trinh cong nghiép hod va hién dai hod nén
kinh té.

Kinh nghiém cta cac nudc cong nghiép hoa méi cho thay cac nude thuc
hién cong nghiép hoa theo hai cdch 1a cong nghiép hoa dinh huéng xuét khau
va cong nghiép hod thay thé nhap khau.

Noi dung co ban cla chién lugc cong nghiép hod thay thé nhdp khdu
1a ddy manh su phdt trién ciia cdc nganh cong nghiép trong nudc, trudc hét 1a
cong nghiép san xuat hang tiéu dung, sau d6 la cac nganh cong nghiép thay
th€ céc san phdm nhap khau.

Nhin chung, nhitng nudc theo mo hinh thay thé nhap khau thuong thiéu
kha nang dap ing theo hudng nang cao tinh canh tranh trong giai doan tang
trudng toan cau tri tré. Ly do co ban la cht nghia bao ho thuong gay ra hang
loat van dé bat 1oi cho nén kinh t€ nhu: Mat can d6i giita phdt trién nong
nghiép va cong nghiép; Tao ra co cau cong nghiép bat hop 1y; Tao ra bat loi
cho xuat khau; Mat can doi gita quy mo thi trudng va quy mo ning luc san
xuat.

M6 hinh cong nghiép hod dinh huéng xuat khau da dem lai thanh cong
cho mot s6 nén kinh t€ dang phét trién va duoc ban luan nhiéu trong may thap
nién qua. Nhung nghién cttu sau hon, cac hoc gia lai phan mo6 hinh nay thanh
hai loai:

Mot la, mo hinh cong nghiép hod dinh huéng xuat khau chu yéu dua vao
khuyén khich xuét khau cdc san phdm so cdp (no6ng san va cic san pham khai
khodng). Truong hop nay c6 thé dan t6i su can kiét thi nguyén, khong nang cao
dugc trinh do k§y thuat va cai thién nang luc canh tranh qudc t€ ctia nén kinh t€ .
Day 12 mo hinh cong nghiép hoa dua vao loi thé so sdnh tinh, mang tinh ngdn
han. St dung hop 1y mo hinh nay sé€ tao dugc nhitng tich luy ban dau cho qua
trinh cong nghiép hoa.

Hai la, mo6 hinh cong nghiép hod dinh huéng xuat khau chi yéu dua vao
thiic ddy xuat khau céc san pham cua cong nghiép ché tao. Trong trudng hop



nay, cac nuéc cong nghiép hoa dua vao khai thac 1oi thé trong nudc va co hoi
cua tuw do hod thuong mai dé ph4t trién cac nganh cong nghiép ché bién nhu
dét may, ché bién thuc pham, dién tir dan dung... Pay 12 mo hinh cong nghiép
hod dua vao lgi thé canh tranh dong, mang tinh dai han.

1.2. NHONG NHAN TO TAC PONG TOI CAN CAN THUONG MAI
1.2.1. Chinh sach thuong mai

Chinh sach thuong mai l1a nhan t6 anh hudng truc ti€p dén can can
thuong mai. Di€u chinh cdn can thuong mai thuong dugc thuc hién thong qua
cac bién phap nhu khuyén khich xuat khiu, quan 1y nhap khau. Nhiing cai
cach thuong mai quan trong 13 (i) m& rong quyén kinh doanh xuat nhap khau
(chinh sdch thuong quyén); (ii) chinh sich thué quan va phi thu€ quan (iii)
tham gia cac hiép dinh thuong mai khu vuc, song phuong va toan cau.

Diéu tiét chinh sach thuong mai cé anh hudng dén tinh trang ctia can
can thuong mai. Chinh sach thuong mai khuyén khich xuét khau cdc mat hang
tho, so ché hay xuat khiu cdc san pham ché tao c6 lién quan dén tinh trang cdn
can thuong mai trong ngan han hoac trong dai han nhu hai mo hinh clia cong
nghiép hod dinh huéng xuat khiu dugc gidi thiéu & trén. Chinh sach khuyén
khich nhap khdu hodc han ché nhap khdu ciing anh hudng dén tinh trang
CCTM. Khuyén khich nhap khau hang tiéu ding (nhap kh4u phi canh tranh) s&
lam xau di tinh trang CCTM. Nguoc lai, khuyén khich nhap khau tu liéu san
xuat st dung dé phét trién xuét khau sé& cai thién can can thuong mai trong dai
han.

1.2.2. Chinh sach dau tu

Dau tu lién quan dén nhap khau, hiéu qua dau tu lién quan dén kha ning
canh tranh ctia hang thay thé nhap khau va hang xuat khau. Cc luéng von ddu
tu gidn ti€p, hodc nguon vién trg nudc ngoai, ki€u hoi ciing anh hudng dén can
can thuong mai. Nhitng y€u t6 néu trén ¢ thé ¢ anh hudng truc tiép, hoic
gian ti€p, cai thién hoac gay tinh trang tham hut can can thuong mai

1.2.3. Chinh sach ty gia

Ty gia thuong c6 anh huéng quan trong dé€n can can thuong mai cia mot
nuGe. Chinh sach ty gia c6 dinh hay linh hoat ¢6 tic dong khac nhau doi vội
can doi xuat nhap khiu qua timg thoi ky. diéu chinh ty gid h6i dodi, 1am cho
dong nodi té manh 1én hay yéu di cling cé tac dong dén khuyén khich hay han
ché& xuat nhap khau, do do danh hudng dén CCTM.
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1.2.4. Cac chinh sach khac

Cac chinh sach nhu chinh sach thué, tai khod, chinh sach 1ai suét, quan
1y no nudc ngoai, chinh sach tiéu dung cé anh hudng truc ti€p hoac gian tié€p
doi v6i CCTM. Mot s6 chinh sdch khdc ciing ¢6 thé anh hudng dén cdn can
thuong mai nhu chinh sach bao ho nhu da phan tich & trén. Su yéu kém ctia thé
ché kinh t€ thi truong, cac chinh sach kinh t&€ (khong minh bach, khé du doén)
gy ra tinh trang tham nhiing, lang phi, gian 1an thuong mai lam tram trong
hon tinh trang CCTM.

1.3. CAC PHUOGNG THUC PIEU CHINH CAN CAN THUONG MAL
1.3.1. Khuyén khich xuat khau

Diy manh xuat khiu 12 gidi phdp co ban nhdt dé cai thién cdn can
thuong mai. O giai doan ddu cta cong nghiép hod, cc bién phdp khuyén khich
xuat khiu thudng dugc tap trung vao viéc khai thac t6i da loi the so sanh tinh,
ttrc 12 xuét khiu cac san phdm sin c6 nhu nong san, khoang san, hoic cc san
phdm ché bién st dung nhiéu lao dong. O giai doan tiép theo cdc nudc theo
duéi mo hinh CNH dua vao cdc nganh ché tao, trén co s& phat huy cac 1oi the
canh tranh dong tir cong nghé va von. Thu hit dau tu nuée ngoai 1a bién phap
c6 tinh quyét dinh. Nhiing bién phdp thudng dugc sit dung 14 m& rong quyén
kinh doanh xuat kh4u, giam thu€ xuat khau, hd tro xuat khau, ddy manh xc
tién thuong mai va dam phan quoc té.

1.3.2. Quan ly nhap khau

Bién phdp quan 1y nhap khiu thudong duoc sit dung song hanh véi cic
bién phap khdc dé diéu chinh cén can thuong mai. Thong thudng, cic bién
phap quéan 1y nhap khiu 1a 1am thé nao d€ han ché nhap khau hang tiéu ding,
khuyén khich nhap khau tu liéu san xuét, nht 1a cong cu san xuat lién quan
dén d6i méi cong nghé phuc vu cho san xudt dinh huéng xuét khau va thay thé
nhap khau. Khi ¢6 tham hut CCTM, cac bién phdp nhap khau céc nudc thudng
stt dung 1a khuyén khich phét trién cdc nganh thay thé nhap khau bing cdc
bién phap bao ho va kich thich céc nganh cong nghiép noi dia dé thay thé cho
hang cong nghiép nhap khau trude d6 tai thi trudng trong nudc; hodc han ché
nhap khau biang cdc bién phap phi thu€ quan nhu han ngach hang, hay cam
nhap khau nhitng hang tiéu dung ma trong nudc c6 thé san xuat dugc.

Kinh nghiém cho thdy, han ché nhap khiu, chAim m& cira trong nuéc lam
cho cac nganh cong nghiép cham thich ing v6i moi truong canh tranh toan
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cau, khong khai thac duoc lgi thé vé lao dong va tai nguyén va stc ép déi méi
va cai cach cac doanh nghiép trong nudc va do d6 trong dai han khong cai
thién dugc CCTM.

1.3.3. Pieu chinh ty gia hoi doai

Mot ty gia 1am cho gid dong noi té thap hon so véGi ngoai té lam tang kha
niang cua hang hod xuat khidu va han ché nhap khiu. Ngugc lai, dong noi té
ting gia sé khuyén khich nhap khau, giam kha ning canh tranh hang xuat
khau. Do d6 diéu chinh ty gi4 hoi dodi s€ c6 tdc dung cai thién hodc 1am trdm
trong thém tinh trang cia CCTM.

Trong trudong hop tham hut cédn can thuong mai, bién phdp nhiéu nudc
thudong ap dung 1a phd gia dong noi tÂ dộ khuyộn khich xuột khau va han chộ
nhap khau. Tuy nhién, viéc phd gid dong noi té phai hét stc than trong vi ¢
thé gay bat 6n dinh nhu lam phat, ting ng... Néu dong noi té dugc dinh gia qua
cao s& c6 tac dung thic ddy nhap khau (canh tranh) va vi vay trong dai han c6
thé cai thién CCTM, giam b6t ap luc d6i véi cac khoan tra ng. Tuy nhién, dong
noi té dugc danh gid qué cao sé gy ra nhiéu tic dong x&u doi v6i nén kinh té,
trude hét 1a giam kha nang canh tranh cua nén kinh té.

1.3.4. Piéu chinh chinh sach dau tu

Thong thuong, viéc Iua chon cach thic tién hanh cong nghiép hoa quyét
dinh huéng ddu tu: thay thé nhap khiu hay dinh huéng xuat khau. Kinh
nghiém cho thdy, cidc nudc thuc hién chinh sich phdt trién cong nghiép theo
huéng xuat khiau va tu do hoa nhap khiu c6 su cai thién dai han cdn can
thuong mai. Cic nuéc di theo dinh hudng thay thé nhap khau va phat trién xuat
khau dua trén 1¢i thé so sdnh tinh c¢6 cdn can thwong mai khong 6n dinh, nguy
co tham hut 16n va khé diéu chinh. C4c bién phdp duoc dp dung dé cai thién
CCTM la thu hdt dau tu nude ngoai, cdc nguodn vién tro, ki€u hoi, quan 1y von
vay, tang hiéu qua dau tu...

1.3.5. Cac bién phap khac

Vay ng nuéc ngoai ciing 1a cdch cdc chinh pht thudng dung dé bu dap
tham hut cdn can thuong mai. Cdc nuéc c6 thé tim cdch xoa diu d4nh hudng cé
hai clia nhitng tham hut cdn can vang lai bang cdch tang khoi luong du trif tién
té chinh phi. P4y manh cai cdch thé ché kinh t€ thi trudng, minh bach hod cic
chinh siach thuong mai theo hudng dé tién liéu, khong phan biét doi xu, cai
cdach hanh chinh, xod bo doc quyén, bao cap, cai cach doanh nghiép nha nudc,
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phat trién khu vuc tu nhan, thuc hién tu do hoa thwong mai 1a cic bién phap
mang tinh dai dan dam bao cai thién CCTM.

1.3.6. Phuong phap xac dinh miic chiu dung cua can can thuong
mai (Mo hinh phan tich dong vé no cua Jaime de Pine)

Mo hinh dong vé€ ng ctia Jaime de Pine dugc st dung trong nghién ctu
nay nhim xdc dinh xem mic nhap khau cho phép clia mot nuée c¢6 thé dam
bao kha nang chiu dung cua can can tai khoan vang lai va no nuéc ngoai. Do
d6, mo hinh nay c6 thé st dung dé du bao vé kha niang chiu dung cta cdn can
thuong mai. Dua vao mo hinh ndy c¢6 thé tinh duoc mitc nhap khau t6i da cho
phép dam bao stc chiu dung cua can can vang lai va ng nudc ngoai. Tu d6 ¢6
thé x4c dinh dugc mitc do tham hut cdn can thuong mai cho phép dam bao duy
tri 6n dinh cdn can thanh todn v no nuéc ngoai. Dé dua ra mic nhap khau t6i
da cho phép can xac dinh duoc chi s6 ng trén xudt khau, ty Ié ting trudng nhap
khau va xuét khau ciing nhu ty 1é giita muc 13i suat tra ng va mic ting xuat
khau dam bao sic chiu dung ctia cdn céan tai khoan vang lai va ng nuéc ngoai.
Dé tai s€ ap dung mo hinh nay dé ddnh gid tinh trang CCTM nudc ta trong thoi
gian qua va du bdo vé€ mic do chiu dung cua né trong thoi gian tir nay dén nam
2010. Qua d6, kiém tra lai chi tiéu xuét khiau va nhap khiu trong chién luoc
phat trién xuat nhap khiu nuéc ta thoi ky 2001-2010.

1.4. KINH NGHIEM PIEU TIET CAN CAN THUONG MAI CUA MOT SO
NUGC

Dé tai phan tich kinh nghiém ctia mot s6 nudc trong viéc diéu ti€t CCTM
dé 6n dinh va tang trudng kinh t€. Cac nuéc duoc lua chon phan tich 1a Trung
Quoc, Han Qudc, Thai Lan, Nhat Ban. Cac bién phap cac nudc thuong st dung
12 nhu khuyén khich xuat khau, quan 1y nhap khau, chinh séch ty gid hoi doai,
chinh sach dau tu, quan Iy no nudc ngoai... Bai hoc kinh nghiém rit ra do6i véi
Viét Nam la:

1. Ap dung mo hinh cong nghiép hod theo huéng xuét khdu dua trén loi
thé€ so sanh va tu do hoa nhap khau canh tranh dé khai thdc 1gi th€ canh tranh
ctia qua trinh tu do hoa thuong mai.

2. Thiic ddy phat trién khu vuc tu nhan va ddy manh thu hidt dau tu nuée
ngoai 1a dong luc chu yéu dé tang trudng xuét khdu. Pua doanh nghiép tham
nhap vao hé thong canh tranh toan cau 1 céch t6t nhat dé nang cao kha ning
canh tranh clia hang san xuat trong nuéc va hang xuat khau
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3. Duy tri ty gid h6i dodi & mifc canh tranh 12 mot van dé can ban dé
khuyén khich xudt khau, giam mic do 1é thudc qua nhiéu vao nhap khdu, ciing
nhu dam bao viéc 1ap ké& hoach tai chinh hgp 1y va han ché€ tinh trang vay von
nudce ngoai vGi nhitng dong ngoai té bi mat gia.

4. Cai thién can can thuong mai phai két hgp gitta khuyén khich xuat
khau va tu do hoa nhap khiu. Cic bién phap han ché nhap khau thii qua s&
lam giam tang trudng kinh té va cai thién CCTM.

5. Phét trién cdc nganh cong nghiép phu trg lam ting kha niang canh
tranh cua hang xuét khau va giam nhap khau nguyén, phu liéu, khuyén khich
dau tu nudc ngoai.

6. C6 miic d0 mo clra dang ké dé don nhan nhitng co hoi tir bén ngoai.
Bao ho cao va duy tri trong thoi gian dai s€ danh mat co hoi do qua trinh hoi
nhap mang lai. Bao ho lam cham budc tién cai cdch trong nudc, han ché doi
mai cong nghé va doanh nghiép cham thich nghi v6i méi truong kinh t€ ngay
cang c6 nhi€u bién dong.

7. Han ché€ viéc vay von thuong mai theo su chi dao ciia nha nudc vao
nhitng linh vuc san xuét thay thé nhap khiu kém hiéu qua.

8. Quan 1y vi mo6 mot cach than trong déi v6i co cau thanh khoan va thoi
han céc khoan ng nudc ngoai 13 hét stic quan trong nhim gidm nguy co chuyén
von dot ngot ra nudc ngoai, dan t6i khung hoang vé ti€én mat va cudi cling anh
hudng téi kha nang thanh toan.

9. Céc chinh sach thuong mai bdo ho nham thiét 1ap nhiing nganh cong
nghiép thay th€ nhap khau da nhanh chéng lam phat sinh céc van dé vé cén
can thanh todn va thi€u tinh bén viing vé phuong dién tai chinh, nhat 1a &
nhiing noi c6 quy mo thi truong nodi dia nho, do dé viéc cai thién CCTM trong
dai han la rat kho khan.

10. Xay dung hé thong chinh sach thuong mai theo huéng minh bach,
dé du dodn, khong phan biét doi xtr d€ han ché bao ho, doc quyén, gian lan
thuong mai, tham nhiing, dong thoi gép phan ddy manh qud trinh hoi nhap vao
hé thong thuong mai toan cau.
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CHUONG II

THUC TRANG CAN CAN THUONG MAI VIET NAM
GIAI DOAN 1991-2004

1.1. THUC TRANG XUAT NHAP KHAU VA CAN CAN THUONG MAI

1.1.1. Thue trang xuat khau va chuyén dich co cau xuat khau giai
doan 1991-2004

Muc nay tap trung phan tich qué trinh chuyén dich co cau xuét khau va
anh hudng clia n6 dén CCTM. Cic khia canh dugc dé cap 1a chuyén dich co
céu xuat khau theo linh vuc nhu cong nghiép niang va khodng san, cong nghiép
nhe va nong nghiép; chuyén dich theo mitc do ché€ bién; chuyén dich theo gid
tri gid tang, chuyén dich theo hiéu qua xudt khau, chuyén dich theo thanh phan
kinh t€, chuyén dich theo co cdu thi trudng, chuyén dich co cau xuét khau dich
vu.

Tu phan tich thuc trang xuat khau ctia nuée ta trong gan 20 nim qua c6
thé rit ra mot s6 nhan dinh quan trong lién quan dén cdn can thuong mai:

- Trong di€u kién tham hut can can thuong mai trién mién va ngay cang
gia ting nhu hién nay, ting trudng xuat khiu bén vitng c6 vai trdo quyét dinh
cai thién cdn can thuong mai, hoi nhap kinh t€, chuyén dich co cau kinh t€,
cong nghiép hod, hién dai hoa.

- Vé6i ty trong nhém hang xuat khiu ché bién han ché va cham thay déi
nhu hién nay, viéc tang trudng xuat khau dé cai thién cdn can thwong mai
trong ngan han 1a rat han ché. Boi vi khong thé ting trudng dua vao cdc mit
hang han ché€ vé€ nang suit, kha nang khai thdc, danh bat va phu thuoc qua
nhiéu vao ngudn nguyén liéu nudc ngoai.

- V6i mitc do md cira thi trudng 16n nhu hién nay va ty trong xuét khau
qua nho bé trong téng kim ngach thé gidi, viéc tang trudng xudt khau chl yéu
phu thuoc vao kha nang cung cap hang hod xuat khau, tiic 12 ddy manh phat
trién san xudt va nang cao stic canh tranh.

- Vội ty trong xuat khiu ngay cang gia tang cta khu vuc ¢6 von dau tu
nuéc ngodi, tang trudng xudt khau cta nude ta s&€ phu thudc chi yéu vao viéc
thu hit dau tu nudc ngoai dong thoi phai ddy manh cai cach doanh nghiép
trong nuéc dé tang ty trong xuat khiu ctia khu vuc ndy.
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- V6i gia tri gia tang thap nhu hién nay, néu khong cai thién nang luc
canh tranh, chi dong nguoén nguyén liéu, trinh do6 cong nghé, chat luong lao
dong, giam chi phi trung gian thi rat khé c6 thé nang cao chat luong xuat khau
va cai thién can can thuong mai.

- V6i ty trong xudt khau hang cong nghé cao, st dung nhiéu von thap
nhu hién nay viéc ting trudng xuat khiu phai gia ting ty trong nhém hang nay.
Viéc gia tang ty trong nhém hang nay trong ngan han con rat khé khan, nhung
phai ¢6 chién lugc tir bay gid thi trong dai han mdi tang xudt khau bén viing va
do d6 méi c6 thé cai thién can can thuong mai trong dai han.

- V61 muc do tham hut CCTM c6 xu huéng gia ting nhu hién nay, viéc
tang xudt khau dich vu 12 mot trong nhitng huéng chii dao dé cai thién cdn can
thuong mai.

- Nhitng han ché€ vé xuit khiu (ty trong thap ché bién thap, déng gbp
ctia khu vuc trong nudc giam, gia tri gia tang thiap, nhom hang cong nghé cao
qua nho bé, xuat khau dich vu han ché) néu trén déng thoi ciing cho thay tiém
ning xuat khau cla ta con 16n, con ¢6 thé ting vi diém xuat phét thap.

1.1.2. Thuc trang nhap khau va chuyén dich co cau nhap khau giai
doan 1991-2004

Muc nay tap trung phan tich co cdu nhap khiu theo mitc do anh hudng
cua né dén cdn can thuong mai nhu ty trong nhap khau hang tiéu dung, thiét
bi, phu tung, nguyén, nhién, phu liéu, co cidu nhap khiu cua cac khu vuc kinh
t€, cac khu vuc thi truong...

Tur phan tich thuc trang va co cau xuat khau trong thoi gian qua c6 thé
rat ra mot sO két luan so bo sau day:

- Ty trong nguyén nhién liéu nhap khau cao, may mdc thiét bi thap nhu
hién nay cho thay mitc do d6i méi cong nghé nudc ta rat cham. Xét vé dai han,
yéu kém vé cong nghé sé anh hudng dén kha nang canh tranh cua hang hoa
xuat khau va hang hod thay th€ nhap khau. Do d6, trong dai han s& khé c6 thé
cai thién duogc can can thuong mai.

- Ty trong nguyén liéu nhap siéu cao cho thdy nganh cong nghiép phu
tro nudc ta dang con kém phat trién, do d6 cdc nganh san xuét phu thudc qua
nhiéu vao nguyén liéu dau vao nhap khau. Diéu nay sé can trd viéc cai thién
cén can thuong mai vi khong thé giam nhap khau nguyén liéu.
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- Ty trong nguyén liéu, phu liéu nhap khau phuc vu cho xuét khiu cao
thé hién gid tri gia ting thap ctia hang xuat khau nhu dét may, da giay, do go,
dién tr. Nhap khau chua kich thich xuét khiu theo huéng cong nghiép hod,
hién dai hod, nang cao gid tri gia tang. Han ch€ nay s€ lam khé khan cho viéc
cai thién can can thuong mai.

- Su phu thudc qué 16n vao thi trudng chau A, nhitng nuéc dang cong
nghiép hoa cho thiy Viét Nam dang di theo ly thuyét dan s€u bay mot cach
tuan tu nhung véi toc do cham hon nhiéu cac nudc NICs. Diéu nay sé gay kho
khin cho viéc phét trién theo ki€u rit ngin, di tit don dau, xac dinh vi thé
quoc gia trong chudi gia tri toan ciu. Nguy co tut hau s& rat 16n. Trong diéu
kién nguodn tai nguyén dang c¢6 xu hudng can kiét, phat trién xuét khau theo
huéng st dung ngay cang nhi€éu ngudén nguyén liéu nhu hién nay thi han ché
tang truong la khé tranh khoi.

- Muo6n han ché nhap siéu, lanh manh hoa cdn can thuong mai dang
trong tinh trang tham hut, vé nguyén tic c6 thé han ché nhap khau. Tuy nhién,
trong boi canh nudc ta dang ndi 1ong rao can dé thuc hién tu do hoa thuong
mai, ddy manh nhap khau dé bu dap thi€u hut vé cong nghé va vat tu trong
nudc, ti€p can v4i cong nghé tién ti€n, tan dung 1oi thé so sanh trong diéu kién
toan cdu hod, ddy manh cong nghiép hod, hién dai hod va ting cudng xuat
khau thi viéc han ché nhap khiu ngay tic thi, trong ngan han 1a khé c6 thé dat
dugc.

- B6i v6i mot nude nhu Viét Nam luc luong san xuat con & trinh do thap,
kim ngach nhap kh4u con c6 han thi viéc nang cao ty trong nhap khau thiét bi
mdy moc, nguyén, nhién, vat liéu c6 y nghia quan trong thic ddy toc do tang
truong kinh t&€, cong nghiép hod, hién dai hoa.

1.1.3. Can can thuong mai

Cén can thuong mai dugc phan tich trong muc nay theo ba giai doan:
giai doan 1 tr ndm 1986 -1992; giai doan 2 tu 1993-2000 va giai doan 3 tu
2001-2004. Nhin chung, can can thuong mai nuGc ta luon & trong tinh trang
tham hut. Tuy nhién, mdc d6 tham hut va anh hudng ctia né doi vé6i cac van dé
kinh t€ vi mo khic nhau & nhiing giai doan khac nhau. Trong giai doan 1, do
miic do tu do hod thdp nén can doi xuat nhap khau khong thé hién rd nét, miic
tham hut chi vao khong 50 triéu USD/nam. Giai doan 1993-2000 la giai doan
c6 nhi€u bién dong doi véi CCTM. Dac biét, hai nam 1995 va 1996 miic tham
hut & vao tinh trang nguy hiém (muc nhap khau thuc t€ vuot qua mic cho phép
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va suc chiu dung cua can can tai khoan vang lai va ng nudc ngoai). Giai doan
nay chinh phi da ding nhiéu bién phép phi thu€ quan dé han ché nhap khau
qud muc. Giai doan 2001-2004 véi dac trung 1a mitc do nhap siéu gia tang, dac
biét 1a nam 2004, cao hon mtc cho phép theo cac tiéu chi ctia mo hinh dong vé
no ctia Jaime de Pine. Tuy nhién, nhd duoc bu dip béi cac khoan chuyén giao
va can can von nén khong gy bién dong xudt d6i v6i nén kinh té.

Bang 1: Tinh hinh xuat nhap khau, can can thuong mai, 1991 - 2004

Nam Kim Toc do Kim Téc dd Cancan | Téng GDP Cancan
ngach XK | tang XK | ngachNK | tang NK [ thuong mai | (tr. USD) | thuong mai/GDP
(tr. USD) (%) (tr. USD) (%) (tr. USD) (%)
1991 2.087 -13,2 2.338 -15,1 -251 15.620 -1,61
1992 2.580 23,7 2.540 8,7 40 16.970 0,24
1993 2.985 15,7 3.924 54,4 -939 18.340 -5,12
1994 4.054 35,8 5.825 48,5 -1.771 19.960 -8,87
1995 5.449 34,4 8.155 40,0 -2.706 21.850 -12,38
1996 7.255 33,2 11.143 36,6 -3.888 23.880 -16,28
1997 9.185 26,6 11.592 4,0 -2.407 25.840 -9,32
1998 9.360 1,9 11.499 -0,8 -2.139 27.340 -7,82
1999 11.541 23,3 11.742 2,1 -201 28.650 -0,70
2000 14.482 25,5 15.636 33,2 -1.154 30.570 3,77
2001 15.027 3,8 16.162 3.4 -1.135 32.685 -3,47
2002 16.705 11,2 19.733 21,8 -3.028 35.224 -8,60
2003 20.176 20,8 25.226 27,8 -5.050 39.623 -12,75
2004 26.500 28,9 31.516 249 -5.513 45.372 -12,15

Nguon: Thoi bdo kinh té'Viét Nam 2004-2005
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Tom lai, Trong 20 nam qua, cdn can thuong mai nudc ta luén & trong
tinh trang tham hut. Tinh trang thAm hut van & trong mitc d6 an toan cho phép,
chua anh hudng 16n dén 6n dinh kinh t€ vi mo va ng nudc ngoai. Tuy nhién da
xuat hién nhiéu yé€u t6 bat 6n doi v6i can can thwong mai néu khong ¢é bién
phap xu ly kip thoi.

1.2. NHONG NHAN TO TAC PONG PEN CAN CAN THUONG MAI
TRONG THOI GIAN QUA

1.2.1. Chinh sach thuong mai

Cic chinh sach thuong mai, dic biét 1a chinh sdch thic ddy xuat khau va
quan 1y nhap khau, c6 anh hudng truc ti€p dén cdn can thuong mai.Trong gin
20 nam qua cai cach thuong mai theo huéng tu do hod da gép phan thic ddy
tang trudng xudt khau & mic cao va tuong doi 6n dinh, m& ctra thi trudng, cét
gidm céc rdo can thuong mai tao thuan loi cho hoat dong nhap khau. Cai cdch
thuong mai & nudce ta trong thoi gian qua tap trung chu yéu vao cac Iinh vuc (i)
chinh sich thuong quyén (m& rong quyén kinh doanh xudt nhap khau); (ii)
chinh sach thué quan va phi quan thué€ (giam hang rao thué quan, tirng budc
x0d bo han ch€ dinh luong, giam bao ho, trg cdp, thu tuc hai quan...); (iii) ap
dung céc bién phdp khuyén khich xuét khau va quan 1y nhap khau; (iv) ky két
va thuc hién cdc hiép dinh thuong mai khu vuc va toan cau.

M6 rong quyén kinh doanh xuat nhap khau 1a khau dot phé trong qua
trinh cai cdch chinh sich thuong mai Viét Nam c¢6 tdc dung thic ddy xuat khau
va nhap khau, gép phan lam 1anh manh hoa cdn can thuong mai. Viéc cit giam
thué€ quan xuat nhap khiu da anh hudng dédng ké dén xuat nhap khau trong thoi
gian qua. Cai cach hé thong thué da do dé gép phan giam chi phi dau vao cho
san xuat thay th€ nhap khiu va xuat khiu, nang cao kha niang canh tranh cua
hang Viét Nam. Bén canh d6 chinh sdch mién giam thué xuat khau, hoan thué
xuat khiu, giam thué€ d6i véi nguyén liéu dau vao phuc vu cho xuét khau,
thudng xuét khdu... 1a nhitng vién phdp khuyén khich xuat khau hiéu qua gép
phan tiang truéng xudt khdu & miic cao trong nhitng nim qua. Viéc diéu chinh
hang rao phi quan thu€ ¢6 tdc dung d6i vội kiộm sodt hang nhap khau, do dộ 1a
mot trong nhitng bién phdp diéu chinh CCTM. M¢ ctra thi trudng, néi 16ng céc
rao can thuong mai 1a moét trong nhitng yéu t6 kich thich tang trudng xuat
khau, ki€ém soat nhap khau do d6 gép phan cai thién cdn can thuong mai.

Tém lai, cai cach thuong mai cua Viét Nam trong nhitng nam qua da
g6p phan 1anh manh ho4 cén can thuong mai. Xuét khiu ting trudng cao, nhap
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khau duoc kiém sodt mot cdch tuong doi hop 1y phit hop véi 10 trinh cam két
hoi nhap. Tuy nhién, trén thuc t€, van con nhiéu rao can thuong mai d6i véi
khu vuc tu nhan trong nudc va doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai.
Nguyộn nhan chi yộu ¢ day 1a doc quyộn trong san xuat (bao ho d6i vội doanh
nghiép Nha nudc) dan dén doc quyén trong thuong mai, dac biét 1a thuong mai
quoc t€. Nhiéu chuyén gia kinh t€ cho rang, nhiéu cai cich thuong mai hién
nay c6 loi nhiéu hon cho khu vuc Nha nu6c. Chang han thué nhap khiu thap
doi véi cdc nguyén liéu dau vao cho san xuét va xuat khau cta khu vuc Nha
nuéc*. Céc phan tich vé thué€ nhap khiu cho thiy co ché thué€ quan hang nhap
khau van 1a ngudn chu yéu din dén su thién léch trong chinh sach bat lgi cho
xuat khau. Mic du viéc cai thién tinh hiéu qué ctia co ché mién thué nhap khau
va mién céc loai thu€ khdc s& gidm ddng ké mic do thién léch d6, nhung néu
khong giam thué nhap khau hon nita thi su thién léch ciing van cit ton tai. Mic
du vé co ban da xoa bo ché do doc quyén trong hoat dong xuat nhap khau,
song vGi chinh sach bao hd san xuét trong nudc, nén cho dén nay van con kha
nhi€u rao can do6i v6i doanh nghiép nhat 1a doanh nghiép tu nhan. Dé 1a (i)
biéu thu€ quan & Viét Nam con phiic tap véi nhiéu mitc thué khdc nhau va do
tan man 16n; (ii) cac bién phap phi thué quan nhin chung con thi€u minh bach,
khé tién liéu, trong thoi gian dai dugc quan ly theo kiéu “ cho phép - nging-
cho phép”; (iii) viéc phan loai hang hod nhap khiu theo ma s6 hé thong hai
hoa hod (HS) chua du rd rang va thi€u cu thé va (iv) viéc kiém hod, thong quan
con bat cap va tuy tién. Tinh hinh nay s& han ch€ tang xudt khau va viéc cai
thién cdn can thuong mai s€ kho khan hon.

1.2.2. Chinh sach dau tu va chuyén dich co cau kinh té

Cac chinh sach va bién phap lién quan dén dau tu c¢6 anh hudng truc ti€p
hoac gian ti€p doi véi can can thuong mai. Trudc hét, dau tu lién quan dén
nhap khau. P4u tu ting manh 12 mot trong nhitng nhan t6 chinh dan dén nhap
khau ting cao, do d6 gép phan lam tang nhap siéu. Thir hai, ddu tu ph4t trién
xuat khdu va thay th€ nhap khau khong hiéu qua trong nim nhitng qua, nhat 1a
ngudn von nha nuéc da gép phan lam ting nhap siéu. Thir ba, dau tu d6i méi
cong nghé chua dugc chi trong ding miic. Cham déi méi cong nghé s& 1am
giam kha ning canh tranh cuia cdc mit hang xuét khau va thay thé nhap khau,
do d6 anh hudng dén viéc cai thién CCTM.

* Xem: Ngan hang thé gi6i: Viét Nam cai cich dé dd manh xuat khau, Ha Noi, 2001, tr.151
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1.2.3. Chinh sach ty gia hoi doai

Chinh sach ty gid hoi doan cta nudc ta tir nam 1989 dén nay da c6 tac
dung tich cuc doi v6i can d6i xudt nhap khiu, ddm bao khai thac 1oi the so
sdnh d€ nang cao kha niang canh tranh ctia hang hod nuéc ta. Nhitng di€u chinh
ty gia hoi dodi theo mot 10 trinh kha hgp ly, tit c6 dinh sang linh hoat va tling
budc néi 16ng dan cac bién phap qua ly cua Nha nudc, tang vai tro di€u tiét clia
thi truong, sat véi bién dong thi truong tién té thé gidi. Viéc gilr gia dong VM
trong mot thoi ky dai theo dong USD 1a hop 1y, ¢6 can ct khoa hoc va thuc
tién. Boi vi, viéc pha gia dong noi té trong giai doan dau cta cong nghiép hoa,
khi cdc mat hang xuét khau va nhap khiu chu yéu cua ta it chiu anh hudng do
bién dong gid ca (do co gian vé gia thap) khong c6 tac dung cai thién kha nang
canh tranh hang xuat kh4u va han ché nhap khAu.

1.2.4. Cac chinh sach khac

Cac chinh siach khac nhu quan 1y ngoai héi, chinh sach 1ai suét, chinh
sach thué€ va céac di€u chinh chinh siach theo huéng minh bach, dé du doan,
khong phan biét doi xir theo cdc chudn muc qudc t€ 1am lanh manh hod moi
truong kinh doanh, han ché€ dau co, gian lan thuong mai, tham nhiing... ¢6 anh
hudng nhat dinh d6i véi viéc cai thién CCTM. Chinh sach ODA va thu hut
kiéu hai ¢6 vai tro hét stic quan trong trong viéc bu dap tham hut CCTM.

1.3. PANH GIA VE TINH TRANG CAN CAN THUONG MAI NUGC TA
THOI GIAN QUA

1.3.1. Nhan dinh vé tinh hinh nhap siéu hién nay

1. Mac dau CCTM nudc ta trong thoi gian qua ludn trong tinh trang
tham hut, Tuy nhién, nhap siéu & mitc do cho phép chua gay ra nhiing bién
dong 16n d6i véi 6n dinh kinh t€ vi mo, dic biét 1a kha niang trd no cua Viét
Nam.

2. Tham hut cdn can thuong mai hang hoa 1a yéu t6 co ban gay nén tinh
trang tham hut can can tai khoan vang lai, do d6 anh hudng dén can can thanh
toan va ng quoc té.

3. Tham hut can can thuong mai han ch€ tang truéng kinh t€ néu phan
tich theo tong cdu. S6 liéu thong ké dugc tir nam 1996 —2004 cho thdy déng
g6p theo di€ém phan tram ting trudng cling nhu ty 1é phan tram tang trudng clia
xuat khiu rong & nuée ta luon 12 s6 am. Tham hut cdn can thuong mai do d6
lam sut giam toc do tang trudng GDP.
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4. Ty 1é nhap siéu & nudc ta trong nhitng nam gan day ¢ muc tuong doi
cao.

5. Tham hut cdn can thuong mai ctia Viét Nam chu yéu véi cac nudc
chau A.

6. Tham hut cdn can thuong mai thé hién kha niang canh tranh thap cta
hang hoa xuat khiu va hang ho4 thay thé nhap khau duogc san xuit trong nudc.

7. Tham hut cén can thuong mai thé hién xu hudng ddu tu thay thé nhap
khau chiém wu thé va hiéu qua dau tu thap.

8. Tham hut cdn can thuong mai thé hién cham chuyén dich co ciu xuit
khau theo hudng gia ting ty trong xudt khau hang ché bién.

9. Khu vuc ¢6 von dau tu nudc ngoai xuit siộu vội ty trong ngay cang
tang

10. Can can thuong mai ciia nuGc ta trong thoi gian qua it chiu anh
hudng cua ty gia hoi dodi. Ty gia hoi dodi 1a mot trong nhiing yéu t6 hét siic co
ban anh huong dén can can thuong mai. Tuy nhién, thuc t€ cho thdy, trong
nhiing nam qua, viéc di€u chinh ty gid hoi dodi & nudc ta it c6 anh hudng dén
CCTM.

1.3.2. Nguyén nhan tham hut can can thuong mai

(1) Nguyén nhan khach quan:

- M6 cira hoi nhap, néi 16ng cac rao can thuong mai.

- Yéu c4u ddy manh cong nghiép hod, hién dai hod dat nuéc.

- Dinh huéng phat trién kinh t€ theo huéng xuét khau va thay thé nhap
khau.

- Chinh sdch ddy manh thu hidt dau tu nuéc ngoai

- Trinh do phat trién kinh t€ thap, phu thudc vao thi trudng thé gidi.

- T6c¢ do tang gia nhap khau cao hon t6c¢ do ting gid xuat khau do bién
dong gia thé gidi.

(2) Nguyén nhdn chi quan:

- Cham chuyén d6i mo hinh cong nghiép hoa huéng vé xuat khau tir chd
dua vao 1gi thé so sanh tinh (san c6) sang dua vao 1oi thé€ canh tranh dong.
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- Cham chuyén dich co ciu hang xuat khau theo huéng gia tang ty trong
hang xuat khau ché bién.

- Chua c6 nhitng mat hang c6 gia tri gia tang cao.

- Xuét khau ctia khu vuc trong nudc chi€m ty trong ngdy cang giam
trong khi dau tu ngay cang tang.

- Sttc canh tranh clia c4c san phdm san xudt trong nudc con thap kém,
trudc hét 1a cadc nganh cong nghiép phu tro.

- Gia tang xu huéng diu tu thay thé nhap khau.
- Hiéu qua dau tu thap.

- Tinh trang doc quyén, bao ho, bao cap, chinh siach thuong mai chua
minh bach, khé tién liéu, phan biét d6i xur dan dén tinh trang tham nhiing va
gian 1an thuong mai. Hau qua 1a lam cho dau tu kém hiéu qua, lang phi va tang
gid hang nhap khau.

- Nhan thiic chua ding vé phat huy noéi luc va ngoai luc
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CHUONG Il

QUAN DIEM, DINH HUGNG VA CAC GIAI PHAP DIEU CHINH CAN
CAN THUONG MAI TRONG DIEU KIEN CONG NGHIEP HOA,
HIEN DAI HOA G VIET NAM

3.1. NHONG NHAN TO ANH HUOGNG PEN CAN CAN THUONG MAI VIET
NAM TRONG NHUNG NAM TOI

3.1.1. Nhiing nhan té tich cuc

- Ddy manh hoi nhap kinh t€ qudc t€ v6i viec thuc hien CEPT/AFTA,
Hiép dinh thuong mai Viét Nam Hoa Ky, M& rong hgp tac thuong mai song
phuong va ddm phédn gia nhap t6 chic Thuong mai Thé giGi. Thuc hién nhiing
cam két noi trén, Viét Nam s€ c6 thém co hoi dé md rong viéc ti€p can thi
trudng, hang rao thué quan va phi thu€ giam xuéng tao diéu kién phan bo cac
nguon luc mot cach hiéu qua hon, thu hit nhiéu hon von va cong nghé. Nhiing
yéu t6 ndy thic ddy tang trudng xuat khiu va nang cao kha ning canh tranh
cta nén kinh té&, do d6 gép phan cai thien CCTM.

- Chién lugc phat trién kinh t€ xa hoi nudc ta tir nay dén 2010 va tam
nhin 2020 1a ddy cong nghiép ho4, hién dai hod dat nu6c. Pinh huéng nay sé
tao diéu kién d6i méi cong nghé nang cap két cau ha tAng, nang cao siic canh
tranh ctia nén kinh t€ do dau tu duoc tang cudng. Tat ca nhitng yéu to ndi trén
sé thic ddy tang trudng xuat khau va kha ning canh tranh ciia cdc nganh sin
xuat thay thé nhap khau. Do d6 cén can thuong mai s& duoc cai thién do ting
xuat khau va han ché nhap khiu nguyén, nhién liéu.

- Tang cuong thu hit dau tu nudc ngoai. VGi viéc tham gia khu vuc mau
dich tu do, gia nhap t6 chitc thuong mai thé gidi, ky cdc hiép dinh vé dau tu,
moi truong dau tu dugc cai thién s€ tao di€u kién cho Viét Nam thu hit ngay
cang nhiéu thém von dau tu nudc ngoai. Xu hudng nay sé thic ddy ting trudng
xuat khau, d6i méi cong nghé, nang cao kha ning canh tranh clia cdc nganh
san xudt thay thé nhap khau, do d6 giam bét ap luc doi v6i can can thuong
mai.

- Dinh huéng xuét khiau duoc ting cudng nhd céc chinh siach khuyén
khich xuat khdu nhu m& rong quyén kinh doanh thuwong mai, cat giam céc rao
can thué€ quan va phi quan thu€, md cira thi truong dich vu, phat trién khu vuc
tw nhan, cai cach doanh nghiép nha nudc, hoan thu€ xuat khiu, thudng xuat
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khau, cdc chuong trinh xuc ti€n xuat khiu, da dang hoa thi trudng, mit hang
xuat khau.

- V6i phuong cham ti€p tuc ddy manh hoi nhap theo huéng tich cuc va
cht dong, tu do hod thuong mai di doi véi ddy manh cai cach trong nudc, trong
nhiing nam t6i Viét Nam van ti€p tuc nhan duoc su trg gilp cua cidc nudc va
céc t6 chiic quoc t&€. Ngudn von vién trg sé gia ting, thu hit ddu tw nuéc ngoai
nhiéu hon, lugng kiéu hai, du trit ngoai té ting do xuat khau ting nhanh. Day
12 ngudn ngoai t& von rit can thiét dé bu dip tham hut cén can thuong mai,
giam ap luc doi véi can can thanh toan vang lai va ng nudc ngoai.

3.1.2. Nhiing nhan to tiéu cuc

- Sau khi gia nhap WTO, chinh sach thuong mai tr& nén tu do hon. Két
qua 1a nhap khau c6 thé tang lén véi toc do cao trong khi ting xuét khau can
phai ¢6 thoi gian mội dat duge mitc do tuong tng. trong ngan han CCTM s& bi
tham hut.

- Mtic d6 md& clra ctia khu vuc s€ ngay cang gia tang. Trudc hét 1a thuc
hién chuong trinh CEPT trong ASEAN dé thanh lap khu vuc mau dich tu do
AFTA, xay dung khu cuc mau dich tv doa ASEAN- Trung Qudc, ASEAN -
Nhat Ban, ASEAN - Han Qudc. Do d6, viéc cai thién can can thuong mai vGi
cac nudc hién nay ta dang nhap siéu 16n 1a hét stic khé khan.

- Kinh t€ th€ giéi ti€p tuc 6n dinh va tang trudng cao, dic biét, Trung
Qudc s& lam tang gia cdc nguyén liéu ddu vao nhu xdng diu, sit thép, nguyén
phu liéu. V6i mic do phu thudc 16n clia nuée ta vao cidc ngudén nhap khau néi
trén, viéc cai thién cdn can thuong mai trong ngan han 1a rat kho khan

- Khu vuc kinh t&€ chau A, va dac biét 1a Trung Qudc va céc NIEs trong
nhiing nam tGi van gitt mic do tang trudng cao, dong thoi dang tich cuc cai
cach dé nang cao suc canh tranh von da rat cao hién nay, dic biét 1a nhitng mit
hang cong nghé trung binh sir dung nhiéu lao dong. Dicu nay, trudc hét, nguon
nguyén liéu, phu liéu va cong nghé nhap khau cla ta vn chi yéu tir nhitng thi
trudong nay va sé c6 xu huéng gia tang. Mit khdc, nhap khau hang tiéu dung
ciing s& c6 xu huéng tuong tu. Néu xuat khau cua ta chi dua vao cdc mat hang
c6 nguon goc thién nhién va hang gia cong thi viéc cai thién can can thuong
mai trong dai han sé hét stic kho khan.

- Mic dau no nudc ngoai cua Viét Nam dang & trong mitc do an toan
cho phép. Tuy nhién, ty trong no khong uu dai tang va cac khoan vay véi lai
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sudt tha ndi chi€m hon nita téng s6 ng vay khong vu dii thi no nudc ngoai tré
nén dé bi t6n thuong khi ¢4 bién dong trén thi trudng tai chinh qudc t€.

- Dong Viét Nam dang bi mat gid so v6i cdc dong tién khac. Trong boi
canh d6, van dé ng nudc ngoai cua Viét Nam va st dung cong cu ty gid hoi
dodi dé quan ly xuat nhap khdu 1a hét siic khé khan. Piéu ndy anh hudng dén
viéc Xt Iy can can thuong mai tham hut.

- Trong nhiing giai doan 2006-2010, Viét Nam ti€p tuc ddy manh cong
nghiép hod, hién dai hod, hoi nhap kinh t& quoc t€, dam bao tang trudng kinh
t€ cao 7,5-8%, phat trién nong nghiép va nong thon, cong nghiép, co s& ha
tang theo hudng hién dai. Von dau tu xa hoi dat khoang 37-38%/GDP. Nhu
cau diu tu 16n s& kéo theo gia ting nhap khiu. Xu huéng nay cé thé s& lam
tham hut can can thuong mai néu khong c6 nhitng bién phdp diéu chinh thich
hop.

- Nhitng yéu kém ctia nén kinh t€ hién nay sé& c6 tac dong tiéu cuc doi
vGi phét trién xuat khau va ki€ém sodt nhap khau, do d6 s& c6 anh hudng nhat
dinh d6i véi cai thién can can thuong mai nhu chit lugng tang truong thap,
chinh sach thuong mai con thi€u minh bach, khé du doan, bao ho, bao cap, doc
quyén van con & mic cao, nan tham nhiing va gian lan thuong mai con phé
bién...

3.2. QUAN PIEM VA PINH HUGNG PIEU CHINH CAN CAN THUONG MAI

3.2.1. Quan diém diéu chinh CCTM trong diéu kién cong nghiép
hoa, hién dai hoa

- Diéu chinh c4n can thuong mai theo huéng 6n dinh kinh t€ vi mo.

- Diéu chinh cén can thwong mai phai theo huéng didy manh cong
nghiép ho4, hién dai hod, thu hit von, cong nghé bén ngoai va 6n dinh san
xuat va tiéu dung trong nudc

- Pé diéu chinh cén can thuong mai can c6 nhiing giai phdp mang tinh
tong thé, su phoi hop chinh sach clia nhiéu nganh lién quan nhu thuong mai,
dau tu, tai chinh, ngan hang.

- Diéu chinh cén can thuong mai phai dam bao qué trinh tu do hod
thuong mai, thuc hién cac cam két quoc té.
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- Diéu chinh CCTM khong phai 1a dé dat duogc su can bing. Can bing
cén can thuong mai khong phai 1a muc tiéu cudi cing, ma phai thic ddy tiang
trudng kinh t€, 6n dinh kinh t& vi mo.

3.2.2. Huéng diéu chinh CCTM trong diéu kién CNH, HPH

- Phét trién xuat khiu, dic biét 1 ting ty trong cong nghiép ché bién va
dich vu, nang cao stc canh tranh clia hang hod xuat khau.

- Tang ty trong nhap khau thiét bi mdy mdc tir cdc nudc c¢d cong nghé
ngudn dé nhanh chéng d6i méi cong nghé, tang nang suat TFP, dong thoi tao
diéu kién dé€ phdt trién cdc nganh cong nghiép phu tro thay thé nhap khau
nguyén liéu.

- Pa dang ho4 thi trudng xuat nhap khiu, giam nhap khéu thi trudng chau A,
tang ty trong nhap khau & c4c thi trudng khdc nhu EU, Nhat Ban, Hoa Ky, nhiing
thi truong ta dang xuat siéu.

- Cai cach doanh nghiép nha nuéc, phat trién kinh t€ tu nhan, thu hit
dau tu nudc ngoai. Pua doanh nghiép nha nuéc vao moi truong kinh doanh
quadc té, han ch€ doc quyén, bao ho va bao cép. Ti€p thém siic cho khu vuc tu
nhan bang viéc ddm bdo mai truong kinh doanh binh dang, khong phan biét
doi xu. Cai thién moi truong dau tu nude ngoai.

- Diéu chinh ty gid héi dodi mot cach linh hoat nham dam bao tang kha
niang canh tranh cta hang xuat khiu, thuan Igi hoa nhap khdu ma khong gay
bién dong xau do6i v6i nén kinh té nhu lam phat, nog nudc ngoai.

3.3. DU BAO MUC PO CHIU PUNG CUA CAN CAN THUONG MAI NUGC
TA GIAI POAN 2001-2010

CCTM la mot bo phan cua can can tai khoan vang lai. Tham hut hay
thang du CCTM s€ anh hudng dén tinh trang clia can can tai khoan vang lai va
no nudc ngoai. Do d6, can phai xac dinh xem tham hut CCTM & mtc d6 nao
thi can can tai khoan vang lai va ng nuéc ngoai c6 thé chiu dung dugc. Dua
vao moi lién hé nay, Jaime de Pine dd xay dung mo hinh dong vé no dé x4c
dinh mitc nhap khau t6i da cho phép ma vin dam bdo siic chiu dung cta cén
can vang lai va no nudc ngoai. D€ dua ra miic NK t6i da cho phép can x4c dinh
dugc chi s6 no trộn XK, ty 1ộ tang truộng NK va XK ciing nhu ty 1¢ gilta miic
1ai suat tra ng va muc tang XK dam bao stic chiu dung cua can can tai khoan
vang lai va no nuéc ngoai. Pé tai s€ 4p dung mo hinh nay dé ddnh gid tinh
trang CCTM nudc ta trong thoi gian qua va du bdo vé mitc do chiu dung cta
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né trong thoi gian tir nay dén nam 2010. Qua d6, kiém tra lai chi tieu XK va
NK trong chién lugc phat trién XNK nudc ta thoi ky 2001-2010.

Kich ban 1:

Kich ban 1 s& tinh todn mitc do nhap khau hang ho4 cho phép thoa man
cac di€u kién ctia mo hinh Jaime de Pine véi gia dinh 1a cdn can tai khoan
vang lai 12 khoan chénh léch giita nhap khau va xuat khau hang hoa, khong
tinh dén xuat nhap khau dich vu va khoan chuyén giao.

Bang 2: Su diéu chinh qua miic nhap khau hang hoa giai doan 2001 - 2010

Don vi: triéu USD

o | it | Nl i i i K
] J 0 ° ihan | cho phép |phép va NK| tiéu va XK
muc tiéu cho phép
2001 16799 17981 0.90 { 099 | 1.07 | 0.88 | 1.08 18209 227 -1410
2002 19487 20679 0.90 { 099 | 1.06 | 0.85 | 1.08 21067 388 -1580
2003 22605 23780 0.90 | 0.99 | 1.05 | 0.81 1.08 24349 568 -1744
2004 26222 27347 090 | 099 | 1.04 | 0.76 | 1.07 28131 783 -1909
2005 30417 31450 0.90 { 099 | 1.03 | 0.71 | 1.07 32496 1046 -2079
2006 34676 35538 0.90 { 099 | 1.02 | 067 | 1.06 36896 1358 -2220
2007 39530 40158 0.90 | 099 | 1.02 | 0.63 | 1.06 41912 1754 -2382
2008 45064 45379 0.90 | 099 | 1.01 | 0.59 | 1.06 47622 2243 -2558
2009 51373 51278 0.90 | 099 | 1 054 | 1.05 54010 2732 -2637
2010 58566 57944 0.90 { 099 | 099 | 051 | 1.05 61438 3494 -2872

Nguon: Tinh todn cuiia nhom nghién ciiu

Ghi _chi: Nam co s& dé du bdo kim ngach xuét nhap khdu la niam 2000 véi kim
ngach xuat khau 12 14.482 trieu USD va Nhap khau 1a 15.636 triéu USD.

Két qua tinh toan trong bang 3 cho thdy nhap khau hang ho cho phép
so v6i nhap khau hang hod theo muc tiéu giai doan 2001-2010. Theo dé muic
nhap khau cho phép c6 thé cao hon mic nhap khdu muc tiéu duoc dé ra trong
chién lugc. Mtc cao nhat 1a nam 2010 véi tri gid 3494 triéu USD. Tuy nhién,
miic nhap khiu thuc t€ trong hai nam 2003 va 2004 cao hon mitc nhap khiu
cho phép.
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Bang 3: So sanh miic d6 nhap hang hoa khau cho phép va nhap khau hang hoa
thuc té giai doan 2001-2004 (Kich ban 1)

Don vi: triéu USD

Nam 2001 2002 2003 2004
Nhap khau cho phép (1) 18209 21067 24349 28131
Nhap khau thuc t& (2) 16162 19733 25226 31516
Can déi (1) va (2) 2047 1334 877 -3385

6 thi 1: Twong quan giifa nhap khau dudc phép va nhap khau muc tiéu
hang hoa giai doan 2001 - 2010 (Kich ban 1)
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Kich ban 2

2010

Kich ban 2 du bdo mic do nhap khau cho phép c6 tinh dén céc khoan
chuyén giao nhu vién trg nuéc ngoai, kiéu hoi va cdc khoan thu nhap khéc tir

nuGce ngoai ciia cong dan Viét Nam.
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Bang 4: Su diéu chinh qua miic nhap khau hang hoa
giai doan 2001-2010 ( kich ban 2)

Don vi: triéu USD

XK muc tiéu| Chénh léch Cl."? nh léf h
va chuyén |NK muc tiéu NK cho | giita NK cho | & xuat
Nam 120 : a b | dy | VYo [Visinan hé hén va NK khau muc tiéu
g phep phep va va nhap khau
muc tiéu .
j cho phép
2001 18511 17981 0.90{0.99|0.97| 0.8 |1.08 19921 1940 -3122
2002 21473 20679 0.90|0.99|0.96|0.77 | 1.07 23053 2374 -3566
2003 24909 23780 0.90{0.99|0.95|0.73|1.07 26653 2872 -4048
2004 28894 27347 0.90|0.99|0.95|0.69 | 1.07 30803 3456 -4581
2005 33517 31450 0.90{0.99|0.94|0.65|1.06 35596 4146 -5179
2006 38210 35538 0.90{0.99|0.93|0.61|1.06 40430 4892 -5754
2007 43559 40158 0.90|0.99|0.92|0.57 | 1.05 45941 5783 -6411
2008 49657 45379 0.90{0.99|0.91|0.54|1.05 52215 6836 -7151
2009 56609 51278 0.90{0.99|0.91|0.49|1.05 59246 7968 -7873
2010 64535 57944 0.90(0.99| 09 |0.47|1.04 67407 9463 -8841

Nguon: Tinh todn cua nhém nghién citu dua trén moé hinh phdn tich no dong
cua Jaime de Pine

K&t qua tinh todn clia bang 5 cho thidy nhap khiu c6 thé m& rong hon so
v6i kich ban 1 boi vi duge tai trg bdi ngudn chuyén giao tir bén ngoai. Tuy
nhién, miic nhap khau nam 2004 vuot qua miic cho phép.

Bang 5: So sanh mirc d6 nhap hang hoa khau cho phép va xuat nhap khau hang hoa
thuc té giai doan 2001-2004 (kich ban 2)
Don vi: triéu USD

Nam 2001 2002 2003 2004
Nhap khau cho phép (1) 19921 23053 26653 30803
Nhap khau thuc t& (2) 16162 19733 25226 31516
Can déi (1) va (2) 3759 3320 1427 713

30




6 thi 2: Twong quan gitfa nhap khau dudc phép va nhap khau muc tiéu
giai doan 2001 - 2010 (kich ban 2)

67407
70000 -

59246

60000 -

50000 -

40000 4

30000 -

Triéu USD

20000 -

10000 -

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

——Nhap khau muc tiéu —=— Nhap khau cho phép

Bang 7: Diéu chinh nhap khau vuot miic k& hoach giai doan 2001-2010 (triéu USD)

Nam 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Kich ban 1 227 388 | 9568 783 | 1.046 | 1.358 | 1.754 | 2.243 | 2.732 | 3.494
Kich ban 2 1.940 | 2.374 | 2.872 | 3.456 | 4.146 | 4.892 | 5.783 | 6.836 | 7.968 | 9.463
Mitc chénh léch | 1.713 | 1.986 | 2.304 | 2.673 | 3.100 | 3.534 | 4.029 | 4.593 | 5.236 | 5.969

Theo hai kich ban trén day cho thdy miic nhap khiu c6 thé mé rong va
thAm hut can can thuong mai chua lam anh huéng dén can can TKVL va ng
nuéc ngodi. Tuy nhién diéu ding néi & day 1a can phai lam gi dé c6 thé cai
thién dugc cén can thuong mai nuéc ta trong thoi gian t6i dé khong gay stc ép
doi v6i CCTKVL va ng nudc ngoai va néu dam bao duoc mitc nhap khau cao
nhu trén ma CCTM dugce cai thién thi cang tot.

31



34. CAC GIAI PHAP PIEU CHINH CAN CAN THUONG MAI TRONG
PIEU KIEN CONG NGHIEP HOA, HIEN PAI HOA

3.4.1. Nang cao kha nang canh tranh cua hang xuat khau

- Chuyén dich co ciu hang hod xuat khau theo huéng gia tang ty trong
hang cong nghiép ché bién dua vao loi th€ lao dong va cong nghé nguon. Tiép
tuc ddy manh phat trién san xuét dua vao nguén lao dong doéi dao va ky thuat
trung binh dé tiang loi thé vé quy mo, dong thoi nhanh chéng chuyén sang phat
trién céc nganh san xuat xuit khau dua vao von va kj thuat cao dé gia ting
nhanh gi4 tri.

- Day manh cai cach doanh nghiép, truéc hét 12 doanh nghiép Nha nudc.
C6 chinh sach tiép thém stic manh cho khu vuc tu nhan.

- Can ¢6 chinh séach toan dién tao di€u kién thuan lgi cho doanh nghiép
phat trién. Tao diéu kién thuan Ioi cho viéc thanh 1ap doanh nghiép, néi 16ng
quy dinh vé di€u kién kinh doanh. M& rong quyén tu cha kinh doanh cta
doanh nghiép, truéc hét 1a trong Iinh vuc xac dinh gia ca, quang cdo, quan ly
nhan su, quan 1y tai chinh tién luong, ché do6 khuyén khich, thanh lap chi
nhanh va van phong dai dién. Ra soat lai nhitng rao can phap 1y hién nay doi
v6i doanh nghiép dé€ c6 phuong 4n thdo g&, nhat 1a tao diéu kién cho cdc doanh
nghiép thuoc moi thanh phan kinh t€ binh dang trong viéc ti€p can véi cdc
nguon luc va dich vu nhu von, dat dai, lao dong, cac dich vu hod tro khac. Trén
co s& d6 hoan thién hé thong phap luat da cé va xay dung cac luat méi nhu
Luat canh tranh va ki€ém sodt doc quyén, Luat vé cac nganh doc quyén tu
nhién, Phip Iénh chong ban phd gid, trg cip, quy tic xudt xit va cdc van ban
phdp ly lién quan dén kiém dich dong thuc vat, Luat kinh doanh bat dong sén,
tién té, san pham khoa hoc cong nghé. ..

- Xay dung chién lugc phét trién cac nganh kinh t€ miii nhon dua trén
nhiing loi thé vé canh tranh dé trong mot thdi gian nhat dinh tao ra nhitng san
pham c¢6 kha nang canh tranh cao, c6 anh hudng quoc t€, chi€ém vi thé trong
chudi gia tri toan cau. Trong giai doan tir nay dén 2010 tap trung phat trién céc
nganh kinh t&€ st dung nhiéu lao dong. Ting buéc xay dung nén tang dé phat
trién nhitng nganh kinh t€ dua vdo cong nghé cao va tri thifc, dac biét chu
trong phat trién cdc nganh dich vu nhu thong tin, tdi chinh, du lich, gido duc va
dao tao.

- Giam chi phi kinh doanh, nang cao chét luong san pham dich vu. Danh
gi4 lai kha niang cung cap dich vu va miic gia dich vu dé c6 huéng giam bét chi
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phi san xuit nhim tao moi trudng thuan 1oi va gidm chi phi dau vao va chi phi
trung gian cho doanh nghiép, truéc hét la giam gia cac hang hoa va dich vu
cong cÂ6 tac dong lam tang chi phi san xuột cua hang hoa va dich vu nhu gia
dién, nudc, buu chinh vién thong, nang luong, cude phi van tai, phi dich vu bén
cang, san bay, dich vu hanh chinh. Khuyén khich canh tranh, kiém soét doc
quyén va giam ganh nang thué, phi va 1& phi. M& rong canh tranh trong xay
dung va cung cap cédc dich vu ha ting, mé rong dau thau quyén cung cap dich
vu. Xay dung yéu cau vé chat lugng dich vu doc quyén, doi chiéu véi két qua
hoat dong cuia cidc doanh nghiép doc quyén véi cac nudc cé diéu kién tuong tu.
Téch bo phan kinh doanh khéi nhitng khau doc quyén va nghia vu thuc hién
chinh sach xa hoi. Pdnh thu€ bé sung d6i véi loi nhuan doc quyén. Xod bod
phu thu va gidm thu€ nhap khiu doi v6i nhitng mat hang khong can bao ho
bang bién phip thu€ quan. Xod bo thu€ chuyén lgi nhuan vé nuéc doi véi
DTNN. Diéu chinh miic thu€ twong duong v6i mic binh quan trong khu vuec.
Chuyén sang ché do tu khai thué, phat trién dich vu tu vin thu€. Giam muc thu
d6i v6i nhitng loai phi va 1¢ phi qué cao so vé6i cdc nude. P4y nhanh tién do
thong nhat muc gia va phi gitta dau tu trong nuGe va nuée ngoai.

- Co c4u lai nén kinh t€, phat trién nhitng nganh c6 lgi th€ canh tranh.
Nghién cttu kha nang canh tranh ctia cic nganh khac nhau theo mic gia thé
gidi (xét theo tiéu chi gid tri gia tang). Trén co s& d6 xay dung chién lugc phat
trién nhitng nganh c6 1oi thé canh tranh. Hét sitc can nhic trong viéc lua chon
cac du an dau tu, nhat 1a dau tu vao nhitng nganh khong hiéu qua (t6n kém
nhiéu nguén luc hon d€ san xuét ra mot san pham cu thé so véi chi phi nhap
khau san phdm tuong tu). Pdnh gid lai cic ngdnh hién nay dang san xuat vdi
chi phi cao hon gia th€ giGi va dit ra nhiing van dé vé tai co cau, truéc hét can
ra sodt lai cac nganh tap trung nhiéu von thuoc cic doanh nghiép Nha nudc.
Trén co s& d6 dua ra cac phuong 4n cu thé nhu: déng clra, xay dung mdi,
chuyén déi so hitu, b sung ddu tu.

- Giam bdo ho c¢6 hiéu luc cho san xuat trong nudc dé khic phuc tinh
trang thién léch bat 1gi cho xuét khau

- Don gian hod thu tuc hai quan, thuc hién cac hiép dinh quoéc t€ vé hai
quan. Thuc thi Hiép dinh vé tri gia tinh thué€ hai quan. Nén bo gia tinh thu€ t6i
thiéu do 1am mat tinh lién tuc cho cdc giao dich va nhiéu khi gid nay lai cao
hon nhi€u so v6i mic gid trén thi truong. Tri gid tinh thué€ theo cam két quoc t€
la tr1 gid giao dich (gié tri da thanh todn hodc thanh todn). Ngoai ra, nuéc ta
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nén ban hanh nghi dinh vé xuat xi& hang héa do hién nay van chua c6 quy dinh
luat phéap va thim dinh ching nhan xuat xi hang héa do céc nudc khic cap.

- Kinh nghiém khuyén khich xudt khdu & chau A cho thdy can phai
khuyén khich phét trién tat cd moi nganh xuat khau c6 loi thé so sanh chi
khong nén lura chon mot s6 nganh nao d6 (duogc coi la chién luge va then chot).

- C4c bién phéap khuyén khich xuét khau thong qua viéc vu dai thué, tin
dung, 13i sut, trg cdp can dugc ting cudng va thuc hién hiéu qua hon, cu thé 1a
hé trg yéu t6 ddu vao san pham, ddu ra san pham va khuyén khich phét trién
thé ché€ (c4c khu ché xuat, cic khu trung tAm thuong mai va cdc du 4n dau tu
vao ha tang). Cac bién phap nay c6 kha nang thanh cong hon néu thuc hién
duéi dang can thiép ngdm (hon 12 truc tiép), d€ giam thiéu nguy co cta nhing
hanh dong tra diia, nhu cdc khoan thué quan d6i trong lai vé phia cdc nudc
nhap khau.

- Can phai quan tam ding muc hon hoat dong va hiéu qua cong tac xuc
tién thuong mai, dam bao cac co ché tai chinh thich hgp cho co quan xic tién
thuong mai; nang cao hiéu qua hoat dong xuc ti€n thuong mai dac biét 1a hoat
dong nghién citu thi trudng, ddy manh xic ti€én thuong mai & cap chinh phu,
phat trién thuong mai dién tir d€ giam chi phi tiép thi.

3.4.2. Quan ly nhap khau

- Uu tién nhap khiu cong nghé tién ti€n, cong nghé ngudn, nhap khau
bing sdng ché phat minh vé dé tng dung, ting cudng hop tic quoc t&€ dé hoc
hoi kinh nghiém va phoi hop nghién ctu trién khai. Xay dung trung tam cong
nghé cao thu hidt diu tu nudc ngoai clia cac cong ty da qudc gia dé ting budc
rit ngan khoang cach vé cong nghé véi cdc nudc trong khu vuc. Chinh pha
phai s6m nghién cttu va dua ra chinh sach vu dai thu€ dac biét cho loai hinh
nay.

- Pa dang ho4 thi trudng nhap khau, han ché su phu thudc qua miic vao
mot s6 thi trudng. Trudc mat can ¢ giai phdp dé diéu chinh mot s6 thi trudng
nhap siéu trong khu vuc chau A. Giai phap chtl dao 13 ddy manh xuat khdu vao
céc thi trudng nay. Mo rong xuat khau tir cdc thi trudng xuat siéu nhu EU, Hoa
ky dé tranh thi cong nghé nguon.

- P4y manh thu hidt ddu tu vao cdc nganh cong nghiép phu trg dé ting
buéc han ché nhap khau nguyén vat liéu, phu kién.
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- Tang cudng kiém soat nhap khau. Trudc hét 1a ngin chin viéc nhap lau
hang tir cac nuéc ASEAN va Trung Qudc dé bao vé hang san xuat trong nudc.

- Hoan thién va xay dung hé thong tiéu chuin doi v6i cong nghé nhap
khau dé han ché€ nhap khau cong nghé lac hau, cong nghé cii. Tich cuc hop tac
khu vuc nham hai hoa ho4 tiéu chuén. Can tang cudng bao ho nhap khau hang
héa theo tiéu chudn va k§ thuat (dwoc WTO thira nhan) nhim han ché may
moc thiột bi cii kƠ, lac hau cộ tic dong khong nho dộn hiộu qua vay ng nudc
ngoai va tinh canh tranh nganh va san phdm hang héa Viét Nam;

- Pon gian hon nita thi tuc cap gidy phép nhap khiu, bao gébm ca gidy
phép quan ly bdi cac co quan chuyén nganh, m& rong hon nita trén thuc t€ doi
twong dugc phép tham gia xuat nhap khau hang héa va dich vu, dic biét 1a khu
vuc kinh t€ tu nhan va cd nhan kinh doanh. Viéc cap gidy phép (tu dong va
khong tu dong) c6 thé chuyén thanh thué€ va phan thanh nhém: (1) bo gidy
phép ma khong nang thué€ va (2) bd gidy phép va nang thué;

- Ting budc don gian hoa hé thong thu€ quan; thu€ quan hoéa cac bién
phap phi thu€ quan, dac biét 1a nhitng bién phap cAm nhap bat cap va quota
thuan tiy chi mang tinh chat bao ho;

- S6m cong b6 danh muc hang ho4 du kién c4&m xuat nhap khiu theo han
ngach bang gidy phép khong tu dong va danh muc hang hoé thudc dién quan
1y chuyén nganh dé doanh nghiép xuat khau chi dong hoach dinh chién luoc
va ké hoach kinh doanh.

- Nghién cttu xay dung 10 trinh cét giam thu€ quan nhap khau doi véi
cac nhém hang hién nay dang c6 ty trong kim ngach 16n nhu bot gidy, linh
kién dién tlt, xing dau, phan bon, hod chat... dé thuc hién cam két hoi nhap va
khuyén khich cac doanh nghiép trong nudc va nudc ngoai dau tu vao cac
nganh nay. Mic thu€ hién nay va hudng cat giam clia mot s6 nganh nhu sau:

3.4.3. Cai thién moi truong dau tu va chuyén dich co cau Kinh té

- B6 tri hop 1y von dau tu: Viéc di€u chinh co cau diu tu phai gan véi
quéa trinh hoi nhap kinh t€ quoc t&, véi tong thé chién luge va k& hoach phat
trién kinh t€ - xa hoi; can dua trén viéc phan tich, x4c dinh céc nganh nghé,
san phdm c6 kha ning canh tranh vao thoi di€ém hién tai va trong tuong lai dé
dinh huéng va khuyén khich phat trién manh. Co cau diu tu hop 1y truéc hét
phai duoc xay dung dua trén co cau loi th€ so sanh cua dat nuéc, cua dia
phuong, gin v6i quy hoach viing, quy hoach lanh thé, dic biét 12 quy hoach
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phat trién kinh t€ - xa hoi thong nhat gita cac khu vuc va cdc nganh trén dia
ban.

- Cac chinh sach khuyén khich dau tu can uu tién cho viéc xoa bo cac
han ché thuong mai lam tang gia cac tu liéu san xuit; tang cac bién phap trg
cép cho dau tu san xuat dugc dp dung theo nguyén tac khong phan biét doi xur;
don gian hoa ché do khuyén khich dau tu theo huéng lam rd cdc muc tiéu,
cong khai hod va giam bét thu tuc hanh chinh; chd y hon dén dau tu san xuat
céc nganh hang phuc vu cho tiéu ding trong nudc va xuat khau; da dang hod
co ciu nén kinh t&; dau tu nha nudc vao co s& ha tang, thuy 1oi, cang va cac
nganh san xut tu liéu san xuat c6 tac dung khuyén khich dau tu tu nhan; két
hop t6t giita cdc bién phdp tang cudng xuat khau vdi thay th€ nhap khau & mot
sO Iinh vuc nhat dinh.

- Cai thién moi truong dau tu dé thu hidt von dau tu nuéc ngoai. Xem
day 1a mot trong nhitng bién phép then chot dé€ nang cao trinh do cong nghé va
tao stic ép cai thién chat lugng lao dong, quan ly & nudc ta. M6 rong hinh thiic
thu hit von dau tu nuéc ngoai, truéc hét 1a bo cac han ché€ vé hinh thic dau tu
d6i v6i du 4n trong nganh san xuột chộ tao hodc c6 ty 1¢ xudt khau san pham
cao, nhitng han chộ vé von gộp va huy dong von. Cu thé hod va thu hep cic
linh vuc khong cap gidy phép dau tu va cap phép dau tu ¢6 diéu kién. Thay thé
cac yéu cau xuat khau, noi dia hod, phét trién nguén nguyén liéu trong nudc
bang nhitng cong cu va bién phdap thich hop.

- Tang cudng t6 chiic hoat dong xiic tién va cung cap dich vu ddu tu.
Nghién cttu bé sung hoan chinh chinh sdch déi véi dau tu ra nuéc ngoai vé thi
tuc cap phép, chuyén von, nhan su, ché do thu€ va bdo céo. Diéu chinh diu tu
nha nudc, stra doi va bd sung quy hoach, chién luoc phét trién nganh, dia
phuong.

- Giam dau tu tir Ngan sach nha nude vao kinh doanh, trude hét 1a nhitng
nganh di du thira cong sudt. Chua ddu tu vao san phadm khong c6 ning luc
canh tranh, khong c¢6 thi truong tiéu thu, nang luc san xuat cua ciac khu vuc
kinh t€ khac da da 16n.

- Can ¢6 cdc quy dinh va co ché kiém tra, gidm sat chong that thodt dau
tu, dac biét 1a dau tu xay dung co ban.

3.4.4. Dau tu phat trién cac nganh cong nghiép phu tro

- Nhanh chéng x4y dung chién lugc phét trién cdc ngdnh cong nghiép
phu trg, tru6c mat tap trung vao viéc dap ting dau vao cho cdc nganh san xuat
c6 ty trong xudt khiu cao nhu dét may, da giay, dién tir. Ting buéc phat trién
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cac nganh cong nghiép phu trg phuc vu cho cic nganh ch€ tao nhu 60 to, xe
may, cong nghé phan meén...

- Diéu chinh chinh sich thu€¢ dé khuyén khich cdc doanh nghiép trong
nuée ddu tu vao phat trién cdc nganh cong nghiép phu trg. Hién nay ta chua c6
chinh sich uvu dii nhdm khuyén khich DN stt dung phu liéu san xut trong
nuéc, thué nhap khau nhitng mat hang nay (dé tdi xuat) bing 0%. Nhung cdc
DN st dung nguyén vat liéu san xuét trong nudc dé may hang xuét khiu ching
nhiing khong dugc hudng uu dai ma con bi dong thué gia tri gia tang dau vao.
Tuy duoc hoan tra nhung phai 1am nhiéu thu tuc.

- Ting budc cat giam bao ho d6i véi cac mat hang nguyén nhién liéu
san xudt trong nudc dé dua cdc doanh nghiép vao moi trudng canh tranh, thich
ung véi moi truong tu do hod dang ngay cang ma rong.

- Viét Nam phai dua ra dugc mot tAm nhin rd rang va cu thé vé phat
trién cdc nganh cong nghiép phu trg khién cdc nha ddu tu yén tam lam an.
Doéng thoi tao moi lien két chuyén giao cong nghé gitta cdc cong ty FDI véi
cdac doanh nghiép trong nudc (quoc doanh va tu nhan) tao di€u kién cho cong
nghiép phu trg phat trién. Trudc mit, can c6 chinh sdch vu dii dé thu hit von
dau tu nudc ngoai vao cac nganh cong nghiép phu tro nhu giam thu€ nhap
khau mdy méc, mién thué€ doanh nghiép trong mot thoi gian nhat dinh. Van dé
ndy c6 thé hoc thém kinh nghiém ctia Thai Lan.

- D€ phat trién nganh cong nghiép phu tro, Chinh pht cin cho quy
hoach téng thé phét trién timg nganh, véi 10 trinh va chinh sach 6n dinh lau
dai. Chinh sich thu€ can huéng dén wu dai cho nhitng DN san xuit hang phu
trg, sit dung nguyén phu liéu trong nudc 1am ra dé gia cong hang xuét khau.
Quy hoach dau tu can huéng DN san xuit chuyén mon héa nhitng mat hang
phu tr¢ dé nang cao chat luong, ting kha nang canh tranh va tranh dau tu
chong chéo.

3.4.5. Chinh sach ty gia hoi doai

Trong thoi gian t6i, chinh sach ty gia hoi doai ctia Viét Nam can duoc
diéu chinh linh hoat theo hudng thi truong hon, nhung Nha nuéc van can can
thiép vao thi trudng hoi dodi khi cin thié€t nham han ché€ nhiing bién dong bat
loi cua ty gia ho6i dodi. Truéc mat, Nha nudc c6 thé diéu chinh TGHD theo
huéng giam nhe gid déng Viét Nam nham cai thién kha nang canh tranh qudc
t€ ctia hang Viét Nam trong khi van duy tri dugc 6n dinh kinh t€ vi mo. Tuy
nhién, trong di€u kién lam phat c6 xu hudng gia tang do gid mot s6 mat hang
tang manh nhu xang du, sat thép xi mang..., dong do la c6 xu huéng ting gia,
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do d6 can hét stc than trong khi diéu chinh ty gid héi dodi, pha gid dong tién
Viét Nam. Viéc pha gia manh dong tién Viét Nam la khong can thiét. Tuy vay,
cling khong nén gilr gid dong noi t& qua lau va qua phu thudc vao dong USD.
Mot s6 giai phdp can thuc hién dé nang cao hiéu luc quan 1y ty gid hoi doéi &
nudc ta trong thoi gian téi 1a ting budc thuc hién ché do luu hanh duy nhat
VND trén 1anh thé Viét Nam va tao diéu kién dé tién Viét Nam chuyén déi
duoc; hoan thién hé thong thi truong hoi dodi; ¢6 su phoi hop dong bo gitta
chinh sach ty gia hoi dodi véi cac chinh sach kinh t&€ vi mo khac.
3.4.6. Pay manh hoi nhap KTQT

- Tich cuc ti€én hanh ddm phén dé gia nhap Té chiic Thuong mai the giGi
(WTO) theo cac phuong an va 19 trinh hgp 1y, phut hop véi hoan canh cua nude
ta 12 mot nuc dang phat trién & trinh do thap va dang trong qud trinh chuyén
déi co ché kinh t€. Gan két qud trinh dam phén v6i qua trinh d6i méi moi mit
hoat dong kinh t& & trong nudc.

- Tich cuc thuc hién cac cam két khu vuc va song phuong, dac biét la
thuc hién CEPT/AFTA, ACFTA, BTA Viét -My.

- Xay dung Chién lugc tong thé vé hoi nhap v6i mot 19 trinh cu thé dé
cac nganh, cdc dia phuong, cac doanh nghiép khan truong sép x€p lai va nang
cao hiéu qua san xuit, nang cao nang luc canh tranh, bao dam cho hoi nhap c¢6
hiéu qua.

- Tang cuong nang luc va su phéi hop cia Bo/nganh trong tién trinh hoi
nhap kinh t&€ quoc t€. Trudc hét 1a tang cuong nang luc diéu phoi hoat dong
Hoi nhap kinh t€ qudc t& ¢ cap quoc gia.

- Tang cuong nang luc thuc hién hoi nhap kinh t€ quoc t€ ctua cac bo,
nganh. Hinh thanh dau mo6i thuc thi hoi nhap kinh t€ quoc té€ ctia cac bo,
nganh.

- Nang cao nang luc cho doi ngii nhitng nguoi thuc hién hoat dong Hoi
nhap kinh t€ quoc t€. Trudc hét 1a nhém chuyén gia cao cap trong UBQG vé
HTKT quoc t€ va doan dam phan cua Chinh pht; nhitng chuyén gia & cac dau
moi chi dao thuc thi HNKT quéc té€ ctia bo, nganh va mang ludi cia UBQG vé
HTKT qudc t€; nhitng nguoi truc ti€p thuc thi hoat dong HNKT quoc t&€ & cac
bo, nganh va tai cdc DN va cdc t6 chiic kinh t€ khdc; doi ngii dang vién va cac
nha tu van vé HNKT quéc t€ nhu cdc giang vién tr cac truong dai hoc, vién
nghién cttu, cac chuyén gia cua cac Bo, Nganh.

- Tang cuong co s& vat chat, trang thiét bi va tai chinh cho hoat dong
HNKT qudc t€. Trude hét can tao diéu kién lam viéc cho cdc nhém chuyén gia
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vé HNKT qudc t€. Dac biét can trang bi hé thong mdy tinh két ndi mang, thu
vién va cac co so dit lieu. M6 rong nguon tai chinh cho hoat dong HNKT quoc
t€ thong qua ngan sdch va céc ngudn tai trg clia cdc t6 chiic quoc té.

- Nang cao nhan thdc cua toan xa hoi, dac biét 1a doanh nghiép vé loi
ich va thach thdc ctia hoi nhap kinh t€ qudc té.

- Chuén bi d6i ph6 v6i nhitng thay doi v6i nhitng tdc dong bat 1gi clia
TCH trong bdi canh thé gigi dang ¢6 nhi€u bién dong phic tap nhu gid nguyén
vat liéu ting, cdc rao can phi thué€ quan ngdy cang tinh vi va thay doi khé
luong. ..

3.4.7. Mot so giai phap khac

- Ning cao hiéu qua quan 1y ng nudc ngoai, han ché vay thuong mai dé
nhap khau hang tiéu dung va hang xa xi, nang cao hiéu qua cua cdc du an si
dung von vay nudc ngoai ODA, phat hanh trai phi€u chinh phu ra nuéc ngoai
thu hdt ki€u hai.

- P4y manh xuat khau dich vu d€ giam stic ép d6i vdi tham hut cdn can
thuong mai hang hoa va c6 thé md rong hon nhap khau canh tranh.

- Tranh thu cdc nguon tai trog nudc ngoai va c¢6 chinh sach thu hit lau dai
kiéu hoi dé tai trg cho tham hut c4n can thuong mai.

- Ti€p tuc ddy manh cai cdch thé ché thi trudng nhu 1a mot diéu kién
tien quyét doi vé6i viec thuc hien CNH, HDH dong thoi 1am cho thé ché kinh t€
minh bach hon, nang dong hon, han ché dugc nhitng té nan tiéu cuc nhu tham
nhiing, gian lan thuong mai. Pay 12 nhitng nhan t6 tich cuc dé cai thién
CCTM.

39



KET LUAN VA KIEN NGHI

Diéu chinh cdn can thwong mai c6 vai trd quan trong trong viéc 6n dinh
kinh t&€ vi mo, tang trudng kinh té€. Trong bdi canh toan cau hod va hoi nhap
kinh t&€ quoc t€ dang dién ra sau rong va phiic tap nhu hién nay, viéc di€u chinh
can can thuong mai ¢4 y nghia vo cling quan trong doi v4i nén kinh t€ nudc ta
dang trong qué trinh ddy manh cong nghiép hoa va hoi nhap kinh t&€ quoc té.
Hudng diéu chinh 1a 1am thé nao dé dam bao tang trudng kinh t€, nang cao kha
nang canh tranh ctia hang hod xuét khau va thay thé nhap khau ma khong lam
anh hudng dén 6n dinh kinh t€ vi moé nhu ng nuéc ngoai, bién dong gia ca va
thuc hién cac cam két hoi nhap kinh té& quoc té.

Tir nghién ctu cén can thuong mai v€ ca co s& 1y thuyét va phan tich
thuc tién ¢ Viét Nam trong nhitng nim qua, c6 thé dua ra mot s6 két luan sau
day:

1. Can can thwong mai thé hién mic do 6n dinh cua céc chi s6 kinh t€ vi
mo nhu stc chiu dung cua can can tai khoan vang lai, ng nudc ngoai, stic canh
tranh cua nén Kinh t€, chinh sich ty gia hoi dodi, ty 1¢ tiét kiém va dau tu, mic
do tu do hod thuong mai va cac phuong thic thuc hién cong nghiép hoa.

2. Diéu tiét cdn can thuong mai trong dai han nhim 6n dinh kinh t€ vi
mo va phét trién kinh t€ bén vitng phai sitr dung dong bo cdc bién phdp thuong
mai, dau tu, ty gid hoi dodi, quan 1y ng nudc ngoai va cac bién phap khac.

3. Tham hut can can thuong mai nudc ta trong giai doan 1990-2004 &
trong giGi han cho phép néu xét theo cac chi s6 nhu no trén xudt khiu, ng trén
GDP, ty 1¢ ting trudng xuat khau va ty I¢ ting trudng xuat khau, ty 1é giita mic
do tang xuat khau va 1ai suat tra no. Mitc nhap khau trong giai doan ndy (trir
nam 1995, 1996, 2004) c6 thé diéu chinh & mifc cao hon mifc thuc t€ ma vin
dam béo 6n dinh cac chi s6 kinh t&€ vi mo. Viéc kiém sodt qui muc nhap khiu
trong thoi ky nay la khong hop 1y.

4. Tinh trang tham hut can can thuong mai nudce ta trong nhitng nam qua,
dac biét 1a nhitng nam gan day cho thdy kha nang canh tranh thip clia hang
san xuat thay thé nhap khau va hang xuat khau. Chiing ta mdi khai thac dugc
lgi thé so sanh san ¢ (tu nhién, lao dong) chi chua khai thac dugc loi th€ canh
tranh dong do qua trinh hoi nhap kinh t€ mang lai. Diéu nay thé hién & ty trong
xuat khiau hang ché€ bién thap va cham duoc cai thién, ty trong nhap khiu

40



nguyén vat liéu cao. Dinh huéng phat trién cong nghiép theo huéng xuat khau
chua duoc quan triét.

5. Dya vao mo hinh phan tich dong ng cuia Jaime de Pine c6 thé du bdo
vé kha nang chiu dung cua cdn can thuong mai nuéc ta dén nam 2010. Phan
tich ctia ching t6i cho thay c6 thé diéu chinh miic nhap khiu cao hon theo muc
tieu ctia chién luoc xuét nhap khau nudc ta thoi ky 2001-2010 ma van dam bao
dugc cac diéu kién 6n dinh kinh t€ vi mo. Mot cdn can thuong mai tham hut
trong giGi han cho phép sé khuyén khich nhap khiu canh tranh va dam bao
tang trudng cua xuat khau.

6. D€ cai thién cdn can thuong mai trong dai han bién phap chi dao 1a
phat trién xudt khdu. Moi ¢6 ging han ché nhap khiu s& khong hiéu qué khi
nhap khau dang & mitc do cho phép. Han ché nhap khiu s& lam han ché ting
trudng trong boi canh nudc ta dang can khai thac loi th€ canh tranh cua qua
trinh hoi nhap kinh t€ quoc té.

7. Mot giai phdp cho phat trién cong nghé (nhap khau) 13 hét stic quan
trong dé nang cao kha nang canh tranh va chuyén dich co cau hang xuat khau
va thay thé nhap khau. Trong bdi canh d6, nhap khau mang tinh canh tranh c6
vai tro quyét dinh lam tang nang suét (TFP).

8. Tich cuc hoi nhap kinh té, giam va xoa bo cac rao can thuong mai sé€
thiic ddy canh tranh clia hang san xuét thay thé nhap khau va xuat khau. Cang
bao ho, cang khé tan dung duoc lgi thé canh tranh dong do qua trinh hoi nhap
mang lai.

9. Phat trién céc nganh cong nghiép phu trg 12 mot trong nhitng bién
phdp chil dao dé giam nhap khiu nguyén vat liéu va phu kién, nang cao sic
canh tranh ciia hang xuat khau dong thoi tao diéu kién thu hidt von ddu tu nudc
ngoai.

10. Chua thay cÂ6 m6i quan hộ cua viộc pha gia dong Viột Nam doi vội
viộc cai thiộn cộn can thuong mai. Do d6 phai can nhac khi phd gid dộng noi
té. Trong di€u kién no nudc ngoai & miic cao, gid ca thé giéi bién dong manh,
do co gian cla cac mat hang xuit khau va nhap khau thip, phd gia dong noi té
s& dé lai hau qua nghiém trong nhu gia ting ng nudc ngodi, lam phét, én dinh
tai chinh...
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11. Két hop chinh sich trong viéc diéu chinh can can thuong mai (tai
chinh, dau tu, quan 1y ng) la hét sitic can thiét. Giai phap thuong mai tu né
khong thé cai thien CCTM trong dai han.

12. Can c6 nghién citu dé tinh toan lai cdc muc tiéu vé tang trudng xudt
nhap khau dam bao khai thdc cdc loi thé chia m& cira hoi nhap. Cu thé 1a diéu
chinh mitc nhap khau cho phép so v6i muc tiéu.

Cén can thuong mai chiu anh hudng cua nhi€u yéu t6 nhu chinh sich
thuong mai, chinh siach dau tu, chinh siach tai chinh, tién té, chinh sach tiéu
dung... Do d6, pham vi nghién ctu cua dé tai rat rong, lién quan dén nhiéu linh
vuc. Pay 1a mot dé tai rat kho. Trong khuon kho mot dé tai cap bo bi han ché
bai thoi gian va kinh phi, chiing toi chi ¢6 ging dua ra va giai quyét mot s6
van dé mang tinh 1y thuyét, goi m& huéng nghién ctu va thir dua ra du bdo xu
huéng van dong ctia CCTM theo mot mo hinh mang tinh thir nghiém. Dé c6
mot cdch nhin téng thé vé xu huéng bién dong CCTT trong diéu kién cong
nghiép hoa va hoi nhap kinh t€ quoc t€ can c¢6 nhiing nghién ctu ti€p theo. Ban
chli nhiém dé tai xin chan thanh cam on cdc chuyén gia da gidp d& ching toi
trong qua trinh thuc hién nghién ctu nay va mong nhan dugc cac y kién dong
gop dé dé tai dugc tiép tuc hoan thién.

BAN CHU NHIEM PE TAI
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